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Lời nói đầu

Báo cáo này được viết bởi Nhóm Công tác về vấn đề Nghèo  – một hình thức
cộng tác giữa các cơ quan chính phủ, các nhà tài trợ và các tổ chức phi chính phủ
hướng tới xoá bỏ tình trạng nghèo đói ở Việt Nam. Chủ định của Nhóm Công tác là
báo cáo này sẽ nhằm trình bày các vấn đề chủ chốt trong công cuộc tấn công nghèo
đói và vì vậy sẽ khơi ra  những thảo luận về chính sách định hướng cho những năm tới.
Như vậy bản báo cáo này sẽ không đưa ra những kết luận với những chỉ định chính
sách mà nêu lên những câu hỏi mà Nhóm hy vọng sẽ được thảo luận rộng rãi giữa tất
cả các bên có liên quan đến sự phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam. Nhóm Công
tác đã rất quan tâm đến việc tạo ra báo cáo này với sự tham gia rộng rãi nhất của tất cả
các bên liên quan cả dưới dạng cung cấp tư liệu tham khảo và quá trình viết.

Bản báo cáo sau đây chủ yếu phác họa và dựa vào cuộc sống của những hộ
nghèo ở Việt Nam.  Phần thông tin cơ bản nêu ra ở đây được lấy từ hai cuộc Điều tra
Mức sống Dân cư Việt Nam do Tổng cục Thống kê tiến hành năm 1993 và 1998. Hai
cuộc điều tra này được UNDP và SIDA (Thụy Điển) tài trợ và có sự trợ giúp kỹ thuật
của Ngân hàng Thế giới. Phần thông tin đáng tin cậy do các cuộc điều tra này cung
cấp còn được củng cố bằng những báo cáo đánh giá nghèo đói có sự tham gia của
người dân (PPA) từ hơn 1000 hộ. Chương trình Phát triển Nông thôn Miền Núi Việt
Nam -Thụy Điển có một quá trình hoạt động lâu dài ở vùng Miền núi phía Bắc và hiện
đang làm việc với các hộ dân tộc ít người và dân tộc Kinh ở năm tỉnh miền núi phía
Bắc. PPA ở Lào Cai trình bày những quan tâm và ưu tiên của người nghèo tại khu vực
này. Tổ chức Action Aid Việt Nam đã làm việc ở tỉnh Hà Tĩnh từ năm 1994 và PPA ở
Hà Tĩnh đã cung cấp những hiểu biết sâu sắc về khu vực nghèo tài nguyên và hay bị
hạn hán này. Tổ chức Oxfam Anh làm việc với vùng Đồng bằng Sông Cửu Long có cả
dân tộc Kinh và dân tộc ít người từ năm 1994 và đã có thể phản ánh được những quan
điểm của người nghèo ở một vùng mà vấn đề về nghèo đói, nhìn chung vốn được xem
là ít căng thẳng hơn những nơi khác. PPA ở Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu cuộc
sống của người nghèo ở thành thị gồm cả những người di cư nghèo không có đăng ký
thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức Cứu trợ Nhi đồng Anh, làm việc với
những nhóm trẻ em có nguy cơ dễ bị tổn thương ở Thành phố Hồ Chí Minh từ 1992 đã
tiến hành nghiên cứu này. " mỗi khu vực điều tra, chính quyền địa phương đã tham
gia rất tích cực, và  hàng trăm người cùng nhiều tổ chức, cả thuộc chính phủ và  phi
chính phủ, từ cấp làng đến cấp Bộ, đều tham gia vào các cuộc họp phổ biến và thảo
luận về các kết quả đạt được. Trong tất cả các cuộc họp, các cán bộ huyện và tỉnh đều
thống nhất rằng những nghiên cứu này đã phản ánh được thực tế cuộc sống của người
nghèo.

Báo cáo này là một sản phẩm của hàng loạt các cuộc phỏng vấn, thảo luận và
họp bàn chứ không chỉ là trình bày quan điểm của một nhóm tác giả. Bộ phận Phát
triển Quốc tế của Anh đã giúp đỡ hỗ trợ cho quá trình tham vấn rộng rãi cũng như
trong việc tổng hợp tất cả các thông tin để tạo thành bản thảo này. Bản thảo bằng tiếng
Anh và tiếng Việt đã được phân phát, lưu hành rộng rãi và những điểm chính đã được
thảo luận rất sôi nổi. Bản báo cáo này phản ánh sự nỗ lực nghiêm túc để đi đến sự nhất
trí nhất định từ những cuộc thảo luận đó. Hy vọng của Nhóm Công tác là việc tham
vấn và thảo luận  này sẽ được tiếp tục khi chúng ta bước vào giai đoạn quan trọng tiếp
theo khi các vấn đề  được nêu ra ở đây được xem xét và khi một chiến lược xóa đói
giảm nghèo toàn diện ở Việt Nam được xây dựng và thi hành.



Lời cảm ơn

Báo Cáo Phát Triển của Việt Nam năm 2000 về “Tấn công Nghèo đói” được
nhóm công tác của các tổ chức chính phủ – nhà tài trợ – tổ chức phi chính phủ
chuẩn bị, với sự đóng góp của nhiều người khác. Suốt cả quá trình, cả nhóm đã cộng
tác rất chặt chẽ với Tiến sĩ Nguyễn Văn Tiến, Tổng Cục Phó Tổng Cục Thống Kê
cùng các đồng nghiệp của ông, với tiến sĩ Nguyễn Hải Hữu, Vụ trưởng vụ Bảo Trợ Xã
Hội Bộ Lao Động và Thương Binh Xã Hội kiêm Giám đốc Văn phòng chương trình
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tác. Chúng tôi cũng xin cảm ơn !y ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, !y ban Nhân dân tỉnh
Hà Tĩnh, !y ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và !y ban Nhân dân tỉnh Trà
Vinh, đã quan tâm và cộng tác với chúng tôi trong việc tổ chức bốn cuộc đánh giá về
Nghèo đói có sự tham gia của người dân tại các địa phương nói trên. Chúng tôi cũng
muốn cảm ơn ông Andrew Steer (Giám đốc, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam), ông
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Phần i

Phân tích sự nghèo đói

Phần thứ nhất của báo cáo này sẽ khám
phá những thông tin mới về nghèo đói có
được từ cuộc Điều tra Mức sống Dân cư
1997/98 và bốn Đánh giá Nghèo đói có Sự
Tham gia của Người dân. Chương Một
xem xét các xu hướng của tình trạng
nghèo đói theo các quan điểm khác nhau,
xem xét xu hướng thay đổi của chi tiêu
bình quân đầu người và của các chỉ tiêu
xã hội. Quan trọng hơn, chương nay cũng
trình bày các xu hướng thay đổi cuộc sống
theo như nhận thức và tự diễn đạt của các
hộ nghèo. Chương Hai sẽ thảo luận những
đặc điểm của các hộ nghèo: ai là những
người vẫn còn nghèo ở Việt Nam ngày
nay?
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Chương 1

Các xu hướng và loại hình của công cuộc giảm nghèo đói

Tổng quan:

Giảm nghèo đói ở Việt Nam

•  Cho dù được tính toán đo đạc như thế nào thì tỷ lệ nghèo ở Việt Nam đã giảm
đi trong thời gian từ 1993 đến 1998. Kết quả đó được thể hiện về mặt định
lượng bằng chi tiêu tính trên đầu người cao hơn, những chỉ tiêu về xã hội được
cải thiện, và ngay bản thân hộ nghèo cũng cảm nhận thấy rằng cuộc sống nói
chung đã trở nên khá hơn trong những năm gần đây. Tăng trưởng kinh tế
nhanh chính là yếu tố trung tâm của những thành tựu này.

•  Nghèo đói chủ yếu vẫn diễn ra ở khu vực nông thôn với 90% người nghèo
sống ở nông thông và  45% dân nông thôn sống dưới ngưỡng nghèo.

•  Dù ở thành phố, tỷ lệ người nghèo chiếm chưa tới 10% song những hộ quá
nghèo vẫn còn tiếp tục tồn tại. Số liệu thống kê có thể chưa tính đến đầy đủ
nhóm dân nhập cư nghèo. Nghèo đói ở thành thị có vẻ là một hiện tượng đặc
biệt phức tạp.

•  Những thành quả của công cuộc giảm nghèo đói là phổ biến. Tỷ lệ nghèo đói
đã giảm đi ở tất cả 7 vùng của Việt Nam nhưng mức độ giảm và tỷ lệ nghèo
giữa các vùng rất khác nhau.

•  Miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và vùng Bắc Trung Bộ là những vùng nghèo
nhất. Các chỉ số về khoảng cách nghèo cho thấy tình trạng nghèo đói ở miền
núi là nghiêm trọng hơn cả. Miền  Đông Nam Bộ trong đó bao gồm cả thành
phố Hồ Chí Minh giàu có hơn hẳn so với các vùng khác.

•  Có gần 70% số dân nghèo cả nước tập trung tại ba vùng: Miền núi phía Bắc
(28%), Đồng bằng Sông Cửu Long (21%) và Bắc Trung Bộ (18%).

•  Tỷ lệ giảm nghèo đói ở Đồng bằng Sông Hồng là cao nhất. Ngược lại mức
giảm thấp nhất lại là ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

•  Những kết quả nổi bật của công cuộc giảm nghèo ở Việt Nam trong thời gian
từ 1993 đến 1998 vẫn còn khá mong manh. Các ước tính về nghèo đói rất nhạy
cảm với việc thay đổi ngưỡng nghèo và vì vậy tốt hơn hết là đưa ra tỷ lệ nghèo
đói ở Việt Nam ở trong khoảng từ 30 đến 45%.

“Đời sống của đại bộ phận nhân dân tỉnh Trà Vinh đã được cải thiện hơn
nhiều so với mười năm trước đây. Người dân Trà Vinh có thu nhập cao hơn, để
dành được nhiều hơn, có chế độ dinh dưỡng và sức khỏe tốt hơn. Họ cũng được
hưởng nhiều hơn những dịch vụ do Nhà nước cung cấp, số trẻ em được đến
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trường nhiều hơn (và các em được theo học dài hơn). Thậm chí khi nhắc đến
các vấn đề mang tính riêng tư, phần lớn những người được phỏng vấn đều
khẳng định những xu hướng này một cách rõ ràng...Hơn nữa, phần lớn nhân
dân tỉnh Trà Vinh tin tưởng cuộc sống của họ sẽ còn tiếp tục được cải thiện
hơn nữa”. Đánh giá nghèo đói có sự tham gia của người dân (PPA) ở Trà Vinh,
Oxfam Anh (1999).

1. Những xu hướng của sự nghèo đói

1.1 Tỷ lệ nghèo ở Việt Nam đã giảm đi rất nhiều trong thời gian từ 1993 đến
1998.

1.       Trong một vài năm trở lại đây, tỷ lệ nghèo đói ở Việt Nam đã giảm đi đáng kể.
Điều này được thể hiện qua mức tăng chi tiêu bình quân đầu người cũng như  qua
nhiều báo cáo về sự cải thiện đời sống nói chung của người dân. Tỷ lệ người dân có
mức chi tiêu bình quân đầu người ở dưới ngưỡng nghèo chung đã giảm mạnh từ 58%
năm 1993 xuống còn 37% vào năm 1998 (Hình 1.1)1. Số người dân thuộc diện dưới
ngưỡng nghèo về lương thực thực phẩm, là ngưỡng thấp hơn ngưỡng nghèo chung, đã
giảm từ 25% xuống còn 15%. Điều này đã chứng tỏ rằng ngay cả bộ phận dân cư
nghèo nhất cũng đã cải thiện được mức sống trong thời gian từ 1993 đến 19982. Tuy tỷ
lệ nghèo đói ở Việt Nam vẫn còn rất cao song việc đạt được các mức giảm nghèo đói
như vậy chỉ trong vòng 5 năm vừa qua là rất ấn tượng. Trong những năm gần đây hầu
như chưa một quốc gia nào lại đạt được sự giảm nghèo đói một cách mạnh mẽ chỉ
trong một thời gian ngắn như vậy. (Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a trong thập niên 1980
có thể coi là những ngoại lệ).

                                                     
1 Các số liệu của cuộc Điều tra Mức sống Dân cư lần thứ nhất được thu thập trong thời gian từ tháng 10
năm 1992 đến tháng 9 năm 1993. "$cuộc điều tra thứ hai, việc thu thập số liệu được thực hiện trong
khoảng thời gian từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 12 năm 1998. Trong bản báo cáo này,  các cuộc điều
tra này sẽ được gọi là VLSS93 và VLSS98 và các năm 1992/93 và 1997/98 sẽ được gọi là 1993 và 1998.
2 Các chỉ số về mức độ và sự trầm trọng của nghèo đói cũng cho thấy có sự cải thiện về mặt phúc lợi.
Chỉ số khoảng cách nghèo - một chỉ số phản ánh mức độ nghèo - đã giảm từ 19% xuống còn 10% trong
khoảng thời gian từ năm 1993 đến năm 1998. Chỉ số bình phương khoảng cách nghèo - một chỉ số phản
ánh tính chất nghiêm trọng của sự nghèo đói - trong giai đoạn này cũng giảm từ 8% xuống còn 4%.
Việc tính toán các chỉ số khoảng cách  nghèo sẽ được trình bày trong Phụ lục 1.
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Nghèo đói  - nếu được tính trên cơ sở chi tiêu của hộ dân cư ở mức cần thiết - đã giảm đi
trong thời gian từ 1993 đến 1998 ở Việt Nam.

Hình 1.1: Tỷ lệ nghèo đói ở Việt Nam, 1993-98

Nguồn: Ước tính của Ngân hàng Thế giới dựa vào số liệu của VLSS93 và VLSS98.

2.       Các chỉ số định lượng về nghèo đói được tính toán dựa vào các số liệu của
Tổng cục Thống kê (GSO) thu thập trong hai cuộc Điều tra Mức sống Dân cư tiến
hành năm 1993 và 1998 (Khung 1.1).

Các cuộc Điều tra Mức sống Dân cư ở Việt Nam được tiến hành vào các năm 1993 và 1998 đã
cung cấp một nguồn dữ liệu rất phong phú cho việc phân tích nghèo đói.

 Khung 1.1: Các cuộc Điều tra Mức sống Dân cư  ở Việt Nam

Các cuộc Điều tra Mức sống Dân cư tiến hành năm 1993 và 1998 đã cung cấp một nguồn dữ liệu
về hộ gia đình rất phong phú có thể dùng cho việc phân tích nghèo đói và các vấn đề kinh tế vi mô
ở Việt Nam.  Những cuộc điều tra này do Tổng cục Thống kê thực hiện với sự tài trợ của SIDA
(Thuỵ Điển) và UNDP và được sự trợ giúp về kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới. Các cuộc điều tra
với mẫu được chọn trên phạm vi toàn quốc này cung cấp dữ liệu theo rất nhiều chủ đề như chi tiêu
và thu nhập; giáo dục; sức khỏe; sinh sản và dinh dưỡng; việc làm; di cư; nhà cửa; các hoạt động
sản xuất nông nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, tín dụng và tiết kiệm. Ngoài các bảng câu
hỏi dành cho các hộ gia đình, những cuộc điều tra này còn có các bảng câu hỏi dành cho xã (chỉ
dùng cho các vùng nông thôn), các bảng câu hỏi về giá cả và, trong cuộc điều tra năm 1998 còn
có thêm các phần hỏi về các cơ sở y tế và trường học. Cuộc Điều tra Mức sống Dân cư lần thứ
nhất đã tiến hành khảo sát 4.800 hộ và hơn 6.000 hộ đã được phỏng vấn trong cuộc điều tra lần
hai. Khoảng 4.300 hộ đã được phỏng vấn trong cả hai cuộc điều tra và đây là một mẫu các hộ điều
tra định kỳ đủ lớn để có thể dùng cho việc phân tích sự thay đổi của mức sống theo thời gian. Bộ
phận Phát triển Quốc tế của Sứ quan Anh (DFID) đã hỗ trợ cho việc phân tích kết quả của
VLSS98.

3.       Các con số về tỷ lệ nghèo đói trong Hình 1.1 được tính theo phương pháp định
nghĩa sự nghèo đói được sử dụng rộng rãi trên trường quốc tế. Những con số này tính
số người dân (“chỉ số đếm đầu người” – “headcount index”) nằm dưới ngưỡng nghèo
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được tính toán dựa vào mức chi tiêu bình quân đầu người. Hai ngưỡng nghèo đói được
sử dụng là ngưỡng nghèo chung và ngưỡng nghèo lương thực thực phẩm được trình
bày ở trong Bảng 1.1.

Chi tiêu cần thiết để mua lương thực  thực phẩm tối thiểu và các mặt hàng thiết yếu khác ở
Việt Nam

Bảng 1.1: Ngưỡng nghèo ở Việt Nam trong các năm 1993 và 1998
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Chi tiêu bình quân đầu người hàng năm
1993

(nghìn đồng, tính vào thời điểm
tháng 1-1993)

1998
(nghìn đồng, tính vào thời điểm

tháng 1-1998)

Ngưỡng nghèo về
lương thực thực phẩm

750  (54 USD) 1 287 (92 USD)

Ngưỡng nghèo chung 1 160 (83 USD) 1 788 (128 USD)

Nguồn: Tổng cục Thống kê và Ngân hàng Thế giới ước tính dựa trên VLSS93 và VLSS98
.       Các ngưỡng nghèo đói trong Bảng 1.1 đã được Tổng cục Thống kê và Ngân
àng Thế giới thống nhất công nhận là thích hợp để phân tách các hộ nghèo và hộ
hông nghèo3. Các hộ gia đình nằm đúng vào ngưỡng nghèo thấp-ngưỡng nghèo về
ương thực thực phẩm có mức chi tiêu bình quân đầu người đủ để mua thức ăn có giá
rị dinh dưỡng 2.100 kcalo một ngày, nhưng không đủ để chi tiêu vào những mặt hàng
hiết yếu khác ngoài lương thực thực phẩm. Do vậy bất cứ khoản chi tiêu nào khác của
ác hộ gia đình nằm đúng vào hoặc nằm dưới ngưỡng nghèo về lương thực thực phẩm
ếu phát sinh sẽ làm ảnh hưởng đến việc nhận được mức dinh dưỡng cần thiết. Còn
gưỡng nghèo chung như chúng ta thường nhắc đến có một khoản dành chi cho việc
iêu dùng những mặt hàng ngoài lương thực thực phẩm như quần áo và nhà cửa. Do
ậy các hộ gia đình nằm đúng vào hay trên ngưỡng nghèo chung sẽ có mức chi tiêu
ình quân đầu người đủ để đáp ứng các nhu cầu về dinh dưỡng và một số nhu cầu cơ
ản khác ngoài lương thực thực phẩm. Ngưỡng nghèo chung này đã tăng từ 1,2 triệu
ND (83 USD) vào năm 1993 lên 1,8 triệu VND (128 USD) vào năm 1998. Những sự
hác biệt về giá cả trong khu vực và những thay đổi hàng tháng của giá cả trong thời
ian tiến hành khảo sát đã được tính đến khi tính toán các ngưỡng nghèo này.

.2. Các chỉ tiêu về xã hội đã được cải thiện trong thời gian từ 1993 đến 1998

.       Mức sống của dân cư đo bằng chi tiêu của hộ gia đình đã được cải thiện và
iều này được khẳng định rõ nét bởi các nguồn thông tin và số liệu khác. Các chỉ tiêu
Ò xã hội cho thấy sự cải thiện trong việc tiếp cận đến các dịch vụ y tế và giáo dục của
gười dân. Các thông tin định tính thu thập được từ các nghiên cứu Đánh giá Nghèo
ói có Sự tham gia của Người dân (PPA) đã củng cố thêm những kết luận đó thông
ua việc xác định một số những tiến bộ không thuộc lĩnh vực kinh tế đã đạt được trong
hời gian gần đây trong cuộc sống của các hộ dân nghèo. Một trong những ví dụ là các

                                                   

 Có thể tham khảo chi tiết đầy đủ về các ngưỡng nghèo đói ở Phụ lục 2.
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hộ gia đình đã cảm thấy tự chủ hơn trong cuộc sống của mình. Cho dù nghèo đói có
được định nghĩa và đo lường như thế nào đi nữa thì những thông tin hiện có đều cho
thấy là mức sống của người dân đã được cải thiện.

6.       Tất cả các chỉ tiêu trong Bảng 1.2 về phát triển con người, sự tiếp cận đến hạ
tầng cơ sở, và sở hữu các loại hàng tiêu dùng lâu bền đã khẳng định rằng mức sống
của người dân đã được cải thiện trong giai đoạn từ năm 1993 đến năm 1998.

•  Tỷ lệ trẻ em đi học ở cấp tiểu học (cả học sinh nam và nữ) tuy đã ở mức cao
song vẫn tiếp tục tăng lên:  từ 87% lên đến 91% đối với nữ và từ 86% lên đến
92% đối với nam;

•  Tỷ lệ đi học ở cấp phổ thông cơ sở đã tăng gấp đôi đối với cả các học sinh
nam và nữ, và hiện ở mức 61% cho nữ và 62% cho nam. Số lượng trẻ em đi
học phổ thông cơ sở giảm xuống mức thấp là 2,7 triệu em vào năm 1990
song hiện nay con số này đã lên tới 5 triệu em.

•  Tỷ lệ đi học phổ thông trung học cũng tăng rõ rệt đối với cả học sinh nam và
nữ: từ 6% lên 27% đối với nữ và từ 8% lên 30% đối với nam. 1,6 triệu trẻ em
đã vào học các trường phổ thông trung học trong năm học 1998 và như vậy
đã đảo ngược tình trạng tỷ lệ nhập học giảm sút vào cuối thập niên 1980 và
đầu thập niên 1990 (Ngân hàng Thế giới, 1995);

•  Tỷ lệ trẻ em trai và gái dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng đã giảm từ mức một
nửa xuống còn 1/3 tổng số trẻ;

•  Tình trạng dinh dưỡng của người lớn đã được cải thiện chút ít nhưng 28%
người lớn vẫn còn bị suy dinh dưỡng ở mức nặng hoặc nhẹ. Tình trạng dinh
dưỡng của nam đang được cải thiện nhanh hơn so với nữ;

•  Khả năng tiếp cận đến hạ tầng cơ sở như các trung tâm y tế công cộng, nước
sạch và điện, đã tăng lên;

•  Người dân ngày càng có thêm nhiều các đồ dùng lâu bền như đài, tivi và xe
đạp. Trong năm 1998, 47% hộ gia đình có đài, 58% có tivi, và 76% có xe
đạp.
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Các chỉ tiêu về xã hội đã được cải thiện trong giai đoạn từ 1993 đến 1998

Bảng 1.2: Các chỉ tiêu về xã hội, 1993 - 1998

Chỉ tiêu 1992/93 1998

Phát triển con người

-- Giáo dục

Tỷ lệ trẻ em đi học đúng tuổi ở cấp tiểu học

Học sinh nữ 87.1 90.7

Học sinh nam 86.3 92.1

Tỷ lệ trẻ em đi học đúng tuổi ở cấp phổ thông cơ sở *

Học sinh nữ 29 62.1

Học sinh nam 31.2 61.3

Tỷ lệ trẻ em đi học đúng tuổi ở cấp phổ thông trung học *

Học sinh nữ 6.1 27.4

Học sinh nam 8.4 30

-- Dinh dưỡng trẻ em

Tỷ lệ trẻ em còi từ trong độ tuổi từ 0 đến 59 tháng 51 34

Trẻ em trai 51 33

Trẻ em gái 50 35

-- Dinh dưỡng người lớn

Tỷ lệ suy dinh dưỡng tương đối và nặng của người lớn (Chỉ số cơ thể
nhỏ hơn 18.5)

32 28

Nữ (không có thai) 32 30

Nam 32 25

Khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng

% dân số nông thôn có trung tâm y tế công cộng ở trong xã 93 97

% dân số nông thôn có nước sạch 17 29

% dân số thành thị có nước sạch 60 75

% dân số dùng điện làm nguồn thắp sáng chính 48 77

Tỷ lệ hộ có đồ dùng lâu bền

% số hộ có đài 40 47

% số hộ có TV 25 58

% số hộ có xe đạp 67 76

Ghi chú: * Sự tăng nhanh của tỷ lệ đi học ở cấp phổ thông cơ sở và trung học đã đảo ngược tình
                   trạng đi học giảm dần trong giai đoạn 1987-1992.
              **Nước sạch ở đây là nước máy, nước giếng khơi và nước mưa

Nguồn: Ước tính của Ngân hàng Thế giới dựa vào số liệu của VLSS93 và VLSS98.
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1.3 Người nghèo cảm thấy là trong những năm gần đây mức sống của họ đã khá
hơn

7.       Bốn PPA đã sử dụng các cách phân loại chất lượng cuộc sống và các kỹ thuật
có người dân tham gia khác để thu hút các cộng đồng nghèo tham gia vào thảo luận và
phân tích các góc độ của sự nghèo đói và sung túc (Khung 1.2). Một số tiêu thức chủ
yếu dùng để xác định ra các hộ nghèo hay các hộ dễ bị tổn thương, đã xuất hiện nhiều
lần trong các đánh giá phân loại chất lượng cuộc sống được trình bày trong Bảng 1.3
dưới đây.

Bốn PPA đã giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhiều khía cạnh khác nhau của nghèo đói ở Việt
Nam.

Khung 1.2: Bốn PPA ở Việt Nam

Các địa bàn của bốn PPA đã được lựa chọn sao cho thể hiện được tính đa dạng về mặt địa lý cũng
như các điều kiện vật chất và xã hội của các hộ nghèo. Nghiên cứu này được thực hiện đối với hơn
1.000 hộ. Dưới đây là một số nét đặc trưng của các địa bàn nghiên cứu.

Tỉnh Lào Cai. Do Chương trình Phát triển Nông thôn Miền núi (Việt Nam- Thuỵ điển) thực hiện.
Chương trình này điều tra thực trạng các hộ nghèo ở sáu bản thuộc hai huyện có đặc điểm tương
đối khác nhau. Dân tộc ít người chiếm một tỷ lệ lớn trong địa bàn nghiên cứu: các bản này có tới
12 nhóm dân tộc khác nhau trong đó có cả người Kinh. Địa hình và hệ thống canh tác ở các bản
này rất khác nhau nhưng bao gồm cả trồng lúa và nông nghiệp vùng cao. Một vài bản thuộc vùng
sâu vùng xa.

Tỉnh Hà Tĩnh.  Do Action Aid Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương và một tổ chức
phi chính phủ của Việt Nam (RTCCD) thực hiện tại 13 làng thuộc sáu huyện thường xuyên bị hạn
hán và bão lụt tại vùng Bắc Trung bộ. Dân cư ở đây toàn là người Kinh và chủ yếu sống dựa vào
canh tác trên một vùng đất xấu.

Tỉnh Trà Vinh. Tổ chức Oxfam Anh so sánh bốn làng của một huyện tương đối giàu với bốn
làng của một huyện nghèo nhất của tỉnh trong PPA này. Nghiên cứu bao gồm các làng trong đó
người Khơ me chiếm đa số  và các làng chủ yếu là người Kinh sinh sống. Đồng bằng sông Cửu
Long không phải là vùng nghèo nhất nước nhưng là vùng phát triển tương đối chậm trong giai
đoạn 1992-1997. " trong vùng này, các hộ không có đất là nhóm đặc biệt nghèo và dễ bị tổn
thương và số lượng những hộ này đang có chiều hướng gia tăng.

Thành phố Hồ Chí Minh. PPA này do Quỹ Cứu trợ Nhi đồng Anh thực hiện. Kết quả cho thấy
mặc dù thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất nằm trong một vùng giàu có nhất ở Việt
Nam song vẫn có khu vực nghèo đói trầm trọng. Các hộ nghèo trong thành phố là những hộ
thường bị phụ thuộc vào thu nhập không ổn định từ khu vực không chính thức và rất dễ bị tổn
thương bởi các dao động về cầu đối với lao động giản đơn và nhu cầu đối với các dịch vụ trong
khu vực không chính thức. Cộng đồng các hộ nhập cư không có hộ khẩu thường trú ở trong tình
trạng đặc biệt khó khăn.

Nguồn lực để tiến hành các PPA trên đây là do các cơ quan thực hiện cùng với Bộ phận Phát triển
Quốc tế của Sứ quán Anh và Ngân hàng Thế giới cung cấp.

8.       Mức giảm nghèo đói đầy ấn tượng được tính toán theo phương pháp truyền
thống là đếm số dân thuộc diện này đã được củng cố thêm bởi kết quả của các PPA.
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Có một điều được khẳng định là trên tất cả các địa bàn nông thôn, cuộc sống - trong
đó bao gồm cả các khía cạnh phi kinh tế của nghèo đói - đã được cải thiện đối với
phần lớn các hộ gia đình trong những năm gần đây (Khung 1.3). Tuy nhiên PPA ở Hà
tĩnh nhắc cho ta thấy rằng mức sống trong quá khứ đã thấp đến như thế nào: “Tôi cảm
thấy sợ hãi khi nhớ lại mười năm trước đây cuộc sống của chúng tôi đã khó khăn đến
mức nào”- một người được phỏng vấn đã nói như vậy. Những cải thiện về mặt kinh tế
là một phần của câu chuyện mà các hộ nghèo nông thôn đã nhắc đến. Nhìn chung
những cải thiện này có liên quan đến việc trở lại với hệ thống sản xuất dựa vào hộ gia
đình, đến cơ hội tham gia vào các hoạt động mới, trước hết  là trong lĩnh vực nông
nghiệp, và mở rộng phạm vi hoạt động sản xuất nông nghiệp của họ một cách có hiệu
quả. Các vấn đề này sẽ được tiếp tục thảo luận ở trong chương 3.

Người nghèo cảm thấy rằng mức sống của họ đã được cải thiện trong những năm gần đây

9.       Cũng giống như sự gia tăng thu nhập, việc mở rộng phạm vi hoạt động sản
xuất nông nghiệp được coi là đã giúp cải thiện khả năng chống đỡ của các hộ nghèo
đối với các đột biến và các cuộc khủng hoảng và tăng cường an toàn cho cuộc sống
sinh nhai. Trong các PPA, người nghèo đã dùng nhiêu chỉ tiêu kinh tế và phi kinh tế về
mức sống để mô tả tình cảnh của họ (Bảng 1.3). Vì vậy, trong các PPA nhiều hộ đã
bình luận rằng ngày nay họ cảm thấy tự chủ hơn cuộc sống của mình. Các hộ đã nêu
lên những cải thiện phi kinh tế trong những năm qua như sau:

•  Cuộc sống gia đình hài hoà hơn do những căng thẳng về kinh tế đã giảm bớt

•  Tình làng nghĩa xóm tốt hơn và cộng đồng ít bất hoà tranh chấp hơn

•  Hạ tầng cơ sở được cải thiện, đặc biệt là hệ thống thuỷ lợi và trường học

•  Khả năng di chuyển cao hơn có vai trò quan trọng đối với các hộ ở một trong
những địa bàn nghiên cứu, và trong 5 năm qua số lượng người di cư khỏi  vùng
nông thôn nghèo này đã tăng lên.

Khung 1.3: Nghèo đói ở Hà tĩnh.

Mặc dù mức nghèo đói đã giảm một cách đáng kể trong vòng mười năm qua nhưng phần lớn
người dân Hà Tĩnh nói rằng họ vẫn còn nghèo. Nhưng mức nghèo đã giảm đi đáng kể, nhất là
đối với các hộ thuộc mức phân loại thấp nhất là rất nghèo hay đói. Nhìn chung, tỷ lệ các hộ
thuộc loại này đã giảm từ khoảng hai phần ba số hộ trong làng xuống còn non nửa. Trong khi đó
tỷ lệ các hộ khá tăng từ gần như số không lên đến 10 %.

Nguồn: PPA ở Hà Tĩnh, Action Aid Việt Nam (1999).
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Nghèo đói được người nghèo mô tả như là một hiện tượng đa dạng và phức tạp

Bảng 1.3: Các chỉ tiêu về nghèo đói theo sự mô tả của các hộ nghèo

Nguồn vốn tự
nhiên, vốn tài
chính và vốn
vật chất

Những người trả lời trong tất cả các PPA đều đánh giá các hộ nghèo là
những hộ đói triền miên. Tài sản vốn liếng kinh tế của họ ít tới mức
không đủ để trang trải các nhu cầu tiêu dùng cơ bản nhất. " các vùng nông
thôn, cơ sở nguồn lực hạn chế có nghĩa là kinh tế hộ của họ không được đa
dạng hoá và họ rất dễ bị tổn thương khi mất mùa. Tại vùng thành thị được
nghiên cứu, cơ sở nguồn lực hạn chế có nghĩa là họ có ít khả năng tạo ra
được nguồn thu nhập bằng tiền ổn định và nhìn chung phải phụ thuộc vào
các nghề dịch vụ không chính thức để có được nguồn thu nhập dao động.
Nợ nần (và đi liền với nó là sự căng thẳng lớn về tài chính cũng như tâm lý)
được xem là một tín hiệu của sự nghèo đói. Một căn nhà nhỏ có mái che
tạm cũng thường xuyên được nhắc đến như là một đặc điểm xác định sự
nghèo đói trong các PPA.

Nguồn vốn
nhân lực

Thành phần và cơ cấu hộ, có quan hệ chặt chẽ với các giai đoạn của chu kỳ
cuộc sống hộ thường hay được sử dụng để xác định các hộ nghèo. Có nhiều
con còn nhỏ tạo ra tỷ lệ phụ thuộc lớn và là một chỉ số được nhắc đến trong
tất cả các địa bàn nghiên cứu. Tương tự, những hộ thiếu lao động do lao
động lớn bị chết, bị bệnh tật hay rời khỏi gia đình cũng được nhìn nhận
là đặc biệt nghèo. Các hộ già cả và ít người được xác định là nghèo vì
nguồn lao động của họ bị giảm sút và họ dễ bị ốm đau. Các hộ có người lớn
với trình độ học vấn thấp và bị hạn chế về tiếng Việt (ở các vùng dân tộc
ít người) cũng được xem là có mức sống thấp. Tại tất cả các địa bàn nghiên
cứu, việc trẻ em trong độ tuổi đi học không đến trường cũng là một biểu
hiện của nghèo đói
.

Tính dễ bị tổn
thương bởi các
cuộc khủng
hoảng và
những sự đột
biến

Các hộ thuộc loại nghèo đói nhất trong các PPA là các hộ có người nhà hiện
đang bị ốm hoặc mới bị chết, hoặc có người nhà nghiện ma túy hay
nghiện rượu. Ngoài ra các hộ bị mất gia súc hay vật nuôi bị chết hay đầu
tư bị thất bại cũng nằm trong nhóm này. Tất cả các yếu tố trên cho thấy
những khoản chi tiêu cũng như những giảm sút về thu nhập đều gây ra
những khó khăn nghiêm trọng cho các hộ thiếu các nguồn lực.

Cô lập về văn
hoá và địa lý

Các PPA được thực hiện ở các vùng có nhiều người dân tộc ít người cho
thấy tầm quan trọng của khía cạnh về dân tộc trong vấn đề nghèo đói. Một
vài nhóm phải chịu cảnh nghèo đói nhiều hơn so với các nhóm khác. Các hộ
ở các vùng sâu vùng xa được xem là nghèo hơn và tại thành phố Hồ Chí
Minh, các hộ sống trên đất có kế hoạch sẽ bị giải toả hay tại các điểm xa
các đường phố chính thì được coi là các hộ nghèo.

 (còn tiếp)
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Bảng 1.3 (tiếp)
Mối liên hệ xã
hội ở mức thấp
hay bị xã hội xa
lánh

Các hộ di cư không có hộ khẩu chính thức được coi là nghèo vì họ không
được quyền hưởng một số dịch vụ nhất định. Những hộ mới di cư đến các
địa điểm nghiên cứu ở thành phố Hồ Chí Minh, Trà Vinh và Lào Cai thường
có ít tài sản hơn, có đất xấu hơn, ít có quan hệ xã hội và nơi để nhờ cậy lúc
khó khăn. Một số hộ đôi khi bị xếp vào các nhóm thấp vì quan hệ xã hội
hạn hẹp làm giảm khả năng của họ trong việc chống đỡ với khủng hoảng
cũng như hạn chế các cơ hội vượt lên của họ.

Ghi chú: Các câu in đậm được sử dụng như là các tiêu chí trong phân loại chất lượng cuộc sống
để phân biệt giữa các hộ nghèo và các hộ khá.

Nguồn: Báo cáo Tổng hợp về PPA, Ngân hàng Thế giới (1999a).

10.       Kết quả của các PPA cho thấy các hộ có mức sống tăng nhanh nhất trong mấy
năm vừa qua có lẽ đã có xuất phát điểm tương đối khá. Hoàn cảnh đã cho phép họ có
một vị trí thuận lợi để tận dụng được các cơ hội mới. Tuy tất cả các hộ đều thấy đó là
những cơ hội đang đến nhưng không phải hộ nào cũng tận dụng được chúng. Cụ thể,
những hộ tận dụng được cơ hội thường là những hộ mà:

•  ở trong giai đoạn của chu kỳ cuộc sống hộ cho phép họ đầu tư được lao
động của mình vào các hoạt động mới hay tăng cường các hoạt động hiện
có

•  tiếp cận được các nguồn thông tin về thị trường và về kỹ thuật mới

•  ở các vùng nông thôn, họ có đất và có nguồn vốn tài chính cần thiết để có
thể trang trải các nhu cầu tiêu dùng mà không phải bán đi các tài sản hay
đi vay mượn.

•  được sử dụng đất vườn và địa điểm dùng cho các nghề phụ

•  được vay vốn từ các nguồn tích luỹ hay tín dụng chính thức để đầu tư vào
các hoạt động mới. Tại tất cả các điểm  nghiên cứu ở nông thôn đều có
một sự nhất trí cao là người giàu thường có lợi thế hơn trong việc vay từ
các nguồn vốn chính thức

•  tại các vùng thành thị, họ có hộ khẩu thường trú và có nguồn thu nhập
thường xuyên

•  tại tất cả các điểm, họ đều là những người có sức khỏe tốt.

11.       Như vậy các hộ phải chịu những hạn chế thường trong những lĩnh vực này
thường ít có điều kiện để tận dụng được những cơ hội mới. Một người được phỏng vấn
ở tỉnh Hà Tĩnh đã phát biểu: “bây giờ có nhiều cơ hội hơn trước đây, nhưng dường như
những người nghèo lại có ít khả năng tận dụng chúng hơn”.

2. các loại hình của công cuộc giảm nghèo đói

12.        Một vấn đề then chốt là mức độ chia sẻ những thành quả của công cuộc xóa
đói giảm nghèo giữa các thành viên trong xã hội. Mục này sẽ xem xét tới sự khác biệt
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trong tỷ lệ nghèo đói giữa các khu vực nông thôn và thành thị cũng như giữa các vùng.
Những khác biệt về thành tựu này giữa nông thôn và thành thị đã dẫn đến làm sự bất
bình đẳng hơi tăng lên như sẽ được thảo luận ở Chương 4.

2.1 Trong năm năm qua, tình trạng nghèo đói đã giảm đi ở cả khu vực nông
thôn và thành thị mặc dù nghèo đói ở thành thị vẫn là một vấn đề rất phức tạp.

13.        Trong giai đoạn từ 1993 đến 1998, tình trạng nghèo đói ở cả khu vực nông
thôn lẫn  thành thị đã giảm đi nhiều (Hình 1.2). Tỷ lệ dân sống dưới ngưỡng nghèo đói
ở nông thôn đã giảm từ 66% xuống còn 45% và ở thành phố giảm từ 25% xuống còn
9%. Ngay cả tỷ lệ hộ sống ở dưới ngưỡng nghèo về lương thực thực phẩm cũng đã
giảm đáng kể cả ở nông thôn (từ 29% xuống 18%) và thành thị (từ 8% xuống 2%).

Tình trạng nghèo đói đã giảm ở cả nông thôn và thành thi trong năm năm qua

 Hình 1.2: Tỷ lệ nghèo đói ở nông thôn và thành thị của Việt Nam

Nguồn: Ước tính của Tổng cục Thống kê và Ngân hàng Thế giới dựa trên số liệu của VLSS93 và
VLSS98.

14.       "$khu vực nông thôn và thành thị, sự giảm nghèo đói đã đi kèm với những cải
thiện trong việc tiếp cận với giáo dục và với cơ sở hạ tầng. Trong khoảng thời gian từ
1993 đến 1998, tỷ lệ đi học đúng tuổi ở cấp tiểu học ở khu vực nông thôn đã tăng từ
85% lên đến 91%. Còn ở thành thị tỷ lệ đi học đúng tuổi ở cấp tiểu học hầu như không
đổi ở mức rất cao (96%). Khả năng được sử dụng nước sạch và phương tiện cho vệ
sinh ở cả thành thị và nông thôn đều đã được cải thiện. Dân nông thôn giờ đây ít phải
lệ thuộc vào nước sông, hồ và ngày càng nhiều người dân lấy nước uống từ các giếng
khoan. " các vùng thành thị, hơn một nửa số dân đã được dùng nước máy. Trên 90%
dân thành phố và gần 60% dân nông thôn đã có điện để thắp sáng.
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15.       Mặc dù nghèo đói đã giảm mạnh trong năm năm qua nhưng vẫn còn khoảng
một phần năm dân nông thôn bị nghèo về lương thực thực phẩm và gần một nửa còn
phải sống trong cảnh nghèo chung. Kể cả sau khi đã tính đến một cách đầy đủ nghèo
đói ở đô thị  (Xem khung 1.4) thì số dân nghèo của nông thôn vẫn chiếm tới hơn 90%
tổng số dân nghèo cả nước. Các chỉ số khoảng cách nghèo cho thấy nghèo đói ở nông
thôn nghiêm trọng hơn ở thành thị, dân nghèo ở nông thôn nằm xa dưới đường nghèo
hơn dân thành thị (Hình 1.3). Tuy nhiên mức độ sâu sắc của nghèo đói đã giảm ở cả
nông thôn và thành thị trong giai đoạn 1993-98.

Mức độ trầm trọng của nghèo đói đã giảm cả ở nông thôn và thành thị

Hình 1.3 : Chỉ số khoảng cách nghèo theo khu vực thành thị - nông thôn

Nguồn: Tổng cục Thống kê và Ngân hàng Thế giới ước tính dựa trên số liệu của VLSS93 và
VLSS98

16.       Theo các số liệu này thì trong tương lai mọi nỗ lực giảm nghèo đói ở Việt Nam
cần phải tập trung vào khu vực nông thôn bởi vì đó là nơi mà những người nghèo còn
tiếp tục sinh sống. Tuy nhiên Khung 1.4 cho thấy số liệu của VLSS98 có thể chưa thể
hiện hết tình trạng thực tế của những người nghèo mới di cư ra thành thị và do vậy có
thể đánh giá không hết sự nghèo đói của khu vực thành thị ở Việt Nam. Các nghiên
cứu gần đây cho thấy rằng nhìn chung những người di cư ra thành thị thường có trình
độ giáo dục cao hơn và khá giả hơn so với dân bản địa (UNDP, 1998). Tuy nhiên, PPA
ở thành phố Hồ Chí Minh lại cho thấy một nhóm người nghèo di cư ra thành thị nhưng
không đăng ký hộ khẩu thường phải đấu tranh vất vả vì cuộc sống.

Các ước tính chính thức về nghèo đói ở thành thị có lẽ chưa tính đến những người nhập cư
không đăng ký
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Khung 1.4: Cuộc Điều tra Mức sống Dân cư lần thứ hai đánh giá thấp sự nghèo đói ở thành
thị là bao nhiêu?

Cần phải có sự thận trọng khi xem xét kết quả của cuộc Điều tra Mức sống Dân cư chỉ ra tỷ lệ dân
nghèo thành thị trong năm 1998 chỉ có 9%. Do mẫu được chọn của cuộc điều tra có lẽ đã không
bao gồm những người nhập cư  không có hộ khẩu ở trong các địa bàn này. Những người nhập cư
lại thuộc những người nghèo nhất trong các khu đô thị và bởi họ không thuộc diện điều tra cho
nên có lẽ là nghèo đói ở thành thị đã không được đánh giá đúng mức.

Việc hiệu chỉnh các con số về nghèo đói thu được từ cuộc Điều tra Mức sống Dân cư bằng việc
tính cả dân nhập cư không đăng ký không thể đưa ra các kết quả chính xác và những con số sau
đây chỉ mang tính tham khảo chứ không phải là các số liệu chắc chắn. Nếu chúng ta sử dụng số
liệu từ sách báo hiện có (UNDP 1998; Viện Nghiên cứu Kinh tế TPHCM, 1996) và giả sử số dân
nhập cư không đăng ký thường trú vào khoảng từ 1,5 đến 2,5 triệu người với tỷ lệ nghèo đói trong
số họ từ 10% đến 50% thì tỷ lệ nghèo đói ở thành thị của thời điểm 1998 sẽ tăng lên tới 10-15%.
1993 1998
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17.       Một điều thú vị là so với những nghiên cứu định lượng, PPA ở thành phố Hồ
Chí Minh với trọng tâm phân tích là mức sống hiểu theo nghĩa rộng đã phác họa ra
một bức tranh mơ hồ hơn về xu hướng của nghèo đói. Đánh giá này đã được tiến hành
tại sáu phường thuộc ba quận tại thành phố và trong số này một số điểm có tỷ lệ dân
sống không có hộ khẩu thường trú khá cao. Những hộ này thường chịu rất nhiều thiệt
thòi, nhất là do không được hưởng những dịch vụ mà Chính quyền cung cấp cho người
nghèo. Chẳng hạn những hộ gia đình này không đủ điều kiện để được vay ưu đãi theo
chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo của Chính phủ (xem chi tiết trong chương
5). Và họ cũng không được miễn giảm chi phí y tế hay học phí cho con em như những
gia đình nghèo khác có hộ khẩu thường trú trong khu vực. Cán bộ điều tra đã yêu cầu
những hộ nghèo đó cùng với những hộ khác tự đánh giá và nhìn nhận lại cuộc sống
của mình đã thay đổi ra sao trong năm năm vừa qua. Hầu hết các hộ nghèo hoặc  rất
nghèo được hỏi ở khu vực thành thị cảm thấy rằng điều kiện sống của họ thậm chí còn
tồi tệ hơn hoặc cũng chẳng thay đổi gì trong những năm gần đây. Chỉ có hơn một nửa
số hộ khá ở thành thị cảm thấy đời sống của họ đã được cải thiện.

18.       PPA ở thành phố Hồ Chí Minh đã cho thấy là nghèo đói ở thành thị là một vấn
đề phức tạp và ở dưới một số góc độ, nó còn là một vấn đề nghiêm trọng hơn so với
nghèo đói ở nông thôn. Phân tích về nghèo đói của thành phố Hồ Chí Minh đã xác
định các hộ nghèo của thành phố đang trong tình trạng rất dễ bị tổn thương: nhà ở và
quyền sử dụng đất đai không được đảm bảo, các điều kiện sinh nhai và thể chất khác
không được an toàn bởi luôn bị bệnh tật và bạo lực trong gia đình đe doạ. PPA còn mô
tả những áp lực về tâm lý của nghèo đói như sự lo lắng, sợ hãi của những con nợ
nghèo trước chủ nợ. Những hộ nghèo còn mô tả sự coi thường của những người giàu
đối với họ làm cho họ bị mất cả lòng tự trọng. Thậm chí ngay cả trẻ em nghèo cũng
cảm nhận được về địa vị thấp kém của mình: “Trẻ em nghèo thường bị coi thường và
có ít bạn. Con cái gia đình giàu có nhiều bạn”.

2.2 Việc định hướng các nguồn lực trong công cuộc giảm nghèo đói đòi hỏi phải
xem xét tỷ lệ nghèo đói, mức độ nghèo đói và số lượng người nghèo

19.        Nghèo đói đã giảm trong cả 7 vùng của Việt Nam nhưng với mức độ khác
nhau -- tại Đồng bằng sông Hồng, tỷ lệ nghèo đói giảm bớt 34% (từ 63% xuống 29%)
nhưng ở đồng bằng sông Cửu Long tỷ lệ nghèo đói chỉ giảm 10% (từ 47% xuống còn
37%) (Hình 1.4). Hiện nay tỷ lệ dân số sống ở dưới ngưỡng nghèo đói rất khác nhau
tuỳ theo từng vùng, từ 8% ở miền Đông Nam Bộ cho đến 59% ở vùng núi phía Bắc.
Cũng xin nhắc lại là tỷ lệ nghèo tính cho vùng Đông Nam Bộ (bao gồm cả thành phố
Hồ Chí Minh) có thể là bị đánh giá thấp vì không tính đến số người nhập cư không
đăng ký.

20.       Ba vùng có tỷ lệ dân nghèo cao nhất nước trong năm 1993l à Miền núi phía
Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. Và cho tới  nay, đó vẫn là ba vùng có tỷ lệ dân
nghèo cao nhất với 59% ở Miền núi phía Bắc, 52% ở Tây Nguyên và 48% ở Bắc Trung
Bộ. Như vậy trong số ba vùng, mức giảm nghèo đói ở khu vực Bắc Trung Bộ là nhiều
nhất và ở vùng núi phía Bắc là ít nhất. Tại hai khu vực Miền núi phía Bắc và Tây
Nguyên, nghèo đói kéo dài là một triệu chứng biểu hiện nhiều hạn chế mà các khu vực
này gặp phải khi tham gia  vào quá trình tăng trưởng. Những hạn chế đó bao gồm môi
trường vật chất  khó khăn và điều này làm hạn chế sự phát triển của nông nghiệp cũng
như cản trở khả năng tiếp cận đến cơ sở hạ tầng.
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Tỷ lệ nghèo đã giảm nhưng với tốc độ khác nhau
Hình 1.4: Tỷ lệ nghèo đói theo vùng, 1993 và 1998

Nguồn: Tổng cục Thống kê và Ngân hàng Thế giới ước tính dựa trên số liệu của VLSS93 và VLSS98
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21.       PPA tiến hành tại một tỉnh Miền núi phía Bắc là Lào Cai đã cho thấy là trong
khi những người dân sống ở vùng trung du có thể hưởng lợi được từ những cơ hội mới
về thị trường, thì nhiều hộ ở miền núi cao không thể tận dụng được những cơ hội đó
bởi họ ở quá xa và thiếu nhiều điều kiện như đất canh tác và vốn. Đặc biệt trầm trọng
là tình trạng họ thiếu thông tin về thị trường và về những kỹ thuật mới. " Miền núi
phía Bắc và Tây Nguyên, các nhóm dân tộc ít người chiếm một tỷ lệ cao và nhìn
chung họ đều nghèo hơn người Kinh. Trong khi có nhiều nghiên cứu về nghèo đói ở
Miền núi phía Bắc đã được thực hiện, trên thực tế bản chất của nghèo đói ở vùng Tây
Nguyên còn chưa được tìm hiểu.

22.       ở miền Bắc và Tây Nguyên Tình trạng nghèo đói nghiêm trọng hơn -- Các
chỉ số về khoảng cách của nghèo đói cho thấy so với các vùng khác của Việt Nam,
tình trạng nghèo đói ở vùng núi nghiêm trọng hơn nhiều. Mức độ nghèo đói đã giảm
đi trong những năm gần đây ở tất cả các vùng (Bảng 1.4).

Mức độ nghèo trầm trọng  hơn ở Miền núi phía Bắc và Tây Nguyên của Việt Nam

Bảng 1.4: Mức độ nghèo theo vùng trong năm 1993 và 1998

23.       Vùng núi phía Bắc, Đồng bằng Sông Cửu Long và vùng Băc Trung bộ
chiếm 70% số người nghèo ở Việt Nam -- Với mục đích để phân phối nguồn lực, cần
phải xem xét phần của các vùng khác nhau trong tỷ lệ nghèo đếm đầu người chung
của cả nước. Một điểm khá thú vị có thể thấy được qua đó là ở một số vùng mặc dù tỷ
lệ nghèo (và mức độ trầm trọng của nghèo đói) là khá cao song thực ra chúng lại chỉ
chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số dân nghèo của cả nước. Ví dụ điển hình là ở khu
vực Tây Nguyên, mặc dù có tới 52% số dân của cả vùng được xác định là nghèo
nhưng họ chỉ chiếm 5% tổng số hộ nghèo của Việt Nam. Từ số liệu Bảng 1.5 cho thấy
sự phân bổ của toàn bộ dân nghèo giữa 7 vùng của Việt Nam. Từ bảng 1.5 có thể thấy
70% người nghèo của Việt Nam sống tập trung tại ba khu vực: Miền núi phía Bắc
(28%), Đồng bằng Sông Cửu Long (21%) và Bắc Trung Bộ (18%).

Vùng Chỉ số khoảng cách nghèo
(đo mức độ trầm trọng của sự nghèo đói)

1993 1998

Miền núi phía Bắc 26,8 %&'(
Đồng bằng Sông Hồng 18,8 )'*
Bắc Trung Bộ 24,7 %%'(
Duyên hải miền Trung 16,8 %+'&
Tây Nguyên 26,3 %,'%
Đông Nam bộ 9,2 %'-
Đồng bằng Sông Cửu
Long

13,8 ('%

Việt Nam 18,5 9,5

Nguồn: Ước tính của Ngân hàng Thế giới dựa trên số liệu của VLSS93 và VLSS98.
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Có tới 70% người nghèo ở Việt Nam sống ở Miền núi phía Bắc, Đồng bằng Sông Cửu long và
Bắc Trung bộ

Bảng 1.5: Sự tập trung của nghèo đói theo các vùng ở Việt Nam  trong các năm  1993 và
1998

2.3 Những kết quả nổi bật của công cuộc giảm nghèo ở Việt Nam trong 5 năm
qua vẫn còn rất mỏng manh.

24.       Những bằng chứng được đưa ra trong chương này từ chi tiêu hộ gia đình,
những chỉ tiêu định lượng về phúc lợi, và tình hình đời sống theo đánh giá của chính
người dân nghèo đều đưa ra một thông điệp chung là trong năm năm qua mức nghèo
đói đã giảm đi đáng kể cho dù có định nghĩa hay đo lường sự nghèo đói như thế nào.
Một thông điệp khác cũng được đưa ra là tỷ lệ nghèo đói ở Việt Nam vẫn còn ở mức
cao với gần 40% dân số Việt Nam còn phải sống ở dưới ngưỡng nghèo đói.

25.       Tuy xu hướng chung là rõ ràng, chúng ta cũng cần cẩn trọng khi sử dụng
những con số cụ thể về số hộ đã thoát khỏi nghèo đói và những hộ còn nằm trong diện
này. Cần phải nói rằng những ước tính định lượng về nghèo đói được trình bày trong
chương này cũng như trong toàn bộ Báo cáo rất nhạy cảm đối với ngưỡng nghèo được
sử dụng. Nếu tăng ngưỡng nghèo thêm 10% thì tỷ lệ dân nằm dưới ngưỡng nghèo tăng
lên tới 45%; và nếu giảm ngưỡng nghèo đi 10% thì tỷ lệ nghèo đói sẽ chỉ còn là 29%.
Nguyên nhân sự rất nhạy cảm của tỷ lệ nghèo đối với việc thay đổi vị trí của đường
nghèo là do trong cả năm 1993 và 1998 có một phần rất lớn dân số Việt Nam nằm rất
gần đường nghèo (xem Hình 1 trong phần Tóm tắt và Hình 5.1 trong Chương 5). Do
vậy có lẽ không nên nói rằng tỷ lệ nghèo ở Việt Nam là đúng 37% mà tốt hơn hết
là nói rằng tỷ lệ này ở trong khoảng 30-45%.

Vùng Tỷ lệ chiếm trong tổng số
người nghèo

Tỷ lệ dân
cư  (%)

Dân số

1993 1998 1998 1998

Miền núi phía Bắc 21 28 18 13.5
Đồng bằng Sông Hồng 23 15 20 14.9
Bắc Trung Bộ 16 18 14 10.5
Duyên hải miền Trung 10 10 11 8.1
Tây Nguyên 4 5 4 2.8
Đông Nam Bộ 7 3 13 9.7
Đồng bằng Sông Cửu
Long

18 21 21 16.3

Việt Nam 100,0 100,0 100,0 75.8

Nguồn: Ước tính của Ngân hàng Thế giới dựa trên số liệu VLSS93 và VLSS98
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Chương 2

Đặc điểm của các hộ nghèo

Tổng quan:

Những đặc điểm chủ yếu của các hộ nghèo

•  Người nghèo chủ yếu là những nông dân với trình độ học vấn thấp và khả
năng tiếp cận đến các thông tin và kỹ năng chuyên môn bị hạn chế. Năm
1998, gần 4/5 người nghèo làm việc trong nông nghiệp.

•  Tình trạng hộ nghèo có ít đất hoặc không có đất đang ngày một phổ biến hơn,
đặc biệt là ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Các hộ không thể sống bằng canh
tác trên đất có rất ít cơ hội để có tạo thu nhập ổn định từ các hoạt động phi
nông nghiệp. Cần phải tiến hành ngay cải cách nhằm tạo ra nhiêu việc làm
phi nông nghiệp hơn.

•  Các hộ có nhiều con hoặc có ít lao động có tỷ lệ nghèo cao hơn và đặc biệt dễ
bị tổn thương khi phải gánh chịu thêm những chi phí về y tế và giáo dục. Các
hộ gia đình mới lập ban đầu phải trải qua giai đoạn nghèo đói do ít có khả
năng được sử dụng đất. Các hộ nghèo thường bị rơi vào vòng nợ nần luẩn
quẩn.

•  Các hộ nghèo đều rất dễ bị tổn thương bởi những khó khăn mang tính thời vụ
và những biến động bất thường xảy ra đối với gia đình hay với cộng đồng.
Các hộ nghèo có thể bị tách biệt về địa lý và về xã hội.

•  Tỷ lệ nghèo đói trong các nhóm dân tộc ít người đã giảm đi nhưng không
giảm nhanh bằng người Kinh. Các dân tộc ít người gặp phải nhiều bất lợi đặc
biệt. Các bất lợi này cần phải được giải quyết thông qua một Chương trình
Phát triển cho các dân tộc ít người.

•  Những người dân nhập cư thành thị, nghèo và không có hộ khẩu gặp nhiều
khó khăn trong việc tiếp cận tới các dịch vụ công cộng và có thể phải sống ở
bên lề của xã hội. Cần phải tiếp tục nghiên cứu để tìm ra cách thức tốt nhất để
giúp cho nhóm người này.

•  Có quá nhiều trẻ em trong số dân nghèo. Trẻ em nghèo ít có khả năng được
đến trường và bị rơi vào vòng nghèo đói do thế hệ trước để lại, và các em
thường có cảm giác không được an toàn.

Chương này sẽ xem xét một số đặc điểm của các hộ nghèo ở Việt Nam như đã
được mô tả trong các cuộc Điều tra Mức sống Dân cư, các PPA. Những đặc điểm này
thường xuyên được sử dụng để xác định những người nghèo và để hướng sự giúp đỡ
vào đúng cho họ.
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1. Nghề nghiệp, tình trạng việc làm và trình độ học vấn

1.1 Người nghèo chủ yếu là những người nông dân

1.       Trong giai đoạn từ 1993 đến 1998 đã có sự thay đổi dần dần về tỷ lệ dân cư
tính theo các nhóm nghề nghiệp. Tỷ trọng những hộ có chủ hộ làm việc trong các
ngành nông nghiệp, chế tạo và xây dựng đã giảm đi chút ít, và tỷ trọng các hộ có chủ
hộ làm việc trong các văn phòng hay dịch vụ bán hàng tăng lên không đáng kể. Mức
nghèo ở Việt Nam giảm chủ yếu do tỷ lệ người nghèo trong từng nhóm nghề nghiệp
giảm đi chứ không phải do có sự chuyển dịch trong cơ cấu nghề nghiệp.

2.       Tiếp theo kết quả nghiên cứu cho thấy nghèo đói là một hiện tượng mang tính
đặc thù của nông thôn, các tính toán về tỷ lệ nghèo theo nghề nghiệp và theo loại chủ
lao động cũng chỉ ra rằng những người sống ở dưới ngưỡng nghèo thường là thành
viên của những hộ có chủ hộ là nông dân tự do (Xem Bảng 2.1). Trong năm 1998, gần
80% người nghèo làm việc trong nông nghiệp và là những người lao động tự do.

Người nghèo chủ yếu là những nông dân

Bảng 2.1: Tình trạng nghề nghiệp và việc làm của người nghèo, 1998

Đặc điểm Tỷ lệ nghèo (%) Tỷ lệ trong tổng số
người nghèo (%)

Tỷ lệ trong tổng
dân số (%)

Nghề nghiệp chính

Nông nghiệp 48 79 61

Chế tạo 26 9 13

Dịch vụ bán hàng 13 3 9

Nhân viên văn phòng 10 2 7

Nghề khác 6 0 1

Nghỉ hưu 26 4 6

Những người khác không
làm việc

30 3 4

Tổng số 37 100 100

Nguồn: VLSS98, Tổng cục Thống kê (1999).

3.       Khả năng có được một dạng thu nhập ổn định nào đó từ công ăn việc làm hay
từ các khoản chuyển nhượng của phúc lợi xã hội được xem là một chỉ tiêu vô cùng
quan trọng để đánh giá mức sống của các hộ trong các PPA (Xem Khung 2.1). " một
số địa điểm tiến hành nghiên cứu, cụ thể là Hà Tĩnh và thành phố Hồ Chí Minh, việc
được trả lương, “có một công việc tốt” hay có lương hưu là những tiêu chuẩn để xếp
các hộ vào các nhóm sung túc hơn. Thường thì thu nhập từ những nguồn này không
cao song ý nghĩa chủ yếu của chúng là sự ổn định và đảm bảo. Các hộ tại các điểm
nghiên cứu ở Trà Vinh và Hà Tĩnh đã nhận thức được sự khác biệt định tính giữa việc
có một việc làm thường xuyên với hàng ngày đi làm mướn. Những hộ có việc làm
thường xuyên được xếp vào nhóm có mức sống cao hơn hộ chỉ có tiền trả theo ngày
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công. Mặc dù làm mướn có thể đem lại những khoản tiền vào những thời điểm nhất
định trong năm ở những vùng nông thôn này (có thể là từ 25.000 đồng đến 30.000
đồng một ngày đối với nam giới và từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng một ngày đối với
phụ nữ trong vòng từ 3 hoặc 4 tháng một năm) song điều này có lẽ không đem lại cảm
giác an toàn cho những người lao động làm mướn. " cả hai tỉnh Hà Tĩnh và Trà Vinh,
nhu cầu thuê làm mướn không có đủ trong cả năm để có thể đem lại nguồn thu nhập ở
mức đủ để tạo ra được sự an toàn đối với cuộc sống sinh nhai của các hộ. Tại thành
phố Hồ Chí Minh, phần lớn các hộ nghèo được phỏng vấn đều có lao động chính trong
gia đình làm việc trong các khu vực không chính thức và do vậy, các hộ này đều đang
sống dựa vào những khoản thu nhập rất thất thường.

Đặc trưng của người nghèo là có thu nhập thấp và thất thường

Khung 2.1: Sự phụ thuộc vào thu nhập thấp và thất thường ở thành phố Hồ Chí Minh

Chị Thúy, 30 tuổi, hiện đang sống trong một ngôi nhà nhỏ ở quận 8 cùng với chồng và 3 đứa con
nhỏ 12, 10 và 7 tuổi. Chị bán phở gánh rong và không thể bán cố định tại một chỗ như trước đây
nữa kể từ khi có các quy định gần đây của Chính phủ. Mỗi ngày chị Thúy kiếm được khoảng
15.000 đồng. Chồng chị đạp xích lô và phải trả tiền thuê xe 3.000 đồng một ngày. Tiền chồng chị
kiếm được thường thấp và thất thường, đặc biệt là trong hoàn cảnh xích lô ngày càng kém thông
dụng như hiện nay. Thỉnh thoảng, khi tiền vốn làm ăn xuống quá thấp, chị Thúy buộc phải vay
tiền của những người cho vay lấy lãi.

Chị cũng tìm ra một cách nữa để cứu sống gia đình của mình là bán máu. Chị đã bắt đầu bán máu
từ cách đây 10 năm, khi mẹ đẻ của chị bị ốm và cần có tiền để điều trị bệnh. Kể từ đó, chị Thúy
thường xuyên bán máu, trung bình một tháng hai lần. Mỗi lần bán máu, chị nhận được khoảng
140.000 đồng.

Nguồn: PPA tại thành phố Hồ Chí Minh, Oxfam Anh(1999).

1.2 Người nghèo thường có trình độ học vấn tương đối thấp, thiếu kỹ năng làm
việc và thông tin

4.       Tỷ lệ nghèo giảm xuống khi trình độ học vấn tăng lên, và gần 90% số người
nghèo là những người chỉ có trình độ phổ thông cơ sở  hoặc thấp hơn. Những người
thậm chí còn chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học có tỷ lệ nghèo cao nhất
(57%). Ngược lại, rất hiếm có trường hợp đã tốt nghiệp đại học lại thuộc diện nghèo
đói (chỉ chiếm có 4%) (Bảng 2.2).
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Người nghèo thường có trình độ học vấn tương đối thấp

Bảng 2.2: Trình độ học vấn của người nghèo, 1998

Đặc điểm Tỷ lệ nghèo (%) Tỷ lệ tính trong tổng số
người nghèo (%)

Tỷ lệ trong tổng dân
số (%)

Trình độ học vấn cao
nhất

Không được đi học 57 12 8

Tiểu học 42 39 35

Phổ thông cơ sở 38 37 36

Phổ thông trung học 25 8 12

Dạy nghề 19 3 6

Đại học 4 0 3

Tổng cộng 37 100 100

Nguồn: VLSS98, Tổng cục Thống kê (1999).

5.        Các PPA cũng cho thấy bản thân các hộ nghèo cũng hiểu được rằng trình độ
học vấn là chìa khóa quan trọng để thoát khỏi nghèo đói. Tuy nhiên các nghiên cứu đó
cũng chỉ ra rằng những vấn đề lớn hơn liên quan đến việc tiếp thu các kỹ năng, các
kiến thức chung và ứng dụng và việc có được thông tin là đặc biệt quan trọng. Các hộ
thường được xếp vào các nhóm khá giả hơn nếu như những người trưởng thành trong
gia đình có trình độ học vấn nhất định và hoặc trẻ em trong gia đình được đi học. "
thành phố Hồ Chí Minh, các hộ nhận xét rằng cần phải có trình độ cao hơn mức phổ
thông cơ sở để có cơ hội kiếm được một công việc ổn định. " những vùng nông thôn,
các hộ thường gắn tầm quan trọng của học hành với khả năng nhận biết những cơ hội
mới và nắm bắt được các kỹ thuật mới (Xem Khung 2.2). Các hộ nông thôn nghèo
cũng đánh giá cao sự biết đọc biết viết cũng như  khả năng về tính toán, ngôn ngữ và
kỹ thuật. Việc tiếp xúc với các cán bộ khuyến nông, quan hệ với những người ở ngoài
cộng đồng, tiếp cận với thông tin và với các phương tiện thông tin đại chúng đã trở
thành những lĩnh vực ưu tiên quan trọng đối với các hộ nghèo (xem chi tiết trong
Chương 4).
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Giáo dục giúp tăng khả năng tiếp cận thông tin và là phương cách quan trọng để thoát khỏi
nghèo đói

Khung 2.2: Đọc để thoát khỏi nghèo đói ở Hà tĩnh

Mười năm trước đây hộ gia đình anh Kinh được xếp vào nhóm hộ đói. Tuy nhiên, cho đến nay thì
hộ gia đình chị đã thuộc nhóm 1 (nhóm hộ khá giả). Gia đình anh bắt đầu cơ nghiệp từ ngôi nhà
nhỏ nằm ở rìa làng do gia đình bố mẹ cho khi vợ chồng anh tách ra ở riêng. Ngôi nhà bây giờ đã
được lợp ngói và anh chị đang từng bước nâng cao thu nhập và tăng thêm tài sản của gia đình. Ban
đầu anh chị nuôi gà, vịt và lợn. Theo lời anh Kinh thì “người nông dân cần phải biết cách chọn
giống”. Anh đã học được điều này qua sách và thông qua việc tham gia vào các chương trình
khuyến nông.

Anh cũng trồng cam và trong vòng 4 năm liền, tiền từ thu hoạch cam của anh chị hàng năm vào
khoảng 1,5 triệu đồng (tương đương với 107 đô la Mỹ). Tuy nhiên sau đó do vườn cam bị nhiễm
nấm xanh và mắc bệnh vàng lá nên anh đã chuyển sang trồng vải xen với các loại cây mọc thấp
(cây lạc) cho năng suất cao (lạc thu hoạch 4 tháng một lần). Anh cũng đã vay vốn hai lần để đầu
tư vào trồng trọt và chăn nuôi và luôn trả tiền vay đúng hạn. Bên cạnh đó, anh luôn nuôi 3 tổ ong
và có được một khoản thu nhập hàng năm là 1 triệu đồng (20 chai mật ong). Trong tương lai, vợ
chồng chị Nga sẽ áp dụng cấu hình Vườn-Ao-Chuồng (VAC) vì anh chị cho rằng đây là cách làm
ăn ổn định và đúng hướng.

Nguồn: PPA ở Hà Tĩnh, Action Aid Việt Nam (1999)

2. Các đặc điểm về nhân khẩu học

6.       $" cả 4 địa điểm tiến hành PPA và trong các phân tích định lượng đều có một
số vấn đề liên quan đến thành phần và quy mô hộ, tương quan với mức sống của các
hộ. Cụ thể các thông tin cho thấy là:

1. Các hộ có nhiều trẻ em thường thuộc vào nhóm các hộ nghèo.
2. Các hộ mới tách ra khỏi gia đình bố mẹ và trở thành những hộ mới thường

được xếp vào loại nghèo. Nhóm hộ này có thể hay trùng với nhóm hộ (1).
3. Các hộ bị mất đi lao động trưởng thành chính trong gia đình do bị chết hay

bỏ việc cũng thường được coi là nghèo. Đây thường là những hộ có phụ nữ
làm chủ hộ.

2.1. Các hộ nghèo thường có nhiều trẻ em

7.       Các hộ có nhiều trẻ em nhỏ thường được các hộ khác coi là nghèo. Những hộ
này không chỉ có ít lao động hơn so với số miệng ăn trong gia đình mà còn phải trả
các chi phí giáo dục lớn hơn cũng như hay phải chịu thêm các chi phí khám chữa bệnh
gây bất ổn định cho kinh tế gia đình (Bảng 2.3). Các số liệu của các VLSS cho thấy
rằng tỷ lệ trẻ em trên mỗi người lao động cao nhất đối với nhóm hộ chi tiêu nghèo
nhất và tỷ lệ này giảm dần khi mức chi tiêu bình quân đầu người tăng lên (Bảng 2.3).
Tuy nhiên, có thể các số liệu này đã đánh giá quá mức tác động của quy mô gia đình
đối với tình trạng nghèo đói bởi khi xét mức chi tiêu bình quân đầu người chúng ta đã
giả định rằng nhu cầu của các thành viên gia đình là như nhau và không tính đến
những khác biệt trong nhu cầu tiêu dùng của trẻ nhỏ và thiếu niên cũng như chưa xem
xét đến tính kinh tế theo quy mô trong tiêu dùng ở những hộ đông người.
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Các hộ nghèo hơn thường có nhiều trẻ em hơn

Bảng 2.3: Số trẻ em dưới 15 tuổi theo hộ gia đình

8.       
thuần 
tổn th
cho th
học ph
này có
23% c
thườn
hoảng
nghèo
ngày v
thực th
Nguy 
thườn

Nguå
Nhóm chi tiêu

I

(Nghèo
nhất)

II III IV V

(Giàu
nhất)

Việt Nam 2.8 2.2 1.7 1.4 1.2

Nông thôn 2.8 2.2 1.8 1.4 1.3

Thành thị 2.7 2.9 1.6 1.3 1.1

n: Ngân hàng Thế giới ước tính dựa trên số liệu của VLSS98.
Tuy một phần của vấn đề nghèo đói đối với những hộ có nhiều trẻ em chỉ đơn
là vấn đề chu kỳ sống của nhưng chúng ta vẫn cần quan tâm đến khả năng dễ bị
ương của các hộ này khi chi phí y tế và giáo dục tăng lên. Các số liệu của VLSS
ấy rằng một hộ thuộc nhóm nghèo nhất với một em học tiểu học và hai trẻ em
ổ thông cơ sở sẽ phải dành 7,3% tổng chi tiêu gia đình cho việc học hành (Mức
 tăng lên so với 6,5% trong năm 1993). Chi phí học hành này sẽ chiếm khoảng
ác chi tiêu ngoài lương thực thực phẩm. Các PPA cho thấy rằng các hộ nghèo
g cho con thôi học trong những lúc gia đình gặp khó khăn hoặc lâm vào khủng
 và điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Ba phần tư số hộ trong nhóm hộ
 nhất thường không có đủ khả năng chi trả để có được  2.100 đơn vị calo một
µ bất cứ khoản chi tiêu nào để mua sắm các mặt hàng khác không phải lương
ực phẩm đều đòi hỏi phải giảm lượng dinh dưỡng của gia đình. Chương 5 về

cơ bị tổn thương sẽ thảo luận các tác động của các chi phí y tế phát sinh bất
g đối với các hộ nghèo.
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Các gia đình nghèo thường chịu gánh nặng chi phí do có đông con

Khung 2.3: Tám con -  Sự nghèo đói ở Lào Cai

Hiện nay gia đình ông Sai có 10 thành viên, bao gồm hai vợ chồng ông Sai, 6 người con trai, một
người con dâu và một đứa cháu. Một người con gái của hai ông bà lấy chồng ở xa. Một người con
trai hiện đang ở trong tù ở Lào Cai do ăn trộm đồ bằng bạc. Đứa con lớn nhất của hai ông bà
không được đi học, tuy nhiên có vài đứa nhỏ tuổi hơn đã từng được học tiểu học. Cả gia đình hiện
đang sống trong một ngôi nhà nhỏ bằng đất dựng tạm bợ, không có cột gỗ đỡ mái. Trong nhà có
rất ít đồ đạc, tài sản hiện chỉ có một nồi nấu bếp, một con dao, ba cái giường đóng sơ sài từ gỗ
mảnh, một chạn đựng thức ăn có lưới, một cái thang và một cái cối đá để xay ngô. Cả nhà không
hề có lấy một cái bếp lò, bàn hay ghế. Theo lời chủ tịch xã thì đây là hộ nghèo nhất trong xã.

Thậm chí hoàn cảnh của gia đình ông Sai trước đây còn khó khăn hơn rất nhiều do lúc đó lũ trẻ
còn nhỏ. Hiện nay, bọn trẻ đã lớn hơn và có thể đỡ đần làm giúp bố mẹ. Bọn trẻ đã phải bỏ học từ
rất sớm vì chúng phải giúp đỡ bố mẹ khi gia đình phải vay ngô. Không giống một số hộ khác, gia
đình nhà ông Sai không mượn trâu bò của hàng xóm. Tuy nhiên, một người con trai của hai ông
bà được một gia đình hàng xóm thuê chăn trâu trong 3 năm. Gia đình thuê sẽ nuôi ăn anh con trai
và đã trả trước cho gia đình ông Sai một con lợn trị giá 150.000 đồng.

Nguồn: PPA ở Lào Cai, MRDP (1999).

2.2. Các hộ mới tách trong giai đoạn đầu thường trải qua nghèo đói do thiếu đất

9.       Các hộ mới tách thường được những người hàng xóm đánh giá là nghèo. Cũng
giống như các hộ có nhiều trẻ em, nghèo đói trong trường hợp này phần nào là vấn đề
của chu kỳ cuộc sống gia đình và sẽ giảm dần theo thời gian khi các hộ bắt đầu có thu
nhập dư thừa, mua sắm thêm tài sản, tạo lập cách kiếm sống ổn định và có thu nhập
khá hơn.

10.       Tuy nhiên, các PPA cũng chỉ ra rằng khả năng phát triển kinh tế gia đình một
cách ổn định của các hộ mới lập này đang ngày càng bị bó hẹp vì họ chỉ được phân
cho những mảnh đất nhỏ hơn với chất lượng thấp hơn. Hầu hết đất nông nghiệp hiện
nay đã được phân chia xong theo Luật Đất đai năm 1993. " nhiều xã, trong đó bao
gồm tất cả các điểm tiến hành PPA ở nông thôn, các hộ mới lập thường phải nhờ vả rất
nhiều vào gia đình hai bên để được sử dụng đất nông nghiệp. Liệu việc tăng năng suất
thu hoạch từ các diện tích đất nông nghiệp nhỏ hơn với chất lượng kém hơn có cho
phép các hộ có một cuộc sống ổn định hay không hiện vẫn đang còn là một vấn đề
được bàn cãi. Tuy nhiên ở đây có một điều rõ ràng là các hộ có diện tích đất nhỏ đến
mức không cho phép họ có khả năng trang trải những nhu cầu tiêu dùng tối thiểu,
cũng có rất ít cơ hội làm ăn phi nông nghiệp. Mức tăng thu nhập dưới dạng tiền công ở
các vùng nông thôn trong vòng 5 năm qua thường rất thấp và không có một địa điểm
tiến hành PPA nào mà ở đó các hộ lại cho rằng lao động làm mướn có thể đem lại
nguồn thu nhập thay thế ổn định trong bối cảnh ruộng đất ngày càng ít đi.

2.3. Những  hộ mất đi một thành viên gia đình đã trưởng thành thì đặc biệt dễ bị
tổn thương

11.       Những hộ bị mất đi lao động trưởng thành do bị chết, bỏ gia đình đi hoặc tách
ra khỏi hộ thường được cộng đồng xếp vào những nhóm hộ nghèo đói nhất. Đây
thường là những hộ do phụ nữ làm chủ hộ và Khung 2.4 dưới đây giới thiệu về một
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trường hợp đặc trưng qua những nghiên cứu tình huống được thực hiện. Các số liệu
của Điều tra Mức sống Dân cư cũng chỉ ra rằng phụ nữ sống độc thân phần lớn là
nghèo hơn so với nam giới sống độc thân.

“Nghèo đói đeo đuổi gia đình tôi. Những gia đình có người đàn ông trong nhà
thường đỡ khổ hơn.” Trích phỏng vấn trong PPA tại Hà Tĩnh, Action Aid Việt
Nam, 1999.

Các gia đình chỉ do một người lớn độc thân làm chủ hộ, đặc biệt là những hộ do phụ nữ làm
chủ hộ thường rất dễ bị tổn thương

Khung 2.4: Cảnh góa bụa và sự nghèo đói ở Trà Vinh

Chị Ngọc năm nay 37 tuổi. Năm 1997, chồng chị chết khi chị đang có thai ba tháng. Do không có
khả năng làm việc lúc mang thai và phải cố vật lộn để nuôi dạy hai đứa con thơ khác, chị đã
nhanh chóng rơi vào tình cảnh nợ nần và đã phải cầm cố đất lấy 3 triệu đồng để mua thức ăn.
Cuộc sống của gia đình chị cũng khá lên đôi chút sau khi chị chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh
làm người giúp việc trong nhà vào năm 1998. Tuy nhiên chị vẫn còn nợ khoảng 2 triệu đồng. Hiện
nay chị Ngọc thường rời nhà đi làm từ 6 giờ rưỡi sáng đến tận 5 giờ chiều. Với chị, những khó
khăn chính hiện nay là làm sao có đủ tiền để chuộc lại đất, và sự cô đơn. Con gái lớn của chị hiện
nay đang học lớp 6 ở trường, còn cô con gái út thì chưa đủ tuổi đến trường. Khi chồng chị chết,
chị Ngọc đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của hàng xóm, Hội Phụ nữ và sau đó là trạm y tế xã.
Chị Ngọc có kể rằng mặc dù một số hộ khác khá giả hơn thì được vay tiền của quỹ xóa đói giảm
nghèo nhưng chị lại bị từ chối. Khi chị hỏi vay các chủ nợ tư nhân thì cũng bị những người này từ
chối với lý do là chị không có gì để đảm bảo trả được nợ do chị không có chồng và cũng không có
chút đất đai nào. Mong muốn lớn nhất của chị Ngọc bây giờ là làm thế nào tiết kiệm đủ tiền để
nuôi lợn gà, trong khi đó con gái chị thì mơ ước mẹ mình trả được hết nợ.

Nguồn: PPA ở Trà Vinh, Oxfam Anh (1999).

3. khả năng có được các nguồn lực

3.1. Tình trạng thiếu đất đang gia tăng và các hộ nghèo thường có ít đất hơn

12.       PPA cho thấy các hộ nghèo coi diện tích đất và chất lượng đất là yếu tố quan
trọng quyết định đến mức sống. Các hộ khác thường xem các hộ nông thôn nghèo là
những hộ có đất đai ít hoặc chất lượng kém nên không đáp ứng được nhu cầu tiêu
dùng của những hộ này (Khung 2.5). Điều này đặc biệt đúng đối với những hộ mới lập
gia đình. Tại các điểm nghiên cứu là Lào Cai và Trà Vinh, điều này cũng đúng đối với
những hộ di cư hoặc dời chuyển để tìm vùng đất mới. Tại Lào Cai, các hộ nghèo có
thể có đủ đất đai song đất này thường nằm quá cách xa, dẫn đến việc đồng áng đòi hỏi
phải có nhiều lao động hơn số lao động hiện có trong hộ. Tại điểm tiến hành PPA ở
Lào Cai, cơ cấu đất đai của các hộ thường khác nhau tuỳ theo từng thôn, tuy nhiên các
hộ nghèo thường có tỷ lệ phần đất ở trung du, đồi lớn hơn so với đất trồng được lúa và
đất được chia cũng thường dốc hơn và nằm ở xa hơn.
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Đặc điểm đặc trưng của các hộ nghèo là thiếu các nguồn lực vật chất

Khung 2.5: Hộ thiếu các nguồn lực ở Hà tĩnh

Anh Khải, 29 tuổi, hiện sống cùng vợ và hai con ở tỉnh Hà Tĩnh. Ngôi nhà hiện anh ở được dựng
bằng tre và nằm trên một quả đồi dốc tới 30 độ. Vườn nhà anh trồng chủ yếu là sắn và một vài cây
chanh. Trong nhà có rất ít đồ đạc (2 cái giường, một cái bàn và vài cái ghế, với tổng giá trị tài sản
chỉ vào khoảng 100.000 đồng- xấp xỉ 7 đô la). Cả gia đình cấy 2,5 sào ruộng lúa và thu hoạch
được 80 ki lô gạo một sào. Gia đình anh chỉ nấu ăn một bữa trong ngày, chủ yếu chỉ có cơm với
muối. Hai vợ chồng anh chỉ ăn cơm còn lại sau khi bọn trẻ đã ăn xong và thường chỉ còn từ một
đến hai bát. Nếu như không còn thừa cơm thì anh chị ăn khoai lang trừ bữa. Lũ trẻ nhà anh thường
đi kiếm củi trong rừng và kiếm được trung bình khoảng 5.000 đồng (0,3 đô la) mỗi ngày.

Nguồn: PPA ở Hà Tĩnh, Action Aid Việt Nam (1999)

13.       Tại địa điểm tiến hành PPA ở Trà Vinh, việc không có đất đai hoặc hầu như
không có đất đai đồng nghĩa với sự nghèo đói. Trong PPA ở Trà Vinh các hộ này được
mô tả như những hộ đặc biệt dễ bị tổn thương (Xem chương 5). Các số liệu của VLSS
xác nhận là tình trạng không có đất đang tăng lên, nhưng có sự khác biệt trong xu
hướng này ở các vùng khác nhau. Trong năm 1998, 10% các hộ ở nông thôn được
đánh giá là không có đất. Việc không có đất phổ biến hơn ở phía Nam: Hơn  một phần
năm hộ nông thôn ở Đồng bằng Sông Cửu Long và 29% hộ nông thôn ở vùng Đông
Nam bộ không có đất canh tác (Bảng 2.4).

Tình trạng không có đất đã tăng lên ở tất cả các vùng ngoại trừ Tây Nguyên và
Duyên hải Miền Trung....

Bảng 2.4: Phần trăm các hộ ở nông thôn không có đất chia hoặc đất nương rẫy

Vùng
1993 1998 Diện tích đất

trung bình (m2)
năm 1998

Vùng núi Phía Bắc 2.0 3.7 8890

Đồng bằng Sông
Hồng

3.2 4.5 6491

Bắc Trung bộ 3.8 7.7 5001

Duyên hải Miền
Trung

10.7 5.1 5180

Tây Nguyên 3.9 2.6 13746

Đông Nam bộ 21.3 28.7 13712

Đồng bằng Sông
Cửu long

16.9 21.3 10650

Cả nước 8.2 10.1 8148

Nguồn: Ngân hàng Thế giới ước tính dựa trên số liệu của VLSS98.
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14.       Kết quả những nỗ lực để phân chia một cách bình đẳng quyền sử dụng đất cho
nông dân của Chính phủ Việt Nam là mô hình chia đất khá bình đẳng theo các thiêu
chuẩn quốc tế. Mặc dù sự khác biệt trong các phần đất của các hộ là khá nhỏ so với
các tiêu chuẩn quốc tế, nhưng sự khác biệt này lại liên quan đến sự nghèo đói (Bảng
2.5). Theo luật pháp đất ở Việt Nam không thuộc quyền sở hữu của các hộ nhưng họ
được giao quyền sử dụng đất trong thời gian dài (thường từ 20 đến năm năm phụ thuộc
vào loại đất). Diện tích đất canh tác cây hàng năm và cây lâu năm của các hộ tăng lên
theo nhóm chi tiêu theo đầu người, với số lượng đất trồng cây hàng năm của các hộ
thuộc nhóm giàu có nhất lớn hơn diện tích của các hộ ở nhóm thấp nhất tới 1.4 lần. Sự
khác biệt về diện tích đất trồng cây lâu năm tính trên đầu người thậm chí còn lớn hơn
rất nhiều: mức này của nhóm hộ khá giả nhất cao hơn gấp 6 lần so với mức của nhóm
hộ nghèo nhất.

Các hộ nghèo thường có ít đất hơn

Bảng 2.5: Diện tích đất  (m2) của của các hộ với đất nông nghiệp phân theo nhóm chi tiêu,

Các nhóm chi tiêu
Nhóm I
(nghèo
nhất)

Nhóm
II

Nhóm
III

Nhóm
IV

Nhóm V
(khá giả

nhất)

Diện tích

Tổng diện tích đất 6437 6953 7138 6928 9856

trong đó:

Diện tích đất trồng cây hàng năm 3600 3928 4625 4414 5081

Diện tích đất trồng cây lâu năm 613 845 1016 1485 3527

Ghi chú: Diện tích đất bao gồm cả đất cho thuê nhưng không bao gồm đất đi thuê

Nguồn: Ngân hàng Thế giới và Tổng cục Thống kê ước tính dựa trên số liệu của VLSS98.

3.2 Các hộ nghèo thường bị rơi vào vòng nợ nần luẩn quẩn

15.       Các PPA cho thấy rằng rất nhiều hộ nghèo thường rơi vào tình trạng nợ nần do
họ phải đi vay để trang trải các khoản chi tiêu khẩn cấp như chi phí cho y tế, hoặc là
phải đi vay để đầu tư vào một vụ kinh doanh bị thất bại.

“Nợ nần làm cho chúng tôi thức trắng đêm- cảm giác nợ nần quả là khủng
khiếp. Tôi cảm thấy khiếp sợ mỗi khi có chủ nợ đến nhà đòi tiền còn bản thân
thì không thể trả được. Tôi cảm thấy xấu hổ vì lúc đó họ rất coi thường tôi.”
(PPA tại Trà Vinh, Oxfam Anh).

16.       Tại hai điểm cụ thể là Trà Vinh và thành phố Hồ Chí Minh, các hộ thường kể
rằng họ bị rơi vào vòng tròn nợ nần mà khó có thể thoát ra được. Mức nợ này đã gây ra
áp lực kinh tế và tâm lý nặng nề lên các hộ được phỏng vấn. Ví dụ trong Khung 2.6
dưới đây là một minh họa cho tình trạng mà nhiều hộ đã đề cập. Điều này trở thành
một chủ đề được lặp lại trong nhiều buổi phỏng vấn với các hộ nghèo nói chung và
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trong các cuộc thảo luận về nguyên nhân khiến cho cuộc sống của các hộ nghèo bị
kém đi nói riêng.

Các hộ nghèo thường bị rơi vào vòng nợ nần luẩn quẩn
Khung 2.6. Tình trạng tiến thoái lưỡng nan của những người nông dân nghèo ở Trà Vinh -
Vòng xoáy nợ

Một hộ gia đình 6 khẩu không có đất ở tỉnh Trà Vinh trong đó có 4 lao động và 2 trẻ nhỏ đang
đi học. Người cha bị bệnh và phải vào bệnh viện nên thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào 3
người còn lại. Tiền viện phí hết 500.000đ (35USD) và gia đình phải vay của tư nhân với lãi suất
10%. Do không có đất nên cách kiếm tiền duy nhất của gia đình là đi làm thuê. Hình thức làm
thuê phổ biến nhất trong vùng là đan tấm lợp và đào ao nuôi tôm trong thời gian vài tháng (việc
dành riêng cho nam giới), công việc này đem lại cho họ một khoản thu nhập khoảng
25.000đ/ngày cho 3 người (tức khoảng 750.000đ/tháng)

Chi phí lương thực tối thiểu (gạo và các thực phẩm cần thiết khác) cho một gia đình có số khẩu
tương tự là 17.000đ/ngày (510.000đ/tháng). Các chi phí khác trong gia đình như thuốc lá, rượu,
thuốc chữa bệnh... trung bình khoảng 3.000đ/ngày, chi phí cho 2 đứa trẻ đi học trung bình
3.000đ/ngày cho hết cả năm học gồm tiền ăn sáng, tiền đóng góp cho nhà trường, quần áo, sách
vở và các chi phí khác (tổng cộng 180.000đ/tháng). Chi phí tối thiểu eo hẹp cho gia đình ở mức
690.000đ/tháng. Nhưng mỗi tháng họ còn phải trả 50.000đ tiền lãi cho khoản tiền mà họ đã vay
để thanh toán thuốc men, viện phí cho người cha. Do vậy, mức chi phí tối thiểu mỗi tháng cho
gia đình này là 740.000đ - nếu trong gia đình có ai đó bị ốm, bị tai nạn hoặc mùa tôm thất bát,
họ sẽ không có tiền và sẽ phải mua chịu gạo, bán trước sức lao động hoặc vay thêm tiền của
những người cho vay lãi không chính thức. Rõ ràng họ bị rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan:
họ sẽ không bao giờ có khả năng hoàn trả khoản vay gốc 500.000đ và do vậy bị rơi vào vòng
xoáy nợ không có lối thoát.

Nguồn: PPA ở Trà Vinh, Oxfam Anh (1999).
4. nguy cơ dễ bị tổn thương và sự cô lập

4.1 Người nghèo, đặc biệt là trẻ em nghèo, cảm thấy rất dễ bị tổn thương

17.       Nguy cơ dễ bị tổn thương bởi những khó khăn theo thời vụ, bởi những đột biến
xảy ra với hộ gia đình và những cuộc khủng hoảng xảy ra với cộng đồng là một khía
cạnh quan trọng của nghèo đói. Những hộ nghèo ít vốn hoặc ít đất đai (hoặc cả hai) và
những hộ chỉ có khả năng trang trải được các chi tiêu lương thực và phi luơng thực
thiết yếu khác đều rất dễ bị tổn thương trước mọi biến cố khiến họ hoặc phải bỏ thêm
chi phí hoặc bị giảm thu nhập. Thông thường, một thành viên của gia đình đau ốm vẫn
được xem như một biến cố nghiêm trọng nhất làm đảo lộn sinh hoạt của gia đình và
phải hàng năm sau các hộ mới có thể phục hồi lại được. Những số liệu VLSS cho thấy
các hộ nghèo nhất phải dành khoảng 30% chi tiêu phi lương thực cho chi phí y tế. Một
vụ mùa thất bát hoặc một khoản đầu tư không thành công cũng có thể gây ra sự căng
thẳng về mặt kinh tế cho các hộ gia đình.

18.       Tình trạng không an toàn không chỉ đơn thuần là vấn đề kinh tế. Do thiếu
thông tin về các quy hoạch phát triển đô thị và giải phóng mặt bằng nên nhiều hộ
không thể biết được thời gian họ còn được phép sống ở khu vực cư trú hiện tại. Các
đường dây cáp điện treo thấp cũng là những nguy cơ đe dọa an toàn thể chất và vật
chất và có thể gây ra hoả hoạn. Tệ nạn nghiện ma túy ngày càng gia tăng cũng đang là
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nỗi lo lắng của các hộ gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh, phần nhiều là bởi nó kéo
theo sự gia tăng các loại hình tội phạm khác. Có lẽ những trẻ em nghèo, đặc biệt là trẻ
em nghèo ở thành phố, đang phải sống trong cảm giác không an toàn. Điều đó được
minh họa trong Khung 2.7 dưới đây.

Người nghèo, đặc biệt là trẻ em nghèo, cảm thấy rất dễ bị tổn thương
Khung 2.7: Nhận thức của trẻ em về những nguy cơ đe doạ sự an toàn ở thành phố Hồ Chí
Minh

Nhà cửa: Nhà cửa bị “giải tỏa”, bị đổ hoặc bị ngập lụt; cháy nhà hàng xóm lan sang các
nhà khác; bị ép ra khỏi nhà thuê vì bố mẹ không trả được tiền thuê nhà; mạng
cáp điện mắc thấp gây tai nạn.

Giáo dục: Phải bỏ học vì bố mẹ không đủ tiền đóng học; trường học đóng cửa, giáo viên
đánh và lăng mạ học sinh.

Trong gia đình: Bố uống rượu và đánh mẹ, la hét và cãi nhau trong gia đình.

Ngoài xã hội: Hàng xóm láng giềng đánh nhau; tệ nạn nghiện hút.

Lòng tự trọng: Bị các gia đình giàu có coi thường, bị trẻ em nhà giàu đánh.

Kinh tế: Thu nhập không ổn định; bị bỏ đói, quần áo rách rưới.

Sức khoẻ: Lo lắng về tình hình sức khoẻ của mẹ và không có khả năng thanh toán tiền
chăm sóc y tế đầy đủ cho bố mẹ.

Nguồn: PPA ở thành phố Hồ Chí Minh, Oxfam Anh (1999).
4.2 Các hộ nghèo có cảm giác bị cô lập về xã hội

19.       Qua phân tích phản ứng và cách thức chống chọi của các hộ nghèo trong
những thời điểm khó khăn của các hộ nghèo, chúng ta thấy rằng các mạng lưới hỗ trợ
phi chính thức có vai trò đặc biệt quan trọng đối với các hộ nghèo. " các làng vùng
sâu vùng xa, vùng cao, mức độ các quan hệ xã hội là khá cao và được đặc trưng bởi
các quan hệ hỗ trợ tương hỗ. Do các làng này khá tương đồng về các điều kiện kinh tế
và xã hội nên các hộ luôn sẵn sàng tình nguyện giúp đỡ người khác khi có khả năng vì
trong tương lai có thể họ cũng phải cần đến sự hỗ trợ tương tự. Điều này có thể bù
được phần nào những bất lợi  của cuộc sống ở  vùng sâu vùng xa. " những địa bàn
thuộc trung du và đồng bằng tuy vẫn có những sự hỗ trợ khẩn cấp, song thông thường
là bằng tiền và thường tốn kém hơn. " các làng bản vùng trung du và vùng đồng bằng,
các mối liên hệ xã hội được xem như là một yếu tố quyết định mức sống của các hộ
gia đình. Các hộ có quan hệ xã hội tốt, gần gũi với giới chức lãnh đạo địa phương
thường có vị thế tốt để tiếp cận với các chương trình và dịch vụ hỗ trợ của Chính phủ.

20.       Một số nhóm hộ nghèo đã cho biết họ có cảm giác bị cách biệt về xã hội với
thế giới rộng lớn bên ngoài và với các tổ chức đại diện cho họ và phục vụ họ. Một số
lý do bị cô lập liên quan đến dân tộc: những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa cùng
với những khó khăn lớn về khả năng tiếp cận về địa lý làm những người dân tộc ít
người có quan hệ giao lưu rất hạn chế với thế giới bên ngoài và hầu như không có điều
kiện tiếp xúc với những sáng kiến hay những thông tin mới. " thành phố tình trạng
tương tự cũng xảy ra với một số người nhập cư ở nhưng xóm liều ở thành phố Hồ Chí
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Minh. Ngoài ra, việc bị cô lập cũng chứa đựng trong nó yếu tố về giới. Công việc của
phụ nữ bận rộn vất vả hơn nhiều so với nam giới và do đó họ ít có cơ hội tiếp xúc với
xã hội, học hỏi hoặc tham dự các cuộc họp của làng. Điều này làm tăng thêm sự thiên
lệch ở Việt Nam: người đàn ông thường đóng vai trò là người đại diện cho gia đình
trong các cuộc họp của làng xã và các công việc xã hội. Và ngay bản thân các hộ
nghèo cũng luôn cảm thấy xa lạ trước những quyết định có liên quan đến họ.

4.3 Các hộ nghèo nằm ở vị trí địa lý cách biệt và bên lề xã hội

21.       Các số liệu thu thập được từ bảng câu hỏi xã trong Điều tra Mức sống Dân cư
cho thấy hầu hết dân sống ở các làng xã có điều kiện đi lại được. Chỉ có 4% sống ở
các làng bản xa đường giao thông (hơn 5km) hoặc có đường giao thông nhưng việc đi
lại khó khăn (không đi lại được trong vòng 3 tháng hoặc hơn trong một năm) và không
có đường thuỷ thay thế. Tuy nhiên, trong số 4%, tỷ lệ người nghèo nhiều gấp hơn 2 lần
so với nhóm người còn lại.

22.       Mặc dù các làng nhìn chung đều có mạng lưới đường bộ và đường thuỷ song
việc được sử dụng các dịch vụ giao thông lại là một vấn đề phức tạp. Hơn 12% người
dân sống trong các làng không có điều kiện sử được giao thông cơ giới (kể cả giao
thông công cộng và xe cộ thuê ngoài). Giữa mức sống và khả năng được sử dụng các
dịch vụ giao thông vận tải chỉ ra rằng có quan hệ tỷ lệ nghịch rõ rệt: số những người
không được sử dụng các dịch vụ giao thông vận tải thuộc nhóm hộ nghèo nhất nhiều
gấp 5 lần so với những người thuộc nhóm hộ giàu nhất (Bảng 2.6). " các làng không
có giao thông cơ giới, tỷ lệ người nghèo nhiều gấp hơn 1,5 lần so với các làng có hệ
thống giao thông như vậy. Những kết quả điều tra này cho thấy cần tập trung vào việc
cung cấp các dịch vụ giao thông vận tải và điều này quan trọng hơn so với việc  xây
dựng cơ sở hạ tầng ở các vùng nghèo.

Các hộ nghèo nằm ở vị trí địa lý sâu xa và cách biệt với xã hội

Bảng 2.6: Tỷ lệ người không có điều kiện sử dụng giao thông cơ giới phân theo nhóm chi tiêu,
giai đoạn 1998

Nhóm chi tiêu

I

(Nghèo nhất)

II II IV V

(giàu nhất)

Tổng số

Tỷ lệ người không được
sử dụng giao thông cơ
giới công cộng hoặc tư
nhân (%)

37,5 21,3 19,1 14,5 7,5 100

Nguồn: Ước tính của Ngân hàng Thế giới dựa vào số liệu của VLSS98.

5. Các nhóm rất nghèo và dễ bị tổn thương

23.       Các số liệu của VLSS hoặc PPA cho thấy có một số nhóm dân cư rất nghèo và
sống biệt lập với xã hội. Các nhóm này thường có chi tiêu bình quân đầu người thấp
hơn và họ cũng phải chịu nhiều thiệt thòi không thể định lượng được. Ngoài các nhóm
được thảo luận dưới đây, các PPA còn chỉ ra những tình huống có thể làm cho người
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phụ nữ bị tổn thương, kể cả ở trong các hộ gia đình không nghèo. Phần lớn các vấn đề
này có liên quan đến sự mất công bằng trong các hộ gia đình và sẽ được bàn luận chi
tiết hơn trong Chương 4.

5.1 Sự nghèo đói ở các nhóm dân tộc ít người đã giảm xuống nhưng vẫn còn ở
mức cao

“Từ nay cho tới năm 2000, các biện pháp tích cực và đồng bộ sẽ được tiến
hành nhằm thực hiện 3 mục tiêu xóa đói giảm nghèo, ổn định và cải thiện các
điều kiện sống, sức khoẻ của những người dân tộc ít người cũng như những
người dân sinh sống tại các vùng miền núi và giáp biên; xoá mù chữ, nâng cao
trình độ dân trí, tôn trọng và phát huy bản sắc văn hoá của các nhóm dân tộc;
xây dựng các tổ chức cơ sở chính trị, các cán bộ Đảng và Đảng viên trong
sạch, vững mạnh trong các nhóm dân tộc ở tất cả các vùng và ở mọi cấp”-
Định hướng phát triển trong các lĩnh vực then chốt, Văn kiện của Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ VIII.

24.       " Việt Nam, nhóm dân tộc sống ở đồng bằng- người Kinh- là nhóm dân tộc
đông nhất và chiếm khoảng 85% dân số. Ngoài ra còn có khoảng 53 dân tộc khác nữa
ở Việt Nam được xếp vào nhóm “các dân tộc ít người”. Phần lớn số dân này (trừ người
Hoa chủ yếu sống ở các khu đô thị) đều sống ở các vùng cao4. Các dân tộc ít người ở
Việt Nam nghèo hơn nhiều so với đa số người Kinh (Hình 2.1). Trong thời kỳ 1993 và
1998, tỷ lệ nghèo đói ở các dân tộc ít người giảm từ 86% xuống còn 75% nhưng vẫn
còn rất cao. Trong cùng thời gian đó, tỷ lệ nghèo đói của người Kinh giảm từ 54%
xuống còn 31%. Do vậy mặc dù tình hình của các dân tộc ít người thực sự đang được
cải thiện nhưng với tốc độ còn chậm hơn so với người Kinh và bắt đầu có dấu hiệu tụt
lại. Năm 1993, các nhóm dân tộc ít người tuy chỉ chiếm 13% tổng dân số nhưng lại
chiếm tới 20% số người nghèo. Tỷ lệ trong tổng dân số của nhóm này tăng chút ít lên
14% nhưng hiện nay họ lại chiếm tới 29% số hộ nghèo ở Việt Nam.

Tỷ lệ nghèo đói ở các nhóm dân tộc ít người đã giảm xuống nhưng vẫn còn ở mức cao

Hình 2.1: Tỷ lệ nghèo đói tính theo các dân tộc

Nguồn: Ước tính của Ngân hàng Thế giới dựa vào số liệu của VLSS93 và VLSS98.

                                                     
4 Trong báo cáo này chúng tôi chia dân số thành hai nhóm do mục tiêu phân tích: Người Kinh, người
Hoa và các dân tộc ít người khác. Người Hoa được gộp vào một nhóm với người Kinh vì họ có mức
sống sát hơn với đại đa số người Kinh hơn so với  mức sống của các dân tộc ít người khác, thường là rất
nghèo.
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25.       Có nhiều yếu tố liên quan đến tỷ lệ nghèo đói cao triền miên trong các nhóm
dân tộc ít người. Do các nhóm dân tộc ít người hiện nay chiếm hơn 1/4 số hộ nghèo
trên toàn quốc nên các yếu tố này càng cần phải được xem xét kỹ lưỡng. PPA ở Lào
Cai đã xác định 4 vấn đề chủ yếu gây khó khăn cho các hộ nghèo của tỉnh- các hộ này
nhìn chung là thuộc các nhóm dân tộc ít người ở Lào Cai. Những vấn đề này được tóm
tắt lại như sau:

•  Những khó khăn trong việc sử dụng đất, sản xuất lương thực và đa
dạng hóa nguồn thu nhập: những khó khăn ở đây liên quan đến việc có
đất, chất lượng đất tồi, có các nguồn nước, có được những nguồn tín dụng
phù hợp, có được thông tin về các kỹ thuật tiên tiến và tiếp cận với các thị
trường.

•  Các vấn đề đặc biệt của phụ nữ dân tộc ít người, bao gồm công việc lao
động quá bận rộn, quyền quyết định trong gia đình hạn chế (đặc biệt là các
quyết định về sinh đẻ), tình trạng bạo lực trong các hộ gia đình cao; ít được
tiếp xúc với giáo dục và kiến thức.

•  Sức khoẻ yếu (do thiếu nguồn nước sạch, điều kiện sống mất vệ sinh, suy
dinh dưỡng và thiếu những phương tiện cơ bản như màn và quần áo ấm) và
những khó khăn trong trang trải các chi phí điều trị: đối với các hộ
vùng sâu vùng xa chi phí này còn bao gồm chi phí gián tiếp lớn cho đi lại
và ăn ở của  những người thân đi cùng khi phải điều trị ở nơi khác.

•  Giáo dục và kiến thức hạn chế, bao gồm khả năng nói và viết hạn chế, ít
được tiếp cận với kỹ năng chuyên môn và ứng dụng mới, khó tiếp cận các
phương tiện thông tin đại chúng và ít liên hệ qua lại với bên ngoài. Chính
những hạn chế về ngôn ngữ và giáo dục cản trở khả năng người dân tộc
tham gia vào chính quyền địa phương và giảm khả năng tiếp xúc với các
dịch vụ công cộng.

26.       Sự xa xôi, cách trở, thiếu cơ sở hạ tầng, sự cô lập cả về địa lý và xã hội là
những chủ đề được nhắc đến thường xuyên như là những yếu tố chính làm trầm trọng
thêm các vấn đề vừa nêu. Các nhóm dân tộc ít người được điều tra trong PPA ở Trà
Vinh đã khẳng định rõ những phát hiện này và nhất là về ảnh hưởng gây nên sự xa
cách của việc không thể nói thông thạo tiếng quốc ngữ. Những người Khmer được
điều tra còn nêu lên một vấn đề thứ năm gây ảnh hưởng tới sự nghèo đói của họ là
định kiến của một số người dân đối với người dân tộc. Điều này đi ngược với chính
sách của nhà nước, một chính sách rất chú trọng sự cần thiết phải tôn trọng những
khác biệt văn hoá giữa các dân tộc.

27.       Trong vòng 5 năm qua, đã có nhiều chiến dịch được thực hiện trên quy mô
rộng lớn nhằm đưa trẻ em dân tộc ít người vào hệ thống giáo dục. Mặc dù vẫn còn bị
tụt lại rất xa so với đa số dân cư, song tỷ lệ đi học đúng tuổi của trẻ em dân tộc ít
người đến trường tiểu học đã tăng từ 64% lên 82% trong giai đoạn 5 năm giữa hai lần
điều tra (Bảng 2.5). Ngoài ra, tỷ lệ trẻ em dân tộc ít người theo học bậc phổ thông cơ
sở đã tăng lên 5 lần: trong giai đoạn 1993 chỉ có 7% số trẻ em dân tộc ít người tiếp tục
học lên bậc phổ thông cơ sở, song 5 năm sau đó, gần 37% số trẻ em này đã tiếp tục
học ở bậc phổ thông cơ sở. Hai nghiên cứu gần đây nhấn mạnh tầm quan trọng của các
vấn đề liên quan đến chất lượng giáo dục cho trẻ em các dân tộc ít người (Quỹ Cứu trợ
Nhi đồng Anh, 1999 và Turk, 1999). Những vấn đề này bao gồm chất lượng dạy kém,
chương trình học có nhiều hạn chế, và dạy bằng tiếng không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ.

NGUYEN THANG
4 or 5?
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Tỷ lệ đến trường học của con em các dân tộc ít người đã tăng lên và do vậy làm giảm bớt khoảng
cách với dân tộc đa số người Kinh

Bảng 2.7: Các xu hướng về tỷ lệ trẻ em đi học  đúng tuổi theo dân tộc

Phần trăm học sinh trong mỗi nhóm tuổi đang đi học
1993                                  1998

Người Kinh Các dân tộc ít
người

Người Kinh Các dân tộc ít
người

Tiểu học 90,6 63,8 93,3 82,2
Phổ thông cơ sở 33,6 6,6 66,2 36,5
Phổ thông trung
học

7,9 2,1 31,9 8,1

Trên phổ thông
trung học

3,2 0,8 10,5 1,4

Nguồn: Ước tính của Ngân hàng Thế giới dựa vào số liệu của VLSS93 và VLSS98.

28.       Với số hộ được phỏng vấn trong cuộc Điều tra Mức sống Dân cư, không nên
chia mẫu dân tộc ít người thành các nhóm nhỏ hơn vì khi đó mẫu sẽ quá nhỏ để có thể
mang tính đại diện. Tuy nhiên, PPA ở Lào Cai cho thấy giữa các nhóm dân tộc ít
người cũng như giữa nam và nữ có sự chênh lệch đáng kể về tỷ lệ biết chữ. Kết quả
nghiên cứu cho thấy có sự tương quan chặt chẽ giữa việc ở vùng sâu vùng xa và tỷ lệ
người biết chữ: trên thực tế không có phụ nữ nào biết chữ ở hai bản xa nhất được
nghiên cứu. " tất cả các bản, khả năng viết chữ của các hộ nghèo nhất kém xa so với
các hộ thuộc nhóm khá giả hơn hơn. Sự chênh lệch ấy cũng được thể hiện trong mức
độ những nhóm dân tộc được tham gia vào chính quyền cấp xã, huyện. Trong chính
quyền địa phương, các nhóm người Kinh, người Tày, người Nùng có nhiều đại diện so
với tỷ lệ của các dân tộc này ở trong cộng đồng dân cư, còn người Hmong và người
Dao lại ít được bầu hơn. Phụ nữ dân tộc ít người rất ít được bầu vào ủy ban nhân dân
xã.

29.       Sự nghèo đói dai dẳng của các nhóm dân tộc thiểu số không phải là do họ
không được Chính phủ chú ý tới. Từ năm 1959 ở Việt nam đã có một cơ quan cấp bộ
chuyên phụ trách các vấn đề của dân tộc thiểu số. Hiện nay !y ban Dân tộc và Miền
núi có các trách nhiệm cụ thể như sau:

•  Nghiên cứu và tổng kết các vấn đề về dân tộc thiểu số, kiến nghị và xây
dựng chính sách về dân tộc và miền núi;

•  Làm việc với các bộ, ngành và các tổ chức quần chúng để xây dựng các
chính sách đặc biệt áp dụng riêng cho các dân tộc thiểu số và khu vực
miền núi;

•  Giám sát quá trình thực hiện các chính sách đối với các dân tộc thiểu số;
•  Tiến hành các dự án cụ thể phục vụ sự phát triển của dân tộc thiểu số.

30.       Các bộ chủ quản đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động nhằm giải quyết
những vấn đề đặc biệt của dân tộc trong phạm vi từng lĩnh vực cụ thể – Chính phủ
cũng đã hỗ trợ khá nhiều cho sự nghiệp giáo dục người dân tộc, chăm sóc sức khỏe và
phát triển nông nghiệp vùng cao. Trung tâm nghiên cứu môi trường và tài nguyên
(CRES) đã thực hiện một số công việc rất thú vị về vấn đề phát triển nông nghiệp vùng
cao. Quyết định số 135/1998/QD-TTg của Thủ tướng (“Chương trình 1715 xã nghèo”)
trong đó có nêu ra biện pháp cụ thể giải quyết những vấn đề của các xã đặc biệt nghèo
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và những xã miền núi hay ở vùng sâu vùng xa là minh chứng cụ thể rằng chính chính
phủ rất coi trọng việc giảm nghèo đói cho dân tộc thiểu số. Các cán bộ Chính phủ cho
rằng các số liệu về nghèo đói cho thấy sự cần thiết phải có những hành động cụ thể
hơn, chẳng hạn như chương trình phát triển cho các dân tộc ít người. Đây là một lĩnh
vực quan trọng đòi hỏi nhiều nỗ lực trong những năm tới.

31.       Tuy nhiên, các nghiên cứu và số liệu thống kê cho thấy rằng vẫn còn tồn tại
những vấn đề liên quan đến việc cung cấp cũng như chất lượng dịch vụ trong các lĩnh
vực giáo dục và y tế. Tiếp theo nhiều ý kiến còn cho rằng thực tế những chương trình
đã được thực hiện cho tới nay vẫn chưa giải quyết được những khó khăn trong quá
trình phát triển của vùng cao và điều kiện sinh sống của dân tộc thiểu số đang ngày
càng bị phá hoại do sự xuống cấp của môi trường và áp lực về dân số (do gia tăng dân
số tự nhiên và việc di dân). Rất nhiều nhà tài trợ quốc tế và các tổ chức phi chính phủ
đã hỗ trợ cho các chương trình giúp đỡ cho dân tộc thiểu số với nội dung chú trọng vào
quản lý tài nguyên thiên nhiên, hoạt động y tế cơ bản, cung cấp hay nâng cấp hạ tầng
cơ sở và ngày càng chú trọng hơn tới đào tạo.

32.       Cho đến nay các chương trình cũng chưa chú trọng nhiều vào việc can thiệp
giúp đỡ người dân tộc có được tiếng nói và có ảnh hưởng tới quá trình xây dựng chính
sách và các chương trình ở cấp quốc gia hay cấp địa phương. Nhiều nhóm dân tộc
thiểu số không được đại diện một cách tương xứng trong cơ quan hành chính địa
phương, nơi mà những nhóm dân tộc lớn hơn và dân tộc Kinh đóng vai trò chủ chốt.
Nhiều tổ chức hoạt động ở vùng dân tộc thiểu số cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của
việc công nhận giá trị của kiến thức và truyền thống bản địa trong quá trình triển khai
những giải pháp đối với nghèo đói ở cấp địa phương. “Nghị định về Dân chủ Cơ sở”
(xem chương 4) mang lại cơ hội cho việc tăng cường sự tham gia của dân tộc thiểu số
vào quá trình xây dựng các quyết định.

5.2 Những người nhập cư vào các vùng đô thị và không có hộ khẩu thường trú
thường không được sử dụng đầy đủ các dịch vụ công cộng và bị cách biệt khỏi xã
hội

33.       Báo cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng gần đây tổng kết có khoảng
800.000 công nhân từ nơi khác đến sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh vào đầu năm
1998. PPAỞ thành phố Hồ Chí Minh nêu lên những mối lo ngại sâu sắc về các hộ nhập
cư đến thành phố Hồ Chí Minh để kiếm kế sinh nhai nhưng không được phép nhập
khẩu hộ khẩu. Điều tra Mức sống Dân cư không thể tách riêng được nhóm này(những
người không có hộ khẩu) và trên thực tế, chưa rõ về mức độ họ được phỏng vấn trong
mẫu khảo sát của Điều tra Mức sống hoặc thậm chí Tổng Điều tra Dân số gần đây.

34.       PPA tại thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào các nhóm nghèo và do đó không
nắm được ảnh hưởng của vấn đề tạm trú đối với các nhóm khá giả. Một nghiên cứu
gần đây chỉ ra rằng vấn đề này sẽ không nghiêm trọng đối với nhóm người nhập cư
giàu có hơn so với những người dân sở tại (UNDP, 1998). Tuy nhiên, PPA ở Thành
phố Hồ Chí Minh lại xác định rằng việc xin được giấy phép đăng ký tạm trú quả là
một vấn đề khó khăn với các hộ nhập cư nghèo. Những người nhập cư đã nêu lên
những khó khăn khi sử dụng các dịch vụ y tế và giáo dục, khi xin việc và xin được
Chính phủ hỗ trợ theo Chương trình Xóa đói Giảm nghèo nếu không có hộ khẩu
thường trú. Tình trạng đăng ký cư trú của những hộ nghèo khiến cho họ phải chịu
nhiều thiệt thòi.

35.       Những mô tả về cộng đồng dân cư nhập cư sinh sống tại Thành phố Hồ Chí
Minh cho thấy trong một chừng mực nào đó, họ đang bị tách biệt khỏi xã hội: một báo
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cáo tại chỗ đã bình luận về những cái tên có tính miệt thị do những người dân thường
trú đặt cho những người nhập cư đến từ nơi khác. Những người nhập cư được phỏng
vấn tự nhận thấy họ giống như “những người khách - ăn nhờ ở đậu chỗ của người
khác”. Báo cáo khác miêu tả một khu vực được biết đến như là “xóm bụi”. Đây là nơi
sinh sống của các hộ chưa đăng ký  tạm trú mặc dù họ đã sống ở Thành phố Hồ Chí
Minh đến 10 năm. Được gọi là xóm bụi vì ở đó nổi tiếng về sự nghèo đói, cướp bóc
trấn lột và nghiện ma tuý và người dân bên ngoài thậm chí còn không dám cho con cái
của họ lấy dân của xóm bụi đó. Những thanh niên trẻ lớn lên từ xóm bụi đó buộc phải
lấy chồng lấy vợ trong xóm bụi này. Ngoài ra người ta cho rằng các cộng đồng người
nhập cư sống trên sông (“những người nhập cư trôi nổi”) ít tiếp xúc với những người
dân thường trú hợp pháp.

36.       Vấn đề có nên để cho người nhập cư phải tiếp tục chịu đựng những bất lợi do
tình trạng đăng ký cư trú của họ không đã gây ra nhiều tranh cãi. Các cơ quan chính
quyền sợ rằng sẽ có sự di cư ồ ạt không thể kiểm soát được vào thành thị nếu các yêu
cầu về đăng ký hộ khẩu được nới lỏng. Các thành viên của Nhóm Công tác về vấn đề
Nghèo cho rằng dòng người di cư từ các vùng nông thôn được dẫn dắt bởi sự thiếu cân
đối giữa các cơ hội ở nông thôn và thành thị. Đây là một lĩnh vực còn cần nhiều thảo
luận và nghiên cứu trong tương lai. Ngay cả khi chưa giải quyết được những vấn đề cơ
bản này thì các kết quả nghiên cứu cũng cho thấy rằng có một số cách tương đối đơn
giản có thể giúp cho đời sống của những gia đình nghèo trở nên an toàn hơn. (Khung
2.8)
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Hai nguyên tắc quan trọng trong chính sách phát triển đô thị

Khung 2.8: Bảo vệ quyền lợi của người nghèo đô thị

Trong một cuộc hội thảo mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh do Quỹ Cứu trợ Nhi đồng
(Anh) tổ chức để thảo luận về PPA, một quan chức thành phố đã nhấn mạnh hai nguyên tắc
quan trọng trong chính sách phát triển đô thị:

Những người nghèo cần được hỏi ý kiến và được tham gia vào quá trình xây dựng quyết
định; và

Phát triển đô thị phải góp phần cải thiện cuộc sống sinh nhai của những người nghèo hay ít
ra thì cũng không được làm cho nó tồi tệ hơn.

Trên cơ sở những nguyên tắc này, có ý kiến cho rằng những hạn chế gần đây áp dụng đối
với việc buôn bán vỉa hè (Nghị định 36) và quyết định cấm xích lô trên một số đoạn đường
cần được điều chỉnh để làm giảm thiểu tác động của chúng lên cuộc sống sinh nhai của
những người nghèo. Những kiến nghị cụ thể nhằm cải thiện đời sống của người nghèo đô
thị, đặc biệt là những người nhập cư bao gồm:

•  Mở rộng phạm vi của chương trình xóa đói giảm nghèo áp dụng cho các đối
tượng gia đình nghèo mà không phân biệt theo tình trạng hộ khẩu cư trú của họ;

•  Giảm nhẹ quy định trẻ em phải có giấy khai sinh mới được đi học, hoặc cấp giấy
khai sinh cho những trẻ em không có giấy khai sinh;

•  Xem xét lại cách tiếp cận phát triển đô thị hiện nay, ưu tiên nâng cấp các xóm
bụi hơn là xoá bỏ các khu này;

•  Tạo điều kiện cho người nghèo tham gia toàn diện hơn vào những quyết định có
ảnh hưởng đến đời sống của họ.

 5.3 Tỷ lệ nghèo đói của trẻ em đã giảm nhưng vẫn còn cao hơn các nhóm tuổi
khác

37.       Tỷ lệ nghèo đói của trẻ em dưới 15 tuổi đã giảm từ 66% xuống còn 47% trong
năm 1998. Mặc dù đã giảm xuống nhưng tỷ lệ nghèo của trẻ em vẫn cao hơn so với
các nhóm tuổi khác và cao hơn mức trung bình của dân số (Hình 2.2). Trong năm
1998 trẻ em dưới 15 tuổi chiếm 32% tổng dân số nhưng chiếm tới 41% số dân nghèo
và 45% số dân nghèo về lương thực thực phẩm5. Điều này phản ánh một khuynh
hướng là nếu các hộ càng lớn thì chi tiêu tính trên đầu người càng thấp và phản ánh cả
mối liên hệ giữa sự nghèo đói với tỷ lệ trẻ em phụ thuộc. Các PPA đã chỉ ra một số
nguyên nhân khiến cho trẻ em đặc biệt dễ bị tổn thương bởi sự nghèo đói.

                                                     
5 Khi trẻ em được định nghĩa là dân cư dưới 18 tuổi tỷ lệ nghèo của nhóm trẻ em giảm xuống còn 64%
năm 1993 và 45% năm 1998.



37

Tỷ lệ nghèo đói của trẻ em đã giảm nhưng vẫn còn cao hơn các nhím tuổi khác

Tỷ lệ trung bình           VLSS93
của các nhóm tuổi

Nhóm tuổi

VLSS98          Tỷ lệ trung bình
                        của các nhóm tuổi

66 Dưới 15 47

55 15 đến 17 35

55 18 đến 30 34

57 30 đến 39 38

52 40 đến 49 30

48 50 đến 59 26

49 Trên 60 30

       58      Chỉ số đếm đầu người (%)     Chỉ số đếm đầu người (%)   37

Hình 2.2: Tỷ lệ nghèo đói theo nhóm tuổi

(tỷ lệ phần trăm của các nhóm tuổi có chi tiêu đầu người nằm dưới đường nghèo)

Nguồn: Ngân hàng Thế giới ước tính dựa trên các số liệu của VLSS93 and VLSS98.

38.       VLSS đã nêu lên những tiến bộ trong thành tích vốn có của Việt Nam trong
việc khuyến khích trẻ em thuộc các tầng lớp kinh tế xã hội khác nhau đi học. Tuy
nhiên, các PPA đã cho thấy rằng, chi phí giáo dục vẫn là gánh nặng đối với các hộ
nghèo và trẻ em nghèo hiện vẫn đang bỏ học, hoặc tạm thời hoặc vĩnh viễn, trước khi
đạt đến được trình độ giáo dục có thể giúp chúng có được cuộc sống ổn định trong
tương lai. Trong những thời điểm khó khăn, ở mọi nơi, trẻ em ở các hộ nghèo luôn
phải đứng trước nguy cơ bị buộc phải bỏ học. Do thiếu cái ăn nên nhiều trẻ em phải
lao động để đáp ứng các nhu cầu lương thực thực phẩm thiết yếu của gia đình. Trẻ em
tham gia lao động trực tiếp trên đồng ruộng, hoặc trong những thời điểm cực kỳ khan
hiếm, thiếu thốn, chúng phải đi đào củ mài, củ sắn. Trẻ em, đặc biệt là các em gái,
thường phải ở nhà hoặc theo mẹ ra đồng và trông coi em nhỏ để bố mẹ làm việc. Một
giáo viên ở một bản vùng cao được điều tra trong PPA ở Lào Cai nói rằng khi anh
khuyến khích học sinh đến trường anh thường nhận được những câu trả lời như: “Thưa
thày, thày có gạo cho em để em đến trường học không?”. Còn với các hộ gia đình
trước tiên họ phải đáp ứng nhu cầu lương thực thiết yếu rồi sau đó mới có thể xem xét
việc cho con cái đến trường (Khung 2.9). Tương tự như vậy, báo cáo của PPA ở Thành
phố Hồ Chí Minh cũng nêu lên “nguyên nhân chính khiến trẻ em bỏ học đó là cái
nghèo”.
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Trẻ em nghèo không thể  đến trường và rơi vào vòng nghèo đói do thế hệ trước để lại
Khung 2.9: Những cản trở đối với việc đi học của trẻ em ở tỉnh Lào Cai

Những trường hợp bỏ học ở Lào Cai: Năm ngoái, năm 1998, những người dân ở một bản vùng
cao đã gửi 19 con em của họ (18 trai và 1 gái) tới lớp 2 của trường tiểu học nội trú ở một xã cách
đó 20km. Tuy nhiên, 18 em đã bị buộc phải thôi học sau một thời gian ngắn do gia đình không có
đủ lương thực để cung cấp cho chúng học hành. Một số em học sinh nói chúng cảm thấy hết sức
ngại ngùng vì chúng thậm chí không có cả gạo và phải ăn ngô thay cơm.

Nguồn: PPA ở Lào Cai, MRDP (1999).
39.       Hai nghiên cứu gần đây của Quỹ Cứu trợ Nhi đồng Anh (1997, 1998) nêu bật
tầm quan trọng của lao động trẻ em, cả ở trong và ngoài gia đình, trong việc hỗ trợ
cuộc sống của người nghèo. Các PPA cho thấy rằng trong những thời điểm khó khăn,
trẻ em được sử dụng như là một phương thức để giảm chi tiêu bằng cách gửi chúng đi
sống tại một gia đình khác hoặc làm tăng thu nhập thông qua sử dụng lao động trẻ em
và bán trẻ nhỏ cho các gia đình khác làm con nuôi. Các PPA cũng cho thấy trẻ em
đang phải chịu những áp lực về tình cảm và tâm lý do cái nghèo và do là thành viên
của một cộng đồng nghèo. Các cuộc phỏng vấn với trẻ em đã cho thấy chúng thường
gặp phải tình trạng bạo lực, lo lắng cao độ về sự thiếu an toàn về nhà ở, lo ngại về tình
hình sức khoẻ của gia đình, mệt mỏi vì công việc, cảm giác tội nghiệp vì bị tước đoạt,
phẫn uất và thiếu lòng tự tin.
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Phần II

khuôn khổ để giải quyết
nghèo đói

Tư tưởng chính xuyên suốt trong phần còn lại của Báo cáo
là công cuộc xóa đói giảm nghèo của Việt Nam trong những
năm tới phải tập trung vào ba lĩnh vực trọng tâm: tạo thêm
cơ hội, đảm bảo công bằng và giảm nguy cơ bị tổn thương.
Phần II sẽ phân tích những nguyên nhân chính gây nên mức
độ và xu hướng hiện tại của nghèo đói đã nêu trong phần I.
Phần này sẽ gồm ba chương, mỗi chương giải quyết một
trong ba mặt vừa nêu. Phần III trình bày những kiến nghị về
những biện pháp để giải quyết nghèo đói trên cả ba mặt trận
đó.

Tạo
cơ hội

Giảm nguy cơ
bị  Tổn thương

ĐẢM BẢO
CÔNG BẰNG
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Chương 3

Tạo cơ hội

Tổng quan:

Các phát hiện chính

•  Chính sách đổi mới được khởi xướng vào cuối những năm 1980 đã dẫn đến tốc
độ tăng trưởng mạnh của GDP. Trong những năm 1992 từ đến 1998, thu nhập
quốc nội của ngành nông nghiệp đã tăng 4,5%, ngành công nghiệp tăng 13% và
ngành dịch vụ là 8,3%. Các cơ hội tạo công ăn việc làm và tạo thu nhập do tốc
độ tăng trưởng cao của nền kinh tế mang lại là điều cốt yếu để Việt Nam giành
được thắng lợi trong công cuộc giảm nghèo.

•  Trong khi lao động trong nông nghiệp tăng không đáng kể thi thu nhập từ nông
nghiệp lại tăng lên (61%), chủ yếu là nhờ đa dạng hóa các hoạt động nông
nghiệp. Sự gia tăng này chủ yếu là nhờ tự do hóa nông nghiệp và đa dạng hóa
các hoạt động phi nông nghiệp.

•  Lao động phi nông nghiệp của hộ gia đình tăng hơn 5% năm và có ý nghĩa đặc
biệt quan trọng đối với nông thôn. Thu nhập từ các hoạt động phi nông nghiệp
đã tăng lên 30% trong vòng giai đoạn 1993-98.

•  Việc làm làm công ăn lương là hình thức việc làm chính chiếm khoảng 20% lực
lượng lao động của Việt Nam kể từ năm 1993. Lao động làm công ăn lương đã
tăng 3.5%/ năm với 1,6 triệu việc làm mới đã được tạo ra trong thời gian từ 1993
đến 1998 chủ yếu là trong công nghiệp và dịch vụ.

•  Trong giai đoạn 1993-98 nguồn giảm nghèo chủ yếu chính là đa dạng hóa nông
nghiệp. Nhưng có lẽ trong tương lai nông nghiệp sẽ không thể tăng trưởng nhanh
như vậy nữa. Trong tương lai, tăng trưởng việc làm phi nông nghiệp và việc làm
ở thành thị cần phải đóng vai trò tương đối quan trọng trong công cuộc giảm
nghèo.

•  Thúc đẩy sự gia tăng việc làm phi nông nghiệp và việc làm ở thành thị là thách
thức chính đối với Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này cần phải có rất nhiều cải
cách bao gồm cả việc tạo lập một sân chơi bình đẳng với khu vực nhà nước, dỡ
bỏ các cản trở đối với việc tiếp cận vốn, xây dựng một khuôn khổ pháp lý vững
vàng và cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết.

1.       Trong những năm qua, Việt Nam là một trong 10 nước có tốc độ tăng trưởng
nhanh nhất thế giới. Trong giai đoạn từ năm 1992 đến 1998, Việt Nam đạt được tốc độ
tăng trưởng ngoạn mục 8,4%. Tốc độ tăng trưởng cao là một trong những nhân tố
chính giúp cho tình trạng nghèo đói giảm đi đáng kể như đã trình bày trong Phần I.
Chương này sẽ xem xét kỹ hơn tốc độ và loại hình tăng trưởng cũng như tìm hiểu mối
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liên hệ giữa sự tăng trưởng đó với các cơ hội việc làm và xóa đói giảm nghèo đã nêu ở
Phần I.

2.       Trước hết mục 1 nghiên cứu chương trình cải cách của Việt Nam và những kết
quả mà các cải cách này đã mang lại cho nền kinh tế. Những cải cách đã có ảnh hưởng
quan trọng tới mức độ và loại hình tăng trưởng cũng như của cơ hội việc làm trong
năm năm qua và đó chính là nội dung được xem xét ở mục 2. Hai mục tiếp theo sẽ lần
lượt đánh giá những thay đổi diễn ra trong từng khu vực nông thôn và thành thị. Mục 3
đề cập tới những nguồn làm gia tăng thu nhập ở nông thôn và tập trung chủ yếu vào
nông nghiệp. Do chiếm tới hai phần ba tổng lực lượng lao động và gần 80% tổng số
người nghèo ở Việt Nam cho nên việc nhìn nhận được những gì đã xảy ra với thu nhập
từ nông nghiệp sẽ là rất cần thiết để hiểu rõ hơn những nhân tố góp phần giảm nghèo.
Nội dung chính của mục 4 bàn về những thay đổi trong vấn đề việc làm ở thành phố,
đặc biệt tập trung vào công nghiệp bởi ngành này có tiềm năng tạo việc làm lớn và có
thể góp phần giảm nghèo trong năm năm tới.

1. Chương trình cải cách của Việt Nam

3.       Kể từ sau khi Việt Nam tiến hành chính sách Đổi Mới kinh tế vào cuối những
năm 1980, đất nước đã phát triển nhanh chóng. Trong thập kỷ vừa qua Chính phủ Việt
Nam đã tập trung chú ý cải cách kinh tế vĩ mô và một số chính sách điều chỉnh cơ cấu
nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang một hệ thống theo định hướng thị trường.
Trước khi bắt đầu tiến hành những cải cách cơ bản vào năm 1986, nhà nước quản lý tất
cả đất đai và tài nguyên thiên nhiên và hầu như là toàn bộ các hoạt động sản xuất
(Litvack và Rondinelli, 1999).  Nhà nước phân phối thiết bị và nguyên liệu sản xuất và
tổ chức sản xuất nông nghiệp theo cấu hình tập thể. Đồng thời cũng chính Nhà nước
tiến hành phân phối các nông sản và hàng tiêu dùng phục vụ nhu cầu cá nhân. Trong
các ngành mũi nhọn và trong hoạt động ngoại thương, nhà nước giữ vị thế độc quyền.
Giá cả hàng hóa do các cơ quan kế hoạch của chính phủ định sẵn theo những mức giá
có trợ cấp và thường thấp hơn nhiều so với giá trên thị trường “tự do” hay còn gọi là
“chợ đen” và từ đó tạo nên hệ thống hai giá. Mọi người có nhu cầu đều được bảo đảm
việc làm nhưng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, họ phải chịu nhiều hạn
chế về quy mô, số lượng lao động và vốn đầu tư.

4.       Hệ thống quản lý tập trung đã gây nên những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế
xã hội trong những năm 1970 và 1980. Để giải quyết tình hình đó, Đại hội lần thứ VI
của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức vào năm 1986 đã đề ra chính sách đổi mới
nhằm chuyển hướng sang một nền kinh tế thị trường. Khung 3.1 nêu ra một số cải
cách chính đã được thực hiện cho tới nay và những thách thức còn tồn lại.
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 Những cải cách ban đầu  của Việt Nam đã có ảnh hưởng quan trọng đến công cuộc giảm
nghèo

Khung 3.1: Chương trình Đổi Mới của Việt Nam

Cải cách trong lĩnh vực nông nghiệp- Chương trình đổi mới của Việt Nam được bắt đầu từ nông
nghiệp. Vào năm 1988 các hợp tác xã được giải thể và đất được chia cho các hộ  nông dân. Luật
Đất đai ban hành năm 1993 đã nêu rõ nông dân có quyền được sử dụng đất được cấp trong 20 năm
và sau đó quyền sử dụng đất này có thể sẽ được kéo dài thêm. Nông dân có thể chuyển nhượng
hoặc thế chấp quyền sử dụng đất.

Cải cách về giá- Cuộc cải cách về giá cả tiến hành từ năm 1989 cũng có ý nghĩa quan trọng ngang
với cải cách về quyền sử dụng đất. Kiểm soát giá cả của hầu hết hàng hóa và dịch vụ đều được bãi
bỏ.

Cải cách kinh tế vĩ mô- Những biện pháp mạnh mẽ để tháo gỡ những vấn đề về kinh tế vĩ mô đã
được đưa ra vào năm 1989. Trợ cấp ngân sách cho sản xuất và tiêu dùng được bãi bỏ. Đồng thời lãi
suất cho các doanh nghiệp nhà nước được nâng lên cao hơn so với mức lạm phát. Ngân hàng nhà
nước cũng nỗ lực kiểm soát sự gia tăng của tín dụng trong nửa đầu năm 1989. Cho tới năm 1991,
tín dụng không còn được coi là một nguồn thu tài chính cho ngân sách nữa.

Tăng cường hội nhập với nền kinh tế thế giới-  Trong tiến trình đổi mới, Việt Nam đã mở cửa
nền kinh tế của mình để ra nhập nền kinh tế thế giới. Việt Nam thực hiện thống nhất hệ thống
nhiều tỷ giá hối đoái vào năm 1989. Tỷ giá hối đoái chính thức được phá giá từ 900 đồng/USD
thành 5000 đồng/USD tức đúng bằng tỷ giá chợ đen tại thời điểm đó. Những cải cách về mặt cơ
cấu trong ngoại thương và đầu tư cũng đã bổ sung cho những chính sách khác mặc dù thực tế trong
những lĩnh vực này Việt Nam chỉ đi những bước đi rất dè dặt theo hướng tự do hóa và cho tới nay
vẫn còn rất nhiều hàng rào đang tồn tại.

Cải cách khu vực tài chính- Để ổn định nền kinh tế của mình, Việt Nam giảm mức thâm hụt
ngân sách và sự gia tăng tín dụng đến mức độ có thể quản lý được. Tuy nhiên, đất nước vẫn còn
thiếu một nền tảng mang tính thể chế nhằm đảm bảo cho sự quản lý có hiệu lực và bền vững của
ngành tài chính ngân hàng.

Cải cách doanh nghiệp nhà nước- Vào đầu thập niên 1990, phần ngân sách dành cho khu vực
quốc doanh được thắt chặt. Trợ cấp tài chính được cắt giảm và tiến tới xóa bỏ; các khoản vay cho
các doanh nghiệp nhà nước được kiểm soát kỹ càng hơn và tính toán lãi suất phù hợp. Thắt chặt
ngân sách đã tạo nên sự cải tổ lớn trong khu vực này. Từ năm 1988 đến 1992, khoảng 800.000
công nhân - một phần ba tổng số lao động của khu vực này đã rời khỏi khu vực nhà nước và số
doanh nghiệp giảm từ 12.000 xuống còn 7.000.

Nguồn: Litvack và Rondinelli (1999).

5.       Những cải cách vừa nêu đã mở ra một triển vọng mới cho người dân Việt Nam
và nền kinh tế Việt Nam. Trong thập kỷ 1990, Việt Nam đã phát triển khá nhanh và
điều đó tạo ra rất nhiều cơ hội cho người dân nâng cao đời sống và phương kế sinh
nhai của mình. Thu nhập ở khu vực nông thôn đã tăng và đa dạng hơn đồng thời những
chỉ số của thị trường lao động được nêu trong phần tiếp theo cũng minh họa cho sự cải
thiện dần dần của tình hình chung. Đã hình thành nhiều công việc với mức lương cao
hơn cho người dân ở nông thôn cũng như thành thị; cho cả nam và nữ. Thị trường lao
động đang được thắt chặt dần; tỷ lệ thiếu việc làm và tỷ lệ thất nghiệp đều giảm.
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2. cấu hình tăng trưởng và việc làm

2.1. Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh trong thời gian từ 1993 đến 1998

6.       Từ năm 1992 đến năm 1998, tốc độ tăng trưởng GDP trung bình hàng năm ở
Việt Nam đạt mức cao 8,4% (Bảng 3.1). Tất cả các ngành đều đạt giá trị gia tăng khá
lớn mặc dù tốc độ có khác nhau: tổng sản phẩm quốc nội của nông nghiệp tăng 4,5%,
công nghiệp tăng 13% và dịch vụ được ghi nhận tăng 8,3%. Trong cùng thời gian đó
(1993-98), số lượng việc làm tăng lên 1,8% một năm. Cũng như tốc độ tăng trưởng,
việc làm trong các ngành cũng khác nhau: trong nông nghiệp chỉ tăng có 0,4%/năm;
công nghiệp tăng 4%/năm và dịch vụ tăng gần 6%/năm. Trong năm năm qua, các
ngành dịch vụ tạo thêm nhiều việc làm nhất: 56% tổng số việc làm mới; 27% là trong
công nghiệp và chỉ có 17% trong nông nghiệp.

Trong  giai đoạn 1992-98 Việt Nam là một trong mười nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất
trên thế giới

Bảng 3.1: Tốc độ tăng tổng sản lượng và việc làm ở Việt Nam, 1992-1998

7.       Vậy đâu là thực chất của những việc làm mới được tạo thêm trong năm năm
vừa qua? Một nền kinh tế đang tăng trưởng như Việt Nam luôn tạo công ăn việc làm
mới cho công nhân cạnh tranh với những công việc hiện có. Dần dần những người lao
động sẽ tự rời bỏ nông nghiệp và dịch vụ để tìm đến với những công việc cho họ thu
nhập cao hơn. Xu hướng đó đã có ở rất nhiều nền kinh tế Đông$#$bao gồm Malaixia,
Hàn Quốc và Inđônêxia (Agrawal, 1996). Xu hướng này cũng đang nổi lên ở Việt
Nam (Hình 3.1). Trong vòng năm năm qua cơ cấu của nền kinh tế đã có một thay đổi:
tỷ trọng của nông nghiệp trong tổng sản phẩm quốc nội GDP giảm bớt hơn 6% (từ
khoảng một phần ba xuống còn một phần tư tổng GDP) trong khi tỷ trọng của công
nghiệp tăng thêm 6%: từ 27% lên 33% còn tỷ trọng của ngành dịch vụ thay đổi không
đáng kể, khoảng trên dưới 40%. Kèm theo đó là những thay đổi trong cơ cấu lao động
của Việt Nam: tỷ trọng lao động trong nông nghiệp giảm 5 điểm phần trăm từ 71%
xuống 66%. Tương ứng, tỷ lệ số lao động trong công nghiệp tăng từ 12 lên 13% và tỷ
trọng lao động ngành dịch vụ tăng từ 17% lên 21%.

Nông nghiệp Công
nghiệp

Dịch vụ Tất cả các
ngành

GDP
Tốc độ tăng trưởng trung
bình thực tế 1992-98

4,5 13,0 8,3 8,4

Việc làm
Tốc độ tăng trưởng trung
bình thực tế 1993-1998

0,4 4,0 5,7 1,8

Phân bổ số lao động tăng
thêm 1993-1998

16,7 27,0 56,3 100,0

Nguồn: Số liệu GDP của Tổng cục Thống kê (1998). Ước tính về việc làm của  Ngân hàng Thế
giới dựa vào VLSS93 và VLSS98.
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Giống như xu hướng  phát triển của các nước khác, tỷ trọng của nông nghiệp trong tổng
sản phẩm quốc dân và việc làm ở Việt Nam cũng đang giảm dần

Hình 3.1: Phân bổ sản lượng và việc làm theo ngành ở Việt Nam, 1993-1998

8.       Cần chú ý là cũng giống như ở nhiều nước đang phát triển khác, ngành dịch vụ
của Việt Nam vô cùng đa dạng. Đây là ngành có khả năng thu hút sự tham gia của
đông đảo tầng lớp nhân dân: từ người buôn bán nhỏ và chủ quán cơm bụi trong khu
vực kinh tế không chính thức đến những nhà quản lý các khách sạn lớn, sang trọng và
những nhà doanh nghiệp giàu có trong khu vực kinh tế chính thức. Ngay cả trong
ngành dịch vụ phi chính thức các hoạt động cũng vô cùng đa dạng như minh họa trong
Khung 3.2 dưới đây.
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Các loại hình dịch vụ phi chính quy vô cùng đa dạng

Khung 3.2: Cơ hội đa dạng trong ngành dịch vụ ở Thành phố Hồ Chí Minh

Chị Ngọc 45 tuổi chuyển từ Đà Nẵng về sống ở thành phố Hồ Chí Minh đã được hơn 20 năm. Mới
đầu chị làm việc trong một văn phòng nhưng trong 15 năm gần đây chị làm thợ may quần áo và
áo dài.  Khi còn trẻ chị học nghề may từ mẹ chị và bây giờ chị dạy lại cho các thợ học việc. Nhiều
thợ học việc đến từ tỉnh khác nên chị Ngọc và chồng chị xây lại và mở rộng nhà để cho lấy chỗ ở
cho các thợ học việc. Nhiều người đến từ Đà Nẵng và đến học chỗ chị qua sự giới thiệu của họ
hàng và bạn bè. Chị Ngọc thích các thợ học việc của mình phải tốt nghiệp phổ thông trung học.
Một vài thợ học việc cũ của chị đã tự mở của hàng riêng của mình trong khi những người khác thì
vẫn tiếp tục làm việc trong cửa hàng may rất đông khách của chị Ngọc. Hiện nay có 7 thợ phụ làm
việc trong cửa hàng của chị. Những người thợ phụ này được trả lương từ 500 nghìn cho đến 1 triệu
đồng/ tháng. Bản thân chị Ngọc có thu nhập hơn 10 triệu đồng (715$)/tháng và đủ sức nuôi 2 đứa
con lớn theo học đại học.

Quyên 30 tuổi. Chị sống ở một quận nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh và kiếm sống bằng nghề
bán phở. Chồng chị đạp xích lô nhưng hàng ngày chỉ kiếm được rất ít tiền. Quyên nấu phở rất
ngon nhưng chị không có cửa hàng cố định. Vì thế chị phải gánh hai rổ lớn với lò, đồ nấu bếp,
nguyên liệu tới các góc phố để bán phở. Chị không thể bán ở một chỗ quá lâu bởi chỗ nào cũng có
người tìm cách đuổi chị đi. Điều đó khiến chị mất khách quen và làm ảnh hưởng tới thu nhập
hàng ngày của chị. Quyên nói rằng “Mỗi ngày tôi có thể kiếm được 15.000 đồng (1,10 USD)
nhưng nếu tôi có một chỗ bán hàng cố định để bán phở thì chắc chắn tôi còn kiếm được nhiều hơn
thế”.

Nguồn: PPA tại Thành phố Hồ Chí Minh, Oxfam Anh (1999).

2.2. Số lao động làm công ăn lương cũng đã gia tăng trong năm năm vừa qua.

9.       "$Việt Nam cũng như ở hầu hết các nước đang phát triển khác những chỉ tiêu
thông thường về thị trường lao động như sự gia tăng của việc làm và tỷ lệ thất nghiệp
thực sự không hữu ích để miêu tả về những thay đổi trên thị trường đó. Vì hầu hết mọi
người đều tham gia vào một hoạt động nào đó nên số người thất nghiệp hoàn toàn là
không đáng kể (trừ ở thành phố) và tổng số việc làm thường tăng khá tương ứng với
tốc độ gia tăng của số dân trong độ tuổi lao động. Điều này đã được kiểm nghiệm với
Việt Nam bởi tốc độ gia tăng việc làm trong năm năm qua (1,8%) ngang với tốc độ gia
tăng dân số (1,7%). Chỉ tiêu phản ảnh tốt hơn những thay đổi trong nhu cầu về lao
động là sự thay đổi về lao động làm công ăn lương và mức độ lao động thiếu việc làm.
Cả hai chỉ tiêu này sẽ được xem xét kỹ hơn dưới đây.

10.       Trong số các thành viên của lực lượng lao động trong hộ gia đình thì số người
hoạt động trong các hoạt động phi nông nghiệp đã tăng khá nhanh (Bảng 3.2). Số này
bao gồm các doanh nghiệp hay nghề do các hộ tự tổ chức và quản lý, điều hành như
bán lẻ, chế biến lương thực, đánh bắt hải sản hay những hoạt động tự do khác. Số lao
động thuộc lĩnh vực này đã tăng trung bình khoảng 5% mỗi năm ở Việt Nam. Tỷ lệ
tăng ở khu vực nông thôn còn lớn hơn nhiều (7%) so với thành phố (4%). Đa dạng hóa
nguồn thu nhập ở nông thôn là một vấn đề vô cùng quan trọng và sẽ được thảo luận kỹ
hơn trong mục 3 dưới đây.
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Lao động phi nông nghiệp và lao động làm công ăn lương đã tăng nhanh trong giai đoạn
1993-98

Bảng 3.2: Mức tăng việc làm theo các loại hình việc làm chính, 1993-98

11.       " Việt Nam làm công ăn lương là hình thức lao động chính của khoảng 20%
tổng số lao động (Bảng 3.3). Lao động làm công ăn lương đã tăng thêm 3,5% hàng
năm trong giai đoạn 1993-98. Nhờ đó nó đã tạo thêm được tổng cộng 1,6 triệu việc
làm trong năm năm đó. Trong số này, khoảng 1 triệu việc làm (60%) là trong các
ngành dịch vụ và 600.000 việc làm còn lại (40%) là ngành công nghiệp.

12.       Những việc làm trong khu vực chính thức mà chúng ta định nghĩa một cách
đơn giản là làm công ăn lương ở khu vực thành phố đã tăng 3,7% mỗi năm, tiếp tục
chiếm  chỉ có ít hơn 10% tổng số lao động ở Việt Nam. Trong tổng số lao động làm
công ăn lương 40% thuộc khu vực nhà nước, 60% còn lại thuộc khu vực tư nhân. Việc
làm trong khu vực chính thức thường là những công việc đem lại thu nhập cao và
nhiều phụ cấp khác nhất trong cả nền kinh tế. Mặc dù tốc độ gia tăng số lao động làm
công ăn lương và việc làm chính thức là rất khả quan song chúng mới chỉ bằng một
nửa tốc độ mà Inđônêxia đã đạt được trong nửa đầu thập niên 1990 sau khi bắt đầu
tiến hành một chương trình cải cách giống như chương trình đổi mới của Việt Nam.
Như thảo luận thêm dưới đây nếu tiến hành cải cách khẩn trương hơn nữa thì Việt
Nam sẽ còn có thể tăng gấp đôi tốc độ gia tăng những việc làm lương cao.

Loại hình việc làm chính
Lao động

nông nghiệp
hộ gia đình

Lao động phi
nông nghiệp hộ

gia đình

Làm công ăn
lương

Tổng số lao
động

Việt Nam 0.4 5.4 3.5 1.8
Theo vùng
--Nông thôn 0.8 6.7 3.3 1.7
--Thành thị -8.7 3.9 3.7 2.0
Theo giới
--Nam -0.3 8.3 4.6 2.1
--Nữ 0.9 3.2 2.0 1.5

Nguồn: Ước tính của NHTG dựa vào số liệu của VLSS93 và VLSS98.
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Số lao động làm công ăn lương chỉ chiếm ít hơn một phần năm tổng số việc làm ở Việt Nam

Bảng 3.3: Cơ cấu của lao động làm công ăn lương, 1993-98

13.       Nếu xem xét cơ cấu lao động làm công ăn lương theo ngành sẽ có thể thấy
rằng lao động làm công ăn lương trong nông nghiệp đã giảm trung bình mỗi năm gần
5% nhưng trong công nghiệp lại tăng khoảng 5%/năm và trong ngành dịch vụ là khả
quan 7%/năm (Bảng 3.4). Ngành dịch vụ chiếm 43% tổng số lao động làm công ăn
lương và đây là ngành tạo ra các việc làm được trả lương cao nhanh nhất trong thời kỳ
1993-98.

Dịch  vụ là ngành cung cấp chính và cung cấp tăng nhanh nhất số công việc làm công ăn
lương ở Việt Nam

Bảng 3.4: Cơ cấu theo ngành của lao động làm công ăn lương, 1993-98

1993
(tỷ lệ phần trăm)

1998
(tỷ lệ phần trăm)

Tỷ lệ việc làm công ăn lương so với tổng
số lao động

17.8 19.4

Tỷ lệ việc làm trong khu vực chínhh
thưc so với tổng việc làm

8.1 8.9

Theo thành phần 100.0 100.0

Nhà nước 39.5 40.5

Tư nhân 60.5 59.5

Nguồn: Ước tính của NHTG dựa vào số liệu của VLSS93 và VLSS98.

Tỷ lệ lao động làm
công ăn lương 1993

Tỷ lệ lao động
làm công ăn

lương

1998

Tốc độ tăng lao
động làm công
ăn lương hàng

năm

Toàn quốc 17.8 19.4 3.5

--Trong đó

Nông nghiệp 27 18 -4.7

Công nghiệp 38 39 4.6

Dịch vụ 35 43 7.0

Tổng 100 100 3.5

Nguồn: Ước tính của NHTG dựa theo số liệu VLSS93và VLSS98
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2.3 Tình trạng lao động thiếu việc làm ở Việt Nam đã giảm đi trong giai đoạn
1993-98

14.       Nguồn nhân lực ở Việt Nam cũng như ở nhiều nước đang phát triển khác chưa
được tận dụng triệt để, cho nên có nhiều người muốn làm việc nhưng không tìm đủ
việc để làm như mong muốn. " những vùng nông thôn nghèo, điều này thường thể
hiện dưới dạng thiếu việc làm  theo mùa và thiếu việc làm kinh niên. Qua quá trình
phát triển, cùng với sự chuyển đổi cơ cấu của nền kinh tế, tình trạng thiếu việc làm
biến thành thất nghiệp. Sự quá độ này chủ yếu là do thu nhập tăng và quá trình đô thị
hoá diễn ra nhanh chóng. Khi đất nước đi lên và thu nhập của các gia đình tăng, những
người thất nghiệp bắt đầu có đủ tiền dùng trong khi chờ việc.

15.       Thiếu việc làm được xác định một cách đơn giản là làm việc dưới 40 giờ một
tuần, và "thiếu việc làm trầm trọng", nghĩa là làm việc dưới 15 giờ một tuần. Hiện
tượng thiếu việc làm và thiếu việc làm  trầm trọng ở cả thành thị và nông thôn đã giảm
đôi chút trong 5 năm qua (Bảng 3.5). Năm 1993, khoảng 66% số nhân công làm việc
dưới 40 giờ một tuần, nhưng đến năm 1998 con số này đã giảm xuống 57%. " nông
thôn, nơi vấn đề còn nan giải hơn, tỷ lệ người làm việc ít hơn 40 giờ/tuần cũng giảm từ
71 xuống 61% và ở thành thị giảm từ 47 xuống 40%. Thiếu việc làm vẫn chủ yếu phổ
biến ở nông thôn: số giờ làm việc trung bình ở nông thôn là 35 giờ/tuần trong khi ở
thành thị là 44. Trong nông nghiệp, giờ làm việc trung bình là 33 giờ/ tuần trong khi ở
các khu vực khác, con số này là trên 40. Trong khi xu hướng của số giờ lao động là
tích cực và cho thấy sự gia tăng của các cơ hội tạo thu nhập cho lực lượng lao động thì
nó cũng chỉ ra một cách rõ ràng những tiềm năng cho nhiều cơ hội để tận dụng đầy đủ
hơn sức lao động của người nghèo ở nông thôn.

Tình trạng thiếu việc làm ở Việt Nam đã giảm trong thời gian 1993-98

Bảng 3.5: Thời gian làm việc ở Nông thôn/Thành thị, 1993 và 1998

26.       

27.       

16.       Một số người ở Việt Nam đang phải làm việc quá nhiều giờ và số người này đã
tăng lên trong vòng 5 năm qua (Bảng 3.5). Tỷ lệ những người phải làm việc trên 50 giờ
một tuần tăng từ 16% lên 22% lực lượng lao động. Phần tăng này chủ yếu là ở vùng
nông thôn. Số người phải làm việc rất vất vả (trên 60 giờ một tuần) đã tăng từ 6% lên

Tỷ lệ lao động có việc làm (phần trăm)
Thời gian làm

việc trong tuần
1993 1998

Nông
thôn

Thành
thị

Tổng Nông
thôn

Thành
thị

Tổng

1-15 14 12 13 12 10 12
16-39 57 35 53 49 30 45
40-50 17 22 18 18 27 20
51-60 8 16 10 11 16 12
61+ 4 14 6 9 17 10
Tổng cộng 100 100 100 100 100 100

Nguồn: Ước tính của Ngân hàng Thế giới dựa theo số liệu của VLSS93 và VLSS98.
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10% lực lượng lao động.  Tỷ lệ tăng ở nông thôn nhanh hơn, cho nên năm 1998 người
lao động ở nông thôn chiếm tới 70%  trong nhóm này (thay vì 55% trước đây). Như
vậy, tình trạng thiếu việc làm được cải thiện cùng với số giờ làm việc tăng lên đã góp
phần tăng thu nhập và chi tiêu trong 5 năm qua. Nhưng rõ ràng là vẫn còn nhiều tiềm
năng cho việc giảm tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn.

2.4 Tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam đã giảm trong thời kỳ giữa những năm 1980

17.       Tỷ lệ thất nghiệp hữu hình ở Việt Nam đã giảm trong thời kỳ 1993-986. Thất
nghiệp chưa đến mức trầm trọng vì trong năm 1998 chỉ có 2,2% lực lượng lao động
chưa có việc làm, giảm so với mức 3,7% năm 1993 (Bảng 3.6). Như đã đề cập ở trên,
mức thất nghiệp hữu hình ở các nước đang phát triển rất thấp và chủ yếu là ở thành thị.
Lí do là vì ở nông thôn thất nghiệp thường ở dưới dạng thiếu việc làm chứ không phải
thất nghiệp hữu hình. Chính vì vậy, ở Việt Nam, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị luôn cao
hơn rất nhiều so với nông thôn. Tỷ lệ thất nghiệp ở cả thành thị và nông thôn đều giảm
trong thời gian từ 1993-98:  Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị đã giảm từ 7,7% xuống còn
5,4%, còn ở nông thôn từ 2,6% xuống 1,4% (Bảng 3.6). Tỷ lệ thất nghiệp cho cả nam
và nữ ở thành thị đã giảm xuống, trong đó tỷ lệ cho nam cao hơn đôi chút (6,2%) so
với nữ (4,5%). .t nhất một nửa số lượng thất nghiệp ở Việt Nam là thất nghiệp mang
tính chuyển đổi, khi học sinh sinh viên tốt nghiệp và ra nhập lực lượng lao động. Nửa
còn lại (khoảng 879 000 người thất nghiệp trong năm 1998) là người lớn tuổi và không
có việc làm do những thay đổi về cơ chế trong quá trình phát triển kinh tế của Việt
Nam (Bales, 1999).

Thất nghiệp chủ yếu là ở thành thị

Bảng 3.6: Tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam theo vùng và theo giới tính, 1993-98

18.       Mới đây, ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Đông #$dẫn đến sự gia tăng thất
nghiệp ở Việt Nam và tình trạng này đã không được phản ánh đầy đủ trong số liệu
VLSS98. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã thực hiện một cuộc khảo sát đối với
lực lượng lao động vào tháng 7 hàng năm kể từ năm 1996. Cuộc khảo sát này cho thấy
là mức thất nghiệp ở thành thị đã tăng từ mức 6% giữa năm 1997 lên 6.9% giữa năm
1998, và tiếp theo đó là 7.4% vào giữa năm 1999.

                                                     
6 Chúng tôi định nghĩa thất nghiệp là bất cứ người nào đã không làm việc trong 7 ngày qua, nhưng đang
tìm việc, hoặc không tìm việc vì đang đợi việc mới, nghĩ rằng không có việc làm hoặc không biết cách
nào để tìm việc.

1993 1998
Việt Nam 3.7 2.2
Theo vùng
Nông thôn 2.6 1.4
Thành thị 7.7 5.4
Thất nghiệp ở thành thị theo
giới tính
Nam 9.0 6.2
Nữ 6.4 4.5

Nguồn: Ước tính của Ngân hàng Thế giới dựa theo số liệu của VLSS93 và VLSS98.
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3. Tăng trưởng và sự đa dạng hoá ở khu vực nông thôn

19.       Như đề cập ở trên, tỷ trọng của nông nghiệp trong tổng sản phẩm quốc dân và
việc làm đang giảm xuống. Tuy nhiên, với người dân nông thôn, nông nghiệp vẫn là
hình thức lao động chính, dù cho nhiều hộ gia đình kết hợp nhiều loại hoạt động kinh
tế và tạo thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau. Dưới đây chúng ta sẽ xem xét sự biến
động về thu nhập hộ gia đình từ các nguồn nói trên trong vòng 5 năm qua. Mục này
cho thấy mức sống của các hộ gia đình nông thôn đã được cải thiện, chủ yếu do tăng
thu nhập từ nông nghiệp, từ việc đa dạng hoá các hoạt động nông nghiệp, và đặc biệt
quan trọng là từ việc đa dạng hoá các hoạt động phi nông nghiệp.

3.1 Các nguồn thu nhập ở nông thôn

20.        " khu vực nông thôn, bộ phận mang lại mức tăng thu nhập mạnh nhất cho hộ
gia đình vẫn là sản xuất nông nghiệp, tăng 61% trong giai đoạn 1993-98 (Bảng 3.7).
Thu nhập từ hoạt động phi nông nghiệp tăng 31%, trong khi tiền lương và các khoản
thu nhập khác vẫn giữ nguyên. Bởi vậy, tỷ trọng thu nhập từ sản xuất nông nghiệp tăng
từ 37% lên 47%; tỷ trọng thu nhập từ hoạt động phi nông nghiệp vẫn ở mức trên dưới
19%; còn thu nhập từ tiền lương lao động và các nguồn khác giảm từ 44% xuống 34%.

ở nông thôn, thu nhập từ nông nghiệp tăng nhanh hơn các nguồn khác trong vòng 5 năm
qua

Bảng 3.7: Các nguồn thu nhập của hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam, 1993-98
Các nguồn thu

nhập
Thu nhập trung bình

của hộ gia đình
(1000 VND quy theo
thời giá năm 1998)

Tốc độ tăng
trong vòng 5

năm (%)

Tỷ trọng trong thu
nhập hộ gia đình

19993 1998 1993-1998 1993 1998

Nông nghiệp 2,867 4,606 60.6 37.2 46.8

Hoạt động phi nông
nghiệp

1,443 1,884 30.5 18.7 19.2

Thu nhập từ lương 1,687 1,685 -0.1 21.9 17.1

Các nguồn khác 1,710 1,663 -2.8 22.2 16.9

Tổng cộng 7,707 9,838 27.6 100.0 100

Nguồn: Ước tính của Ngân hàng Thế giới dựa vào số liệu của VLSS93 và VLSS98.

Ghi chú:
1. Thu nhập từ nông nghiệp bao gồm từ trồng trọt, vật nuôi và thuỷ sản nuôi nhưng không tính hoạt động đánh bắt
cá.
2. Các khoản thu khác gồm thu nhập từ tiền cho thuê, lương hưu, học bổng, tiền gửi, quà tặng, tiền gia công chế
biến tại nhà, lãi suất tiết kiệm, và tiền trúng xổ số.
3. Mức thu nhập năm 1992-93 được điều chỉnh tăng dựa trên chỉ số giảm phát giá.
4. Để giảm tác động của cá c thu nhập quá cao hoặc quá thấp một cách bất thường, một phần trăm các mức thu
nhập cao nhất của từng nguồn thu nhập được loại trừ.  Đối với nông nghiệp, vì tính toán một số chi phí cho chăn
nuôi khó khăn nên một phần trăm chi phí thấp nhất cũng không được tính vào thu nhập hộ gia đình.
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21.       Việc đánh giá tăng thu nhập nhanh nhờ từng loại cây trồng là công việc rất khó
khăn, vì số liệu từ VLSS không phân chia các khoản chi phí đầu vào và thuế đất theo
từng loại cây. Tuy vậy, vẫn có thể tính toán giá trị sản lượng chung cho từng loại hoạt
động sản xuất nông nghiệp (Bảng 3.8). Qua đó có thể thấy 5 năm qua đã xuất hiện
nhiều hình thức mới ngoài trồng lúa. Thu nhập thực tế từ trồng lúa chỉ tăng khoảng
21% trong năm năm qua so với mức tăng 53% từ chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản;
55% cho cây lương thực khác; 66% cho cây công nghiệp (như đậu tương, bông và
đường); 127% cho cây lâu năm (như cà phê, chè và cao su); và 112% cho cây ăn quả.
Những số liệu này góp phần khẳng định tác động quan trọng của Nghị quyết 10 (coi
hộ gia đình là đơn vị kinh tế tự chủ) và Luật Đất đai năm 1993 đối với cơ cấu sản xuất
nông nghiệp. Đồng thời cho thấy tầm quan trọng của việc đa dạng hoá cây trồng trong
việc cải thiện  mức sống ở nông thôn, một vấn đề đã được nêu ra trong nhiều đánh giá
PPA (Xem hình 3.3).

Đa dạng hoá các loại hình sản xuất nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc giảm
nghèo trong 5 năm qua

Bảng 3.8: Tăng trưởng của doanh thu từ nông nghiệp, 1993-98

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

37.       

38.       

39.       

40.       

41.       

Nguồn thu Doanh thu trung bình
(000 VND theo thời giá

năm 1998)

Tốc độ tăng
trong 5 năm

(%)

Tỷ lệ thu từ nông
nghiệp

1993 1998 1993-1998 1992/93 1998

Lúa gạo 2,629 3,185 21.2 50.9 43.6

Chăn nuôi & nuôi
trồng thuỷ sản

1,480 2,269 52.3 28.7 31.1

Các cây lương
thực khác

465 721 55.0 9.0 9.9

Cây công nghiệp 222 368 65.6 4.3 5.0

Cây lâu năm 133 301 127.1 2.6 4.1

Cây ăn quả 194 411 112.3 3.8 5.6

Nông lâm 41 41 0.6 0.8 0.6

Tổng cộng 5,164 7,296 41.3 100.0 100.0

Nguồn: Ước tính của Ngân hàng Thế giới dựa vào số liệu của VLSS93 và VLSS98.

Ghi chú:
1.  Gạo bao gồm cả gạo thường, gạo nếp  và gạo đặc sản.  Giá trị sản lượng gạo nếp và gạo đặc sản có thể chưa được
đánh giá đầy đủ trong năm 1993 do nội dung khảo sát của VLSS còn thiếu sót.

2. Từ chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản bao gồm cả các sản phẩm phụ từ vật nuôi. Thuỷ sản nuôi trồng không tính đến
thuỷ sản đánh bắt được.
3.  Các cây lương thực khác gồm có ngô, cây có củ, đậu, và rau.

4.  Cây công nghiệp là đậu tương, lạc, mía đường, thuốc lá, bông, đay và vừng.
5.  Cây lâu năm gồm cà phê, chè, cao su, dừa, hạt điều và dâu tằm.

6.  Giá trị sản lượng năm 1993 được qui đổi theo mức giá tháng 1 năm 1998 dựa trên chỉ số giảm phát giá.

7. Để thể hiện rõ xu hướng, 1% doanh thu quá cao không được tính trong kết quả ở đây.
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Đa dạng hoá nông nghiệp đã đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo
trong năm năm qua

Khung 3.3: ở Hà Tĩnh, ngoài lúa gạo, thu nhập gia đình còn được bổ xung thêm từ chăn
nuôi hươu, trồng cam, và nuôi thả cá

Anh chị Xoan lấy nhau năm 1992 và nay có 2 con. Sau ngày cưới hai người sống chung với bố
mẹ trong một năm và ra ở riêng vào năm 1993. Ban đầu cuộc sống còn nhiều khó khăn.  Họ
được phân có 2 sào đất ruộng (khoảng 1,000 m2), và kiếm thêm tiền bằng cách vào rừng đốn
củi, bẻ măng, nhưng cũng chỉ được khoảng 15,000 đồng đến 30,000 đồng mỗi ngày. Anh chị
cũng đã trồng một sào cam Bu. Năm 1994, con lớn của họ bị bệnh bạch hầu và phải điều trị ở
bệnh viện huyện trong 3 tháng. Anh chị Xoan phải vay tiền để trả viện phí. Sau đó họ bắt đầu
đào ao thả cá và nuôi hươu. Ao cá đem lại cho họ khoảng 0,5 triệu đồng một năm còn thu
nhập từ nuôi hươu không ổn định vì nhung hươu có thể bị hỏng hay hươu con bị chết. Năm
1997, anh chị thu được 0,6 triệu đồng từ tiền bán nhung, nhưng có năm thu nhập từ hươu
chẳng được bao nhiêu. Mặc dù nuôi hươu không đem lại thu nhập cao nhưng lại cung cấp
phân bón cho vườn cam. Chị Xoan cho rằng “phân hươu tốt hơn phân urê”.  Trong dịp Tết
năm 1999, anh chị thu hoạch lứa cam đầu và bán được 5 triệu đồng.
Anh chị Xoan nay đã trả hết nợ, bán căn nhà gỗ và bắt đầu xây nhà gạch. Vì có gạch tự làm và
gỗ do anh Xoan đốn chặt nên anh chị chỉ phải mua thêm xi măng. Với số vốn ít ỏi ban đầu,
từng bước họ đã làm nên một gia sản nho nhỏ nhờ làm việc chăm chỉ và có kế hoạch cẩn thận.

Nguồn: PPA ở Hà Tĩnh, Action Aid Việt Nam (1999).

22.       Thu nhập của hộ gia đình từ chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản và đánh bắt cá tăng
nhanh (mặc dù từ xuất phát điểm rất thấp vào năm 1992/93) là một thành tựu đáng chú
ý. " nhiều vùng, trong khi nuôi trồng thuỷ hải sản và đánh bắt cá vẫn là những hoạt
động phụ và rủi ro cao, thì chăn nuôi phát triển khá mạnh mẽ. Điển hình trong 5 năm
qua là chăn nuôi lợn (tăng 22%) và gia cầm (25%) (GSO, 1998). Số lượng cừu và dê
cũng tăng đáng kể (46%), mặc dù số lượng ban đầu rất ít (353 000 con năm 1993,
GSO 1994). Việt Nam thậm chí đã xuất khẩu thịt chế biến sang các nước láng giềng.
Vì nhu cầu về thịt đi liền với mức tăng thu nhập bình quân đầu người nên nhu cầu cho
các sản phẩm thịt sẽ tăng trong thời gian tới (từ cả thị trường trong nước lẫn nước
ngoài). Để có thể đáp ứng nhu cầu, ngành chăn nuôi Việt Nam cần phải tập trung cải
thiện các vấn đề như dinh dưỡng cho vật nuôi, y tế và quản lý bằng cách nâng cao số
lượng và chất lượng thức ăn gia súc gia cầm, con giống thích hợp, và các dịch vụ thú y
và tiếp thị (Nguyên, 1998).

3.2 Liệu có thể duy trì tốc độ tăng thu nhập từ nông nghiệp trong tương lai?

23.       Tất nhiên một câu hỏi được đặt ra là liệu tốc độ tăng thu nhập từ cây trồng, vật
nuôi trong tương lai có sẽ tiếp tục không. Hay nói khác đi những lợi ích to lớn mà
những người sản xuất nông nghiệp đã thu được trong thời gian năm năm qua có liên
quan như thế nào đến những điều chỉnh “một lần” trong quá trình chuyển đổi sang cơ
chế thị trường?

24.       Trong 15 năm qua, Việt Nam đã chuyển mình từ một nước nhập khẩu lương
thực thành một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Kể từ khi bắt đầu
xuất khẩu gạo vào năm 1989, cả số lượng và chất lượng gạo xuất khẩu đã tăng lên
nhanh, đạt tới 3.6 triệu tấn năm 1997 và 3.8 triệu tấn năm 1998 (Hình 3.2). Chất lượng
gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng đã tăng lên rất nhiều trong giai đoạn này với tỷ lệ
gạo xuất khẩu chất lượng trung bình và chất lượng cao (chỉ có ít hơn 20% tấm) tăng từ
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7% năm 1989 lên 64% năm 1998 (Nguyễn Thị Thu Hằng, 1999). Trong cùng thời
gian đó tỷ lệ gạo chất lượng cao (dưới 10% tấm) tăng từ 2% lên 53%. Nhờ vậy, giá
gạo xuất khẩu bằng đô la cho loại gạo chất lượng cao của Việt Nam đã tăng 14.2%
trong khi gạo chất lượng cao của Thái Lan tăng 1.3%. Năm 1999 dự kiến xuất khẩu
gạo sẽ là 4.3 đến 4.4 triệu tấn, và số lượng này sẽ khẳng định vị trí là nước xuất khẩu
gạo lớn thứ hai trên thế giới (sau Thái Lan) của Việt Nam7.

Số lượng và chất lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng lên...
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Hình 3.2: Giá (đô la Mỹ/tấn) và số lượng (triệu tấn) xuất khẩu gạo của Việt Nam và thế
giới.

Nguồn: Có sửa đổi từ Nguyễn Thị Thu Hằng (1999).

5.       Trong những năm 1990, xuất khẩu các hàng công nghiệp khác của Việt Nam
ũng tăng lên. Khối lượng cà phê và cao su xuất khẩu tăng gấp hơn 2 lần trong thời
ian từ 1992 đến 1997. Trong cùng thời gian này xuất khẩu của các loại hương liệu
như hồi, quế, hạt tiêu) và một số cây công nghiệp khác (như chè và hạt điều) cũng đã
ăng nhanh. Hiện nay, nếu tính ngoài châu Mỹ La tinh thì Việt Nam là nước xuất khẩu
µ phê (robusta) lớn nhất và cung cấp khoảng 1/5 hồi và hạt tiêu của thị trường thế
iới. Việt Nam có tiềm năng để tiếp tục phát triển các thị trường xuất khẩu này và cả
ác thị trường nhỏ chưa khai thác khác (như hoa tươi, cây cảnh, quất và hoa trà ở Nhật
µ Hàn Quốc). Tuy nhiên để có thể tối đa hóa doanh thu từ xuất khẩu, ngoài việc đảm
ảo các thị trường nhỏ không bị cung quá mức cần chú ý nhiều hơn đến chất lượng sản
hÈm, công tác tiếp thị.

6.       Việt Nam cũng đã bắt đầu xuất khẩu các sản phẩm gia cầm mặc dù nhu cầu
rong nước vẫn là chủ yếu. " tất cả các thị trường này Việt Nam đều đang ở vị trí rất
ốt (do ưu điểm về giá cả và những nỗ lực nhằm cải thiện chất lượng hàng xuất khẩu
ủa mình) để tiếp tục xuất khẩu với số lượng lớn. Tuy nhiên hàng Việt Nam càng mở
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ác nước lớn như Trung Quốc và /n độ có năm có thể tăng gấp đôi hoặc giảm đi một nửa nên vị trí của
iệt Nam trên thị trường có thể thay đổi trong các năm khác nhau.

 3.8 3.4 3.0 2.1 2.0 1.7 2.0 1.0 1.7 1.4

27.5

18.919.521
16.715.114.112.111.4

13.9

304300

 266
233

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Xuất khẩu gạo
của Việt Nam

Xuất khẩu gạo
của thế giới

Giá xuất khẩu gạo của
Thái Lan (dưới 5%
tấm)

Giá xuất khẩu gạo
trung bình của Việt
Nam



54

rộng thị trường hàng xuất khẩu bao nhiêu thì nền kinh tế càng dễ bị tổn thương bởi
những dao động trong điều kiện thị trường thế giới, nhất là đối với thị trường gạo. Bởi
vậy, tăng hoạt động xuất khẩu lại gắn liền với rủi ro hơn do có những biến động lớn về
giá. Do không có cơ chế bảo hiểm hay có tài sản để tự vệ trước những biến động nói
trên nên các đơn vị nhỏ sản xuất nông phẩm xuất khẩu của Việt Nam sẽ rất dễ bị tổn
thương.

27.       Vì lúa gạo chiếm khoảng 55 % thu nhập của toàn bộ mùa màng nên cần phải
đánh giá vai trò của các yếu tố góp phần tăng sản lượng sản xuất và xuất khẩu gạo: do
tăng năng suất trên diện tích ruộng có sẵn hay do mở rộng diện tích trồng trọt. Theo số
liệu của Tổng cục Thống kê, diện tích gieo trồng lúa tăng 12% trong giai đoạn 1993-
1998 trong khi năng suất lúa tăng khoảng 14% cùng kỳ (từ 3,4 tấn/ha lên tới 3,9
tấn/ha). Điều đó chứng tỏ rằng cả diện tích gieo trồng  lẫn năng suất đều góp phần
quan trọng vào tăng sản lượng lúa gạo8. Tuy  nhiên, do giá gạo tăng 68% cùng kỳ nên
có thể thấy tăng thu nhập từ gạo chủ yếu là do tăng giá hơn là do tăng diện tích hay
tăng năng suất. Gần như một nửa sự gia tăng này là do điều chỉnh tỷ giá, 1/5 là giá gạo
trên thị trường quốc tế tăng lên và phần còn lại là do sự tiến bộ của chất lượng và tính
hiệu quả của công tác thị trường (Nguyễn, Fetzerr và Haughton, sắp xuất bản).

28.       Do thiếu đất (nhất là đất ruộng lúa) ở Việt Nam nên khả năng tăng năng suất
trồng lúa là vấn đề sống còn đối với phát triển nông nghiệp trong tương lai. Việc sản
xuất lúa gạo ở Việt Nam đã đến sát đường giới hạn khả năng sản xuất chưa vẫn là vấn
đề đang tranh cãi. Năm 1994, năng suất thu hoạch lúa của Việt Nam ở mức trung  bình
so với các nước láng giềng khác (Bảng 3.9). Sau đó Tổng cục Thống kê báo cáo là
năng suất lúa của Việt Nam tăng lên 3,9 tấn/ha. Tuy vậy năng suất lúa của Việt Nam
vẫn còn thấp hơn của Inđônêxia và Trung Quốc9. Năng suất lúa của Việt Nam còn
thua xa các nước như Mỹ và 0c là những nước áp dụng các phương pháp sản xuất
nhiều vốn. Nhưng việc so sánh năng suất với các nước trên là không được hoàn toàn
chính xác bởi họ trồng nhiều loại lúa khác nhau. Dù sao chăng nữa, với 29% diện tích
trồng trọt hàng năm còn chưa được tưới tiêu (Tổng cục Thống kê, 1999), và chỉ có 3/4
diện tích trồng lúa là đang gieo trồng các loại lúa cho năng suất cao (IRRI, 1993), Việt
Nam vẫn còn khả năng để tăng hiệu quả sản xuất các vùng đất trồng lúa của mình.

                                                     
8 Lưu ý là ước tính sản lượng 3,9 tấn/héc ta rất gần với ước tính 3,8 tấn/héc ta của VLSS98.
9 Cần lưu ý là sản lượng lúa cao của Trung Quốc chủ yếu là do có sự bao cấp lớn về phân bón và các
đầu vào khác.
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Năng suất lúa của Việt Nam vẫn có thể cao hơn

Bảng 3.9: Năng suất lúa quốc tế (tấn/ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Các chính sách khuyến khích phát triển nông thôn

29.       Vấn đề đặt ra hiện nay là phải xác định được bước phát triển tiếp theo của tăng
trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt nam. Do những lợi ích dễ hơn từ cải
cách nông nghiệp trong chương trình đổi mới đến nay đã được khai thác hết nên sự
phát triển trong tương lai đòi hỏi phải có những phương thức mới giúp nâng cao năng
suất của sản xuất nông nghiệp. Trừ vùng Tây nguyên ra thì đa số đất nông nghiệp tốt
đã được phân chia xong và do đó những hộ nông dân mới và những hộ mới định cư ở
nông thôn phải làm việc trên những mảnh đất xấu hơn. " Đồng bằng Sông Hồng, đất
của các hộ sản xuất nông nghiệp vốn dĩ đã nhỏ lại bị chia cắt và do đó nếu như không
đa dạng hóa cây trồng và mở rộng thêm những hoạt động phi nông nghiệp thì tình
trạng thiếu việc làm kinh niên sẽ gia tăng. " Đồng bằng Sông Cửu Long, khi quá trình
tích tụ ruộng đất bắt đầu xảy ra nhằm tạo ra qui mô sản xuất hộ có hiệu quả thì vấn đề
người dân không có đất cũng trở nên nghiêm trọng. " những nơi khác, đặc biệt là ở
các vùng cao, những nguồn tài nguyên chung đang bị khai thác thái quá dẫn đến nguy
cơ bị cạn kiệt. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách rộng hơn thì thu nhập phải được tăng
thêm từ chính việc tăng năng suất nông nghiệp khi mà lao động nông nghiệp chuyển
sang khu vực phi nông nghiệp ngày một nhiều hơn. Mặc dù những thay đổi theo
hướng này tạo ra được nhiều cơ hội song đồng thời cũng gây ra những rủi ro. Các hộ
nông dân phải đối phó với những rủi ro do quá trình thương mại hóa gia tăng gây ra,
trong đó bao gồm những rủi ro về sản xuất liên quan đến sâu bệnh trong trồng trọt hay
dịch bệnh trong chăn nuôi, và những rủi ro về thị trường do sự vận hành của các thị
trường còn kém hoàn thiện, thiếu thông tin tin cậy và giá cả thường xuyên biến động.
Những người nghèo ở nông thôn có nguy cơ bị rủi ro cao vì họ thường không có tài
sản hay nguồn tín dụng giúp tự bảo vệ khi xảy ra những đột biến đó.

Nước Năng suất (tấn/ha)
0c 8.3
B¨ng-la-dÐt 3.7
C¨m-pu-chia 1.1
Trung Quốc 5.9*
/n Độ 2.4+
In-®«-nª-xia 4.3
Lào 2.6
Miến Điện 2.9
Pakistan 2.5+
Phi-lip-pin 3.0
Thái Lan 2.2
Mỹ 6.7*
Việt Nam 3.4

Nguồn: Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế

Ghi chú:  Tất cả các số liệu là năng suất lúa trong năm 1994.
* Đối với Trung quốc, /n độ và Mỹ bao gồm cả lúa japonica và lúa  indica.
+ Đối với$/n độ và Pakistan bao gồm lúa basmati và lúa indica thường.
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30.       Cần thực hiện một số biện pháp quan trọng nhằm bảo đảm rằng sự phát triển
của nông nghiệp sẽ đóng góp một cách tối đa vào việc tăng thu nhập nông thôn và
giảm nghèo đói trong tương lai. Trước hết cần thực hiện và đẩy mạnh những cải cách
theo hướng tiếp tục tự do hoá lĩnh vực nông nghiệp. Đổi mới đã mang lại những lợi ích
quan trọng cho những người sản xuất ở nông thôn, và chính phủ cần tiếp tục tháo bỏ
tất cả những hạn chế hiện vẫn còn tồn tại trong lĩnh vực sản xuất và thương mại các
sản phẩm nông nghiệp. Những hạn chế đối với việc sử dụng đất, hạn chế tiếp cận với
các loại giống chất lượng cao và không có đủ các loại phân bón, cũng như hạn ngạch
xuất khẩu gạo hiện đang ngăn cản quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở
Việt Nam. 1nh hưởng của các doanh nghiệp nông nghiệp quốc doanh đối với việc
mua bán nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra cũng cần phải được giảm bớt và
nông dân phải được toàn quyền quyết định hình thức tổ chức hoạt động sản xuất kinh
doanh của họ.

31.       Thứ hai, luật đất đai của Việt nam cần được thực hiện một cách triệt để. Luật
đất đai năm 1993 cho phép người sử dụng đất có các quyền chuyển nhượng, trao đổi,
cho thuê, thừa kế và thế chấp. Tuy nhiên hiện vẫn còn chưa có cơ chế quản lý các giao
dịch về đất đai ở cấp tỉnh. Thêm vào đó, cần phải có cố gắng lớn nhằm giải quyết
những vấn đề đặc biệt có liên quan tới quyền sử dụng đất ở miền núi để đảm bảo cho
những người đang sinh sống ở đây giữ được và tận dụng tài sản của họ một cách an
toàn.

32.       Thứ ba, cần phải xem xét lại toàn bộ hệ thống tài chính nông thôn như là một
phần quan trọng của  cải cách tổng thể hệ thống ngân hàng. Mặc dù có cả một hệ
thống tín dụng rộng lớn (xem Hộp 3.4) nhưng các báo cáo PPA và các nghiên cứu
khác cho thấy phần lớn các hộ nông thôn chỉ biết dựa vào các nguồn tín dụng không
chính thức. Những nông dân nghèo nhất và người dân ở vùng cao không tiếp cận được
với nguồn tín dụng chính thức mà họ phải dựa vào những khoản vay từ họ hàng, bạn
bè và những người cho vay lãi. Việc sử dụng  tín dụng nông thôn sẽ chỉ có thể tăng
thêm một khi những méo mó trên thị trường tín dụng như mức lãi suất trần áp dụng
đối với các khoản cho vay được gỡ bỏ và hệ thống cung cấp tín dụng phục vụ khách
hàng nông thôn một cách trực tiếp hơn. Đặc biệt hệ thống tài chính chính thức ở nông
thôn còn thiếu cơ chế phục vụ những khách vay món nhỏ và thiếu nguồn lực để phục
vụ khách hàng ở những vùng xa.
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Dịch vụ tài chính tốt đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra cơ hội cho khu vực nông thôn

Khung 3.4: Hệ thống Ngân hàng ở nông thôn Việt nam

Những tính toán gần đây (Johnson, 1998) cho thấy rằng chỉ có chưa đầy một nửa số hộ nông
dân được khu vực tín dụng chính thức phục vụ. Những người nông dân sử dụng hệ thống tài
chính chính thức được ba tổ chức tài chính lớn  phục vụ là Ngân hàng nông nghiệp và phát triển
nông thôn Việt nam (VBARD), Ngân hàng người nghèo Việt nam (VBP), và Quỹ tín dụng nhân
dân (PCFs). Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 2600 chi nhánh trên cả nước và
là ngân hàng duy nhất có mặt ở 20 tỉnh trong 61 tỉnh của Việt Nam (Ngân hàng Thế giới,
1998).  Tuy nhiên mạng lưới này có liên quan chặt chẽ với mạng lưới liên lạc và vị trí gần với
các trung tâm huyện. Ngân hàng Người Nghèo (VBP) được thành lập năm 1996 trên cơ sở hạ
tầng của VBARD, và có nhiệm vụ cụ thể là cho các hộ nghèo vay. Các quỹ tín dụng nhân dân,
trong đó có một số quỹ do các tổ chức phi chính phủ tài trợ, cũng là nguồn quan trọng cho các
khoản tín dụng nhỏ. Tuy nhiên, Ngân hàng Nông nghiệp và các quỹ tín dụng nhân dân dường
như chỉ tập trung vào những khách hàng khá giả có thế chấp cho các  khoản vay. Vì vậy, những
hộ nghèo chỉ còn một lựa chọn là Ngân hàng người nghèo

Những vấn đề quan trọng mà khu vực tài chính cần giải quyết

Môi trường chính sách:  " Việt nam, Chính phủ vừa là người điều tiết khu vực tài chính
(thông qua ngân hàng trung ương) cũng vừa tham gia tích cực vào lĩnh vực này (thông qua các
ngân hàng  thương mại quốc doanh mà hiện đóng vai trò chi phối trong khu vực tài chính). Việc
không tách bạch các vai trò này một cách rõ ràng đã tạo ra một môi trường chính sách không
phù hợp đối với sự phát triển bền vững của các trung gian tài chính.

Các vấn đề về định chế và khả năng tiếp cận: Những định chế tài chính chính thức phục vụ
nhóm người nghèo ở Việt nam như Ngân hàng người nghèo gặp phải một số khó khăn về cơ cấu
đã được nhắc đến nhiều. Các PPA cho thấy thường là các hộ nghèo nhất không sử dụng thậm
chí loại tín dụng ưu đãi của VBP. Nguyên nhân một phần là người nghèo không muốn vay vì sợ
mắc nợ, nhưng cũng phản ánh phạm vi và khối lượng dịch vụ cung cấp hạn chế của các tổ chức
tài chính chính thức. Những người nghèo có khả năng tiếp cận được với Ngân hàng người
nghèo thì chỉ được lựa chọn một dịch vụ duy nhất: khoản vay với lãi suất ưu đãi có thời hạn ba
năm dành cho sản xuất. Tuy nhiên, nhu cầu của hộ nghèo nông thôn phức tạp hơn rất nhiều so
với điều kiện cung cấp tín dụng này.

Nhận thức về giới hạn của các dịch vụ tài chính: Việc cung cấp khoản cho vay với lãi suất ưu
đãi là một trong những thành phần chính của chiến lược xóa đói giảm nghèo của chính phủ.
Nhưng nhiều nhà tài trợ và các tổ chức phi chính phủ đã chất vấn về tính thích hợp của các
khoản vay ưu đãi này. Bản thân các khoản vay, cho dù có được trợ cấp hay không, chỉ là một
công cụ mà thôi. Nếu như không có sự đầu tư hiệu quả, hay là người vay đã nợ quá nhiều, thì
tín dụng sẽ không phải là phương thức hiệu quả để tăng thu nhập của các hộ gia đình.

33.       Thứ tư, cần đầu tư vào hạ tầng cơ sở nông thôn. Chính phủ đã coi đó là vấn đề
ưu tiên và các nhà tài trợ cần tích cực hỗ trợ việc này bằng cách định hướng các nguồn
lực vào những xã nghèo nhất của Việt Nam để cải thiện khả năng tiếp cận đến những
dịch vụ cơ bản, cung cấp nước sạch và vệ sinh, giúp các xã này có các phòng học phù
hợp, các trung tâm y tế, và điện khí hóa.

34.        Thứ năm, các nông trại cần nhận được hỗ trợ của hệ thống nghiên cứu và
khuyến nông. Hệ thống này cần hoạt động có trọng tâm và định hướng hoạt động theo
nhu cầu của khách hàng, được trang bị nguồn lực tốt và có sự tham gia của khu vực tư
nhân. Các hoạt động mùa màng, chăn nuôi gia cầm và nuôi trồng thuỷ sản sẽ phát
triển tốt hơn nếu như tiếp cận được với công nghệ mới cũng như những tư vấn kịp thời
và có chất lượng. Công tác nghiên cứu và khuyến nông trong nông nghiệp cũng cần
phải giúp giải quyết những vấn đề ở vùng dân tộc và miền núi thông qua phát triển
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công nghệ phù hợp với những điều kiện ở vùng cao và mở rộng chúng theo cách mà
người dân tộc có thể hiểu được.

35.       Cuối cùng, một vấn đề ngày càng cấp thiết phải được giải quyết là quản lý
nguồn nước. Việt Nam có nhiều nước, nhưng đặc tính theo mùa và sự tập trung theo
vùng (75% lượng nước trung bình hàng năm tập trung vào 3-4 tháng và 75% lượng
nước trung bình hàng năm đổ vào hai sông là sông Hồng và sông Cửu Long) đòi hỏi
phải có một hệ thống phân phối nước phức tạp và sự đầu tư đáng kể vào việc trữ nước
giữa các mùa, kiểm soát lụt, và những thiết bị phân phối nước với khối lượng lớn. Việc
ban hành Luật Nước năm 1999 trong đó đặt ra những nguyên tắc sử dụng nước và
trách nhiệm của những bên có liên quan là bước đi cải cách quan trọng đầu tiên. Về cơ
bản Luật này phù hợp với phương pháp tiếp cận của những kinh nghiệm sử dụng nước
tốt nhất trên thế giới đối với việc quản lý nguồn nước. Bước tiếp theo và quan trọng
hơn là xây dựng các nghị định, quy trình và văn bản hướng dẫn để thực hiện những
nguyên tắc này. Công việc này đòi hỏi phải được sự thảo luận rộng rãi và làm thích
ứng với các điều kiện cụ thể của địa phương, cũng như cần uỷ thác cho địa phương
công tác quản lý nước, vận hành và bảo dưỡng hạ tầng cơ sở, trách nhiệm tài chính.
Công việc đó cũng đòi hỏi xây dựng năng lực thể chế tốt ở tất cả các cấp, từ các làng
xã cho đến cấp chính quyền cao nhất, cộng thêm đầu tư đáng kể cho việc lập kế hoạch
và xây dựng mô hình lưu vực sông.

36.       Những thay đổi về thể chế và chính sách nói trên là cần thiết để khuyến khích
phát triển và đa dạng hóa nông nghiệp ở các vùng nông thôn. Tuy nhiên, trong tương
lai cần phải tập trung hơn nữa để tăng thu nhập phi nông nghiệp ở các vùng nông thôn.
Những khoản thu nhập này đã tăng lên 31% trong các năm 1993-98. Trong khi khoản
thu nhập này là cao hơn cả các chỉ tiêu của hầu hết các nước trong khu vực thì ở Việt
Nam nó vẫn đứng sau các nguồn thu nhập khác như từ mùa màng và chăn nuôi gia
súc. Các số liệu của VLSS cho thấy rằng các cơ sở phi nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ
đạo về việc bán lẻ và chế biến thực phẩm, đạt 34% và 12% trong tổng số các cơ sở phi
nông nghiệp ở nông thôn vào năm 199810. Vì đại đa số (80%) các cơ sở phi nông
nghiệp chỉ thuê 1 hoặc 2 lao động, nên phần lớn (92%) người lao động là người trong
gia đình và hơn 3/4 số người lao động vẫn tham gia làm nông nghiệp và làm công ăn
lương nên khả năng tạo ra việc làm của những cơ sở này vẫn là rất hạn chế.

                                                     
10 Các cơ sở phi nông nghiệp quan trọng khác ở nông thôn năm 1998 gồm đánh cá (9%), các sản phẩm
gỗ, mây tre đan (8%), hàng dệt (6%) và vận tải (4%). Khoảng 63% các cơ sở phi nông nghiệp được tính
trong VLSS98 tập trung ở khu vực nông thôn.
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37.       Những thành tựu trong khu vực phi nông nghiệp ở nông thôn của Việt Nam và
Trung Quốc thường được so sánh với nhau (Perkins, 1998; Ngân Hàng Thế giới,
1998). Cho đến nay Việt Nam vẫn chưa đạt được mức tăng trưởng các doanh nghiệp
phi nông nghiệp ở nông thôn cao ở cấp thị trấn và làng xã (TVEs) như của Trung
Quốc. Thật ra, trong vòng năm năm, giữa hai cuộc điều tra mức sống dân cư, phần
trăm các hộ nông thôn có ít nhất một hoạt động kinh doanh phi nông nghiệp vẫn còn
thấp, chỉ có khoảng 40%. Ngược lại ở các vùng thành thị, tỷ lệ này đã tăng từ 48% đến
62%. Tuy nhiên, do sự khác nhau trong việc thực hiện đăng ký kinh doanh cho các
doanh nghiệp, có nhiều doanh nghiệp phi nông nghiệp lớn, mà ở Trung Quốc có thể
được coi là doanh nghiệp ở cấp thị trấn và làng (do đó thuộc khu vực tư nhân) vẫn
được coi là doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam (O’ Connor, 1998).

38.       Các sơ sở phi nông nghiệp có tiềm năng rất lớn để phát triển và đóng vai trò
chủ chốt trong việc tạo ra việc làm và thu nhập trong 5 năm phát triển tiếp theo của
Việt Nam. Nhiều nhà quan sát sẽ cho rằng những cản trở về hành chính (cả thực tế và
trong nhận thức), và thiếu vốn là những cản trở chính cho sự phát triển của khu vực phi
nông nghiệp ở nông thôn. Vì trong tương lai khu vực này có thể trở thành nơi hấp thụ
rất nhiều lao động dư dôi từ nông nghiệp, các nhà hoạch định chính sách cần phải rất
quan tâm đến sự thiếu năng động của khu vực này. Cần quan tâm đến khu vực phi
nông nghiệp ở nông thôn để lực lượng lao động đang tăng lên của Việt Nam không
làm cho tình trạng thất nghiệp ở nông thôn trở nên quá cao và dẫn đến sự di cư hàng
loạt ra thành phố. Thật ra, tiếp tục phát triển khu vực này đang là thách thức lớn nhất
cho sự phát triển của Việt  Nam và của chiến lược giảm nghèo đói.

4. các xu hướng đầy triển vọng trong khu vực công nghiệp

ở thành thị

39.       Trong những năm từ 1992 đến1998 , khu vực công nghiệp phát triển với tốc độ
13% năm và tăng tỷ trọng của nó trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ khoảng 27%
đến 33% (Tổng cục Thống kê, 1999). Tuy nhiên cho đến nay tốc độ tăng trưởng nhanh
của ngành công nghiệp chế tạo và của xuất khẩu Việt Nam vẫn chưa có ảnh hưởng
đáng kể đến việc làm trong công nghiệp. Lao động trong công nghiệp tăng với tốc độ
thấp hơn 4% năm trong thời kỳ 1992-97, ít hơn 30% của tốc độ phát triển công
nghiệp. Ngược lại, trong thập kỷ 1970 và 1980 các nước Châu # đi theo mô hình sử
dụng nhiều lao động - như Hàn Quốc, Sin-ga-po và Đài Loan - đã đạt được tốc độ tăng
việc làm hàng năm trong công nghiệp lên gần 80% tốc độ tăng trưởng công nghiệp của
các nước đó. Tình hình cũng tương tự như vậy đối với In-đô-nê-xi-a trong những năm
đầu thập kỷ 1990.

 4.1 Khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam tuy nhỏ nhưng sử dụng nhiều lao động

40.       Một lý do làm cho tốc độ tăng trưởng của việc làm công nghiệp thấp là bản
chất cần nhiều vốn của phần lớn các ngành công nghiệp, chủ  yếu là các doanh nghiệp
nhà nước chuyên sâu về các lĩnh vực như khai khoáng, hoá dầu và luyện kim. Các
doanh nghiệp này thu hút nguồn vốn và các nguồn lực khác khỏi nguồn lực của khu
vực kinh tế tư nhân và được bảo hộ trước sự cạnh tranh quốc tế bởi hàng rào thuế quan
và hệ thống kiểm soát thương mại. Các biện pháp bảo hộ này khuyến khích các hoạt
động thay thế nhập khẩu và sản xuất các sản phẩm không trao đổi quốc tế được hơn là
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khuyến khích các hoạt động xuất khẩu (CIE, 1998)11. Ngoài ra, các doanh nghiệp nhà
nước còn được bảo hộ mạnh mẽ trước sự cạnh tranh trong nước của các doanh nghiệp
tư nhân. Bản chất cần nhiều vốn và sự bảo hộ các ngành công nghiệp này có khuynh
hướng làm giảm cả khả năng tạo công ăn việc làm lẫn tác động lan truyền sang các
khu vực khác của nền kinh tế quốc dân.

41.       Trong giai đoạn 1995-98 khu vực công nghiệp quốc doanh tăng trưởng với tốc
độ hơn 10% năm và vẫn chiếm gần một nửa giá trị gia tăng của cả khối công nghiệp
(Bảng 3.10). Tuy vậy, đóng góp về việc làm của các doanh nghiệp nhà nước kém hơn
nhiều. Trong năm 1997 các doanh nghiệp này cung cấp việc làm cho dưới một phần tư
số lao động công nghiệp. Điều này trái ngược với khu vực công nghiệp tư nhân Việt
Nam nhỏ hơn nhưng sử dụng lao động nhiều hơn. Trong năm 1998 khu vực tư nhân
chỉ chiếm 22% sản lượng nhưng lại sử dụng hơn 64% lao động trong ngành. Như vậy
có nghĩa là tốc độ tăng việc làm chậm trong ngành công nghiệp Việt Nam chủ yếu là
do quy mô còn nhỏ bé của khối tư nhân. Trong năm 1998, chỉ có 457 doanh nghiệp
chế tạo tư nhân đăng ký có số nhân công làm việc thường xuyên từ 100 người trở lên
(MPDF, 1999).

 

Khu vực công nghiệp tư nhân ở Việt Nam tuy nhỏ nhưng sử dụng nhiều lao động

Bảng 3.10: Tốc độ tăng trưởng và lao động trong khu vực công nghiệp tư nhân ở Việt Nam
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11 Thuế suất lớn nhất của Việt nam được đánh vào các mặt hàng tiêu dùng và các sản phẩm hoàn chỉnh.
Nhập khẩu tư liệu sản xuất và đầu vào trung gian được hưởng thuế suất thấp hơn và tỷ lệ bảo hộ thực tế
lên tới hơn 100% đối với các mặt hàng công nghiệp nặng như sắt thép, chất dẻo và các sản phẩm giấy
(CIE, 1998).

Tốc độ tăng
trưởng công
nghiệp (%)
(1995-98)

Tỷ trọng
trong công
nghiệp (%)

(1998)

Tỷ trọng trong lao
động công nghiệp

(%) (1998)

Doanh nghiệp nhà
nước

10.2 46.2 24.2

Đầu tư nước ngoài 22.7 31.8 11.5
Khu vực ngoài quốc
doanh trong nước
--Trong đó

9.2 22.0 64.3

-Tư nhân và hỗn hợp 21.6 7.9 25.2
-Tập thể 8.7 0.6 1.3

-Hộ gia đình 4.0 13.5 37.8

Nguồn: Cột 1 và 2 theo Tổng cục Thống kê (1999); cột 3 theo số liệu VLSS 2. 
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 4.2 Đầu tư nước ngoài mang lại nhiều ngoại tệ và công nghệ mới cho Việt Nam
nhưng cho đến này vẫn không tạo ra nhiều việc làm

42.       Sự tăng lên nhanh chóng của đầu tư nước ngoài vào Việt Nam vào giữa và cuối
những năm 1990 cũng không làm thay đổi bao nhiêu tình trạng này. Trong năm 1998
đầu tư nước ngoài chiếm gần một phần ba sản lượng ngành công nghiệp nhưng chỉ sử
dụng 12% số lao động trong ngành (Bảng 3.10). Số liệu của VLSS cũng chỉ ra rằng
trong các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tuy lao động làm công ăn lương tăng với
tốc độ 50%/năm trong năm năm kể từ 1992/93, nhưng vì bắt đầu từ một cơ sở rất thấp
nên tổng số lao động trong các xí nghiệp này chỉ tăng từ 39.000 trong năm 1993lên
đến 477.000 trong năm 1998.  Đến năm 1998 các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
chỉ chiếm 6% lao động làm công ăn lương và hơn 1% tổng số lao động của Việt Nam.

43.       Mặc dù vốn đầu tư nước ngoài vào ngành công nghiệp nhẹ có tăng trong thời
gian gần đây nhưng đến cuối năm 1998 ngành này cũng chỉ thu hút được 12% tổng số
vốn đầu tư nước ngoài (Bảng 3.11). Đầu tư nước ngoài tập trung chủ yếu trong lĩnh
vực dầu khí, công nghiệp nặng hay bất động sản.

 

Hầu hết đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tập trung vào các ngành công nghiệp nặng, dầu
khí,  và bất động sản

Bảng 3.11: Vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp theo ngành, 1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.       Cơ cấu này của đầu tư nước ngoài phần nhiều phản ánh những rào cản cao của
Việt Nam đối với nhập khẩu công nghiệp nặng, không chỉ bảo hộ các doanh nghiệp
quốc doanh mà còn thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành thay thế nhập khẩu và sử
dụng nhiều vốn (thường dưới hình thức liên doanh với các doanh nghiệp nhà nước).
Theo ước tính, hơn 70% đầu tư nước ngoài tập trung vào các ngành có hệ số bảo hộ
thực trên 50% (CIE, 1998). Nhìn chung điều này không có hiệu quả vì nó tạo ra độc
quyền trong nước và nâng giá tương đối các sản phẩm so với trường hợp nhập khẩu tự
do. Như vậy tuy đầu tư nước ngoài thúc đẩy được sản xuất trong nước và góp phần
tăng ngoại tệ vào Việt Nam nhưng cho đến nay nó có tác dụng nhỏ bé trong việc tạo
công ăn việc làm và giảm đói nghèo.

Ngành Vốn ĐTNN trực tiếp
đến giưã năm 1998

Tổng số vốn giải ngân (triệu $) 10,139
Tỷ lệ đầu tư nước ngoài theo ngành
Công nghiệp nặng 24.1
Dầu khí 22.2
Bất động sản 17.8
Công nghiệp nhẹ 12.4
Dịch vụ, giao thông vận tải và Bưu điện 10.3
Các ngành khác 13.1
Tổng số 100.0

Nguồn: IMF (1999).

Nguyen Quoc Thang
Correct?
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 4.3 Khủng hoảng Châu á và tăng trưởng theo định hướng xuất khẩu

45.       Liệu cuộc khủng hoảng Đông # vừa qua có làm giảm tốc độ tăng lao động
trong ngành công nghiệp trong hai năm vừa qua không? Điều này, cũng như ảnh
hưởng của cuộc khủng hoảng Đông # đến toàn bộ nền kinh tế của Việt Nam còn là
một vấn đề gây nhiều tranh cãi. Trong các năm từ 1992 đến 1997, doanh thu xuất khẩu
thực tế đã tăng với tốc độ khả quan 19% năm và tỷ trọng thương mại trong GDP đạt
86%. Đây là mức tăng trưởng cao so với chuẩn mực quốc tế. Đạt được kết quả này chủ
yếu là nhờ xuất khẩu của công nghiệp nhẹ (nhất là giày dép, may mặc và hàng dệt), là
ngành có tốc độ phát triển cao - tuy từ một nền tảng nhỏ bé -  45% năm và tăng tỷ
trọng trong toàn bộ xuất khẩu từ 14% đến 37% (Bảng 3.12). Kết quả này cũng nhờ
một phần đáng kể vào đầu tư nước ngoài, là khu vực chiếm hơn 20% xuất khẩu của
ngành công nghiệp nhẹ trong năm 1998.

Xuất khẩu hàng công nghiệp nhẹ của Việt Nam đã mở rộng một cách nhanh chóng trước
khi xảy ra cuộc khủng hoảng Đông ¸

Bảng 3.12: Cấu hình xuất khẩu, 1992-97

 

 

 

 

 

 

 

 

46.       Cuộc khủng hoảng Châu$#$đã làm gián đoạn sự phát triển này. Đầu tư nước
ngoài trực tiếp vào Việt Nam đã giảm từ mức kỷ lục 2 tỷ đô la năm 1997 (khoảng 10%
của GDP) xuống dưới 800 triệu đô la năm 1998, với ước tính giảm sút khoảng 612
triệu đô la trong ngành công nghiệp nhẹ. Trong năm 1999, đầu tư  nước ngoài tiếp tục
giảm xuống còn khoảng 600-700 triệu đô la. Thêm nữa, thu nhập thực từ xuất khẩu
sản phẩm công nghiệp tăng ít hơn 1% vào năm 1998 (mặc dù trong năm 1999 xu
hướng này đã đảo ngược lại và công nghiệp nhẹ có vẻ lại khởi sắc). Nếu thu nhập từ
xuất khẩu tiếp tục tăng với tốc độ như trước khủng hoảng, ngành công nghiệp nhẹ Việt
Nam đáng lẽ phải xuất khẩu thêm 2 tỷ đô la trong năm 1998. Căn cứ vào hàm lượng
lao động trong xuất khẩu của Việt Nam, điều này đồng nghĩa với việc mất khoảng
300.000 chỗ làm trong công nghiệp không được tạo ra do cuộc khủng hoảng Đông$#
(Belser, 1999).

Ngành xuất khẩu Tốc độ tăng trưởng
thực tế trung bình
hàng năm (%)
(1992-1997)

Tỷ trọng
trong tổng
xuất khẩu
1992

Tỷ trọng
trong tổng
xuất  khẩu,
1997

Tổng xuất  khẩu 18.8 100.0 100.0

Nông nghiệp 11.1 49.5 35.3

Công nghiệp nặng và khai khoáng 12.3 37.0 28.0

Công nghiệp nhẹ

--Trong đó

45.1 13.5 36.7

--Dệt may na 16.4

--Giày dép na 10.6

Nguồn: Ước tính của Ngân hàng thế giới dựa vào số liệu của Tổng cục Thống kê và Cục Hải
quan.
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 4.4 Hướng tới tương lai

47.       Liệu tăng trưởng trong tương lai có sử dụng nhiều lao động hơn không? Từ
Bảng 3.13 có thể  thấy rõ Việt Nam còn phải cố gắng nhiều mới có thể khai thác được
lợi thế so sánh của mình trong xuất khẩu các mặt hàng sử dụng nhiều lao động. Có thể
thấy rằng ngay cả trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng Châu$#'$tỷ trọng các mặt hàng
sử dụng nhiều lao động trong xuất khẩu của Việt Nam còn thấp so với các nước Đông
và Đông Nam$#$khác. Trong khi công nghiệp chiếm 37% trong xuất khẩu của Việt
Nam thì ở các nước Đông$#$khác tỷ trọng trung bình của ngành này là 83%. Hơn thế
nữa, ở các nước Đông$#$tỷ trọng này từ một thập kỷ trước đây đã rất cao (72%) thời
kỳ mà họ mới bắt đầu thực hiện chiến lược định hướng xuất khẩu.

48.       Nguồn vốn con người của Việt Nam và sự dồi dào của lực lượng lao động so
với đất đai ở Việt Nam là rất cao so với  một số nước Đông #$2Bảng 3.13). Về các
nguồn lực vốn có, rõ ràng Việt Nam thoả mãn các điều kiện tiên quyết để có thể lặp
lại thành công của các nước Đông$#$trong sản xuất xuất khẩu và tạo việc làm.

 

Việt Nam còn có lợi thế so sánh to lớn chưa được khai thác hết trong sản xuất hàng công
nghiệp để xuất khẩu

Bảng 3.13. Tỷ trọng của ngành công nghiệp chế biến trong tổng xuất khẩu và trong các
nguồn lực sẵn có tại các nước Đông ¸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.       Lợi thế so sánh của Việt Nam trong sản xuất hàng công nghiệp chế biến cho
xuất khẩu chưa được khai thác ở mức độ nào và tổn thất về số việc làm trong ngành

Tên nước Tỷ trọng công nghiệp
chế biến trong tổng

doanh thu xuất khẩu

Số năm
giáo dục

bình quân
(1990)

Diện tích đất
km2 trên

100 công nhân
(1990)

1990 Năm gần
nhất

Việt Nam n.a 36.7 6.3 0.75

Trung Quốc 72.9 86.7 5.9 1.14
Hồng Kông 95.8 95.6 9.2 0.02
In-®«-nª-xi-a 35.7 55.4 4.6 1.60
Hàn Quốc 92.8 88.1 9.9 0.31
Ma-lai-xi-a 54.8 78.5 6.0 3.00
Phi-lip-pin 67.5 87.6 6.9 0.80
Sin-ga-po 72.6 86.9 5.9 0.03
Đài Loan 92.7 94.3 8.0 0.24
Thái Lan 60.5 73.3 5.6 1.36

Bình quân
(trừ Việt Nam)

71.7 82.9 6.9 0.94

Tất cả các số liệu của năm mới nhất là năm 1997, trừ Singapore là năm 1998 và Đài Loan
là năm 1996.

Nguồn: Số liệu về xuất khẩu là của Phòng Thương mại  cho tất cả các nước trừ số liệu của Việt
Nam là số liệu của Tổng cục Thống kê (1998); số liệu về giáo dục là từ Barro và Lee (1996) và
TCTK (1998) cho Việt Nam. Số liệu về đất đai là của Ngân hàng Thế giới (Báo cáo phát triển
thế giới, nhiều số khác nhau)
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công nghiệp không được tạo thêm là bao nhiêu? Theo ước tính tiềm năng xuất khẩu
chưa được khai thác của Việt Nam có thể lên tới 25% tổng thu nhập quốc nội và trong
tương lai gần khoảng 1,6 triệu  việc làm có thể được tạo ra thông qua xuất khẩu các
mặt hàng sử dụng nhiều lao động (xem phụ lục 3). Với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu
trước thời kỳ khủng hoảng, số việc làm này có thể được tạo ra trong vòng từ ba đến
bốn năm tới. Nhưng khả năng nhanh chóng nhận thức được lợi thế so sánh chưa được
khai thác này của Việt Nam và duy trì được mô hình tăng trưởng sử dụng nhiều lao
động trong trung hạn phụ thuộc chủ yếu vào chính sách của chính phủ đối với thương
mại và đầu tư của khu vực tư nhân.

50.       Kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy sẽ không thể xây dựng được nền công
nghiệp hướng về xuất khẩu nếu không tạo dựng được một khu vực tư nhân năng động.
Việt Nam không phải là ngoại lệ. Khả năng tạo công ăn việc làm thông qua xuất khẩu
của Việt Nam phụ thuộc phần lớn vào khu vực tư nhân với tỷ trọng xuất khẩu chiếm
3/4 sản lượng (MPDF, 1999). Đây là điều tương phản với kết quả hoạt động xuất khẩu
của các doanh nghiệp nhà nước mà theo ước tính chỉ xuất khẩu chưa đầy 12% sản
lượng sản xuất của mình (Bộ Tài chính, 1999). Bởi vậy, tốt hơn hết là Chính phủ cần
cam kết rõ ràng là sẽ thiết lập một “sân chơi bình đẳng” giữa khu vực tư nhân và nhà
nước, nhất là về khả năng tiếp cận nguồn tín dụng. Những hoạt động cụ thể có khả
năng thúc đẩy hơn nữa tốc độ tăng trưởng của khu vực tư nhân bao gồm:

•  Củng cố và tự do hoá khu vực tài chính: Sự tăng trưởng của các ngành sử
dụng nhiều lao động phụ thuộc nhiều vào khả năng của khu vực tài chính
trong việc huy động vốn tiết kiệm và phân bổ tín dụng một cách hiệu quả.
Tỷ lệ lãi suất thực cao hơn sẽ khuyến khích cả tiết kiệm cũng như việc cho
vay dành cho khu vực tư nhân.

•  Thay đổi các chính sách về đất đai: Các chính sách về đất đai của Việt
Nam hiện nay làm cho khu vực tư nhân bị thiếu các nguồn lực. Tiền thuê
đất còn cao và thủ tục còn rườm rà. Hơn thế nữa, quyền sử dụng đất không
thể dùng làm thế chấp được khi vay tiền ngân hàng.

•  Thiết lập một khuôn khổ pháp lý đáng tin cậy: Các quyền cần được xác
định rõ ràng hơn và hợp đồng ký kết phải có hiệu lực. Cần xóa bỏ cả những
rào cản đối với cạnh tranh và cản trở việc thành lập các doanh nghiệp.

•  Hỗ trợ về hạ tầng cơ sở: Cần hướng đầu tư bằng vốn ngân sách vào việc
cung cấp hạ tầng cơ sở để hỗ trợ cho hoạt động của khu vực tư nhân. Đặc
biệt cần quan tâm đến các vùng nông thôn cũng như các ngành chế tạo
hướng về xuất khẩu.

51.        Tóm lại, mặc dù có vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ vào Việt Nam giữa những
năm 1992 và 1997 công nghiệp vẫn là một ngành tương đối nhỏ và sử dụng nhiều vốn
với các đặc trưng được bảo hộ. Trước cuộc khủng hoảng Đông # đã xuất hiện các dấu
hiệu nổi lên của một ngành công nghiệp nhẹ, sử dụng nhiều lao động hơn. Đảm bảo
cho ngành công nghiệp này “trở lại đúng đường hướng “ và cơ hội để phân bổ công
bằng hơn sự tăng trưởng công nghiệp là một thách thức chủ yếu trong công cuộc giảm
nghèo khổ ở Việt Nam trong tương lai. Vì tăng trưởng và đa dạng hóa nông nghiệp sẽ
đạt đến giới hạn trong tương lai, cần dựa nhiều hơn vào các việc làm phi nông nghiệp -
cả ở thành thị và nông thôn - để tạo ra cơ hội và để giảm đói nghèo.
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chương 4

ĐảM bảo sự bình đẳng

Tổng quan:

Những vấn đề về bình đẳng ở Việt Nam

•  Mức độ bất bình đẳng ở Việt Nam đã tăng lên chút ít nhưng là tương đối thấp
nếu xét theo các tiêu chuẩn quốc tế.

•  Phần lớn mức gia tăng bất bình đẳng trên cả nước là do sự gia tăng chênh lệch
giữa nông thôn và thành thị. Tăng trưởng của khu vực thành thị vượt xa mức
tăng trưởng của  nông thôn ở mọi vùng, trừ vùng Đồng bằng Sông Hồng.

•  Bất bình đẳng ở khu vực nông thôn không tăng; mặc dù có rất nhiều người lo
lắng về việc này, không có bằng chứng nào chứng tỏ rằng các cuộc cải cách ở
nông thôn có liên quan đến việc tăng bất bình đẳng.

•  Mức độ phát triển chênh lệch giữa các vùng tăng lên một chút.

•  Các phân tích về giới cho thấy có sự bất bình đẳng trong phân bổ quyền lực
trong nội bộ các hộ gia đình và nêu bật nhiều vấn đề riêng đối với phụ nữ. Cụ
thể là phụ nữ có quyền quyết định rất hạn chế trong gia đình, phải gánh vác rất
nhiều công việc bận rộn, là nạn nhân của bạo lực trong gia đình, những vấn đề
về sức khỏe, ít được bầu vào các cơ quan, bị hạn chế học hành (đối với những
phụ nữ thuộc các dân tộc ít người), và không được bình đẳng trong việc tiếp cận
với các tài sản sản xuất như đất đai và các khoản tín dụng.

•  Các hộ gia đình nghèo thường cảm thấy mình đứng ngoài quá trình ra quyết
định và ít được biết về các chính sách và chương trình của Chính phủ. Thường
thì những hộ gia đình khá giả hơn lại biết rõ hơn về các dịch vụ công cộng của
chính phủ và biết cách tiếp cận các loại dịch vụ này.

•  Mặc dù đã có một cơ chế để truyền thông tin xuống các thôn bản, song cơ chế
này không phải lúc nào cũng hoạt động tốt. Trong nhiều trường hợp, cơ chế
hiện tại không cho phép các hộ gia đình nghèo hoặc là những thành viên ít nói
trong hộ gia đình có thể nói ra mối lo ngại cũng như những ưu tiên của họ.

•  “Nghị định về Dân chủ ở cấp Cơ sở" (Nghị định số 29) được triển khai để nhằm
tăng cường tính minh bạch trong hoạt động của các cấp chính quyền địa
phương và cung cấp cho người dân nhiều thông tin hơn nữa về các hoạt động và
tình hình tài chính của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, cho đến nay thì
nghị quyết này mới đang chỉ trong giai đoạn đầu thực hiện.
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“Phát triển kinh tế phải đi liền với tiến bộ và công bằng xã hội trong từng giai
đoạn cũng như trong suốt quá trình phát triển. Công bằng xã hội phải được thể
hiện trong việc phân phối hợp lý phương tiện sản xuất và sản phẩm, cũng như
trong việc tạo điều kiện để tất cả mọi người có cơ hội phát triển và sử dụng
khả năng của bản thân.”

(Văn kiện Đại hội Đảng VIII, 1996)

1.       Việt Nam rất coi trọng công bằng xã hội. Mặc  dù công cuộc đổi mới bắt đầu
từ năm 1986 đã đem lại những thành tựu thể hiện qua tốc độ phát triển kinh tế cao và
giảm nghèo nhanh nhưng Chính phủ vẫn bày tỏ sự lo ngại trước hiện tượng bất bình
đẳng ngày càng tăng khi nền kinh tế đang chyển đổi theo hướng thị trường. Một mặt,
Chính phủ công nhận là đời sống của đại bộ phận dân chúng đã được cải thiện trong
thập kỷ qua, nhưng vẫn lo ngại về sự bất bình đẳng ngày càng tăng giữa người giàu và
người nghèo, giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, và giữa các tầng lớp dân cư.
Chính phủ đang nỗ lực gắn phát triển kinh tế với tiến bộ xã hội và “từng bước đạt được
công bằng xã hội và tiến tới giúp mọi người và mọi gia đình có cuộc sống khá hơn.”

2.       Chương này gồm ba phần. Mục 1 trình bày về xu hướng bất bình đẳng ở Việt
Nam trong 5 năm qua và xem xét một số nguyên nhân của nó. Phần này sẽ nghiên cứu
mức độ bất bình đẳng chung trong chi tiêu và tập trung vào những khía cạnh về vùng.
Mục 2 sẽ đi sâu vào những thách thức lớn mà Việt Nam đang phải đương đầu để đạt
được sự bình đẳng về giới. Còn mục 3 sẽ nêu bật những vấn đề quan trọng thấy được
từ chính người nghèo trong các PPA. Những vấn đề đó liên quan tới chất lượng của
việc điều hành quốc gia, bao gồm sự tham gia của người dân, tính minh bạch, tính
trách nhiệm, và khả năng đoán trước được các vấn đề về công bằng xã hội.

1. các xu hướng bất bình đẳng

1.1. Bất bình đẳng về chi tiêu đã tăng lên chút ít

3.       Trong giai đoạn từ 1993 đến 1998, kết cấu tăng trưởng chi tiêu đã dẫn đến sự
bất bình đẳng tăng lên ở Việt Nam. Hệ số Gini về chi tiêu bình quân đầu người đã tăng
từ 0,33 lên 0,3512. Đường cong Lorenz đã dịch chuyển một chút trong thời gian từ
1993 đến 1998, cho thấy sự bất bình đẳng có tăng lên một chút (Hình 4.1).

                                                     
12 Hệ số Gini là một chỉ số đo độ bất bình đẳng và hệ số này dao động trong khoảng từ 0 (hoàn toàn
bình đẳng) đến 1 (hoàn toàn bất bình đẳng). Trên biểu đồ, hệ số đó được biểu diễn bằng tỷ lệ giữa diện
tích của vùng nằm giữa đường 450 (biểu diễn cho sự bình đẳng) và đường cong Lorenz và toàn bộ diện
tích của vùng nằm phía dưới đường 450 (Hình 4.1).
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Sự bất bình đẳng về chi tiêu tăng lên chút ít

  
Hình 4.1: Đường cong Lorenz của Vi

Nguồn: Ước tính của Ngân hàng Thế g

4.       Các cách đo khác về sự bất b
đến 1998 chi tiêu đã trở nên bất b
20% người giàu nhất so với nhóm 2
lên 5,5 trong năm 1998.

5.       Các nghiên cứu PPA cũng k
được về sự gia tăng của tình trạng 
sống tuyệt đối của họ mà còn cả địa

 “So với trước đây các điều k
nếu suy xét thêm thì có thể th
bởi trong khi chúng tôi đi lên
chục bước”

PPA Hà Tĩnh, Action Aid V

6.       Tuy vậy cần luôn nhớ rằng
chút so với các tiêu chuẩn của quốc
độ bất bình đẳng của Việt Nam tươ
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ình đẳng cũng đã cho thấy tro
ình đẳng hơn. Ví dụ tỷ lệ giữ
0% người nghèo nhất đã tăng 

hẳng định rằng bản thân ngườ
bất bình đẳng và họ không c
 vị tương đối của họ trong xã h

iện về kinh tế quả có được nân
ấy rằng đời sống của chúng tô
 được một bước thì cả xã hội 

iệt Nam (1999).

 mặc dù tình trạng bất bình ®
 tế, Việt Nam vẫn là một nước
ng đương với các nước Nam #
1998
LSS98

ng thời gian từ 1993
a chi tiêu của nhóm
từ 4,9 vào năm 1993

i nghèo cũng ý thức
hỉ quan tâm tới mức
éi:

g cao. Thế nhưng
i vẫn đang đi xuống

đã bước được cả

ẳng có tăng lên đôi
 khá bình đẳng. Mức
 nhưng lại thấp hơn
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các nước Đông #.

Mức độ bất bình đẳng của Việt Nam tương đương với các nước Nam  á nhưng lại  thấp
hơn các nước Đông ¸

Bảng 4.1: So sánh về độ bất bình đẳng trên thế giới

7.       Ngu
nghèo là kh
hình tăng tr
đây.

1.2 Các c
thôn nhưng

8.       Chín
nó là khoản
đáng kể tron
này là bởi t
30% (trung 
đôi (61% h
thôn đã tăn
tiêu tổng th
20% giàu n
sống ở nông
cách giữa nô
giữa người n

                    
13 Lưu ý là tro
trăm của chi ti

B¨ng-l

/n Độ

In-®«-

Pakista

Pª-ru

Thái L

Việt N

Nguồn
Quốc gia Năm điều tra Hệ số chi tiêu Gini

a-®Ðt 1995/96 0,34

1996 0,33

nª-xi-a 1996 0,37

n 1996/97 0,31

1997 0,35

an 1998 0,41

am 1998 0,35
yên nhân chính của sư gia tăng khoảng cách giữa người giàu và người
oảng cách giữa khu vực nông thôn và thành thị tăng lên cũng như do loại
ưởng rất khác nhau theo vùng. Điều này sẽ được phân tích kỹ hơn dưới

uộc cải cách hầu như không tạo ra sự bất bình đẳng ở các vùng nông
 lại tạo ra khoảng cách ngày càng lớn giữa nông thôn và thành thị

h phủ vẫn thường lo lắng về loại hình phát triển không đều và hậu quả của
g cách giữa nông thôn và thành thị tăng lên. Khoảng cách đó đã tăng lên
g thời gian từ 1993 đến 1998 (Hình 4.2)13. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng

rong thời gian này mặc dù chi tiêu bình quân đầu người ở nông thôn tăng
bình 5,4%/năm), nhưng ở thành phố chi tiêu bình quân đầu người tăng gấp
ay trung bình 9,9%/năm). Do vậy tỷ lệ giữa chi tiêu ở thành thị và nông
g từ 1,8 lên 2,2 lần. Khuynh hướng này cũng tác động đến phân phối chi
ể. Ba nhóm 20% nghèo nhất chủ yếu là người dân nông thôn còn nhóm
hất chủ yếu là những người giàu có ở thành thị. Bởi người nghèo đa phần
 thôn còn những người giàu thường sống ở thành thị nên một khi khoảng
ng thôn và thành thị bị tăng lên thì nó sẽ cũng làm tăng thêm khoảng cách
ghèo và người giàu.

                                 

ng hình 4.2, các con số nằm trong các cột của năm 1998 biểu thị mức tăng theo tỷ lệ phần
êu thực tế bình quân đầu người của năm 1998 so với năm 1993.

: Ngân hàng Thế giới.
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 Khoảng cách chênh lệch giữa nông thôn và thành thị đã tăng đáng kể
Hình 4. 2: Tăng trưởng chi tiêu thực tế bình quân đầu người ở nông thôn-thành thị

1993- 1998

 Nguồn: Ước tính của Ngân hàng Thế giới dựa vào số liệu của VLSS93 và VLSS98.

9.       Để đi sâu xem xét vấn đề này chúng ta sử dụng chỉ số bất bình đẳng Theil L.
Chỉ số này có thể tách ra thành hai bộ phận: trong nhóm và giữa các nhóm, và nhờ vậy
có thể giúp ta hiểu rõ hơn về những nguyên nhân chính tạo ra xu hướng và mức độ
chênh lệch hiện nay. Mức độ bất bình đẳng ở khu vực nông thôn thấp hơn so với ở
thành thị (Bảng 4.2). Đồng thời nó cũng chỉ ra rằng trong giai đoạn từ 1993 đến 1998,
sự bất bình đẳng trong khu vực nông thôn đã giảm chút ít còn bất bình đẳng trong nội
bộ khu vực thành thị lại tăng lên. Nếu đánh giá tình trạng bất bình đẳng trên tổng thể
chỉ số Theil cũng tăng lên. Phân tích sự phát triển không đồng đều tăng lên này, 96%
mức tăng lên của tình trạng phát triển không đồng đều ở Việt Nam là do gia tăng
chênh lệch giữa nông thôn và thành thị, còn 4% là do tình trạng phát triển không đồng
đều tăng lên trong chính từng khu vực nông thôn và thành thị. Tác động tổng hợp
trong các khu vực là rất nhỏ bởi trong từng khu vực nông thôn và thành thị, sự phát
triển không đồng đều tăng lên ngược chiều nhau và khi lấy tác động tổng hợp, chúng
sẽ triệt tiêu lẫn nhau.

10.       Chính phủ Việt Nam đã thay đổi định hướng trong chiến lược phát triển để
thực sự  tập trung vào phát triển nông thôn. Đây quả là một việc làm đúng đắn. Thay
đổi chính sách và những đầu tư nhằm phát triển kinh tế nông thôn sẽ góp phần quan
trọng vào việc thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn trong tương lai.
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Sự gia tăng bất bình đẳng ở Việt Nam phần lớn là do phát triển không đồng đều  giữa nông
thôn và thành thị chứ không phải do sự chênh lệch trong chính từng khu vực nông thôn và
thành thị

Bảng  4.2: Phân tích tình trạng phát triển không đồng đều ở nông thôn và thành thị 1993-
98

1.3 
khô

11.  
vùng
lợi í
4.3)
mạn
tốc ®
là kh
vậy 
cho 
của 
phía
MiÒ
giữa
Bộ s

       
14 Lư
của c

-
-
P
k

M
t
S
n
S
n
t

Ngu
Chỉ số độ bất bình đẳng Theil L 1993 1998 Mức thay đổi tuyệt đối
giữa

1998 và 1993

-Nông thôn 0,128 0,126 -0,002
-Thành thị 0,187 0,197 +0,010
hân tích tình trạng phát triển
hông đồng đều

ức chênh lệch chung ở Việt Nam,
rong đó

0,177
(100%)

0,201
(100%)

+0,024
(100%)

ù phát triển không đồng đều giữa
ông thôn và thành thị

0,037
(21%)

0,060
(30%)

+0,023
(96%)

ù phát triển không đồng đều trong
ội bộ từng vùng nông thôn và thành

hị

0,140
(79%)

0,141
(70%)

+0,001
(4%)

ồn: Ước tính của Ngân hàng thế giới dựa vào số liệu của VLSS93 và VLSS98.
Sự phát triển không đồng đều giữa các vùng tăng nhiều hơn sự phát triển
ng đồng đều trong từng vùng

     Chính phủ ngày càng lo lắng hơn về sự phát triển không đồng đều giữa bảy
 của Việt Nam và đặc biệt là những vùng bị tụt hậu. Sự phát triển đó đã đem lại

ch cho tất cả các vùng nhưng loại hình phát triển ở mỗi vùng lại khác nhau (Hình
14. Các vùng phát triển nhanh  nhất và chậm nhất đều ở miền Nam. Vùng phát triển
h nhất là miền Đông Nam Bộ chủ yếu là ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh với
ộ kỷ lục là 78% trong giai đoạn từ 1993 đến 1998, còn vùng phát triển chậm nhất
u vực Đồng bằng Sông Cửu Long lân cận của thành phố Hồ Chí Minh (18%). Tuy
mức chi tiêu xuất phát điểm của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long là khá cao
nên mặc dù tốc độ phát triển không mạnh trong năm năm qua nhưng mức chi tiêu
khu vực này vẫn cao hơn một số vùng khác. Vùng nghèo nhất vẫn là Miền núi
 Bắc và giàu nhất vẫn là miền Đông Nam Bộ. Do tốc độ tăng chi tiêu ở khu vực
n núi phía Bắc chỉ có 31% so với 78% ở khu vực Đông Nam Bộ nên khoảng cách
 hai vùng nghèo nhất và giàu nhất đã tăng lên. Tỷ số chi tiêu của miền Đông Nam
o với khu vực Miền núi phía Bắc đã tăng từ 1,9 lên 2,6.

                                              

u ý là trong hình 4.3, các con số trong các cột của năm 1998 biểu thị mức tăng theo tỷ lệ phần trăm
hi tiêu thực tế bình quân đầu ngươì giữa các năm 1993 và 1998.
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Cấu hình tăng trưởng giữa các vùng không giống nhau. . .
Hình 4. 3: Tăng trưởng chi tiêu thực tế bình quân đầu người ở các vùng, 1993- 1998

Nguồn: Ước tính của Ngân hàng Thế giới dựa vào số liệu của VLSS93 và VLSS98, 1999.

12.       Bảng 4.3 cũng cho thấy trong tổng mức gia tăng bất bình đẳng của Việt Nam
trong năm năm qua thì có tới 83% là do phát triển không đồng đều tăng lên giữa các
vùng còn 17% là do phát triển không đồng đều tăng lên trong từng vùng. Bởi vậy
chính khoảng cách ngày càng tăng giữa nông thôn và thành thị và sự phát triển không
đồng đều giữa các vùng là những nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng bất bình
đẳng hiện nay của Việt Nam.

. . . và điều này đã dẫn đến làm tăng lên một chút khoảng cách giữa các vùng

Bảng 4.3: Phân tích sự phát triển không đồng đều ở các vùng,
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1993 1998 Mức thay đổi tuyệt đối
1998-1993

Mức phát triển không đồng
đều ở Việt Nam, trong đó

0,177

(100%)

0,201

(100%)

+0,024

(100%)

Mức phát triển không đồng
đều giữa các vùng

0,026

(15%)

0,046

(23%)

+0,020

(83%)

Mức phát triển không đồng
đều trong nội bộ từng vùng

0,151

(85%)

0,155

(77%)

+0,004

(17%)

guồn: Ước tính của Ngân hàng thế giới dựa vào số liệu của VLSS93 và VLSS98.
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13.       Hình 4.4 làm sáng tỏ vấn đề về sự phát triển không đồng đều giữa các vùng.
Một điều rất thú vị là ở ba vùng vốn có mức độ phát triển không đồng đều thấp nhất
trong năm 1993 - Miền núi phía Bắc, Đồng bằng Sông Hồng và khu vực Bắc Trung Bộ
thì trong thời gian từ 1993 đến 1998, sự phát triển không đồng đều đã tăng lên. Trong
khi đó ở bốn vùng miền Nam kia, tình hình lại hoàn toàn ngược lại.

Sự phát triển không đồng đều tăng lên một chút ở các vùng phía Bắc và giảm đi một chút ở các
vùng phía Nam

1993 Mức bất
bình đẳng
cao hơn

1998

Đông Nam bộ 0.21

0.20 Đông Nam bộ

Bắc Trung bộ 0.19 Bắc Trung bộ

0.18

Tây Nguyên 0.17 }Tây Nguyên và
}Đồng bằng Sông Hồng

Đồng bằng Sông Cửu Long 0.16

Đồng bằng Sông Hồng 0.15 Đồng bằng Sông Cửu Long

0.14 Duyên hải Miền Trung

0.13

0.12 Miền núi Phía Bắc

0.11

Miền núi Phía Bắc 0.10

Duyên hải Miền Trung 0.09

Mức bất
bình đẳng
thấp hơn

Hình 4.4: Chỉ số Theil L theo vùng.

Nguồn : Ngân hàng Thế giới ước tính dựa trên số liệu của VLSS93 và VLSS98.

14.       Chương 5 đề cập đến sự cần thiết phải xác định tốt hơn mục tiêu về địa lý của
các nỗ lực phát triển. Việc xác định chính xác hơn những khu vực nghèo đói đồng thời
nâng cao trình độ của cán bộ địa phương trong việc chuẩn đoán các vấn đề là rất cần
thiết để giải quyết sự mất cân bằng giữa các vùng. Chương trình giúp các xã nghèo đói
khăn (Chương trình 135) với định hướng vào những xã nghèo là một ví dụ về những
biện pháp tích cực đang được thực hiện nhằm giúp các vùng nghèo không bị tiếp tục
tụt hậu. Tuy nhiên, chương trình này chỉ hướng vào người nghèo ở các xã miền núi và
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vùng sâu vùng xa. Cần có thêm các nỗ lực nhằm xác định và trợ giúp người nghèo ở
những khu vực khác.

15.       " sáu vùng trong số bảy vùng, chi tiêu ở thành thị đã tăng lên đáng kể so với
chi tiêu của nông thôn. Mức chênh lệch lớn nhất là giữa tăng trưởng chi tiêu ở nông
thôn và thành thị ở khu vực Bắc Trung Bộ: chi tiêu ở thành thị tăng 86% tức là cao hơn
49 điểm phần trăm so với chi tiêu ở nông thôn (37%) (Bảng 4.4). Khu vực Đồng bằng
Sông Hồng là một trường hợp duy nhất có mức chi tiêu ở nông thôn (51%) tăng nhanh
hơn cả mức chi tiêu ở thành thị (47%).

Các khu vực thành thị tăng trưởng nhanh hơn hẳn khu vực nông thôn trừ Đồng bằng Sông
Hồng

Bảng 4.4: Tăng chi tiêu thực tế bình quân đầu người ở nông thôn và thành thị của các vùng
1993-98

16.       Cần chú ý là để cho việc phân tích được thuận lợi, trong báo cáo này, chúng tôi
sử dụng sự phân chia giữa các vùng nông thôn và thành thị. Mặc dù sự phân chia này
là cần thiết, cần phải thừa nhận là đây chỉ là sự phân chia rất đơn giản. Trên thực tế
không có sự phân chia về kinh tế xã hội giữa các khu vực nông thôn và thành thị vì có
nhiều mối liên hệ đã gắn kết của cải phúc lội của những người dân sống ở các khu vực
này (Hình 4.5). "$đây, các chiến lược nhằm giảm nghèo cần nhận thức được mối quan
hệ tổng lực giữa sự phát triển của nông thôn và thành thị. Chẳng hạn, nhu cầu của khu
vực thành thị về lương thực thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp làm tăng giá của
các sản phẩm này và do đó làm tăng thu nhập ở nông thôn. Chương 3 đã thể hiện tầm
quan trọng của việc tăng giá sản phẩm nông nghiệp và thu nhập đối với công cuộc
giảm nghèo trong giai đoạn 1993-98. Ngược lại, sự đình đốn của nông nghiệp và các

Tăng trưởng chi
tiêu ở thành thị (%)

Tăng trưởng chi
tiêu ở nông thôn

(%)

Chênh lệch về tốc độ
tăng chi tiêu giữa

thành thị và nông thôn

Việt Nam 60,5 30,4 30,1

Miền núi phía Bắc 65,8 26,9 38,9

Đồng bằng Sông
Hồng

47,2 51,4 -4,2

Bắc Trung Bộ 86,4 37,2 49,2

Duyên hải Miền
Trung

39,1 25,5 13,6

Tây Nguyên Na 24,8 Na

Đông Nam Bộ 78,1 59,1 19,0

Đồng bằng Sông
Cửu Long

35,7 10,6 25,1

Nguồn: Ước tính của Ngân hàng Thế giới dựa vào số liệu VLSS93 và VLSS98
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cơ hội tạo thu nhập có hạn ở khu vực nông thôn có thể đẩy người dân chuyển ra các
thành phố để kiếm kế sinh nhai. Nếu các thành phố không thể hấp thụ số lao động
tăng thêm thì tình trạng nghèo đói của thành thị sẽ sâu sắc thêm. Còn cần nhiều nỗ lực
trong tương lai để hiểu tốt hơn vai trò của mối quan hệ nông thôn – thành thị này
trong quá trình giảm nghèo ở Việt Nam.

Công cuộc giảm nghèo bền vững phụ thuộc vào việc hiểu biết tốt hơn những mối liên hệ
giữa thành thị và nông thôn

Hình 4.5: Các mối liên hệ giữa tăng trưởng thu nhập ở thành thị và nông thôn

2.  Bình đẳng về giới

 “Chúng ta phải tôn trọng phụ nữ. Một trong những mục đích của cách mạng
là đảm bảo quyền bình đẳng cho phụ nữ. Xã hội chưa hoàn toàn tự do chừng
nào phụ nữ chưa được giải phóng. Phụ nữ phải đấu tranh để giành quyền bình
đẳng với nam giới. Nam giới phải tôn trọng họ.”

Lời Hồ Chủ Tịch

17.       Các tổ chức quốc gia và quốc tế ngày càng quan tâm đến thách thức để bao
hàm tất cả mọi người - làm cách nào để tạo ra loại hình tăng trưởng và phát triển đem
lại lợi ích cho tất cả mọi thành viên trong xã hội, chứ không chỉ cho một số người may
mắn. Chúng ta đã thấy ở Chương 2 nguyên nhân vì sao có những bộ phận dân cư ở
Việt Nam - đặc biệt là các dân tộc ít người và người nhập cư ra thành thị- không được
hưởng đầy đủ những thành tựu mà tăng trưởng kinh tế mang lại. Phần này sẽ nghiên
cứu một thách thức khác mà Việt Nam đang phải đương đầu để đạt được sự bình đẳng
về giới tính.

18.       Tại Hội nghị thế giới lần thứ 4 của Liên Hợp quốc về Phụ nữ (tổ chức ở Bắc
Kinh vào tháng 9/1995), đại diện của các nước thành viên - trong đó có Việt Nam - đã
thông qua Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh nhằm thúc đẩy sự tiến bộ và tăng cường
khả năng tham gia của phụ nữ khắp hành tinh. Các Chính phủ được yêu cầu xây dựng

Thu nhập
của

Thành thị

Thu nhập
của

Nông thôn

Tăng trưởng Thu nhập
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và thực thi kế hoạch hành động quốc gia trên tinh thần Cương lĩnh Hành động Bắc
Kinh. Sau Hội nghị Bắc Kinh, Chính phủ Việt Nam nhanh chóng giao cho !y ban
Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ (NCFAW) lập Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của
Phụ nữ ở Việt Nam đến năm 2000. Mục tiêu chính của Kế hoạch này là cải thiện đời
sống vật chất và tinh thần của phụ nữ và kèm theo đó là 11 kiến nghị nhằm đạt mục
tiêu đề ra (Khung 4.1).

19.       Một số mục tiêu đề ra trong Khung 4.1 đã được thực hiện tốt hơn các mục tiêu
khác. Bảng 1.2 của Chương 1 đã chỉ ra rằng tỷ lệ nữ giới của Việt Nam tham gia các
cấp giáo dục là ngang bằng với nam giới và xu hướng này vẫn tiếp diễn (Bảng 1.2). Tỷ
lệ đi học đúng tuổi ở tất cả các cấp giáo dục giữa nữ và nam tương đồng đến mức ngạc
nhiên. Chỉ tiêu dinh dưỡng nêu trong Bảng 1.2 cũng không cho thấy sự khác biệt đáng
kể nào trong việc chăm sóc các bé trai và bé gái.

Việt Nam đã thông qua kế hoạch hành động quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ với mục tiêu cải
thiện đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ Việt Nam.

Khung 4.1: Kế hoạch hành động quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam

(1) Mục tiêu tổng thể: cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ; nâng cao và phát huy
năng lực, khả năng và vai trò của họ; đảm bảo cho người phụ nữ có thể thực hiện nhiệm vụ và tham
gia đầy đủ, ngang bằng vào mọi hình thức hoạt động, đặc biệt là trong chính trị, kinh tế, văn hoá và
xã hội, trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá để đạt mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã
hội văn minh”

(2) Những mục tiêu cụ thể:

(i) Tạo cơ hội làm việc, tăng thu nhập, góp phần xoá đói giảm nghèo và cải thiện chất lượng cuộc
sống của phụ nữ;

(ii) Tạo cơ hội ngang bằng cho phụ nữ trong giáo dục, đào tạo và nâng cao trình độ học vấn;

(iii) Cải thiện công tác chăm sóc sức khoẻ và bảo vệ phụ nữ và trẻ em;

(iv) Nâng cao vai trò và vị trí của phụ nữ trong cơ cấu lãnh đạo và việc ra quyết định;

(v) Bảo vệ và thúc đẩy quyền của phụ nữ và hỗ trợ phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội;

(vi) Nâng cao vai trò của gia đình;

(vii) Phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên, góp
phần cho sự phát triển ổn định và cải thiện môi trường sống;

(viii) Tăng cường các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức về quyền bình đẳng giữa nam
và nữ;

(ix) Góp phần gìn giữ và củng cố hoà bình;

(x) Nâng cao năng lực của bộ máy nhà nước vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam;

(xi) Bảo vệ các bé gái và giúp đỡ chúng phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Nguồn: Uỷ Ban Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ, Chính phủ Việt Nam (1997).

2.1 Việt Nam đã đạt được sự bình đẳng về giới trong một số lĩnh vực

20.       Việt Nam đã đạt được nhiều chỉ số bình đẳng về giới. Nếu xem xét các chỉ tiêu
về giáo dục--chẳng hạn như số năm đi học trung bình và tỷ lệ biết chữ ở người lớn-- có
xét đến cả những khác biệt trước đây về giáo dục bên cạnh cơ cấu đi học hiện tại, có
môt số chênh lệch về tỷ lệ giữa nam và nữ (Bảng 4.5). Trung bình, nữ giới chỉ được
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học 5,6 năm, trong khi nam là 6,8 năm. Tỷ lệ biết chữ của người lớn: đối với nữ là 79
%, vẫn thấp hơn khoảng 11% so với nam giới (90 %).  Các chỉ tiêu về y tế trong Bảng
4.5 không cho thấy bất cứ sự phân biệt nào đối với các bé gái sơ sinh mà ngược lại, cả
tỷ lệ chết yểu và chết của ở các bé gái thấp hơn các bé trai.  Điều này cũng giống như
nhiều nước khác. Tuy nhiên, sự cách biệt ngày càng lớn về tình trạng dinh dưỡng giữa
phụ nữ và nam giới là một vấn đề đáng lo ngại, cần được xem xét kỹ hơn (Bảng 1.2).

Việt Nam đã đạt được bình đẳng về giới trong một số lĩnh vực . . .

Bảng 4.5: Các chỉ tiêu phúc lợi theo giới, 1998

21.       Khác biệt về giới xuất hiện khi xét đến những đặc trưng về lực lượng lao động
của nam nữ - tuy chiếm trên một nửa tổng số người có việc làm (52 %) nhưng phụ nữ
chỉ chiếm 40% số người làm công ăn lương. Lĩnh vực chính tạo việc làm làm công ăn
lương cho phụ nữ là nông nghiệp, công nghiệp nhẹ (đặc biệt là dệt may), cơ quan nhà
nước và các ngành dịch vụ xã hội. Kế hoạch hành động quốc gia đặc biệt chú ý đến
việc giải quyết các vấn đề cơ hội việc làm và đào tạo cho phụ nữ. " đây khu vực nhà
nước đóng vai trò quan trọng trong việc tạo sự công bằng: trên một nửa chỗ làm trong
khu vực nhà nước dành cho phụ nữ. Trong các ngành công nghiệp nặng- khai thác mỏ,
công ích, sản xuất, xây dựng, vận tải và truyền thông, phụ nữ tham gia còn ít hơn.

22.       Không thể tính riêng chi tiêu và thu nhập cho nam và nữ với số liệu từ VLSS,
bởi vì cũng giống như các cuộc điều tra hộ gia đình ở các nước khác, thông tin về chi
tiêu và thu nhập được thu thập cho hộ gia đình. Số liệu định lượng từ cả 2 cuộc điều tra
cho thấy mức sống ở các hộ có chủ hộ là nữ thường cao hơn ở các hộ có chủ hộ là

Nữ Nam Tổng cộng
Các chỉ tiêu về giáo dục
Số năm đi học trung bình (6+) 5,6 6,8 6,2
Tỷ lệ biết chữ của người lớn (15+)
(%)

78,8 89,6 83,5

Y tế và dinh dưỡng
Trẻ em đã được tiêm chủng (%) 90,7 90,1 90,4
Tỷ lệ chết yểu 19,2 35,6 --
Tỷ lệ chết của trẻ em dưới 5 tuổi 29,2 42,1 --
Lực lượng lao động
Tỷ lệ trong tổng số lao động
--trong đó

51,7 48,3 100,0

Nông dân 54,4 45,6 100,0
Nguời làm phi nông nghiệp 55,2 44,8 100,0
Người làm công ăn lương 39,8 60,2 100,0
--trong đó
Công nghiệp 39,6 60,4 100,0
Sản xuất 37,1 62,9 100,0
Dịch vụ 42,6 57,4 100,0
--trong đó cơ quan Chính phủ và
dịch vụ xã hội

49,5 50,5 100,0

Nguồn: Tất cả các số liệu lấy từ VLSS 1998, trừ tỷ lệ tử vong lấy từ Điều tra nhân khẩu học và y tế,
1997.
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nam. Trong năm 1998, chi tiêu bình quân đầu người của các hộ có chủ hộ là nữ cao
hơn từ 11% đến 28% so với các hộ có chủ hộ là nam, tuỳ thuộc vào định nghĩa về giới
tính của chủ hộ được sử dụng (xem Phụ lục 4). Mức và mức độ nghiêm trọng của
nghèo đói (được đo bởi các chỉ tiêu đếm đầu người và khoảng cách nghèo) của các hộ
có chủ hộ là nữ cũng thấp hơn các hộ có chủ hộ là nam. Tuy nhiên, nếu xem xét chi
tiêu của hộ thay cho chi tiêu bình quân đầu người thi các hộ có chủ hộ là nữ có chi tiêu
trung bình thấp hơn so với các hộ có chủ hộ là nam. Đó là vì nhìn chung các hộ có chủ
hộ nữ có qui mô hộ nhỏ hơn. Thêm vào đó, một phần của nhóm các hộ có chủ hộ nữ -
nhóm những phụ nữ cao tuổi sống độc thân – lại nghèo hơn rất nhiều (và phổ biến
hơn) những người đàn ông cao tuổi sống độc thân.

23.       Các nghiên cứu PPA và các phân tích định tính khác lại cho thấy một bức tranh
hoàn toàn khác về mức sống của các hộ có chủ hộ là nữ. Những hộ này thường được
cộng đồng và hàng xóm của họ xếp vào nhóm nghèo nhất, và thường nhấn mạnh một
số bất lợi phi kinh tế mà các hộ này đang gặp phải, ví dụ như sự cô đơn và dễ bị tổn
thương.

2.2 Cần nỗ lực thêm nữa đối với các mặt ít quan trọng hơn.

24.       Mặc dù các chỉ tiêu định lượng về giáo dục, y tế và việc làm rất quan trọng,
nhưng ở Việt Nam các chỉ tiêu truyền thống này chưa phản ánh được hết các vấn đề về
giới. Phần lớn các vấn đề này lại liên quan đến sự bất bình đẳng trong nội bộ gia đình,
nhất là việc phân chia quyền lực (chứ không phải thu nhập) trong gia đình. Do đó rất
khó lượng hoá chúng. Tuy thế, một số vấn đề tiêu biểu thuộc dạng này được nêu ra
qua các PPA (Khung 4.2). Dưới đây chúng ta sẽ xem xét khái quát các vấn đề này:

. . . nhưng vẫn cần nỗ lực hơn nữa trong nhiều mặt khác.

Khung 4.2: Những vấn đề bắt nguồn từ giới thấy được qua các PPA

Những vấn đề thấy được trong bốn cuộc PPA ở Lào Cai, Hà Tĩnh, Trà Vinh, và TP Hồ Chí Minh
bao gồm:

(1) Trong gia đình, phụ nữ có ít quyền lực hơn nam giới
     có sự bất bình đẳng về quyền quyết định trong gia đình;
     phụ nữ bận rộn quá mức;
     cư xử thô bạo trong gia đình;
     phụ nữ được coi như công cụ để đối phó với những giai đoạn khó khăn.

(2) Phụ nữ có thể bị tước mất quyền sử dụng đất
     quyền sở hữu đất có thiên lệch về giới.

(3) Phụ nữ không được sử dụng dịch vụ xã hội cơ bản một cách đầy đủ và bình
     đẳng
     các vấn đề sức khoẻ của phụ nữ;
     phụ nữ dân tộc ít người ít được đi học.

(4) Phụ nữ ít có ảnh hưởng hơn trong các lĩnh vực công cộng
     không được tham gia và đóng góp ý kiến trong các cơ quan, tổ chức.

Nguồn: Báo cáo tổng hợp PPA, Ngân hàng Thế giới (1999a).
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2.3. Trong gia đình, phụ nữ có ít quyền lực hơn nam giới

(i) Trong các gia đình có sự bất bình đẳng về quyền quyết định -- Có những điều
tương phản thú vị khi bàn về quản lý tài chính gia đình. Đàn ông thường nói rằng phụ
nữ là người quản lý tiền nong (ví dụ, ở Hà Tĩnh) và cho rằng những quyết định quan
trọng đều được bàn bạc chung, nhưng như vậy không có nghĩa là gia đình ra quyết
định dựa trên ưu tiên cho phụ nữ (hay ngay cả các ưu tiên chung). Phụ nữ ở Trà Vinh
và Lào Cai phàn nàn về các khoản tiền hạn hẹp của gia đình được chi cho rượu và
thuốc lá mà chỉ những người đàn ông dùng, trong khi gia đình còn chưa dư dật. Như
vậy, dù phụ nữ là người quản lý tiền trên danh nghĩa nhưng họ không có thực quyền để
cắt giảm những khoản chi nói trên:

25.       " Trà Vinh, ghi nhận ở phần lớn các hộ gia đình cho thấy đàn ông tiêu một
phần đáng kể thu nhập gia đình cho thuốc lá và rượu mặc dù phụ nữ không đồng ý.
Một người đàn ông tự nhận mình gặp gỡ bạn bè để nhậu 20 lần một tháng, mỗi lần
tiêu khoảng 30.000 đồng (tức là 600.000 đồng/43 USD một tháng). Trong nhiều hộ gia
đình, khoản tiền này chiếm 50% thu nhập hàng tháng. Một người phụ nữ cho biết “mỗi
khi có tiền, những người đàn ông xung quanh đều góp tiền để mua rượu và đồ ăn, nếu
nhiều tiền sẽ  là thịt chó, không thì vịt ... phụ nữ không dám ăn, họ giữ tiền phòng khi
ai đó trong gia đình bị ốm.”. Một phụ nữ H’mông ở Lào Cai nói: “ Đàn ông có thể tiêu
tiền thoải mái cho việc uống rượu và đánh bài trong khi phụ nữ thậm chí không dám
mua cả một miếng kẹo ngoài chợ.”

26.       Một vấn đề quan trọng mà người phụ nữ hầu như không có quyền quyết định
đó là quyết định sinh con. " Hà Tĩnh, tư tưởng muốn có con trai đã tạo ra một  áp lực
lớn đối với người phụ nữ, buộc họ phải sinh con cho đến khi sinh được một đứa con
trai mới thôi: “Nếu không đẻ được con trai, chồng sẽ đi lấy người khác còn mình thì bị
những người trong làng khinh miệt, hắt hủi”. " Lào Cai, những người phụ nữ cho biết
họ phải đẻ nhiều con, cho dù gia đình không đủ khả năng nuôi, chỉ vì người chồng
muốn như vậy. Nhóm điều tra PPA cũng đã được nghe tâm sự của những người phụ nữ
đã từng bị chồng đánh khi phát hiện ra các chị đã đặt vòng tránh thai và người chồng
đã bắt vợ mình phải đi tháo vòng. Phụ nữ ở Trà Vinh cũng cho biết họ không có quyền
quyết định về việc sinh con. Nhận thức về việc cần phải làm cho nam giới tham gia
vào các chương trình sức khỏe sinh sản để đạt được một sự cân đối  tốt hơn đang ngày
một tăng lên. UNFPA và Hội đồng Dân số đang thử nghiệm một số dự án về trách
nhiệm của nam giới trong sức khoẻ sinh sản.

27.       Thảo luận về những thay đổi theo thời gian ở Hà Tĩnh cho thấy rằng, mặc dù
trong gia đình, người phụ nữ đã có thêm đôi chút quyền hành trong vòng vài năm trở
lại đây, song quyền làm chủ vẫn thuộc về đàn ông (xem Bảng 4.6). Điều này đặc biệt
đúng trong các trường hợp cần phải đưa ra những quyết định liên quan đến các công
việc xã hội, lĩnh vực vẫn thuộc quyền kiểm soát của đàn ông.
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Mặc dù trong gia đình, người phụ nữ đã có thêm đôi chút quyền hành trong vòng vài năm trở
lại đây, song quyền làm chủ vẫn thuộc về người đàn ông

Bảng 4.6: Những thay đổi trong trách nhiệm và quyền hạn của phụ nữ ở Hà Tĩnh

(ii) Người phụ nữ bận rộn quá mức - Một số PPA chỉ ra rằng, ở nông thôn Việt
Nam, nhìn chung phụ nữ làm việc 16-18 giờ/ngày, nhiều hơn nam giới khoảng 6-8
giờ/ngày. Sở dĩ như vậy là do người phụ nữ phải gánh vác công việc nội trợ bên cạnh
những công việc ngoài xã hội.

 “Nam giới thường phân biệt đối xử với phụ nữ và hiện vẫn còn quan điểm
thiên lệch cho rằng tất cả công việc của người phụ nữ đều là những việc nhỏ.
Nam giới không hề làm bất cứ việc gì để giúp vợ mình bởi vì quan niệm rằng
có sự khác biệt giữa những việc người chồng nên làm và những việc người vợ
nên làm.”

PPA Hà Tĩnh, Action Aid Việt nam (1999).

28.       VLSS98 cho thấy rằng 25% phụ nữ trong lực lượng lao động (và 21% nam
giới) làm việc nhiều hơn 50 giờ một tuần chỉ riêng cho các hoạt động tạo thu nhập
(Bảng 4.7). Phụ nữ chiếm số lượng lớn trong số những người phải làm việc nhiều giờ
(làm việc 51-60 giờ một tuần) và làm việc vô cùng vất vả (hơn 61 giờ một tuần). Trong
khi phụ nữ chỉ chiếm có 52% lực lượng lao động ở Việt Nam thì họ chiếm tới 57% của
hai nhóm làm việc nhiều giờ nói trên. Điều này, cộng với việc phụ nữ ở Việt Nam phải
gánh vác gần như toàn bộ công việc nội trợ khiến cho họ kiệt sức và không thể làm gì
khác ngoài công việc.

Điểm trung bình
(2 nhóm phụ nữ, 3 nhóm nam giới)

Điểm 10 có nghĩa là có vai trò quyết định
Trước đây Hiện nay

Nam giới Phụ nữ Nam giới Phụ nữ
Trách nhiệm đối với gia
đình/ công việc nội trợ

4.3 10 5 10

Trách nhiệm trong các
công việc xã hội

10 4.2 10 5.5

Quyền quyết định trong
gia đình

10 5.3 9.7 6.5

Quyền quyết định trong
các vấn đề xã hội

10 4 10 5

Nguồn: PPA ở Hà Tĩnh, Action Aid Việt Nam(1999).
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Phụ nữ  làm việc nhiều giờ hơn nam giới,  kể cả trong các công việc tạo thu nhập

Bảng 4.7: Thời gian làm việc theo giới, 1992/93-1998

29.       Thảo luận ở cả hai tỉnh Hà Tĩnh và Lào Cai đều cho thấy, nam giới hiện đang
bắt đầu chia sẻ một chút gánh nặng công việc nội trợ. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu
thời gian biểu của các hộ gia đình cho thấy là gánh nặng công việc nội trợ này hiện
chủ yếu vẫn do người phụ nữ gánh vác. Nếu cộng với cả nhiều giờ làm nông nghiệp
lao động mướn cả ngày, toàn bộ gánh nặng công việc của người phụ nữ lại càng thêm
lớn. Thời gian biểu hàng ngày của phụ nữ ở Lào Cai đã minh hoạ rất rõ cho gánh nặng
công việc của người phụ nữ ở nông thôn Việt Nam (Khung 4.3)

Tại sao tôi vẫn nghèo trong khi tôi làm việc hết sức vất vả?

Khung 4.3: Thời gian biểu hàng ngày của một phụ nữ ở Lào Cai

4.00 Thức dậy; nấu ăn sáng cho cả nhà; chuẩn bị cám cho lợn, gà ăn; lấy nước; cho
lợn, gà, ngựa ăn

6.30 Ăn sáng và phục vụ gia đình ăn
7.00 Ra đồng (thường cách xa khoảng 3-10km)
8.00-12.00 trưa Làm việc ngoài đồng
12.00-12.30 Ăn trưa và nghỉ trưa luôn tại đồng
12.30-5.00 Tiếp tục công việc trên đồng
6.00-7.00 Đi bộ về nhà; kiếm củi trên đường hoặc chặt các cây bụi
7.00-8.00 Nấu bữa tối cho gia đình và thức ăn cho các con vật; phục vụ gia đình ăn và cho

các vật nuôi ăn, giặt quần áo và tắm cho các con
8.00-9.00 Xay ngô và giã gạo bằng tay để chuẩn bị cho ngày hôm sau
9.00-10.00 Mạng vá quần áo
10.30-11.00 Đi ngủ

Nguồn: PPA ở Lào Cai, MRDP (1999)

30.       Ngày làm việc kéo dài đó đã để lại rất nhiều hậu quả. Thứ nhất, người phụ nữ
phải lao động quá sức, đặc biệt là ở các vùng cao, người phụ nữ vẫn phải hoàn thành
tất cả các công việc trong khi đang mang thai hoặc cho con bú. Nhiều phụ nữ kể đến
các vấn đề về sức khoẻ mà nguyên nhân là do làm việc quá sức. Thứ hai, người phụ nữ
không có thời gian cho các hoạt động xã hội và xa hơn nữa là học hỏi kinh nghiệm của
những người khác. Thứ ba, phụ nữ không có cơ hội để tham gia các lớp xoá mù chữ

Tỷ lệ số người có việc làm (phần trăm)
Thời gian
làm việc
trong tuần

1992/93 1998

Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số
1-15 12 15 13 12 12 12
16-39 52 54 53 46 45 45
40-50 20 16 18 22 19 20
51-60 10 9 10 12 13 12
61+ 5 7 6 9 12 10
Total 100 100 100 100 100 100

Nguồn: Ước tính của Ngân hàng Thế giới dựa theo số liệu của VLSS93 và VLSS98.
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vào buổi tối, nếu như các lớp đó được tổ chức và phù hợp với họ. Thứ tư, phụ nữ không
thể tham gia được các cuộc họp trong làng và các diễn đàn để ra quyết định.

31.       Kinh nghiệm ở nhiều nước trên thế giới đã cho thấy sự gia tăng trách nhiệm
chia sẻ công việc nội trợ và chăm sóc con cái của nam giới rõ ràng không bằng sự gia
tăng trong đóng góp của người phụ nữ đối với kinh tế gia đình. Công việc của người
phụ nữ sẽ được giảm nhẹ nếu có sự đầu tư vào những công nghệ phục vụ gia đình có
qui mô nhỏ và phù hợp cũng như đầu tư vào các dự án nước sạch và năng lượng ở nông
thôn. Việc thiết lập lại hệ thống nhà trẻ mẫu giáo sau khi đã bị thu hẹp do không còn
tiền trợ cấp kể từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới sẽ làm giảm bớt những công việc mà
phụ nữ hay các em gái phải làm thường ngày. Dần dần thì việc phát động các chiến
dịch tuyên truyền giáo dục về chia sẻ trách nhiệm trong công việc gia đình giữa chồng
và vợ, đặc biệt với việc sử dụng các ví dụ điển hình từ chính các quan chức nam giới
cấp cao, sẽ giúp nam giới thay đổi thái độ của họ.

(iii) Bạo lực trong gia đình - Những nghiên cứu mới đây khẳng định rằng Việt Nam
có hệ thống pháp lý khá đầy đủ về vấn đề này như các qui định nghiêm cấm bạo lực
trong gia đình được ghi trong Hiến pháp, trong luật và các chính sách xã hội, đặc biệt
là trong Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Hình sự.  Mặc dù vậy, bạo lực trong gia đình
vẫn thường xảy ra. Tuy nhiên không có những bằng chứng nhất quán để xác định xem
xu hướng trên là tăng hay giảm (Lê Thị Quý, 1998; Hội đồng Dân số, và Ngân hàng
Thế giới, 1999b).

32.       Có những bằng chứng khá rõ ràng về tình trạng đánh vợ nghiêm trọng ở tất cả
các địa bàn nghiên cứu PPA trừ Hà Tĩnh, nơi những người được hỏi đã nói rằng chồng
họ hiện nay đã cư xử với vợ tốt hơn vì cuộc sống đã được cải thiện và những áp lực do
khó khăn về kinh tế đã giảm xuống. " thành phố Hồ Chí Minh, chính những đứa trẻ
lại là những người đề cập nhiều nhất đến tình trạng đánh vợ trong các gia đình khi
chúng nói về những vấn đề của sự nghèo đói. Việc chứng kiến bố đánh mẹ đã khiến
những đứa trẻ hết sức đau buồn. Bản thân những người phụ nữ lại không mấy phàn nàn
về tình trạng bị đánh đập và các nhà nghiên cứu ở thành phố Hồ Chí Minh lý giải rằng
đó là do người phụ nữ có sẵn trong đầu ý nghĩ việc bị chồng đánh là chuyện “bình
thường”.

33.       Tại một bản vùng cao trong nghiên cứu ở Lào Cai, nhóm thảo luận của phụ nữ
ước tính có khoảng 70% những người chồng thường xuyên đánh đập vợ. " một làng
trung du khác, họ ước tính khoảng 40% người vợ thường xuyên bị đánh. Phần nghiên
cứu về tình trạng bạo lực trong nghiên cứu ở Lào Cai đã nhất trí với kết luận “tình
trạng đánh vợ xảy ra cả ở các làng quê vùng sâu vùng xa, các làng dân tộc ít người
cũng như ở các làng miền trung du đã hội nhập về kinh tế cho thấy rằng cách cư xử
thô bạo đối với phụ nữ xảy ra trong các nhóm dân tộc hoặc kinh tế  khác nhau và có
thể còn phổ biến hơn mức độ người ta nhận thấy”. Các nghiên cứu khác cũng cho rằng
tình trạng cư xử thô bạo trong các gia đình  - mặc dù gia tăng do áp lực đói nghèo -
song đói nghèo không phải là nguyên nhân duy nhất. Đây là một thực tế diễn ra trong
các tầng lớp xã hội và kinh tế khác nhau. (Khung 4.4)
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Tình trạng cư  xử thô bạo trong gia đình có trong tất cả các tầng lớp kinh tế và xã hội

Khung 4.4: Tình trạng bạo lực ở một gia đình có trình độ học vấn cao ở Thanh Hoá

Cao Văn Oanh là một bác sỹ giỏi làm việc tại một bệnh viện ở tỉnh Thanh Hoá. Vợ của anh ta là
Cao Thị Xinh là giáo viên của một trường cấp hai. Cả hai đều là trí thức. Nhìn bên ngoài, họ là
một cặp vợ chồng hạnh phúc. Không ai có thể tưởng tượng được rằng một bác sỹ tốt như Oanh
lại có thể đánh đập vợ mình hết sức tàn nhẫn. Nhiều lần hàng xóm đã nhìn thấy chị vợ với khuôn
mặt đầy những vết thâm tím. Một người hàng xóm đã khai trước toà án rằng anh ta đã từng
chứng kiến cảnh chị vợ quỳ xuống chân giường khi bị chồng chị ta gí dao vào cổ. Oanh và bố đẻ
đã giết vợ Oanh bằng cách sử dụng những thủ đoạn có liên quan đến kiến thức y học. Kết quả là
Oanh đã bị kết án 12 năm tù.

Nguồn: Lê Thị Quý (1999).

34.       Cư xử thô bạo trong gia đình xảy ra dường như là hậu quả của nhiều yếu tố
phức tạp, từ các điều kiện kinh tế - xã hội cho đến sự nhận thức của con người, từ điều
kiện văn hoá và gia cảnh cho đến đạo đức và chuẩn mực đông phương. Thái độ xã hội
đóng vai trò quan trọng trong bạo lực gia đình (Khung 4.5). Các phương tiện thông tin
đại chúng và các tổ chức quần chúng như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội nông dân và
Đoàn thanh niên - có vai trò quan trọng trong việc tác động và làm thay đổi quan niệm
của mọi người đối với tình trạng bạo lực gia đình và làm cho dư luận xã hội phản đối
mạnh mẽ hơn đối với tình trạng này.

Thái độ của xã hội đóng vai trò quan trọng đối với tình trạng bạo lực trong gia đình

Khung 4.5: Thái độ đối với tình trạng bạo lực trong gia đình ở Việt Nam

Nghiên cứu quốc tế cho thấy rằng bạo lực trong gia đình là một hiện tượng có tính chất toàn cầu,
có tác động tới khoảng 20-50% số lượng các phụ nữ của thế giới. Một trong những yếu tố quan
trọng nhất ảnh hưởng đến sự phổ biến của hiện tượng này chính là thái độ xã hội đối với tình trạng
bạo lực trong gia đình. Mặc dù ở Việt Nam, bạo lực trong gia đình không được xã hội chấp nhận,
nhưng cả phụ nữ và nam giới đều quan niệm rằng nguyên nhân ở đây là do lỗi của phụ nữ. Điều
này đã biện hộ cho hành động đánh vợ của người đàn ông.

Theo lời của bà chủ tịch Hội phụ nữ như trích trong báo cáo của Viện Xã hội học và Ngân hàng
thế giới (1999): “Mọi người nghĩ rằng điều này (xung đột trong gia đình)  là  không thể tránh khỏi
trong cuộc sống gia đình, giống như cha ông chúng ta trước kia cũng đã từng nói ‘ngay cả bát đũa
trong chạn cũng có lúc va chạm, đừng nói gì đến quan hệ vợ chồng’. Họ nghĩ rằng điều này là
bình thường. Chỉ trong những trường hợp người vợ bị thương do bị chồng đánh  hay liên tục bị đối
xử như vậy thì mọi người mới yêu cầu chính quyền địa phương can thiệp. Nếu họ chỉ kêu khóc thì
chưa đến mức cần sự giúp đỡ”.

 “Rất nhiều lần chúng tôi (tức là phụ nữ) mắc lỗi. Do đó chúng tôi bị chồng đánh. Điều này chẳng
có gì là sai trái vì lỗi là ở chúng tôi”; Một phụ nữ 26 tuổi đã lập gia đình, trích trong báo cáo của
Viện Xã hội học và Ngân hàng thế giới.

Nguồn: Ngân hàng Thế giới (1999b).

35.       Các nhà nghiên cứu ở Việt Nam cho thấy khó có thể xác định một cách rõ ràng
và chính xác những nguyên nhân chính của tình trạng bạo lực trong gia đình, nhưng
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họ cũng đưa ra vài nhân tố được xem là đóng vai trò quan trọng, bao gồm: những
nguyên nhân kinh tế như đói nghèo và áp lực trong việc kiếm sống; trình độ học vấn
thấp và “những tư tưởng phong kiến” như trọng nam khinh nữ; thói quen văn hoá và xã
hội như rượu chè, cờ bạc, ngoại tình và ghen tuông; và bệnh tâm thần của những kẻ
gây nên bạo lực trong gia đình” (Lê Thị Quý, 1999)

36.       Các nghiên cứu PPA cho thấy có sự liên hệ mật thiết giữa tình trạng uống rượu
với bạo lực trong gia đình, thể hiện trong đoạn dưới đây trích từ báo cáo PPA ở Trà
Vinh. Các phong trào chỉ ra tác hại của việc uống quá nhiều ruợu có thể có tác động
tốt cho sự yên ấm của gia đình.

“Một người phụ nữ khác lại phàn nàn rằng sau những lần uống rượu say, các
ông chồng về nhà thường thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Một người khi được
hỏi đã xác nhận ý kiến của nhiều phụ nữ nói về những người đàn ông hay rượu
chè tiệc tùng: “Có hai người đàn ông sống gần nhà tôi đánh vợ”. Một người
phụ nữ khác tâm sự: “Rất nhiều phụ nữ sống ở khu này bị chồng đánh. Tôi thật
may mắn vì anh trai tôi sống gần đây, do vậy nếu chồng tôi đuổi đánh đằng
sau, tôi sẽ chạy sang nhà anh trai”.

37.       Cần thực hiện một chương trình tuyên truyền hiệu lực nhằm nâng cao nhận
thức của các cấp lãnh đạo và tạo dư luận rộng rãi để hạn chế các hành vi bạo lực trong
gia đình. Như là một phần của chương trình này, việc các nhà lãnh đạo cao cấp tích
cực liên tục lên tiếng lên án bạo lực gia đình có thể sẽ làm giảm đi phần nào “tính
nhạy cảm” của chủ đề này. Tính nhạy cảm đó đang cản trở các cuộc thảo luận trên
công luận và việc thu thập dữ liệu phản ánh qui mô của vấn đề. Những hoạt động
tuyên truyền như vậy cần đi liền với việc nâng cao nhận thức xã hội để có được kết
quả rộng rãi. Đồng thời cũng cần phải đào tạo các nhóm hòa giải (hiện đang đóng vai
trò hòa giải cho các bạo lực gia đình ở cấp độ gia đình), những nhân viên xã hội, nhân
viên y tế, cảnh sát, và luật sư để giải quyết bạo lực trong gia đình. Cuối cùng, cần mở
rộng dịch vụ tư vấn vươn khỏi phạm vi của các thành phố lớn, và thử nghiệm xây dựng
những nơi tạm trú cho phụ nữ và trẻ em bị ngược đãi. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
với vốn trợ giúp của UNIFEM đã bắt đầu triển khai một dự án bao gồm giáo dục nâng
cao nhận thức, đào tạo và chuẩn bị các tài liệu dùng cho việc triển khai chiến dịch về
thông tin và giáo dục nhận thức (IEC).

(iv) Phụ nữ được coi như công cụ để đối phó với những giai đoạn khó khăn -- Có
thể kể ra một số ví dụ trong đó phụ nữ bị sử dụng như phương thức đối phó trong
những thời kỳ khó khăn. " Lào Cai, nhóm nghiên cứu phát hiện thấy nhiều gia đình
nếu thiếu lao động sẽ cho con trai lớn lấy vợ. Người con dâu sau đó sẽ phải lao động
cho gia đình mới của mình. Một gia đình đã làm như vậy để con trai mình có thể tiếp
tục đi học: họ cưới vợ cho con để có lao động thay thế trong khi cậu con trai hoàn tất
chương trình học. " TP Hồ Chí Minh, có những trường hợp chị em phụ nữ bị bán cho
khách nước ngoài với giá từ 1.000 đến 3.000 USD và nhờ đó mà gia đình thoát ra khỏi
cảnh nghèo đói. Cũng có trường hợp người chồng làm cho vợ có thai để sau đó bán
con làm con nuôi.

2.4  Phụ nữ có thể bị tước mất quyền sử dụng đất

38.       Một cuộc điều tra về vấn đề sử dụng đất đai theo giới trong thời gian gần đây ở
tỉnh Lào Cai (Nguyễn Nhật Tuyên, 1999) đã nghiên cứu về thực trạng sử dụng đất đai
của bốn dân tộc: Kinh (dân tộc chính), H’Mông, Tày và Dao. Các cuộc thảo luận và
phỏng vấn với các hộ gia đình thuộc 4 dân tộc này cho thấy có một truyền thống lâu
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đời là con trai sẽ được thừa kế đất đai, mặc dù Luật Đất đai năm 1993 đã bảo vệ quyền
thừa kế đất đai của phụ nữ. Các nghiên cứu cho thấy rằng phụ nữ chỉ có quyền sử dụng
đất trong mối liên hệ với đàn ông. Khi kết hôn, cặp vợ chồng thường sống với gia đình
chồng và phần đất đai của cặp vợ chồng này được gia đình chồng chia cho. Nếu cuộc
hôn nhân của họ bị đổ vỡ, quyền sở hữu đất của người phụ nữ lại càng trở nên mỏng
manh hơn. Nghiên cứu ở Lào Cai cho thấy rằng khi người phụ nữ chia tay với chồng,
trong mọi trường hợp họ đều không được nhận đất bồi thường (Khung 4.6). Có một
trường hợp người chồng đề nghị ly hôn, toà án xử ly hôn và  chia cho người vợ một
mảnh đất đồi nhỏ, nhưng người vợ không thể canh tác trên mảnh đất đó vì nó thuộc về
xã của gia đình chồng cũ mà cô thì không ở đó nữa

Phụ nữ có thể bị truất quyền sử dụng đất

Khung 4.6: Một người phụ nữ ly dị chồng, người dân tộc Phu La ở tỉnh Lào Cai

Phan là một phụ nữ 28 tuổi khoẻ mạnh, lấy chồng cùng xã. Họ đã đăng kí kết hôn tại Uỷ ban nhân
dân. Cặp vợ chồng này đã ly dị sau 7 năm chung sống. Hiện tại cô sống trong căn bếp của nhà bố
mẹ và em trai cô, người  đã có vợ và 2 con. Sau khi ly dị, Phan được toà xét xử cho hưởng 200kg
ngô và một con lợn con. Cô không có một tấc đất nào. Em trai cô, 23 tuổi và là chủ trong gia đình
nói: “Tôi phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc con tôi và bố mẹ già. Chúng tôi không có đủ đất để
trồng trọt. Chị tôi phải tái giá nếu chị muốn có đất”.

Nguồn: Nguyễn Nhật Tuyên, 1999

39.       Khác với những phụ nữ đã ly dị, những người phụ nữ goá chồng thường có
quyền sử dụng đất, nhưng họ vẫn phải đường đầu với những khó khăn trong việc
chứng nhận quyền sử dụng đất của mình. Khi trong gia đình có một người con trai
trưởng thành, nhiều khả năng tên của người con trai đó sẽ được ghi vào giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, chứ không phải là tên của phụ nữ. Những người phụ nữ goá
bụa được phỏng vấn trong các nghiên cứu PPA cho rằng điều này gây nên khó khăn
rất lớn sau khi chồng họ mất, bởi vì thủ tục sang tên sử dụng đất rất phức tạp và không
rõ ràng. Nếu không có tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì họ khó có thể
thế chấp để vay tiền.

40.       Việc sửa đổi mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó cả chồng và vợ
đều có tên như là chủ sở hữu có thể phần nào giúp giải quyết vấn đề. Giáo dục về giới
cho các nhân viên của Tổng cục địa chính (GDLA) cũng là rất cần thiết, nhất là trong
việc giải quyết chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho những phụ nữ góa bụa, ly dị
hoặc ly thân. Đồng thời cũng cần phải tuyên truyền cho chị em nông dân biết về
quyền hợp pháp của mình theo Luật Đất đai.

2.5 Phụ nữ không được sử dụng các dịch vụ xã hội cơ bản một cách đầy đủ và
bình đẳng

(i) Những vấn đề về sức khỏe của người phụ nữ - Những vấn đề về mặt sức khỏe
của người phụ nữ thường có nguồn gốc và càng trở nên nghiêm trọng bởi công việc
bận rộn, thiếu sự chăm sóc trước và sau khi sinh nở cũng như những căn bệnh phụ
khoa. Những gánh nặng công việc (như đã trình bày ở trên) đang khiến người phụ nữ
phải làm việc quá sức, hàng ngày họ chỉ được ngủ từ 4-6 tiếng và không hề có thời
gian nghỉ ngơi. Họ thường bị đau lưng, đau đầu, đau khớp và xanh xao bởi làm việc
quá sức. Bên cạnh đó, gia đình cũng phải chịu một tác động gián tiếp khác bởi khi
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những người phụ nữ quá bận rộn, họ không thể chăm sóc và giữ gìn vệ sinh đầy đủ cho
con cái.

41.       " Lào Cai và Hà Tĩnh, rất nhiều phụ nữ sinh nở ngay tại gia đình mà không có
cán bộ y tế đỡ đẻ chăm sóc. Tại nhiều làng bản xa xôi hầu như không có các dịch vụ
chăm sóc thai sản và khám sau khi sinh. Nếu may mắn, người phụ nữ có thể được nghỉ
ngơi và được một người bà con chăm sóc nhưng với những hộ nghèo, điều đó là rất
hiếm hoi. Cũng tại Lào Cai người ta thường thấy phụ nữ ra đồng một vài ngày ngay
sau khi sinh (Khung 4.7). Trong các gia đình nghèo phụ nữ nghèo không có tiền để
bồi bổ khi mang thai hay khi cho con bú và thiếu khả năng sử dụng dịch vụ y tế giá rẻ.

Gánh nặng công việc và thiếu tiền chi tiêu cho những dịch vụ y tế làm tiêu hao sức khỏe của
người phụ nữ

Khung 4.7: Chị Lý Thị Lan, Tỉnh Lào Cai

Khi chúng tôi đến phỏng vấn gia đình chị Lan thì được biết chị mới sinh cháu gái thứ ba được ba
ngày. Lần đầu tiên chị Lan cùng chồng đến Nam Tang là vào năm 1992. Chị Lan làm hầu hết
công việc đồng áng còn chồng chị thì đi làm làm những nghề khác tại các xã lân cận (mỗi đợt đi
khoảng 7-8 ngày). Chị sinh con tại nhà khi chồng chị đi vắng. Bà mẹ đến giúp chị các công việc
nấu nướng... và đem cho chị một ít gạo. Cả gia đình có một con gà mái đẻ và thường mỗi ngày chị
Lan bồi dưỡng bằng một quả trứng. Nhưng sau khi sinh dường như chị còn rất yếu. Chị cho biết
chị dự định nghỉ ngơi khoảng 25 ngày nhưng nếu trời mưa chị sẽ đi làm sớm hơn bởi khi đó ruộng
cần phải được cấy.

Nguồn: PPA Lào Cai, MRDP (1999)

42.       Điều kiện sống thiếu vệ sinh và việc sử dụng tràn lan các vòng tránh thai và
nạo thai để tránh thai đã dẫn đến tỷ lệ phụ nữ mắc bệnh phụ khoa khá cao. Chiến dịch
kế hoạch hóa gia đình hầu như không chú ý tới vai trò của nam giới hay giúp họ nhận
thức được trách nhiệm giúp phụ nữ tránh thai.

(ii) Phụ nữ và trẻ em gái dân tộc ít người không được tiếp cận các dịch vụ giáo
dục -- Về mặt giáo dục, những người phụ nữ dân tộc chịu nhiều thiệt thòi hơn so với
nam giới. Những số liệu thu được trong PPA ở Lào Cai đã chứng minh rõ cho đặc
điểm này: tại hai bản xa xôi nhất trong số các bản được điều tra không có một người
phụ nữ lớn tuổi nào biết đọc biết viết. Chỉ tới những bản gần trung tâm hơn với dân cư
chủ yếu là người Kinh thì tỷ lệ nữ giới biết chữ mới có thể tương đương với nam giới
(thực tế tỷ lệ này còn cao hơn nam giới).

43.       Chính tỷ lệ biết chữ thấp và yếu kém về ngôn ngữ đã làm tăng xu hướng đẩy
những người phụ nữ dân tộc ra xa dần trong qua trình phát triển và khiến họ bị cô lập.
Không nói được tiếng Việt được và không biết tính toán, họ không còn muốn đi chợ
bởi sợ bị lừa. Các thông tin thường chỉ được cung cấp dưới những hình thức họ không
thể lĩnh hội và do vậy, khả năng tiếp thu những kiến thức mới bị hạn chế.

44.       Cần có những chương trình mục tiêu để tăng số lượng học sinh đi học và kết
quả học tập cho học sinh nữ dân tộc cũng như tăng tỷ lệ biết chữ cho chị em phụ nữ
các dân tộc ít người. Để xóa bỏ những rào cản về văn hóa - xã hội, có thể mở các lớp
học toàn nữ sinh hoặc cung cấp những cơ sở trường học nội trú dành riêng cho học
sinh nữ. Việc sửa đổi chương trình học sao cho phù hợp với đời sống của các dân tộc ít
người cũng có thể đem lại lợi ích cho cha mẹ và xã hội. Xây dựng những nhà trẻ, lớp
mẫu giáo cũng giúp giảm bớt nhu cầu bắt các em gái phải ở nhà trông em.
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2.6 Phụ nữ ít có ảnh hưởng hơn trong các lĩnh vực công cộng.

45.       Không được tham gia và đóng góp ý kiến một cách bình đẳng - Trong các
cuộc họp của làng xã, đại diện gia đình vẫn thường là người đàn ông. " những vùng
nông thôn rất hiếm khi chúng ta bắt gặp phụ nữ tham gia vào bộ máy chính quyền địa
phương  và không thấy quan niệm rằng cần phải hỏi ý kiến của phụ nữ tách riêng với
người chồng. Nguyên nhân ở đây có lẽ một phần là bởi Hội Liên hiệp Phụ nữ phải
đóng vai trò như một tổ chức để bảo đảm quyền lợi của người phụ nữ luôn được xem
xét. Tuy nhiên mạng lưới của Hội cũng chưa lan tỏa được tới những vùng xa xôi ở
miền núi. Không phải ở đâu Hội cũng có đại diện cho toàn bộ phụ nữ ở mọi nơi vì
không phải tất cả mọi phụ nữ có khả năng tham gia hội. Và kể cả khi Hội thực sự đại
diện được cho phụ nữ tại một khu vực nhất định thì điều đó cũng chưa đủ để thay thế
được một cơ chế trực tiếp cho phép người phụ nữ tự nói lên tiếng nói của bản thân họ
trong quá trình ra quyết định.

46.       Chính phủ Việt Nam đã đề ra mục tiêu tăng tỷ lệ nữ giới tham gia vào tất cả
các cơ quan chính quyền. Hiện nay tỷ lệ nữ trong Quốc hội đã đạt tới 26%, so với 19%
trong nhiệm kỳ trước- con số này còn cao hơn so với rất nhiều nước phát triển. Thế
nhưng mặc dù những cam kết chính trị mạnh mẽ và nhất quán cũng đã tăng cường địa
vị và nhận thức về phụ nữ và lợi ích của họ trong bộ máy điều hành song sự chênh lệch
lớn về giới vẫn còn tồn tại ở cấp Chính phủ (Bảng 4.8). NCFAW hiện đang đào tạo đại
biểu ứng cử là phụ nữ cho cuộc Bầu cử Hội đồng Nhân dân ở cấp xã, huyện và tỉnh sẽ
được tổ chức vào tháng 11 năm 1999 với các mục tiêu a) tăng cường khả năng trúng
của của các đại biểu này, b) tăng cường nhận thức của các đại biểu này về vấn đề giới
trong quá trình hoạch định chính sách. NCFAW hy vọng là phụ nữ sẽ chiếm 25% ghế
trong cuộc bầu cử này.

Sự chênh lệch về giới  vẫn còn tồn tại trong bộ máy điều hành

Bảng 4.8: Phụ nữ làm chính trị ở Việt Nam

47.       Bên cạnh nhiệm vụ giải quyết tình trạng mất cân đối về nam và nữ trong bộ
máy điều hành cũng cần chú ý tới những vấn đề giới phát sinh trong quá trình điều
hành quốc gia. Trong những chương trình phát triển quốc gia cần phải tính cả đến yếu
tố giới bằng cách xây dựng và định hướng các chương trình tốt hơn. Những chương
trình đó cần phải thu hút được sự tham gia đầy đủ của người phụ nữ vào quá trình lên
kế hoạch và triển khai các chương trình và chính sách của chính phủ. Từ đây chúng ta
sẽ cùng đi vào phần tiếp theo để bàn về các khía cạnh khác của việc điều hành quốc
gia và sự bình đẳng.

Cơ quan Tỷ lệ thành viên nữ
1994-99

Quốc hội 26,2

UBND tỉnh 20,4

UBND huyện 18,1

UBND xã, phường 14,4

Nguồn: Hệ thống Liên Hợp Quốc, 1999
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3. Điều hành Quốc gia và vấn đề công bằng

 “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”- Chủ tịch Hồ Chí Minh

48.       Xét trên rất nhiều mặt, Việt Nam vẫn còn đang trong giai đoạn chuyển đổi. Sau
khi trải qua nhiều năm xung đột và chiến tranh, Việt Nam  đã trở thành một nước có
bản sắc dân tộc, kinh tế và chính trị ổn định và với quyết tâm cao theo kịp sự phát triển
của các nước công nghiệp hiện đại. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Việt Nam đã nhận
thấy rõ việc xây dựng được một bộ máy điều hành quốc gia có hiệu lực là rất cần thiết
để tạo nên một nền kinh tế hoạt động có hiệu quả và đem lại lợi ích của sự phát triển
tới mọi người dân trong xã hội. Chính phủ cũng thấy cần phải thay đổi hướng hoạt
động từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang một cơ chế khác với các hoạt động nhất
định và chọn lọc hơn để hỗ trợ và bổ sung sự tham gia của các cá nhân vào quá trình
đưa ra những quyết định về kinh tế ở cấp cơ sở.

3.1. Nghị định về Dân chủ Cơ sở là một nỗ lực tích cực của Việt Nam

49.       Để thực hiện mục tiêu đó, Nghị định số 29 của Chính phủ tháng 5, 1998 về
việc thực hiện dân chủ và được biết đến nhiều với tên gọi “Nghị định về Dân chủ Cơ
sở” là một trong những bước tiến quan trọng (Khung 4.8). Nghị định này hướng vào
việc cho phép người dân tham gia trực tiếp vào quá trình ra quyết định tại cơ sở cũng
như để tạo sự minh bạch và tính trách nhiệm cao ở xã và các cấp cao hơn nhằm giám
sát các chương trình của nhà nước hay các dự án của địa phương. Như vậy, mục tiêu
của Nghị định này là nâng cao năng lực điều hành nhà nước tại cấp cơ sở.

Nghị định của Chính phủ Việt Nam về dân chủ cơ sở là một bước tiến quan trọng tạo nên sự
điều hành nhà nước tốt từ cấp cơ sở của Việt Nam

50.       “Điều hành quốc gia" là cách thức thực thi quyền lực để điều hành những
nguồn lực kinh tế và xã hội của một quốc gia để phục vụ cho công cuộc phát triển
(ADB, 1999). Điều hành kinh tế - hay nói cách khác là quản lý phát triển vững vàng -
là trung tâm của phát triển bền vững và bốn trụ cột của điều hành quốc gia: tính minh
bạch, tính trách nhiệm cao, khả năng tiên đoán và có sự tham gia của người dân- có
thể áp dụng trên toàn thế giới (Khung 4.9). Mặt khác cũng phải tùy theo điều kiện và
tình hình cụ thể về khả năng kinh tế, xã hội và năng lực quản lý hành chính của từng
nước để áp dụng những nguyên tắc đó. Nghị định Dân chủ Cơ sở là một bước tiến

Khung 4.8: Nghị định về Dân chủ Cơ sở của Việt Nam

Tháng 5 năm 1998, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra nghị định về việc ban hành Quy chế thực hiện
dân chủ ở cấp cơ sở. Nghị định này đặt trọng tâm vào bốn nội dung quan trọng mà Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã từng nhắc tới về sự tham gia của người dân: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm
tra”. Mục tiêu của nó là “phát huy tinh thần làm chủ và sáng tạo của nhân dân trong xã, huy động
tài sản và tri thức của nhân dân và của người nông dân về phát triển kinh tế, ổn định xã hội và
chính trị, nâng cao tình đoàn kết ở nông thôn, cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng Đảng, các cơ
quan hành chính và đoàn thể trong sạch, vững mạnh ở xã, phường, ngăn chặn và khắc phục những
vấn đề gây chia rẽ, tệ quan liêu và tham nhũng để góp phần giúp dân giàu, nước mạnh, xã hội
công bằng văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Nguồn: Nghị định về Dân chủ Cơ sở (tháng 5, 1998).
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quan trọng trong quá trình thực hiện các thành phần của hệ thống điều hành tốt ở cấp
cơ sở của Việt Nam. Nghị định này sẽ đáp ứng được hai nhu cầu cấp bách: tăng cường
sự tham gia của người dân và nâng cao tính minh bạch, tính trách nhiệm cao cũng như
khả năng tiên đoán trong những hoạt động của chính quyền địa phương.

Bốn trụ cột  tạo nên điều hành tốt: tính minh bạch, tính trách nhiệm cao, khả năng tiên đoán
và sự tham gia của người dân được áp dụng rất phổ biến.

Khung 4.9: Bốn trụ cột của điều hành quốc gia.

Tính minh bạch giúp làm giảm chi phí thu nhận thông tin cần thiết. Những thông tin kinh tế và
tài chính chính xác và cập nhật là một đòi hỏi cần thiết cho công chúng (thông thường vẫn phải
qua những cơ quan kiểm soát hay những phương tiện thông tin đại chúng của nhà nước). Điều
quan trọng nữa là thông tin cung cấp cần phải phù hợp và dễ hiểu.

Tính trách nhiệm là nhân tố buộc những cán bộ nhà nước phải chịu trách nhiệm trước những
công việc mình làm. Tính trách nhiệm giải trình thực sự bao gồm hai bộ phận: (i) phải trả lời và
(ii) chịu trách nhiệm về hậu quả. Phải trả lời là yêu cầu đối với mỗi cán bộ định kỳ phải trả lời
chất vấn về công việc chính thức mình đã làm. Cần có các chỉ tiêu kết quả dự đoán được và có ý
nghĩa nếu không thì tính trách nhiệm chỉ còn là một thủ tục gây lãng phí thời gian. Thêm vào
đó, tính trách nhiệm giải trình nội bộ (hành chính) và đối với bên ngoài cũng hết sức cần thiết.
Đặc biệt là ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin và viễn thông, người ta
có thể dễ dàng đánh giá được tính trách nhiệm với bên ngoài trong rất nhiều hoạt động của
chính phủ thông qua phản hồi từ những người sử dụng dịch vụ và công dân khác mà không phải
tốn kém gì. Từ đó, trách nhiệm với công chúng trở thành một nhân tố phụ trợ cần thiết để nâng
cao tính hiệu quả và đạt được đúng mục đích của cả quá trình phân phối các dịch vụ công cộng.

Khả năng tiên đoán là kết quả trực tiếp của những quy định và luật lệ rõ ràng, được báo trước
và được thực thi đồng bộ, có hiệu lực. Thiếu khả năng tiên đoán, các cán bộ nhà nước sẽ khó lập
kế hoạch cung cấp các dịch vụ (và họ cũng có thể vin vào cớ đó để biện bạch cho những việc
mình không làm). Khả năng tiên đoán của các hoạt động kinh tế của chính phủ cũng là rất cần
thiết bởi đó là một chỉ tiêu cho phép khu vực tư nhân dựa vào đó để xây dựng những quyết định
sản xuất, tiếp thị và quyết định đầu tư. Và điểm quan trọng nhất để có thể tạo nên khả năng tiên
đoán là các quy định về kinh tế phải thực sự có hiệu lực, công bằng và được áp dụng đông bộ.

Sự tham gia của người dân cũng là một nhân tố cần thiết để có thể thu nhận được những thông
tin đáng tin cậy và kiểm tra, giám sát những việc làm của chính phủ một cách xác thực. Cùng
với nhiều nhân tố khác, sự tham gia của những tổ chức bên ngoài cũng cần thiết và buộc chính
phủ phải hoạt động hiệu quả; đồng thời cũng cần có những phản hồi của người sử dụng các dịch
vụ công cộng để giám sát khả năng tiếp cận của người dân tới cũng như chất lượng của các dịch
vụ được cung cấp.

Những bằng chứng từ thực tiễn đã gợi ra rằng một xã hội dân sự mạnh đóng vai trò đặt biệt quan
trọng tạo nên điều hành quốc gia tốt. Sẽ chẳng có ích lợi hay kết quả gì nếu chỉ nâng cao những
quy chế và tổ chức chính thức mà không thay đổi những tập tục và cung cách làm ăn; hoặc chỉ
áp dụng những thủ tục, cơ chế của nước khác mà không xem xét động lực và khả năng của nước
mình; và nếu chỉ phối hợp với chính quyền trung ương hay chính chính phủ thì sẽ không thể
thực hiện thắng lợi công cuộc cải cách. Và trên hết, đóng góp quan trọng của  điều hành quốc
gia  phải tạo ra vốn xã hội, là niềm tin và sự trao đổi thông tin ngay từ cấp cơ sở trong xã hội dân
sự.

Nguồn: ADB (1999)
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3.2.  Việc có nhiều thông tin hơn sẽ tạo điều kiện cho người nghèo tham gia vào
các quá trình ra quyết định

51.       Các PPA đã nhận thấy ở mọi nơi người dân mong mỏi có được một hệ thống
thông tin hai chiều: thông tin từ chính phủ về nội dung và thời gian của các chương
trình hay các chính sách của nhà nước có ảnh hưởng tới cuộc sống của họ và thông tin
từ chính họ được chính phủ thu nhận nhằm điều chỉnh những chương trình và chính
sách đó. Các cuộc điều tra phát hiện ra mối liên hệ bền chặt giữa những người có được
nguồn thông tin hai chiều đó và những người có được thông tin từ những nguồn khác
như tín dụng để sử dụng vào việc cải thiện đời sống của mình. Những người đã tham
gia vào PPA đều nhận xét chỉ những ai có “quan hệ” mới tiếp cận được tới những
thông tin như vậy và họ hiểu rằng nếu khả năng tiếp cận càng công bằng thì tiến trình
phát triển cũng càng trở nên công bằng và toàn diện hơn.

52.       Các PPA đã chỉ ra rằng người nghèo cho rằng họ bị đặt ngoài luồng thông báo
về các chương trình và chính sách của chính phủ, ngay cả khi những chính sách được
đặt ra để phục vụ họ. Khung 4.10 dưới đây là thông tin thu nhận được từ Trà Vinh
minh họa cho cảm giác bất lực và bị coi thường của một chủ hộ khi bị mất đất cho một
kế hoạch mà không được thông báo mặc dù những hậu quả đến với gia đình anh ta là
không nhỏ.

Người nghèo thấy bất lực bởi không có thông tin và không được đóng góp ý kiến về những
chính sách và chương trình liên quan tới cuộc sống của họ

53.       Cung cấp cho nhân dân những thông tin cần thiết bằng phương tiện thích hợp
là một trong những cách làm có hiệu quả nhất nhằm củng cố nguồn vốn con người và
xã hội để chống lại nghèo đói. Như đã nêu trong Chương II các hộ nghèo ở các điểm
tiến hành PPA đều cho biết họ hoàn toàn không biết đến những chương trình và dịch
vụ theo định hướng của Chính phủ; trong khi đó những hộ giàu lại có nhiều thông tin
hơn hẳn. Những biện pháp khuyến khích của Chính phủ như trợ cấp hệ thống đài thu
thanh cho những nhóm dân tộc ít người ở vùng sâu vùng xa đã được người H’mông ở
tỉnh Lào Cai đón nhận rất nồng nhiệt (Khung 4.11)

Khung 4.10: Thiếu thông tin, thiếu sự tham khảo ý kiến và không được đền bù: Trà Vinh

Trước đây, người đàn ông này đã từng có tới 30 công đất. Vài năm trước anh đã bị mất 12 công
đất khi nhà nước làm đường qua xã. Và năm ngoái anh lại mất 13 công đất cho xây dựng hệ thống
kênh mương thủy lợi. Những mảnh đất đó không phải là đất bỏ không mà gia đình anh đã đào ao
và đầu tư nuôi tôm cua. Giờ đây họ mất tất cả.

Anh biết rằng không người dân nào bị mất đất cho dự án này được đền bù và anh cũng không đòi
hỏi được ưu đãi gì đặc biệt. Tuy vậy anh cho rằng lẽ ra anh cũng phải được đền bù cho số tiền đã
đầu tư vào việc đào ao và mua vật tư sản xuất. Anh chưa bao giờ được mời tới dự một cuộc họp
hay một cuộc thảo luận nào và mặc dù anh đã gửi đơn khiếu nại tới cán bộ địa phương song câu
trả lời duy nhất anh nhận được là phải chờ đợi. “Tôi hiểu chính phủ xây kênh mương là để giúp
dân song ít ra thì họ cũng phải chú ý chút ít tới những người bị mất đất”.

Nguồn: PPA Trà Vinh, Oxfarm Anh (1999)
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Cung cấp cho nhân dân những thông tin họ cần là một trong những cách làm có hiệu quả nhất

để tăng cưòng vai trò của họ

54.       Đối với người dân sống ở nông thôn thì trưởng thôn là cán bộ chính quyền gần
nhất đối với họ và người này đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá thông tin
đến các hộ gia đình nằm trong khu vực quản lý của mình. Không chỉ là người truyền
bá thông tin của Chính phủ đến với người dân, trưởng thôn hay tổ trưởng tổ dân phố
còn đóng vai trò chuyển tải thông tin từ người dân lên các cơ quan chính quyền cấp
cao hơn. Trong các cuộc thảo luận tổ của nghiên cứu PPA, những người tham gia đều
cảm thấy hình thức truyền tải thông tin lên các cấp chính quyền cao hơn như trên là
khá hạn chế và thường thì các cơ quan chính quyền ít khi lắng nghe hoặc thực hiện.
Sau đây là một số phát biểu của người dân được trích trong các tài liệu của nghiên cứu
PPA về vấn đề này:

“Chính sách là dân biết, dân bàn, dân làm, tuy nhiên hiện nay người dân mới
chỉ đang triển khai phần cuối, tức là dân làm mà thôi.”(Hà Tĩnh).

và

 “Tôi rất mừng khi được mời tới dự cuộc họp hôm nay, nhưng liệu chúng tôi có
quyền được thảo luận không? Thường thì chúng tôi không hề được phát biểu
mà chỉ có việc đến và nghe người khác nói mà thôi” (Trà Vinh)

55.       Dưới đây là một số lý do làm cho người dân cảm thấy họ dường như không có
tiếng nói và không được tham gia:

1) Trưởng thôn thường không có khả năng, hoặc yếu trong việc huy động đóng
góp ý kiến của dân, hoặc đơn thuần cho rằng ý kiến của người dân là không
thích hợp: “Họ không hề mời tôi tới dự họp nhưng lại mời tôi tham gia vào các
hoạt động lao động công ích”, một người nông dân nghèo ở Trà Vinh tâm sự
như vậy;

Khung 4.11. Tăng cường khả năng tiếp cận tới những phương tiện thông tin đại chúng cho
các nhóm dân tộc ít người.

Tại rất nhiều làng chính phủ đã cung cấp đài thu thanh miễn phí. Những thanh niên trẻ hiểu rõ vai
trò quan trọng của đài thu thanh trong việc cung cấp thông tin. Những chương trình phát thanh
qua đài và vô tuyến ở nông thôn nhằm cung cấp cho người nghèo những thông tin cơ bản về sức
khỏe gia đình, dinh dưỡng, kế hoạch hóa gia đình và những kỹ thuật sản xuất nông nghiệp. Thêm
vào đó, các phương tiện thông tin đại chúng này gắn các bản làng với những phát triển của quốc
gia, và nhờ vậy người dân có ý niệm rõ rệt hơn về thế giới bên ngoài lũy tre làng của mình. Các số
liệu từ quá trình dựng lược đồ xã hội đã cho thấy tại tất cả các làng đều có các hộ có đài hay cát-
xét dùng pin. Trong các hộ gia đình người H’mông đài cát-xét rất phổ  biến bởi có những chương
trình phát thanh bằng tiếng H’mông, mặc dù còn rất thất thường. Tỷ lệ có đài cao đến bất ngờ đã
chứng tỏ rằng việc phát thanh qua đài có lẽ là một phương thức rất có hiệu quả và tiềm  tàng để
đưa thông tin đến với người nghèo. Tuy vậy hiện tại, cần phải hết sức cẩn trọng khi sử dụng đài
như một chỉ tiêu đánh giá việc truyền bá thông tin. Hầu hết các chương trình phát thanh đều sử
dụng tiếng quốc ngữ và do vậy chỉ một số rất ít người dân tộc ít người ở vùng xâu vùng xa có thể
hiểu được. Cách thức chuyển tải thông tin cũng có ý nghĩa quan trọng như việc tạo khả năng tiếp
cận thông tin.

Nguồn: PPA ở Lào Cai, MRDP (1999)
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2) Trưởng thôn có thể chỉ lựa chọn tập hợp thông tin phản hồi từ một số đối
tượng nhất định, do đó bỏ qua ý kiến của các hộ gia đình nghèo vì cho rằng họ
không có hiểu biết.

3) Hiện nay trưởng thôn ở tất cả các vùng nông thôn đều là nam giới. Và
không hề có một bằng chứng nào cho thấy các ông trưởng thôn này nhận thức
được rằng cần phải xem xét các quan điểm của phụ nữ biệt lập với các quan
điểm của những người họ hàng nam giới của người phụ nữ đó;

4) Một số hộ gia đình hoặc người dân có thể không đủ tự tin nói ra quan điểm
của mình;

5) Cơ quan chính quyền các cấp cao hơn có thể bỏ qua ý kiến của người trưởng
thôn vì họ cho rằng quan điểm mà người trưởng thôn đại diện cho thường
không thích đáng, hoặc bởi vì người trưởng thôn không có nói được ngôn ngữ
của họ nên họ không hiểu đúng ý của ông ta.

6) Thôn bản có thể nằm cách trụ sở xã quá xa và do đó, quan hệ liên lạc giữa
thôn bản với xã bị hạn chế.

56.       Các khó khăn trên càng khó khăn hơn ở những vùng như Miền núi phía Bắc,
nơi có nhiều nhóm dân tộc cùng chung sống và bộ phận dân cư không biết tiếng phổ
thông (tiếng Kinh) chiếm một tỷ trọng đáng kể. Tuy nhiên, thậm chí ngay ở những
vùng dân tộc thuần nhất và có tỷ lệ biết chữ cao như Hà Tĩnh, thì đây cũng là một vấn
đề khó khăn và sau đây là tâm sự của một số người nghèo bày tỏ nhu cầu muốn được
tham gia vào các hoạt động có ảnh hưởng trực tiếp đến họ:

 “Những người dân địa phương nên có được quyền thảo luận về các vấn đề
quan trọng như tổng số khoản vay mà họ có thể được nhận, vấn đề xây dựng cơ
sở hạ tầng, hay việc phân chia và sử dụng đất đai.”

 “Các cán bộ nên làm việc gần gũi với quần chúng để thông cảm với những lo
âu và nắm bắt được nguyện vọng của họ.”

57.       Quy chế Dân chủ ở Cơ sở hiện mới đang ở giai đoạn triển khai ban đầu, song
đã tạo ra một cơ hội đáng kể  để tăng cường đối thoại hai chiều giữa các cơ quan chức
năng của Chính phủ và các cộng đồng địa phương. Một nghiên cứu do tổ chức SIDA
thực hiện tại 4 tỉnh tiến hành các nghiên cứu PPA để xem xét các kinh nghiệm triển
khai Nghị quyết ở giai đoạn đầu cho thấy Ban Chỉ đạo địa phương các cấp tỉnh, huyện
và xã đã được thành lập để thúc đẩy quá trình triển khai nghị quyết này (SIDA, 1999).
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thành viên trong các
Ban Chỉ đạo tại tất cả các cấp chủ yếu là nam giới và là người dân tộc Kinh. Nghiên
cứu cũng nhấn mạnh rằng "mặc dù ở Việt Nam phụ nữ chiếm khoảng 50% dân số
song chưa có một phụ nữ nào được chỉ định làm Chủ tịch của một Ban Chỉ đạo".

58.       Việc thực hiện Nghị Định 29 sau khi giai đoạn thử nghiệm kết thúc có lẽ sẽ là
một động lực quan trọng nhất và đáng kể nhất để thúc đẩy sự tham gia tích cực của
người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn. Một chiến dịch phổ biến thông
tin bằng ngôn ngữ và hình thức thích hợp sẽ rất quan trọng đối với việc thực hiện
thành công Nghị định đó. Điều cơ bản là phải chú trọng đến sự tham gia của các đối
tượng ít có điều kiện tiếp xúc với thông tin như phụ nữ, các dân tộc thiểu số và nhóm
người nghèo nhất. Việc thực hiện thành công Nghị định này sẽ phụ thuộc chủ yếu vào
khả năng và mong muốn thay đổi của các tổ chức và chính quyền cấp xã. Điều này lại
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phụ thuộc vào khả năng của chính quyền cấp huyện và tỉnh lắng nghe ý kiến của các
tổ chức và chính quyền cấp xã và cho phép họ được hoạt động linh hoạt hơn.

59.       Có xu hướng ngày càng gia tăng là phụ nữ và nam giới, kể cả người nghèo, ở
thôn làng tập hợp lại thành những nhóm tương đồng ý nguyện như nhóm tiết kiệm tín
dụng, hội những người sử dụng hệ thống thuỷ lợi, các hiệp hội phụ huynh - giáo viên
hay các nhóm Quản lý các loại sâu bệnh tổng hợp (IPM). Các nhóm và các hình thức
tổ chức như vậy không chỉ tập hợp được các nguồn lực của địa phương mà còn thường
phản ánh được tiếng nói tập thể và có trọng tâm của người dân, kể cả ý kiến của những
người mà nếu không tham gia các nhóm hội như vậy thì có lẽ sẽ không được biết đến.
Càng nhiều những nhóm và những hình thức tổ chức như vậy sẽ tạo ra được một cơ
chế bền vững cho việc thể chế hoá và chính thống hoá được sự tham gia đó và đem lại
công bằng cho mọi người. Các nhóm như vậy cần được đăng ký chính thức, được công
nhận và nâng cao năng lực không chỉ để họ có thể tạo ra và quản lý vốn và nguồn lực
mà còn để họ tham gia hỗ trợ cho quá trình dân chủ cơ sở được nhà nước khuyến
khích thúc đẩy. Việc xúc tiến soạn thảo Luật về các hiệp hội cũng tạo ra một môi
trường luật pháp thuận lợi cho các nhóm, các tổ chức như vậy ra đời và hoạt động một
cách hiệu quả.

3.3 Nâng cao tính minh bạch của hệ thống tài chính ở các cấp chính quyền địa
phương

60.       Quy chế Dân chủ Cơ sở cũng giúp giải quyết những vấn đề quan trọng liên
quan đến tính minh bạch và trách nhiệm cao của hệ thống tài chính ở các cấp chính
quyền địa phương. Quy chế này đòi hỏi người dân phải được thông báo một cách rõ
ràng về các khoản thu và chi ngân sách địa phương. Đây là một vấn đề quan trọng, đặc
biệt khi hệ thống quản lý phân cấp một phần đáng kể các khoản thu và chi ngân sách ở
Việt Nam.

61.       " Hà Tĩnh, người dân phàn nàn khá nhiều về mức phí và đóng góp do các
chính quyền địa phương đặt ra (ActionAid Việt Nam, 1999). Những khoản đóng góp
này là ngoài  các khoản thuế nông nghiệp bắt buộc trên cả nước, khiến cho tổng gánh
nặng thuế và đóng góp của các hộ gia đình nông dân có thể chiếm tới từ 25-40% lượng
thóc lúa thu hoạch được (Bảng 4.9). Không những thế, rất nhiều trong số những khoản
đóng góp được tính dựa trên cơ sở đầu người, và vì những hộ nghèo thường đông
người hơn nên, các khoản đóng góp này thường có tác động quá mức đến người
nghèo. Các nghiên cứu khác cũng có kết quả tương tự như vậy (Oxfam, Liên hiệp
Vương quốc Anh và Ailen, 1996).
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Toàn bộ các khoản thuế, phí và đóng góp có thể là một gánh nặng đáng kể cho người
nghèo

Bảng 4.9: Một ví dụ tính thuế, phí và các khoản đóng góp khác của một hộ nghèo với 5
thành viên ở Hà Tĩnh

62.  
nh÷n
hầu 
nh÷n
khiÕ
phải
xuèn
khoả
tr­ë
với c
nộp 

Ngu
 Thuế kg thóc

Thuế nông nghiệp, thuế xã và làng và thuế cư trú 253

Các khoản đóng góp cho xã kg thóc

Ngân sách xã 6

An ninh và quốc phòng 20

Phòng chống thiên tai 3

Thuỷ lợi/ Giao thông 26

Tình nghĩa 4

Xây dựng trường 35

Quỹ khuyến học 35

Các quỹ xây dựng khác 35

Tổng số 164

Các khoản đóng góp cho thôn

Giao thông/ Thuỷ lợi 20

Ngân sách thôn 13

Diệt chuột 10

Tổng số 43

Tổng thuế và các khoản đóng góp khác (kg thóc) 459

% tổng số thóc sản xuất được 39%

ồn: PPA ở Hà Tĩnh,  Action Aid Việt Nam (1999).
     Theo lời các hộ gia đình thì họ ít biết được tiền họ đóng góp được sử dụng vào
g khoản gì. " những nơi mà các hộ gia đình phải chịu gánh nặng thuế lớn,  mà họ

như thấy được rất ít các dịch vụ và sự phát triển địa phương thì rất hạn chế, đã có
g khiếu nại về hiện tượng tham nhũng của một số lãnh đạo địa phương. Cơ chế

u nại, nếu như có tồn tại, thì cũng không rõ ràng. Người dân cảm thấy rằng họ
 nộp thuế mà không được thắc mắc gì cả: "Tất cả các quyết định đều từ trên rót
g. Chẳng hạn như quyết định về các khoản đóng góp, thuế, phí cũng như những
n khác tương tự. Điều mà mọi người có thể làm chỉ là làm theo những yêu cầu mà

ng thôn thông báo cho họ". Có báo cáo về hiện tượng các cán bộ đi thu thuế cùng
ác lực lượng tự vệ địa phương, đe doạ sẽ dỡ cửa ra vào của những hộ không chịu
thuế ngay. Các hộ gia đình vì sợ trộm nên đã không dám từ chối không nộp thuế.
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63.       Điều thú vị và đáng chú ý ở đây là vấn đề này chỉ xảy ra tại một địa điểm tiến
hành nghiên cứu PPA mà thôi. Các dân tộc thiểu số được hưởng chế độ thuế ưu đãi
nên vấn đề này hầu như không xảy ra ở Miền núi phía Bắc. Các hộ gia đình ở Trà Vinh
cũng không phàn nàn về trách nhiệm thuế là quá lớn. Theo một nghiên cứu khác gần
đây thì vấn đề khó khăn đặc thù này của các hộ gia đình nghèo là tuỳ theo vùng và
thường chỉ giới hạn trong các vùng đồng bằng ở miền Bắc Việt Nam.

64.       Các số liệu của VLSS xác nhận rằng có sự khác nhau rất lớn về mức độ và
gánh nặng thuế, phí và các khoản đóng góp (TFCs) giữa các vùng và tỉnh. (Xem Bảng
4.10). Mức độ TFC tính theo hộ gia đình ở khu vực Đồng bằng Sông Hồng là cao nhất
và ở Miền núi phía Bắc là thấp nhất. Tuy nhiên, nếu tính theo tỷ lệ phần trăm trong
tổng chi tiêu gia đình thì tỷ lệ của những khoản được gọi là "đóng góp tự nguyện" này
của vùng Đông Nam bộ là thấp nhất. Nếu xét riêng theo tỉnh thì tỷ lệ TFC của tỉnh
Thanh Hoá là cao nhất (9,2%) và thấp nhất là của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây
Ninh (1,8%). Mặc dù mức TFC trung bình có vẻ không cao, nhưng những khoản phí
và đóng góp này quả là một gánh nặng đối với các hộ gia đình nghèo, là không công
bằng (vì thường tính trên đầu người) và do đó, dễ gây ra sự chống đối từ phía những
người nộp do sự thiếu minh bạch và trách nhiệm không rõ ràng trong việc thu và chi.

Có sự khác nhau lớn giữa các vùng về mức độ  “đóng góp tự nguyện”

Bảng 4.10: Mức độ và gánh nặng thuế, phí và đóng góp (TFC) của các hộ gia đình nông
thôn trong giai đoạn  1997-98

Địa điểm Thuế, phí và các khoản đóng góp

(nghìn đồng trên một hộ)

TFC tính theo tỷ lệ phần
trăm trong tổng chi tiêu của

hộ gia đình

Việt Nam 473 4,8

Vùng:

Miền núi phía Bắc 329 3,8

Đồng bằng Sông Hồng 563 6,6

Bắc Trung bộ 436 5,4

Duyên hải Miền Trung 543 4,9

Tây Nguyên 399 3,4

Đông Nam bộ 453 2,6

Đồng bằng Sông Cửu Long 518 4,3

Nguồn: 3ước tính của Ngân hàng Thế giới dựa vào số liệu VLSS98.
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Chương 5

 Giảm bớt nguy cơ bị tổn thương

Tổng quan:

Giảm bớt nguy cơ bị tổn thương

•  Cuộc sống sinh nhai của các hộ nghèo đặc biệt dễ bị tổn thương bởi các đột biến ở cấp
hộ gia đình cũng như ở cấp cộng đồng. Nền tảng kinh tế mong manh của các hộ nông
dân có nghĩa là các đột biến như vậy có thể phá tan sự ổn định của hộ và phải mất
nhiều năm sau mới có thể khôi phục lại được.

•  Những sự đột biến về sức khoẻ thường gây ra sự giảm sút nguồn lao động và tạo ra chi
phí đáng kể cho chữa trị bệnh và các chi phí khác có liên quan. Những đột biến về sức
khỏe này thường được nêu ra như là một nguyên nhân của nghèo đói của hộ. Giảm
các  chi phí trực tiếp cũng như gián tiếp cho việc chữa bệnh đối với các hộ nghèo cũng
có thể tạo ra một mạng lưới an sinh quan trọng.

•  Rủi ro thất bại của đầu tư vào nông nghiệp có thể ngăn cản các hộ mở rộng kinh tế
của họ theo hướng giúp nâng cao khả năng chống đỡ đột biến. Các dịch vụ khuyến
nông và thú y là những hoạt động có thể giúp giảm bớt những rủi ro của đầu tư vào
nông nghiệp song hiện nay những dịch vụ này không đến được với các hộ nghèo một
cách đồng bộ.

•  Các khoản đầu tư làm giảm rủi ro của đột biến ở cấp cộng đồng có thể là một biện
pháp quan trọng nhằm giúp đỡ các hộ nghèo mở rộng hoạt động kinh tế của hộ và
thoát khỏi nghèo đói.

•  Các mạng lưới an sinh chính thức có diện trợ giúp hẹp và không nhằm đúng vào nhóm
mục tiêu. Kết quả là các hộ phải quay trở lại với các sách lược thông thường ở cấp
cộng đồng hay cấp hộ để chống đỡ với các cuộc khủng hoảng. Sự lựa chọn sách lược
có vai trò quan trọng quyết định tốc độ và tính bền vững của sự phục hồi từ các tác
động của các đột biến.

•  Các hộ nông dân bị hạn chế trong việc tiếp cận được đến các phương tiện gửi tiền tiết
kiệm đáng tin cậy để có thể giúp họ rút được tiền gửi một cách kịp thời khi gặp khó
khăn hay khi cần phải chi tiêu. Chính điều này đã hạn chế khả năng đối phó với rủi ro
của các hộ nghèo.

•  Chương trình XĐGN của Chính phủ đã đưa ra một định hướng nhằm giải quyết một
số nhu cầu cấp thiết nhất của các hộ nghèo. Cho đến này chương trình này tập trung
vào việc cung cấp các khoản tín dụng ưu đãi và gần đây hơn là miễn giảm học phí và
khám chữa bệnh miễn phí. Nhưng vẫn còn tồn tại hàng loạt các yếu tố đã hạn chế
những người nghèo nhất được hưởng các lợi ích này.
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"Khi một người phải thường xuyên đứngtrong nước ngập đến cổ thì chỉ một gợn
sóng nhỏ cũng đủ nhấn chìm anh ta.”

1.       Câu ngạn ngữ cổ nổi tiếng này của Trung Quốc được lan truyền khắp Việt
Nam và câu ngạn ngữ ngày có nguồn gốc từ nông thôn nhưng nó cũng phù hợp cho
việc mô tả phương kế sinh nhai của các cộng đồng nghèo ở vùng thành thị. Tại cả bốn
điểm tiến hành nghiên cứu PPA, cuộc sống sinh nhai của người dân mong manh và
bấp bênh đến mức các đột biến nhỏ cũng có thể làm mất ổn định cuộc sống của các hộ
gia đình. Mặc dù mức sống tăng lên song các hộ gia đình nghèo ở nông thôn và thành
thị vẫn cảm thấy dễ bị tổn thương trong thời kỳ khủng hoảng.

2.       Chương này sẽ xem xét ảnh hưởng của những sự đột biến và các cuộc khủng
hoảng đến mức sống của các hộ gia đình. Mục 1 bắt đầu bằng việc tìm hiểu khái niệm
về nguy cơ dễ bị tổn thương và mối liên hệ giữa nghèo đói với nguy cơ dễ bị tổn
thương. Mục 2 xem xét tính chất của các đột biến làm giảm đi tính an toàn của các hộ
nghèo. Mục 3 xem xét các biện pháp mà các hộ gia đình nghèo sử dụng để đối phó với
những sự đột biến và các cuộc khủng hoảng. Việc xem xét này cho thấy rằng các biện
pháp đối phó của các hộ có một thứ bậc cụ thể mà Chính phủ và các cơ quan tài trợ
khác cần phải tính đến khi thiết kế những can thiệp về chính sách. Cuối cùng, Mục 4
đưa ra đánh giá tổng quan về các chương trình và hệ thống an sinh của Chính phủ
được xây dựng nhằm mục đích làm tăng thêm sự an toàn cho các hộ nghèo và đói.

1. nguy cơ dễ bị tổn thương và nghèo đói

3.       Các nghiên cứu định tính và định lượng cho thấy tình trạng nghèo đói của các
hộ gia đình dao động theo thời gian. Theo số liệu của VLSS, mặc dù số hộ gia đình
thoát khỏi cảnh nghèo đói nhiều hơn số hộ gia đình lâm vào cảnh này trong giai đoạn
từ 1993 đến 1998 nhưng khuynh hướng chuyển dịch không hoàn toàn chỉ theo một
hướng15.  Đã có sự chuyển dịch ở trong cả ba nhóm như được thể hiện trong Bảng 5.1:
nhóm rất nghèo (ở dưới ngưỡng nghèo về lương thực thực phẩm), nhóm nghèo (dưới
ngưỡng nghèo chung) và nhóm không nghèo (ở trên ngưỡng nghèo chung). Hai phần
ba số hộ thuộc nhóm rất nghèo vào năm 1998 cũng thuộc diện này vào năm 1993, một
phần ba số hộ rất nghèo đó đã rời vào nhóm nghèo này trong năm năm qua. Phần lớn
số hộ lâm cảnh rất nghèo năm 1998 có xuất phát điểm là nghèo mặc dù có một số
thuộc diện không nghèo trong năm 1993đã bị đảo ngược mức sống và rơi vào cảnh rất
nghèo.  Tương tự, hơn một nửa số hộ thuộc diện nghèo năm 1998 lại không thuộc diện
nghèo vào năm 1993. Một số hộ mới gia nhập nhóm này trước đó rất nghèo nhưng đã
trở nên khá hơn và thoát khỏi cảnh quá nghèo, trong khi đó, một số khác lại rơi vào
nhóm nghèo do tình hình kinh tế của họ bị xấu đi mặc dù trước đó họ thuộc nhóm
không nghèo. Khi phân tích sự chuyển dịch của các hộ gia đình giữa các nhóm chi tiêu
cũng thấy có mức độ cơ động xã hội cao (Xem phụ lục 5).

                                                     
15 Khoảng 4.300 hộ gia đình được điều tra trong cả hai VLSS93 và VLSS98, và như vậy có thể phân tích
xem mức sống của từng hộ gia đình thay đổi qua các thời kỳ như thế nào. Tuy nhiên lưu ý rằng bảng 5.1
có thể hơi cao trong giai đoạn chuyển dịch do các lỗi trong khi tính chi phí của hộ gia đình.
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Tình trạng nghèo đói ở Việt nam dao động theo thời gian

Bảng 5.1: Ma trận chuyển dịch của sự nghèo đói ở Việt Nam trong giai đoạn từ 1993 đến
1998 (tỷ lệ % của các hộ được điều tra trong cả 2 VLSS)
Tình trạng nghèo đói năm 1998

Tình trạng nghèo đói năm
1993

Rất nghèo Nghèo Không
nghèo

Tổng

cộng

Rất nghèo 8,2 7,6 7,1 22,8

Nghèo 3,5 9,4 20,3 33,3

Không nghèo 0,8 4,0 39,2 43,9

Tổng cộng 12,4 21,0 66,6 100,0

Nguồn: Ước tính của Ngân hàng Thế giới dựa trên số liệu của VLSS93 và VLSS98,

Lưu ý: Các ô trong ma trận được bôi mầu sẫm chỉ tỷ lệ các hộ được điều tra trong cả hai VLSS
mà tình trạng nghèo không thay đổi giữa năm 1993 và 1998
4.       Các PPA đã chỉ ra rất rõ ràng mối liên hệ giữa nghèo đói, nguy cơ dễ bị tổn
thương do đột biến và khủng hoảng, và sự phụ thuộc vào các nguồn thu nhập không ổn
định. Khi phân hạng mức sống, cấu thành thu nhập của một hộ giải thích phần lớn
nguy cơ dễ bị tổn thương của hộ đó. Những hộ gia đình ở vùng nông thôn chỉ sống dựa
vào một số hoạt động nông nghiệp hạn chế được coi là dễ bị tổn thương nhất. Những
hộ gia đình không có đất ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long rất dễ bị tổn thương vì
nhu cầu thuê mướn lao động rất thất thường và theo thời vụ. Tính dễ bị tổn thương và
sự cô lập về địa lý có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, một phần là do việc không tiếp
cận được với thị trường đã không khuyến khích việc đa dạng hoá phương cách sinh
nhai. " các vùng thành thị, những hộ sống chủ yếu dựa vào việc làm trong khu vực
không chính thức như khuân vác, đạp xích lô lại phải đối mặt với những khó khăn
riêng như các nhu cầu chi tiêu ngoài dự kiến. Ngược lại, những hộ gia đình được nhận
các khoản trợ cấp xã hội - cho dù không đáng là bao - nhưng vẫn được xếp cao hơn
các hộ nói trên do có sự an toàn được bảo đảm bằng các khoản thu nhập mà họ thường
xuyên nhận được. " thành thị, việc có thu nhập đều đặn được coi là yếu tố quan trọng
quyết định mức sống của mọi người.

5.       Một vấn đề quan trọng phù hợp với Việt Nam là khả năng duy trì được thành
tựu giảm nghèo đã đạt được trong thời gian gần đây trong điều kiện các nguồn thu
nhập của các hộ gia đình có rủi ro cao và các đột biến diễn ra đối với gia đình và đối
với cộng đồng còn phổ biến. Biểu đồ trong Hình 5.1 dưới đây cho thấy một phần lớn
dân cư nằm sát ngay dưới và trên ngưỡng nghèo. Một mặt, đây lại là một điều đáng
mừng vì như thế, chỉ cần một sự gia tăng tiêu dùng trên đầu người nhỏ cũng có thể đưa
một số lượng dân số lớn vượt lên trên ngưỡng nghèo. Mặt khác, vì chỉ cần tiêu dùng
theo đầu người giảm đi một ít cũng làm cho một số hộ trong số đó quay lại dưới
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ngưỡng nghèo nên một số lớn dân sẽ vẫn ở tình trạng dễ bị tổn thương dẫn đến rơi lại
vào cảnh nghèo do đột biến của từng gia đình hoặc của cả cộng đồng. Bản chất của
các đột biến sẽ được xem xét ở phần sau.

Những cú sốc khá nhỏ cũng có thể đẩy các hộ gia đình trở lại dưới đường nghèo và
giảm những kết quả thu được trong công cuộc giảm nghèo

Hình 5.1: Chi tiêu bình quân đầu người, 1998

Nguồn: Ngân hàng Thế giới, dựa vào số liệu của VLSS98.

2. Bản chất của những đột biến ảnh hưởng

đến các hộ nghèo

6.        Có một loạt các đột biến có thể làm suy giảm sự an toàn trong cuộc sống sinh
nhai của các hộ gia đình. Chúng ta cần phải làm rõ thế nào là những đột biến chỉ ảnh
hưởng đến hộ gia đình và thế nào là những đột biến ảnh hưởng đến cả cộng đồng cho
dù ranh giới khác biệt giữa chúng không phải lúc nào cũng rõ ràng. Khi các thị trường
và cơ chế cộng đồng hoạt động tốt, các đột biến chỉ ảnh hưởng đến hộ gia đình (như
ốm đau hoặc mất mát gia súc) có thể không cần đến sự can thiệp từ bên ngoài. Ngược
lại, những đột biến xảy ra đối với cộng đồng (ví dụ như mất mùa do bị thiên tai hoặc
thời tiết không thuận lợi) đòi hỏi phải có sự can thiệp thông qua mạng lưới an sinh
(safety nets) hoặc lao động công ích được trợ cấp tiền công (workfare) do chúng tác
động đến tất cả mọi người ở trong cộng đồng.

2.1 Các hộ và cộng đồng ở Việt Nam có nguy cơ dễ bị tổn thương bởi nhiều loại
đột biến

7.       Bảng 5.2 dưới đây trình bày những đột biến và khủng hoảng được nhắc đến
nhiều nhất trong các PPA. Những đột biến và khủng hoảng này được xếp hạng theo
thứ tự bắt đầu từ các đột biến ở cấp hộ gia đình và cuối cùng là các đột biến ở cấp
cộng đồng. Đột biến ở cấp hộ gia đình - chẳng hạn như một lao động chính trong gia
đình bị ốm hoặc bị chết hoặc đầu tư bị thua lỗ – có vẻ đặc biệt phổ biến và gây ra bất
ổn định nhiều nhất.
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Chi tiêu thực tế bình quân đầu người (nghìn đồng, 1/98)
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0

.15
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Đường nghèo LTTP
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Các hộ gia đình và cộng đồng ở Việt Nam dễ bị tổn thương bởi nhiều loại đột biến

Bảng 5.2: Các loại khủng hoảng được đề cập đến nhiều nhất trong các điểm tiến hành
PPA
Loại khủng hoảng Tác động

4m đau Chi phí chữa bệnh trực tiếp và gián
tiếp cao và mất đi một khoản thu
nhập do số lượng lao động bị giảm
điMột lao động chính trong gia

đình qua đời
Chi phí cho đám tang rất tốn kém và
gia đình mất đi lao động

khủng
hoảng về
con ng­ßi

Nghiện rượu, nghiện ma túy,
cờ bạc

Chi phí cao, thu nhập giảm do gia
đình mất đi lao động

Mất trộm Mất mát tài sản, thu nhập bị giảmKhủng
hoảng vật
chất Nhà cửa bị hư hại (do thời tiết,

do bị cháy)
Chi phí bất thường cao

Đột biến
kinh tế phi
mùa màng

Đầu tư thất bại Thu nhập giảm: không có khả năng
trả nợ

Thất nghiệp Thu nhập giảm

Gia súc bị chết/ bị dịch Thu nhập giảm; tài sản giảm và sự
an toàn của gia đình bị đe doạ

Mùa màng
thất bát

Mùa màng thất bát: Do chuột
hoặc sâu bệnh phá hoại

Thu nhập giảm

Mùa màng thất bát:  do đất lở Thu nhập giảm

Mùa màng thất bát:  do đất lở
Mùa màng thất bát: do thời tiết
(lụt lội, hạn hán, bão, gió to)

Thu nhập giảm
Thu nhập giảm

Nguồn: Báo cáo tổng hợp PPA của Ngân hàng Thế giới (1999).
8.       Phần còn lại của mục này mô tả nguyên nhân và hậu quả của các loại khủng
hoảng chính ở cấp hộ gia đình và cấp cộng đồng ở Việt Nam.

2.2. Đột biến ở cấp hộ gia đình có thể dẫn đến khủng hoảng nghiêm trọng cho các
hộ nghèo

9.       Nỗi lo sợ bệnh tật - Gia đình có người ốm lâu hoặc có người qua đời được đề
cập đến nhiều nhất như là một trong những nguyên nhân đẩy các gia đình vào cảnh
cực kỳ khó khăn. Trường hợp này đặc biệt phổ biến đối với những gia đình có người bị
bệnh nặng mà trung tâm y tế xã không chữa được nên phải lên huyện hoặc đi xa hơn.
Chi phí chữa bệnh là khá lớn đối với người nghèo. Đối với một người trong nhóm chi
tiêu thấp nhất chỉ một lần đi khám bệnh cũng tốn gần 22% các chi tiêu ngoài lương
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thực thực phẩm cho một năm. (các số liệu tương ứng cho một người ở nhóm chi tiêu
cao nhất chỉ là 5%). Thậm chí đi khám ở trạm y tế xã, nơi đúng ra là phải cung cấp
dịch vụ miễn phí, cũng tốn tới 4% chi tiêu ngoài lương thực thực phẩm cho một năm
của một người ở nhóm chi tiêu thấp nhất và ít hơn 1% đối với những người thuộc
nhóm chi tiêu cao nhất.

10.       Các số liệu VLSS98 cho thấy các hộ ở nhóm 20% nghèo nhất phân bổ 30% chi
tiêu  phi lương thực cho y tế. Trung bình, một người thuộc nhóm chi tiêu thấp nhất có
khả năng mất  (tính theo số lương bị mất vì trong những ngày không làm việc được)
tới 286 000 đồng hay 25% chi tiêu hàng năm theo đâù người của người đó chỉ vì có
sức khoẻ kém. Mức lương bị mất tương tự cho một người ở nhóm chi tiêu cao nhất chỉ
là 6,5%. Báo cáo PPA Hà Tĩnh cho biết 57% các hộ bị nghèo đi do gia đình có người
bị bệnh. Đặc biệt các hộ gia đình mới rất dễ phải đương đầu với khủng hoảng loại này
khi một lao động trong gia đình đột nhiên không thể làm việc được hoặc bất ngờ qua
đời.

11.       Nghiên cứu điển hình trong Khung 5.1 dưới đây mô tả cách xử trí của một gia
đình có người ốm. Đây là ví dụ về một bản vùng cao ở Lào Cai là nơi có sự hỗ trợ của
cộng đồng nhưng ít có cơ hội để vay tiền từ ngân hàng hoặc người cho vay lấy lãi.  "
đây gia đình này phải bán đi tài sản và phải cho con nghỉ học, trong khi đó một gia
đình ở nơi thuận tiện hơn có thể có cách phân bổ lại nguồn lực một cách hiệu quả hơn.
Nếu ở miền xuôi, vay vốn từ các nguồn cho vay không chính thức có thể là giải pháp
đầu tiên của gia đình vì họ có thể tiếp cận đến được nguồn tín dụng này. Khi đó, họ sẽ
phải chịu lãi suất cao vào khoảng 10% ở các vùng nông thôn và có thể lên đến 60% ở
Thành phố Hồ Chí Minh. Khoản lãi suất này sẽ được tính vào tổng chi tiêu của gia
đình trong các năm sau. Nếu trong gia đình mất đi một lao động (do ốm đau nên lực
lượng lao động trong gia đình bị giảm), hộ sẽ cần phải tạo ra được thu nhập cao hơn
trước đây để có thể trả được nợ. " Trà Vinh, các nhóm điều tra PPA đã thấy có các hộ
gia đình phải bán đất để có tiền trang trải các chi phí phát sinh do ốm đau. Điều này
cho thấy một hệ quả rõ rệt đối với tiềm năng tạo ra thu nhập trong tương lai: Nếu một
hộ phải vay nợ cũng như phải bán đi tư liệu sản xuất thì triển vọng trả được nợ có thể
sẽ rất mù mịt. Cả hai báo cáo PPA ở Thành phố Hồ Chí Minh và Trà Vinh đều mô tả
vòng nợ nần luẩn quẩn mà những hộ nghèo thường bị mắc vào.

Đột biến về sức khoẻ có thể gây ra thảm hoạ kể cả đối với một gia đình tương đối khá giả

Khung 5.1: Chi phí phát sinh do ốm đau ở tỉnh Lào cai

Nhã (26 tuổi). Tỉnh Lào Cai.

Gia đình Nhã có 12 người. Gia đình này đã từng thuộc vào loại giàu có nhất ở trong làng, song đến nay
là thuộc loại nghèo nhất làng. Trong những năm gần đây, đã có hai biến cố xảy ra đối với họ. Đầu tiên
là người cha mất vào hai năm trước đây và do vậy trong gia đình chỉ còn hai lao động chính là Nhã và
mẹ của Nhã năm nay 40 tuổi. Nhã có hai con nhỏ. Hai năm trước, con gái của anh là Lu Seo Pao bị
bệnh nặng và đã phải mổ ở trên bệnh viện huyện và bệnh viện tỉnh. Gia đình của anh đã phải bán đi 4
con trâu, 1 con ngựa và 2 con lợn để trang trải các chi phí chạy chữa và ca mổ đã tốn vài triệu đồng.
Tuy nhiên vẫn không chữa khỏi bệnh cho con gái anh.  Tất cả mọi người trong cộng đồng đã giúp đỡ
anh, song không có ai có thể giúp hơn 20.000 đồng. Ngoài ra, em trai của Nhã là Lu Seo Seng đã phải
bỏ học để giúp gia đình khi mới học đến lớp 6. Nhã nói rằng “nếu Lu Seo Pao không bị ốm thì gia đình
vẫn còn nhiều trâu và em trai anh vẫn còn nhà và còn có thể học tiếp được.

Nguồn: PPA ở Lào Cai, MRDP (1999).

NGUYEN THANG
Please check for consistency: Nha is 26 years old while his mother is 40 years. Is age difference of 14 years correct?
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12.       Hoàn cảnh của anh Nhã được mô tả trong Khung 5.1 có thể được minh họa
bằng việc xem xét tác động của bệnh tật nghiêm trọng lên các loại vốn khác nhau mà
hộ gia đình có (Hình 5.2). Hình này biểu hiện sự phân bổ lại nguồn lực phức tạp mà hộ
gia đình nghèo cần phải thực hiện để bù đắp sự thiệt hại do giảm mất nguồn lao động
và để trang trải chi phí chạy chữa phát sinh do ốm đau bệnh tật.

Các hộ gia đình phải sử dụng tất cả các nguồn lực của mình để đối phó với những đột biến lớn

Trường hợp gia đình của Nhã

Vốn tự nhiên

Đất, nước, rừng...

Vốn con người
Lao động,  người
ăn theo, sức
khỏe, kỹ năng...

Vốn xã hội
Bạn bè, người
thân, mạng lưới
xã hội...

Vốn tài chính
Thu nhập bằng
tiền, tiết kiệm,
vật nuôi gia súc...

Vốn vật chất
Công cụ, thiết
bị giao thông

Sản xuất và thu
nhập tính bằng
lượng bị giảm

Có người
trong gia
đình bị ốm
nặng hoặc
mất lao
động chính

Thay đổi trong
việc phân bổ lại
lao động trong hộ
gia đình

Buộc trẻ em phải
thôi học

Vay tiền hoặc
vay lương thực

Sự trợ giúp khẩn
cấp của cộng
đồng

Mối liên hệ và sự
học hỏi bị giảm
sót

Bán đi tài sản sản
xuất (gia súc)

chi phí chữa
chạy trực
tiếp và gián
tiếp
2567$86.$9$:;'
<=$>4=?'$@7
AB7$CD$:6E7
?7F=G

Phải hoãn việc
cải thiện đời
sống vật chất

Hình 5.2: Sử dụng nguồn vốn để đối phó với những đột biến về sức khỏe

Nguồn: PPA ở Lào Cai, MRDP (1999).

13.       Bảng 5.2 mô tả một cấu hình thông thường của các tác động chồng chất gây
nên do trong gia đình có người ốm nặng. Trước hết gia đình phải huy động đủ tiền để
đi chữa bệnh (gồm có tiền đi lại, tiền ăn, tiền thuốc) bằng cách bán tài sản, đi vay
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mượn hoặc đi làm thuê. Việc này sẽ ảnh hưởng đến sự phân bổ lao động, các quyết
định về đầu tư và trồng trọt của gia đình. Vì vậy, bệnh nặng có thể gây ra ảnh hưởng
lâu dài và có khi không cứu vãn được kinh tế gia đình. " tỉnh Lào Cai, cho con nghỉ
học là biện pháp phổ biến của các hộ dùng để đối phó với những đột biến như vậy và
điều này sẽ để lại tác động tiêu cực lâu dài đến các cơ hội của cả hộ gia đình và của
từng thành viên. Như đã đề cập đến ở trên,  giải pháp này được sử dụng chủ yếu khi hộ
gia đình cần tiền để trang trải các chi phí trực tiếp và gián tiếp cho việc chữa trị bệnh ở
huyện. Để tránh vòng suy thoái có thể xảy ra, các hộ nghèo thậm chí lúc đầu không
dám dùng đến biện pháp này. Cả nhóm nghiên cứu PPA ở Lào Cai và Thành phố Hồ
Chí Minh đều phát hiện thấy một số người cứ để bệnh ủ mà không đi chữa vì họ không
có đủ tiền để chữa trị. Do vậy rất cần phải có những biện pháp giúp người nghèo đối
phó với khủng hoảng về sức khoẻ nhằm giảm thiểu ảnh hưởng dài hạn của nó đối với
kinh tế của gia đình.

14.       Nếu muốn tránh ảnh hưởng của các khoản phí sử dụng đối với người nghèo mà
chỉ đơn giản miễn các khoản phí này cho các đối tượng xã hội thông thường như người
tàn tật, nạn nhân chiến tranh, trẻ mồ côi và những người bần cùng thì vẫn chưa đủ.
Thực tế cho thấy trong y tế công cộng việc miễn trừ này không được thực hiện thoả
đáng cho người nghèo.  Thay vào đó, những gì cần phải làm, đặc biệt là đối với hệ
thống bảo hiểm y tế tự nguyện đang rất được khuyến khích trong cả nước là phải yêu
cầu các quận huyện phải có các quỹ để mua các thẻ bảo hiểm y tế và phát không, hoặc
bán với giá trợ cấp cho người nghèo. Việc này cũng đã đang được thực hiện, tuy nhiên
quỹ để mua bảo hiểm cũng như các thẻ bảo hiểm trợ cấp vẫn còn quá ít.

15.       Không cần thiết phải đặt mục tiêu hỗ trợ tất cả các địa bàn. Người nghèo sống
trong các khu vực giàu có thường phải chi phí ít hơn cho việc chăm sóc sức khoẻ và đa
số không coi những chi phí này là không thể kiểm soát nổi. Bởi vậy, một chính sách
hướng vào khoảng 30-40% nghèo nhất sẽ có hiệu quả hơn là chính sách nhằm hỗ trợ
tất cả những người nghèo ở tất cả các xã trong cả nước.

16.       Các PPA đã thu thập được nhiều thông tin về ảnh hưởng gây mất ổn định do
nghiện rượu và ma tuý gây ra. Trước hết, là ảnh hưởng của việc bớt chi tiêu các khoản
khác để lấy tiền mua rượu. Ngoài ra, trong trường hợp nghiện rượu nặng, nguồn lao
động trong gia đình sẽ giảm đi và do đó thu nhập của gia đình cũng giảm. Nghiện ma
túy (phổ biến nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh) thường xảy ra kèm với các thành viên
gia đình phạm tội làm cho chi tiêu của gia đình tăng lên vì gia đình phải nộp phạt.
Cũng giống như ở nhiều nước khác, các nghiên cứu điển hình cho thấy nghiện rượu
thường gây ra bạo lực trong gia đình và do vậy việc này có ảnh hưởng đến sự hoà
thuận và mức sống cho gia đình.

 Đầu tư bị thất bại

 “Một vụ thu hoạch thấp kém có thể làm cho gia đình bất ổn trong 3 năm. Chỉ
có thể phục hồi được nếu tất cả các vụ thu hoạch đều tốt”. PPA ở Hà Tĩnh.

17.       Trong khi các nguồn thu nhập hạn chế có thể làm tăng nguy cơ bị tổn thương
bởi đột biến và khủng hoảng của các hộ, rủi ro thất bại có thể ngăn cản các hộ nghèo
tiến hành thực hiện các đầu tư nhằm giúp mở rộng cơ hội tạo thu nhập và giảm khả
năng bị tổn thương trong tương lai. Điều này đặc biệt đúng khi các hộ cần phải vay
vốn để đầu tư vào các hoạt động mới. Nếu đầu tư bị thất bại, thu nhập của hộ sẽ giảm
đi và khoản thu nhập thâm hụt cần được trang trải từ các nguồn khác (nếu có) hoặc
bằng việc tiếp tục vay hay phải bán tài sản. Ngoài ra, cần tăng lượng tiền mặt để trả lãi
và gốc vay (Khung 5.2). PPA ở Hà Tĩnh cho thấy 14% các hộ bị sa sút về mức sống đã
bị như vậy do đầu tư bị thất bại.
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Nguy cơ thất bại có thể ngăn cản sự  đầu tư của các hộ vào các hoạt động tạo thu nhập

Khung 5.1: Vụ dưa hấu bị thất bát tại Trà Vinh.

Ông Bình và bà Xay 62 tuổi. Họ đã sống ở thôn này được 3 năm. Họ chuyển từ thị trấn Trà Vinh về đây
vì con trai cả của họ sống ở đây. Vì họ không có đất phù hợp nên họ không đầu tư nhiều vào nuôi tôm.
Tuy nhiên, họ cũng góp vốn vào đầm tôm của con trai cả. Từ khi chuyển đến thôn này, họ đã trồng
được 3 vụ dưa hấu. Họ dành gần như toàn bộ khoản tiền tiết kiệm của mình vào vụ dưa thứ nhất, vụ này
họ thất bại. Vụ dưa thứ hai họ cũng bị thất bại do thời tiết xấu. Đồng thời 5.000 con tôm trong đầm tôm
của con trai họ bị chết. Vụ dưa hấu thứ ba họ bắt đầu mang nợ, lần đầu tiên trong đời để mua chịu phân
bón. Vào ngày chúng tôi đến, bà Xay gần khóc vì bà vừa phát hiện ra giống dưa bà trồng năm nay xấu,
và mặc dù vườn dưa của gia đình bà đã chín nhưng quả rất nhỏ. Vì vậy vụ dưa thứ ba này gia đình bà
không được lãi đồng nào. Khoản đầu tư hơn 1 triệu đồng vào vụ dưa năm nay bà chỉ thu được từ 600-
700 nghìn đồng, do đó bà không thể trả nợ cho người bán phân bón. Con dâu bà đang mang thai tháng
thứ 8 khi chúng tôi đến và bà Xay vừa nói vừa khóc: “Tôi không biết gia đình tôi sẽ làm gì nữa đây”.

Nguồn: PPA Trà Vinh, Oxfam Anh (1999).

18.       Nhiều lựa chọn của các hộ nông dân nghèo, muốn đa dạng hoá sản xuất nông
nghiệp có mức rủi ro rất cao: gia súc dễ bị mắc bệnh hoặc bị mất cắp; mùa màng dễ bị
thiệt hại do thời tiết xấu, sâu bệnh và các loài gây hại khác, ao cá có thể bị thất thu do
bệnh tật; cây cà phê và cây ăn quả có thể bị thiệt hại do bị sương giá ở vùng cao; lợi
nhuận của các cây trồng phụ thuộc rất nhiều vào thị trường.

19.       Đối với các hộ thuộc nhóm người nghèo nhất, đầu tư để giảm rủi ro cũng phải
đánh đổi bằng các nhu cầu tối thiểu hàng ngày và vì vậy những đầu tư này không phải
là ưu tiên cấp thiết hàng đầu. Trong khi các hộ khá giả có thể tiêm phòng cho súc vật
của họ nếu như có vắc xin trên thị trường, thì các hộ nghèo không đủ khả năng để làm
như vậy và do đó họ dễ bị mất súc vật do bệnh tật. Các cơ chế nhằm giảm rủi ro cho
các hoạt động đầu tư có thể giúp người nghèo phá vỡ được vòng luẩn quẩn có khả
năng dễ bị tổn thương và nghèo đói. Tuy nhiên, cho đến bây giờ các hộ nghèo vẫn ít
tiếp xúc với cán bộ khuyến nông và họ có trình độ học vấn thấp hơn các hộ khá giả.
Do vậy họ có ít các thông tin về các biện pháp thích hợp để đối phó với rủi ro.
VLSS98 cho thấy chỉ có 9% các hộ nông dân thuộc nhóm 20% nghèo nhất là sống
trong các huyện có trạm khuyến nông và điều này cho thấy khả năng tiếp cận với đào
tạo chính qui để nâng cao kỹ thuật của họ rất bị hạn chế.

2.3 Các loại đột biến cấp cộng đồng và thiên tai là phổ biến

20.       Tại các điểm nghiên cứu ở nông thôn thường thấy xuất hiện hai nhóm khủng
hoảng và đột biến kinh tế chính như sau:

•  Mất mùa (và mất các tài sản vật chất khác) do hạn hán, bão, lụt, gió lớn,
sụt lở đất, và sâu bệnh, kể cả do chuột;

•  Thiệt hại về chăn nuôi do dịch bệnh

Ngoài ra, ở các vùng thành thị còn có:

•  Các biến động trên thị trường lao động làm tăng thêm tình trạng bất ổn
định của dân cư sống tại Thành phố Hồ Chí Minh và những thay đổi trong
thoả thuận lao động cũng làm cho các hộ gia đình trở nên rất dễ bị tổn
thương.
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21.       Mất mùa - Thiệt hại trong nông nghiệp thường đi liền với điều kiện thời tiết
bất lợi hoặc các hiện tượng như lụt lội, hạn hán, bão tố là những yếu tố ảnh hưởng đến
toàn bộ cộng đồng. Trong VLSS lần thứ hai, chính quyền xã đã được hỏi về tác động
của thiên tai. Phạm vi tác động của các đột biến xảy ra ở cấp độ xã gây nên thiệt hại
mùa màng từ 10% trở lên. Uỷ Ban quốc gia Việt nam cho Thập kỷ Quốc tế về giảm
Thiên tai (VNCIDNDR) đã đánh giá tần số tương đối của bão lụt ở mức cao và của
hạn hán ở mức trung bình. Trung bình hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão đổ bộ vào vùng
ven biển Việt Nam, chủ yếu là các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Các đột biến này có
thể gây ra nhiều thiệt hại: trong giai đoạn từ 1971 đến 1994, bão lụt đã làm thiệt hại
hơn 6 triệu tấn lúa gạo. (Benson 1997). Thiệt hại do bão lụt gây ra được minh họa
trong Khung 5.3 dưới đây. Cơn bão Linda đổ bộ vào các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu
Long vào tháng 11 năm 1997, tức là thời điểm ngay trước khi số liệu của VLSS98
được thu thập. Có thể đây là một trong những lý do giải thích tốc độ tăng trưởng chậm
lại ở trong vùng (xem Chương 1).

Các cơn bão lớn và lụt xảy ra thường xuyên tại Việt Nam ảnh hưởng huỷ diệt lớn đến
các cộng đồng

Khung 5.3:   Tác động của lũ lụt gần đây đối với miền Trung Việt Nam

Ngay khi bản báo này đang đuợc hoàn chỉnh thì bão và lũ lại tấn công 7 tỉnh miền Trung Việt
Nam. Một cơn bão nhiệt đới với sức gió lên tới 9 độ Beaufort khởi nguồn từ Philipin đã tàn phá
Việt Nam vào buổi sáng ngày 20/10/99. Theo sau đó là mưa to và lũ. Các tỉnh Bình Định, Quảng
Nam và đặc biệt là cố đô Huế bị ảnh hưởng nặng nề với mức nước được ghi nhận là cao nhất trong
thế kỷ. Tổng thiệt hại về kinh tế qua các trận lũ lụt này hiện tại được ước tính đã lên tới 10,6 triệu
đô la Mỹ và chắc chắn vẫn còn cao hơn nữa.

Vào thời điểm sắp in báo cáo này, thiệt hại của bão và lũ được tính bao gồm:

•  233 người bị chết và mất tích
•  541 079 ngôi nhà bị nhẫn chìm và 6 567 ngôi nhà bị phá huỷ hoàn toàn
•  53 023 héc-ta lúa và hoa màu bị ngập và phá hỏng
•  2 103 ngôi trường bị hư hại trong đó có 2 trường bị hư hại hoàn toàn
•  165 thuyền đánh cá bị nhấn chìm hoặc phá hỏng và bị thất thoát 135 000 tấn cá và tôm
•  Hệ thống giao thông, liên lạc và điện cũng như hệ thống thuỷ lợi, bệnh viện và trung tâm y tế

cũng bị thiệt hại

Các thiệt hại như vậy và thậm chí nặng nề hơn đã xảy ra do các cơn bão vào năm 1986, 1989,
1992 và đặc biệt là cơn bão Andy và Cecil năm 1986, và cơn bão Linda năm 1997.

Nguồn: Trang Web của Ban Phòng chống Thiên tai

22.       Uỷ ban phòng chống bão lụt Trung Ương  (CCFSC) là một uỷ ban liên bộ có
đại diện trong ủy ban nhân dân huyện, tỉnh và có trách nhiệm về xây dựng và quản lý
đê điều. Thông qua Ban quản lý thiên tai CCFSC còn chịu trách nhiệm về dự báo thiên
tai và phổ biến thông tin. Cơ cấu tổ chức cấp quốc gia và tỉnh trong phổ biến thông tin
dự báo thiên tai đã được thiết lập và hoạt động hiệu quả. Đã thiết lập được một hệ
thống hướng dẫn và qui trình công tác trong trường hợp xảy ra thiên tai và hệ thống
này đôi khi hoạt động tốt.

23.       Với sự trợ giúp của Liên hiệp các Hội chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc
tế (IFRC), Hội chữ thập đỏ Việt nam (VNRC) đóng vai trò quan trọng trong công tác
chuẩn bị cho các hộ gia đình đối phó với thiên tai tuy vai trò của tổ chức này trong
việc cứu trợ sau thiên tai có lẽ lớn hơn. Hội chữ thập đỏ Việt nam có văn phòng tại tất
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cả các tỉnh và tại hầu hết các huyện. Tổ chức này cũng có mặt tại xã mặc dù có thể
lồng ghép chức năng của nó với các chức năng khác của chính quyền địa phương và sự
có mặt của nó không phải lúc nào cũng rõ nét. Họ cũng đã thành lập được một mạng
lưới gồm hơn 40 Trung tâm chuẩn bị phòng chống thiên tai (DPC) tại 21 tỉnh thường
bị thiên tai nhằm nâng cao nhận thức và luyện tập phòng chống thiên tai tại các thôn
xóm. Hoạt động của các trung tâm này vẫn chủ yếu tập trung vào công tác chuẩn bị
đối phó các thiên tai sắp xảy ra hơn là thúc đẩy sự chuẩn bị sẵn sàng đối phó nói
chung.

24.       Hiện chưa có các phương tiện trợ giúp rõ nét dành cho các hộ gặp phải những
đột biến xảy ra đối với cuộc sống sinh nhai của cả cộng đồng, như dịch bệnh súc vật
xảy ra trong một làng. " nơi nào mà Tổ chức chữ thập đỏ địa phương có đủ nguồn lực
và có động lực tốt thì họ có thể trợ giúp được (như trường hợp hoả hoạn mới xảy ra
gần đây trong một xóm nhỏ nghèo tại Thành phố HCM). Tuy vậy, các trường hợp
khủng hoảng này thường có qui mô quá nhỏ để có thể thu hút được sự chú ý của các tổ
chức cứu trợ  hoặc của các tổ chức liên quan đến phòng chống thiên tai. Mở rộng các
hoạt động sẵn sàng đối phó với các tình trạng khẩn cấp ở qui mô nhỏ như các đợt
tuyên truyền nâng cao nhận thức về hiểm hoạ của hoả hoạn hay sự lan truyền của dịch
bệnh hay các biện pháp hạn chế tác hại của sâu bệnh đến mùa màng có thể có giá trị
vô cùng to lớn trong việc đảm bảo cuộc sống của các hộ nghèo.

25.       Mất mùa do các điều kiện thời tiết và sâu bệnh phá hoại là những vấn đề đặc
biệt nghiêm trọng ở các tỉnh Lào Cai và Hà Tĩnh. Sâu bệnh, côn trùng và chuột đã làm
thiệt hại đáng kể thu hoạch ở Hà Tĩnh. Các hộ nông dân nghèo thường không có khả
năng thực hiện các biện pháp phòng chống những thiệt hại này (Khung 5.4).

“Chúng tôi mất ngủ ban đêm vì sợ chuột sẽ phá hoại hết mùa màng của chúng tôi”

Khung 5.4: Sự tàn phá của chuột

Gia đình An phải bỏ không mảnh vườn (rộng khoảng 300 m2) vì chuột tàn phá ghê gớm trong thời
gian qua. Vợ anh ta nói năm ngoái gia đình không được một chút thu nhập nào từ lạc và khoai tây vì
chuột.  Họ cũng nghe nói về các biện pháp chống chuột từ chương trình TVcủa tỉnh Hà tĩnh nhưng họ
không có tiền để làm theo. Chị Lan nói “sự tàn phá của chuột ngày nay còn ghê gớm hơn cả rải thảm
bằng máy bay B-52” [Đây là vùng bị ném bom nặng nề trong chiến tranh chống Mỹ.]

Nguồn: PPA ở tỉnh Hà Tĩnh, Action Aid Việt Nam (1999).

26.       Thiệt hại về gia súc - Thiệt hại về gia súc có thể gây nên những hậu quả
nghiêm trọng đến kinh tế hộ gia đình vì tầm quan trọng của loại tài sản này và vai trò
quan trọng đặc biệt của chăn nuôi trong hệ thống nông nghiệp của nông thôn Việt
Nam. Gia súc bị chết hay bị bệnh được xem như là một trong những yếu tố góp phần
gây ra nghèo khổ ở gần như hầu hết các làng thực hiện PPA ở Lào Cai, và cũng được
nhắc đến tại Trà Vinh và Hà Tĩnh. Một gia đình ở Hà Tĩnh phát biểu “khi con trâu của
một hộ gia đình bị chết thì họ phải mất đến 5 năm mới phục hồi lại được” (Action Aid
Việt Nam, 1999). PPA ở Lào Cai phát hiện thấy rằng việc cung cấp tư vấn kỹ thuật và
đào tạo về chăn nuôi là khe hở về thể chế, tức là không thuộc trách nhiệm của cả trạm
khuyến nông lẫn trạm thú y. Kết quả là những khía cạnh kỹ thuật quan trọng lại bị bỏ
qua trong quá trình đào tạo. Những khía cạnh kỹ thuật này bao gồm:

•  Các kỹ thuật cơ bản về chăn nuôi như chuồng trại và vệ sinh

•  Các cách chữa bệnh cổ truyền bằng thuốc nam cho gia cầm và gia súc
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•  Cải thiện hệ thống cho gia súc ăn hiện nay

•  Thông tin về kiểm soát chất lượng - làm thế nào để nhận biết được súc vật
bị bệnh trên thị trường

27.       Thông tin hạn chế về phương pháp chăn nuôi tốt và sự kém hiểu biết và sử
dụng của các hộ  nghèo về các dịch vụ tiêm phòng súc vật làm cho toàn bộ súc vật
trong làng có nguy cơ bị bệnh tật nếu một con vật bị ốm được mua trên thị trường và
đưa về làng. Khung 5.5 dưới đây cho thấy việc thiếu thông tin và sự cô lập do ngôn
ngữ đe dọa đến thu nhập từ gieo trồng và chăn nuôi ở Lào Cai như thế nào.

Khi con trâu của một hộ gia đình bị chết thì họ phải mất đến năm năm mới phục hồi được

Khung 5.5  : Vật nuôi  bị bệnh và hạt giống kém: tai hoạ kép cho một bản ở Lào Cai

Một bản trong điểm nghiên cứu PPA ở Lào Cai vừa mới gặp phải hai chuyện buồn. Thứ nhất, một
vật nuôi bị nhiễm bệnh được mua ở chợ và khi đem về bản thì các con vật khác bị lây. Chuyện thứ
hai là một vài hộ gia đình mua thóc giống lai, nhưng không hiểu vì lý do gì mà họ lại nhận được
thóc thường thay vì thóc giống. Khi đem gieo, số thóc giống này không nảy mầm hoặc nếu có thì
không phát triển bình thường nên các hộ trên bị mất trắng cả một vụ. Vấn đề cốt yếu ở đây là họ
không nói được ngôn ngữ phổ thông một cách trôi chảy và vì vậy họ không hỏi rõ được nguồn gốc
hay chất lượng của con giống hay hạt giống họ muốn mua.

Nguồn: PPA ở Lào Cai, MRDP 1999

28.       Các đột biến kinh tế vĩ mô - Các hộ nghèo trong các vùng nông thôn tiến
hành nghiên cứu PPA có vẻ như không bị tác động bởi sự giảm sút tăng trưởng kinh tế
ở các nước trong khu vực Đông #. Đầu tư nước ngoài vào nông thôn Việt Nam còn rất
ít ỏi và các hộ nghèo tại các điểm nông thôn tiến hành PPA có rất ít thu nhập từ các
nguồn phi nông nghiệp. Cũng không có hộ nào nhắc đến sự giảm sút của tiền gửi về
nhà từ thành phố (nếu có khoản đó).

29.       Tuy nhiên PPA được thực hiện ở Thành phố HCM cho thấy một số hộ gia đình
nghèo ở thành thị bị căng thẳng về kinh tế do hậu quả của tốc độ tăng trưởng giảm sút
ở trong nước và trong khu vực. Các hộ trả lời phỏng vấn nói rằng cuộc cạnh tranh để
kiếm việc làm cho lao động giản đơn trở nên căng thẳng hơn và đó là kết quả của việc
các doanh nghiệp ở địa phương giảm bớt lao động cũng như do đội ngũ lao động giản
đơn ngày càng đông. Trong phần xếp hạng các vấn đề, thất nghiệp được xác định là
vấn đề căng thẳng nhất đối với tất cả những người nghèo và người nhập cư.

3. Các chiến lược đối phó

30.       Một điểm đáng chú ý về các chiến lược mà các hộ nghèo sử dụng để đối phó
với đột biến và khủng hoảng là tầm quan trọng của các hành động do chính họ thực
hiện. Cộng đồng có thể giúp đỡ một phần nào đó, nhất là trong trường hợp đột biến
xảy ra chỉ với hộ gia đình, nhưng do các hộ nghèo thường sống trong cộng đồng nghèo
nên mức độ giúp đỡ của bè bạn hàng xóm và họ hàng và mạng  lưới phi chính thức
thường cũng rất hạn chế. Tương tự như vậy, hệ thống an sinh chính thức tuy có tồn tại
nhưng hoạt động không đều đặn. Một khi hoạt động thì sự trợ giúp của hệ thống này
được đánh giá cao. Tuy nhiên vai trò của  hệ thống an sinh chính thức trong việc đối
phó với đột biến thực sự là nhỏ bé (xem Mục 4 ở dưới đây). Một khi gặp khó khăn thì
các hộ gia đình nghèo chủ yếu phải trông cậy vào nguồn lực của chính bản thân mình.
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31.       Đối với các hộ nghèo, trong các nguồn lực này hiếm khi có tiết kiệm tiền mặt.
Việc cung cấp các dịch vụ tiết kiệm thường là “nửa bị lãng quên” của những can thiệp
trong lĩnh vực tiết kiệm và tín dụng. Đây là thực tế ở Việt nam khi các tổ chức tài
chính chính thức vẫn thực sự chưa mở rộng các hoạt động gửi tiền tiết kiệm đến các
vùng nông thôn. Các minh chứng của khiếm khuyết trong hoạt động trung gian tài
chính bao gồm sự áp dụng rộng rãi các phương thức tiết kiệm phi tài chính dưới dạng
gia súc, vàng, nhà cửa và các nghĩa vụ hai chiều. Sáng kiến đáng kể gần đây nhất trong
lĩnh vực này lại không xuất phát từ ngành ngân hàng mà từ Bưu điện – hệ thống này
đã sử dụng mạng lưới của chính họ để tiếp nhận tiền gửi tiết kiệm kể từ năm 1999.

32.       Tất cả các hộ có nhu cầu về các dịch vụ gửi tiền tiết kiệm cao hơn là về các
dịch vụ đi vay vốn. Hầu hết các hộ đều có một vài nhu cầu tiết kiệm, thí dụ như để dự
phòng cho thu nhập tiền mặt theo mùa, gây dựng một quỹ dự phòng tài chính, tiết
kiệm để cho các khoản chi tiêu tiền mặt định kỳ (như học phí) hay tiết kiệm để mua
sản phẩm giá trị cao hay để đầu tư. Ngược lại chỉ có một vài hộ có nhu cầu đi vay bất
cứ thời điểm nào. Đối với các hộ nghèo, các dịch vụ tiết kiệm có vai trò vô cùng quan
trọng trong việc gây dựng một quỹ dự phòng tài chính và vì vậy trong việc giảm được
nguy cơ dễ bị rủi ro. Rất nhiều trường hợp nghiên cứu điển hình trong các PPA đã
minh hoạ được điều chỉ với một đột biến như ốm đau hay gia súc bị chết đã có thể làm
cuộc sống của các hộ đi xuống nhanh chóng như thế nào. Rõ ràng là bất cứ một hình
thức tiết kiệm nào cũng có thể là một cái đệm quí giá để chống đỡ lại các cơn sốc như
vậy. Một hình thức tiết kiệm chuyên sâu khác - bảo hiểm - còn có ích lợi hơn nếu tồn
tại (Khung 5.6).

3.1 Hệ thống thứ bậc của các chiến lược đối phó?

33.       Trong cả bốn điểm nghiên cứu PPA, khi các hộ nghèo gặp khó khăn thì sự giúp
đỡ đầu tiên họ nhận được là từ gia đình, sau đó là bạn bè, rồi đến hàng xóm và cuối
cùng là từ các chương trình của xã và huyện. Phần lớn các hộ đều có thể nhận được sự
giúp đỡ nào đó trong phạm vi cộng đồng nơi họ sinh sống. Sự giúp đỡ này rất đa dạng,
từ cho vay lương thực tới một khoản tiền nhỏ, được sử dụng tài sản công cho đến hình
thức đổi sức lao động lấy lương thực, lấy tiền hay đất và cả khả năng vay mượn sức lao
động (ví dụ như giúp chăm sóc trẻ em để bố mẹ chúng có thể đi làm kiếm tiền). Các
cơ chế hỗ trợ khác nhau có trong phạm vi cộng đồng được nghiên cứu trong các PPA
bao gồm:

•  Vay mượn tiền, lương thực hay sức lao động trong thời gian gặp khó khăn

•  Thành viên của các hội tiết kiệm hay ROSCA (các nhóm tiết kiệm quay
vòng và hội tín dụng)

•  Tiếp cận được với sự giúp đỡ tương hỗ lẫn nhau như trao đổi lao động
trong việc xây dựng nhà, đổi lao động lấy lương thực

•  Đóng góp của cộng đồng vào các đám cưới và đám ma

•  Cộng đồng tổ chức quyên góp giúp đỡ người ốm nặng hay người già

•  Vay mượn từ những người cho vay lãi

•  Cho sử dụng tài sản chung như để chăn thả gia súc hay vào rừng lấy lâm
sản để xây nhà  hoặc để tìm kiếm thêm lương thực

•  !ng hộ về tinh thần (ví dụ như đến nhà giúp đỡ khi người chồng đánh đập
vợ)
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•  Chia sẻ công việc hay chia sẻ hợp đồng làm việc .

Các hộ gia đình Việt Nam cần nhiều sản phẩm và dịchvụ tiết kiệm hơn

Khung 5.6: Giảm nguy cơ dễ bị rủi ro bằng cách mở rộng các cơ hội tiết kiệm bằng tiền

Nhu cầu về các loại dịch vụ và sản phẩm tiết kiệm khác nhau đã được nêu bật trong các
nghiên cứu PPA. Ví dụ như trong PPA ở Lào Cai, các nhu cầu được đề cập đến bao gồm:

•  bảo hiểm y tế - trong trường hợp ốm nặng
•  các chương trình tiết kiệm của cộng đồng - để tài trợ cho các sự kiện văn hoá
•  các hình thức tiết kiệm dễ dàng rút tiền - để cho các nhu cầu cần tiền mặt khẩn

cấp
•  các hình thức tiết kiệm có kỳ hạn - để cho các khoản chi tiêu định kỳ hàng năm

như thuế, nguyên vật liệu, học phí.

Hiện tại trong khu vực tài chính chính qui không dễ dàng có được bất kỳ một loại hình tiết
kiệm nêu trên nào tại các vùng nông thôn.

Các vấn đề:

Với khu vực tài chính nông thôn nói chung, kiểm soát lãi suất có ảnh hưởng lớn đến việc
khuyến khích các tổ chức tài chính chính qui thu hút tiết kiệm. Trợ cấp lãi suất cho vay làm
cho lãi suất tiết kiệm thấp, làm giảm sức thu hút của tiết kiệm gửi ngân hàng so với các hình
thức sử dụng tiền mặt dư thừa khác. Kinh nghiệm ở các nước khác cũng đã cho thấy rằng lãi
suất chỉ là một trong hàng loạt các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu về các dịch vụ tiết kiệm. Các
yếu tố khác bao gồm:

•  An toàn: gửi tiết kiệm có an toàn hay không?
•  Thuận tiện: gửi tiền và rút tiền tiết kiệm có dễ dàng hay không?
•  Khả năng chuyển đổi: tiền gửi tiết kiệm có được rút bằng tiền mặt một cách

nhanh chóng hay không?
•  Bí mật: số dư tiền gửi tiết kiệm của cá nhân có bị tiết lộ hay không

Phần lớn các dịch vụ sẵn có của khu vực tài chính chính qui không thật thuận lợi so với các
tiêu chuẩn trên.

Các vấn đề chính sách

Để phát triển các dịch vụ tiết kiệm, nhiệm vụ đầu tiên là phải thiết lập được một môi trường
chính sách phù hợp để các dịch vụ như trên có thể phát triển được. Các lĩnh vực cần được quan
tâm đặc biệt bao gồm các lĩnh vực liên quan đến việc bảo vệ an toàn tiền gửi tiết kiệm. Cụ thể
là bảo vệ:

•  Chống lại lạm phát - lãi suất thấp nhất phải bằng tỷ lệ lạm phát
•  Chống lại sự sụp đổ của tổ chức tín dụng - các tổ chức phải được quản lý và điều

tiết tốt; trách nhiệm và quyền lợi của người gửi phải rõ ràng; phải có hệ thống bảo
hiểm tiền gửi.

Một khi đã có một khuôn khổ chính sách hợp lý thì có thể phát triển được thể chế và sản
phẩm. Để huy động được tiền gửi các tổ chức tín dụng phải được đặt gần khu vực khách hàng
sinh sống. Tương tự như vậy, các tổ chức này phải có nhiều sản phẩm khác nhau để đáp ứng
được nhu cầu của dân.
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3.2 Từ vay lương thực thực phẩm cho đến lao động trẻ em

34.       Các chiến lược đối phó của các hộ trong PPA có thể được sắp xếp theo một
trình tự như sau: đầu tiên là vay tiền và lương thực, tiếp theo là giảm chi tiêu, đi làm
công ăn lương, bán tài sản và cuối cùng là các biện pháp tuyệt vọng như bán máu, bán
phụ nữ  làm dâu và bán con làm con nuôi. Dưới đây là chi tiết của từng chiến lược cụ
thể.

35.       Vay tiền và vay lương thực - Đây là một trong những chiến lược được nhắc
đến nhiều nhất và được đề cập đến ở tại tất cả các địa bàn nghiên cứu. Do đây là một
biện pháp dùng để đối phó với sự giảm sút tạm thời về mức sống nên việc đi vay này
khó có thể là từ các nhà cung cấp dịch vụ tài chính chính thức: vốn vay từ thị trường
tài chính chính thức cho các hộ nghèo còn rất hạn chế và thậm chí khi họ được vay thì
thủ tục còn quá rắc rối nên khó có thể nhận được tiền một cách nhanh chóng. Các hộ
nghèo có nhiều cách để vay tiền. PPA ở Lào Cai đưa ra 11 hình thức đi vay mà một hộ
nghèo có thể áp dụng được. PPA ở Trà Vinh cho thấy có  9 cách đi vay khác nhau.
Những cách này được minh họa trong Bảng 5.3 dưới đây.

Hộ nghèo đối phó với các đột biến bằng cách đi vay tiền dưới nhiều hình thức

Bảng 5.3: Các hình thức vay tiền của hộ nghèo ở Trà Vinh, Lào Cai

Trà Vinh Lào Cai

Thế chấp tài sản như đất đai

Vay những khoản tiền lớn từ họ hàng hoặc
hàng xóm tốt

Vay những khoản tiền nhỏ từ họ hàng hoặc
hàng xóm

Vay những khoản tiền lớn từ những người cho
vay tư nhân

Vay những khoản tiền nhỏ từ những người cho
vay tư nhân

Tham gia chơi hụi với hàng xóm (ROSCA)

Mua chịu tôm con và thức ăn cho tôm

Mua chịu gạo

Vay từ các chương trình cho vay ưu đãi của
chính phủ (Quĩ Xoá đói Giảm nghèo, Hội phụ
nữ, Ngân hàng dành cho người nghèo, Ban các
dân tộc thiểu số )

Vay tiền mặt từ họ hàng để thanh toán lại các
khoản nợ

Vay thực phẩm từ họ hàng hoặc hàng xóm để
thanh toán lại những khoản vay bằng hiện vật

Vay tiền từ họ hàng không phải chịu lãi suất

Vay tiền từ hàng xóm phải trả lãi suất (4%)

Vay nóng từ người cho vay lấy lãi/ hàng xóm
(8%,10%)

Thuê gia súc để cày bừa

Vay phân bón để gieo trồng

Mượn đất gieo trồng theo thời vụ từ họ hàng
hoặc ở các làng khác

Mua chịu thức ăn và đồ dùng từ các chủ cửa
hàng

Vay từ Ngân hàng nông nghiệp

Vay từ Quĩ Xoá đói giảm nghèo/Ngân hàng
phục vụ người nghèo để chăn nuôi

Nguồn: Báo cáo Tổng hợp PPA, Ngân hàng Thế giới (1999)

36.       Có mối lo ngại được nêu ra trong các báo cáo PPA tại Thành phố Hồ Chí Minh
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và Trà Vinh là một vài hộ nghèo ngày càng bị mắc vào vòng nợ nần luẩn quẩn. Họ vay
để giải quyết khủng hoảng trước mắt nhưng khoản nợ này lại làm tăng đáng kể khoản
chi tiêu của hộ đó vì lãi suất cao. Họ không có khả năng tăng thu nhập để thanh toán
nợ và phải vay các khoản nợ khác để trả cho khoản nợ đầu. " Thành phố Hồ Chí
Minh, các chủ nợ có thể đe doạ dùng bạo lực để thu hồi nợ từ những hộ không trả
được nợ. Thông thường, các hộ không trả được nợ bị chủ nợ đưa đến các cửa hàng
thuê mua mà tại đó họ có thể mua chịu một món đồ, bán nó để lấy tiền trả cho chủ nợ.
Tất nhiên, điều này sẽ dẫn đến một món nợ lớn hơn với mức lãi suất cao. Trong một
vài trường hợp, vay nợ được nhắc đến như là một nguyên nhân  của nghèo đói và một
vài hộ rất miễn cưỡng đi vay vì họ sợ không trả được nợ. Những cách xử sự tàn nhẫn
như vậy của các chủ nợ không thấy được nhắc đến ở  khu vực nông thôn. Tại đây, áp
lực trả nợ được xuất phát từ nhận thức rằng nếu không trả được nợ thì sẽ không bao
giờ vay được tiền của bất cứ ai nữa.

37.       Tình trạng bị mắc nợ thường gây ra những tổn thất về mặt tâm lý. Nhiều hộ,
đặc biệt là ở Thành phố Hồ Chí Minh, đã nói về sự lo lắng và căng thẳng mà tình trạng
nợ nần gây ra. "$Hà Tĩnh, một người được phỏng vấn nhận xét rằng phụ nữ sẽ là người
phải đi vay bạn bè, hàng xóm để trang trải thiếu hụt trong tiêu dùng vì những người
đàn ông không thích để lộ sự tuyệt vọng của mình. Họ thường thích đi vay từ những
nguồn tài chính chính thức với những khoản tiền lớn hơn và thích làm việc với những
tổ chức ở bên ngoài hơn.

38.       Giảm bớt tiêu dùng và sống với bệnh tật . Giảm số lượng bữa ăn, giảm khẩu
phần ăn, thay những món ăn ưa thích bằng những thực phẩm kém chất lượng hơn là
những cách đối phó thông thường với việc thiếu ăn theo thời vụ và những cơn khủng
hoảng khác. Điều này có nghĩa rằng các nguồn lực của hộ rất thiếu thốn và căng
thẳng. Tình trạng này có thể dẫn đến sức khoẻ nói chung có thể bị ảnh hưởng về lâu
dài và chất lượng lao động bị giảm sút. Không thấy xuất hiện một khuynh hướng rõ rệt
nào về việc chỉ một vài thành viên nhất định trong gia đình phải chịu đói: con gái cũng
được cho ăn như con trai và phụ nữ cũng được ăn như đàn ông. Ngoài ra, ở cả Lào Cai
và Thành phố Hồ Chí Minh đều có những hộ phải chung sống với bệnh tật trong thời
gian dài để khỏi phải chi cho việc khám chữa bệnh nhằm tránh sự cạn kiệt các nguồn
lực của họ.

39.       Lao động - Việc chuyển lao động từ các hoạt động nông nghiệp sang việc
nhận tiền thù lao là đối sách phổ biến nhằm chống sự suy giảm mức sống ở Lào Cai.
Nhu cầu đột xuất về tiền ở các vùng cao là nơi thường không có kinh tế hàng hoá phát
triển đòi hỏi phải phân bổ lại các nguồn lực của hộ. Nếu một hộ có lao động dư thừa
thì số dư thừa này có thể được sử dụng để kiếm tiền và thường là làm các công việc
đồng áng cho các hộ giàu hơn trong cùng xã. Các hộ không có lao động dư thừa, và
điều này dường như là phổ biến nhất, sẽ đi làm thuê song khi đó các khoản thu từ nông
nghiệp vào thời gian thu hoạch sẽ bị giảm. Nếu sự phân bổ lại lao động này để lại
công việc đồng áng không có người làm thì các hộ sẽ có thêm động cơ bắt trẻ em phải
thôi học để chúng có thể đỡ đần phần nào công việc. Lao động thuê mướn là nguồn
thu chủ yếu của các hộ nghèo ở Trà Vinh đã phải bán đất của họ. Tuy nhiên, nhu cầu
về lao động mang tính thời vụ và không chắc chắn. Lao động thuê mướn ở Thành phố
Hồ Chí Minh là sách lược tồn tại chứ không phải là sách lược đối phó vì người ta
không có đất nông nghiệp để trông cậy vào. Các hộ nghèo luôn tìm kiếm các công
việc có thể cung cấp nguồn thu nhập thường xuyên. Các hộ di cư gặp khó khăn hơn
trong việc tìm được một công việc ổn định vì không có hộ khẩu thường trú ở thành phố
là một bất lợi thực sự khi xin việc.

40.       Tại các vùng mà thị trường lao động địa phương vẫn chưa tạo ra đủ nhu cầu
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cho lao động giản đơn thì di dân là một việc hiển nhiên. Đây là thực tế ở Hà Tĩnh, nơi
mà các hộ nhận xét rằng tự do di cư là một trong những thay đổi tích cực nhất trong
vài năm qua. Tuy nhiên việc phân tích ảnh hưởng của sự di dân đến các hộ vẫn còn
cho những kết quả khác nhau. Kết quả cuối cùng của việc di dân đối với gia đình lại
phụ thuộc nhiều vào mối quan hệ giữa việc gửi tiền về nhà (có khi là số không), giảm
nhu cầu chi tiêu vì giảm miệng ăn và thêm gánh nặng công việc (đôi khi gánh nặng
này tăng thêm đáng kể) phát sinh bởi sự ra đi của người lao động chính trong gia đình.
Một số làng có tỷ lệ di dân cao - hoặc di dân thời vụ hoặc di dân lâu dài.

41.       Bắt trẻ em thôi học - Đây là sách lược phổ biến mà các hộ áp dụng khi mức
sống giảm. Thực vậy, báo cáo ở Lào Cai đã cho thấy rằng đây gần như là một trong số
các sách lược được thực hiện đầu tiên để chống đỡ với khủng hoảng. Có nhiều dẫn
chứng trong các PPA về chi phí giáo dục và gánh nặng của chúng đối với các hộ
nghèo. Các chi phí này bao gồm các chi phí trực tiếp về học phí, sách, bút và nhiều
hình thức đóng góp cho các quỹ bảo hiểm, xây dựng trường. Chi phí giáo dục cũng
bao gồm cả các chi phí về quần áo, thức ăn. Ngoài ra còn có các chi phí cơ hội do lao
động bị mất đi, mặc dù những chi phí này khác nhau tùy theo độ tuổi của trẻ em và
theo từng vùng. " nơi nào mà người dân nhận thức rằng lợi ích của giáo dục là thấp vì
họ cho rằng một vài năm học tiểu học với chất lượng đào tạo kém cũng không mang
lại một tương lai sáng sủa hơn trong cuộc sống sinh nhai sau này thì các chi phí hữu
hình của việc cho trẻ em đi học sẽ dễ vượt trội lợi ích mà họ nhận thức được. Đây là
trường hợp điển hình cho giai đoạn khủng hoảng khi các nguồn lực bị hạn hẹp đe dọa
các khoản tiêu dùng cơ bản.

42.       Bán đi tài sản - Các hộ gia đình có vật nuôi thường phải bán chúng đi trong
thời gian khủng hoảng mặc dù họ không muốn làm như vậy do chăn nuôi thường là
nguồn thu nhập tiền mặt chính của họ.  PPA ở Lào Cai cho thấy rằng sách lược đầu
tiên của các hộ khi cần tiền thường là chuyển bớt lao động từ sản xuất nông nghiệp
sang các hoạt động làm thuê kiếm tiền trước khi dựa vào việc bán gia súc.  " Trà
Vinh, các hộ nghèo có thể sẽ bán đi đất của họ trong thời gian khủng hoảng và điều
này gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với tiềm năng sản xuất trong tương lai trong bối
cảnh các cơ hội làm thuê mướn không nhiều (Khung 5.7). Tại Thành phố Hồ Chí
Minh, các hộ trong thời gian khủng hoảng thường bán nhà của họ nếu như họ có nhà.
Sau đó họ có thể đi thuê nhà hoặc mua một căn nhà rẻ hơn. Điều đáng chú ý là các hộ
hiếm khi đề cập đến vai trò của tiền tiết kiệm được trong việc giúp họ đương đầu với
những đột biến. Các phương tiện tiết kiệm tiền rất hạn chế ở khu vực nông thôn và các
hộ thường để dành dưới hình thức gia súc.
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Đối phó với đột biến bằng cách bán đất có thể đẩy một gia đình lâm vào tình trạng mất trắng

Khung 5.7: Tình trạng không có đất ở Trà Vinh

Những người nghèo không có đất ở Trà Vinh xác định các vấn đề có quan hệ thúc đẩy  lẫn nhau là
việc phụ thuộc vào lao động thuê mướn và thiếu các nguồn lực sản xuất như là hai trong số các
vấn đề nghiêm trọng nhất của họ. Do tiền công thấp nên điều này dẫn đến kết quả là không có khả
năng tiết kiệm tiền hoặc phát triển các kỹ năng cần thiết để thoát khỏi nghèo đói.

Không có đất góp phần gây ra sự mắc nợ kinh niên và khả năng rất dễ bị tổn thương. Nhiều hộ
nghèo đã nói với các thành viên của nhóm nghiên cứu rằng trở thành người không có đất là một
“trò chơi mất trắng”; không có đất càng lâu thì tình hình càng trở nên tồi tệ. Chính vì thế người
không có đất trong thời gian dài càng tụt sâu hơn nữa trong nấc thang kinh tế. Người không có đất
ở cả hai huyện được điều tra có khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ do vậy có ít cơ hội để cải
thiện cuộc sống của họ. Người lao động không có đất ít có cơ hội tiếp xúc với các dịch vụ y tế và
các dịch vụ khác vì họ làm việc xa nhà vào ban ngày khi cán bộ làm dịch vụ đến. Vì nhiều người
không có đất đi xa hàng tuần hoặc hàng mùa nên họ cũng bị lỡ các dịch vụ phục vụ cho cả làng
như các khóa đào tạo hướng dẫn về cách vay vốn hoặc về khuyến nông thường kéo dài một vài
ngày.

Nguồn : PPA ở Trà Vinh, Oxfam (1999)

43.       Lao động trẻ em - Đối với một số hộ nghèo nhất ở cả thành thị và nông thôn,
lao động trẻ em cung cấp thêm nguồn thu nhập trong thời gian khó khăn (bằng cách
làm việc kiếm tiền) hoặc cung cấp lao động gián tiếp bằng cách thay thế cho lao động
lớn khi họ phải thay đổi công việc thường ngày (ví dụ như đảm nhận thêm công việc
nhà hoặc việc đồng áng để người lớn đi kiếm tiền). Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các
hoạt động thông thường nhất cho trẻ em bao gồm :

•  Bới rác

•  Bán vé số

•  Bán phở hoặc thức ăn khác trên phố

•  Làm thuê trong nhà hoặc trong xưởng nhỏ (Ví dụ : làm tăm, đồ nhựa, làm
tiền âm phủ, bó hương và đánh bóng các lư hương bằng đồng )

•  Làm phục vụ trong gia đình (chủ yếu là con gái )

•  Khuân vác

•  Phụ nề (chủ yếu là con trai lớn )

44.       Tại Lào Cai, trẻ em và những người lao động trẻ từ các hộ nghèo đôi khi được
gửi đến ở cho các hộ khác trong thời gian 2 - 3 năm (xem Khung 5.8). Tại các hộ chủ
nhà, chúng được làm các công việc phù hợp với trẻ em như chăn trâu, nuôi lợn và
chăm sóc những đứa trẻ nhỏ hơn. Bù lại, đứa trẻ được nuôi ăn và bố mẹ chúng có thể
được trả công bằng con giống để nuôi. Đây được xem như là một sự thoả thuận đôi
bên cùng có lợi: một hộ nhận được lao động cần thiết trong khi hộ nghèo có thể giảm
thiểu chi phí mà không phải lấy đi thức ăn của đứa trẻ đồng thời lại được nhận trả
công dưới hình thức vật nuôi. Sau một vài năm đứa trẻ lại trở về sống với bố mẹ. Có
một số bằng chứng về lao động trẻ em ở Trà Vinh (gửi những đứa trẻ đi làm phục vụ
trong gia đình) mặc dù vấn đề gay cấn ở Trà Vinh là thiếu nhu cầu về lao động và điều
này có lẽ đã hạn chế phạm vi sử dụng trẻ em như là một biện pháp để đối phó. Tại
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Thành phố Hồ Chí Minh, các hộ gia đình đôi khi gửi trẻ em về sống ở vùng nông thôn
với họ hàng.

Do khó khăn nên đôi khi thậm chí trẻ em cũng được  sử dụng như là phương thức để đối phó

Khung 5.8: Sử dụng trẻ em để đối phó với khó khăn

Seng (44 tuổi ). Tỉnh Lào Cai

Seng là một phụ nữ góa chồng có 2 con gái (13 tuổi và 17 tuổi ). Chồng chị đã mất 12 năm trước
đây tức là vào năm 1987. Một hôm anh ta đến nhà bố để giúp ông mổ thịt con lợn bị bệnh. Sau khi
giết lợn xong, họ ăn cỗ và uống rất nhiều. Sau đó anh ta trở về nhà ngủ. Năm ngày sau, anh ta
không cho chị đi làm vì biết rằng mình sắp chết. Sau khi anh ta mất chị đã phải đối mặt với rất
nhiều khó khăn trong nhiều năm. Lũ trẻ thì còn nhỏ, nhà cửa bị hư hỏng, họ lại không có trâu, lợn
hay gà. Hàng năm gia đình còn thiếu ăn. Trong thời gian thiếu ăn chị ta phải làm công cho các gia
đình khác để đổi lấy 2 kg ngô để ăn. Chị phải cho đứa con thứ hai đi làm ở một gia đình giàu hơn
để đổi lấy một con bò nhỏ.

Nguồn: PPA ở Lào Cai, MRDP ( 1999 ).

Các chiến lược đối phó có thể hủy hoại cuộc sống trong tương lai

45.       Các nghiên cứu PPA cũng chỉ ra sự liên quan giữa nghèo đói và nguy cơ dễ bị
rủi ro trước các đột biến bên ngoài và khẳng định là khả năng tiếp cận được với tài sản
công là một phương thức đối phó quan trọng đối với đột biến (thí dụ như có thể kiếm
thêm tiền bằng cách vào rừng đốn củi). Các hộ nghèo ở nông thôn thường bị mắc vào
vòng luẩn quẩn của việc khai thác quá mức môi trường thiên nhiên của họ để thu được
lợi ích trước mắt nhưng lại huỷ hoại sự tồn tại lâu dài của chính mình.

46.       Chính phủ thực sự lo ngại trước vấn đề sử dụng tài nguyên thiên nhiên một
cách bừa bãi và tỷ lệ che phủ của rừng tự nhiên bị giảm sút. Việc thành lập Uỷ ban
quốc gia về môi trường (NEA) và thông qua Luật bảo vệ môi trường trong năm 1993
đánh dấu một bước tiến đáng kể. Đặc biệt trong ngành lâm nghiệp chính phủ đã có
những nỗ lực phối hợp để giải quyết các vấn đề.

Chương trình phủ xanh đất trống đồi trọc (Quyết định 327) được thông qua vào tháng
9/1991 và được tiếp nối vào năm 1998 với Chương trình 5 triệu héc-ta rừng (Quyết
định 661, tháng 7/1998). Các chương trình này đã thừa nhận tiềm năng của hệ thống
phát triển, tái tạo và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên thông qua hệ thống quản lý chặt
chẽ, hợp lý có sự tham gia của các hộ ở địa phương. Một nhóm các đối tác bao gồm
chính phủ và các nhà tài trợ đã được thành lập vào đầu năm 1999 để giúp chính phủ
phát triển các nguyên tắc, chính sách và qui trình hỗ trợ cho Chương trình 5 triệu héc
ta rừng và để phối hợp các trợ giúp phát triển khác nhau. Nhóm này đã đi đến một sự
nhất trí chung về tiến trình tổng thể với mục tiêu phát triển các nguyên tắc về phát
triển lâm nghiệp, về tính khả thi của việc đồng tài trợ, cho vay theo chương trình và
theo ngành và các đầu tư cụ thể.
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4. mạng lưới an sinh công cộng và

các chương trình mục tiêu

“Bên cạnh các nỗ lực hỗ trợ của Chính phủ, sự tham gia của cộng đồng đã
phát huy theo truyền thống dân tộc “thương yêu và giúp đỡ  lẫn nhau” và “lá
lành đùm lá rách“ là yếu tố quyết định hàng đầu giúp cho công cuộc xoá đói
giảm nghèo  thành công trong những năm gần đây. Trong quá trình này, năng
lực và sự sáng tạo của các địa phương là rất quan trọng“

(Ông Lê Khả Phiêu, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, 1/1999 )

47.       Quan điểm mạnh mẽ và bao quát của Chính phủ và các đoàn thể ở Việt Nam là
trách nhiệm giảm bớt nghèo đói phải được chia sẻ giữa 3 nhóm chủ chốt: Chính phủ,
cộng đồng và bản thân những người nghèo. Một mình Chính phủ không thể giải quyết
được các vấn đề. Chính phủ có thể hoạt động như chất xúc tác để huy động các nguồn
lực ở địa phương, nhưng cộng đồng và những người nghèo cũng phải chia sẻ một phần
trách nhiệm đó. Chính những nhận thức này đã ảnh hưởng đến việc tổ chức và triển
khai các chương trình về mạng lưới an sinh công cộng của Chính phủ.

48.       Trước năm 1998, ở Việt Nam có rất nhiều chương trình giảm nghèo đói ở cả
cấp quốc gia cũng như cấp địa phương (Van de Walle, 1998). Trong 1998, đa số các
chương trình đó (ngoại trừ bảo trợ xã hội) đã được hợp lại thành một chương trình
quốc gia - Chương trình Xoá đói Giảm nghèo. Nguồn gốc và sự tiến triển của chương
trình này có nhiều điều lý thú và điều quan trọng là phải hiểu được chúng trước khi
đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của Chương trình Xoá đói Giảm nghèo này.

4.1   Chương trình Xoá đói Giảm nghèo (XĐGN)16- tiến triển từ những nỗ lực
cấp địa phương thành một chương trình quốc gia

49.       Mặc dù trong suốt một thời gian dài đã không có một sự đề cập chính thức nào
về mức độ phổ biến rộng rãi của đói và nghèo ở Việt Nam (UNDP, 1999) nhưng đã có
một số chương trình của Chính phủ hướng mục tiêu vào những vùng khó khăn hơn
trong dân chúng. Trong những năm cuối của thập niên 80, lần đầu tiên việc giảm
nghèo đói đã nổi lên như là vấn đề được ưu tiên của Đảng và của cán bộ chính quyền
địa phương tại một số huyện phải đối mặt với tình trạng vô cùng nghèo đói. Đại hội
Đảng lần thứ VII năm 1991 đã chỉ ra rằng đói và nghèo là những vấn đề tồn tại dai
dẳng tại các vùng núi cao, hẻo lánh và tại các căn cứ địa cách mạng cũ. Đại hội cũng
nhấn mạnh rằng vẫn còn thiếu sự quan tâm của các cơ quan chính phủ trong việc cung
cấp các dịch vụ hỗ trợ - như hạ tầng cơ sở, trung tâm y tế và giáo dục tại các xã - cho
người nghèo, đặc biệt cho đồng bào dân tộc ít người sống tại các xã miền núi cao và
hẻo lánh.

50.       Năm 1992,  Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố đi đầu các tỉnh và thành phố
trong công cuộc cải cách kinh tế - đã khởi xướng nỗ lực đầu tiên về XĐGN tại cấp
tỉnh. Công chúng và các cơ quan chính quyền địa phương đã hiểu ra rằng các nỗ lực
cải cách sẽ mang lại lợi ích khác nhau cho các nhóm dân cư khác nhau và các vùng địa
lý khác nhau. Những người bị tụt hậu phía sau cần sự giúp đỡ để duy trì được mức
sống tối thiểu. Sáng kiến khởi xướng của Thành phố chủ yếu tập trung vào việc xóa

                                                     
16 Phần này dựa chủ yếu vào Báo cáo do UNDP tài trợ của Nguyễn Thế Dũng (1999) về “Đánh giá năng
lực về Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xoá đói Giảm nghèo của Việt nam”.
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đói thông qua tăng chi tiêu từ ngân sách để cải thiện các hỗ trợ trực tiếp phục vụ cho
các xã và những người nghèo nhất. Sáng kiến này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ
rộng rãi trong công chúng. Một điều trở nên hiển nhiên là ngoài nhận thức và nỗ lực
của các tổ chức chính quyền địa phương thì các phương pháp tự trợ giúp và từ dưới lên
với sự tham gia của người dân đóng vai trò rất quan trọng để bất cứ hoạt động XĐGN
có thể đến được với người nghèo.

51.       Năm 1993, hàng loạt các tỉnh khác cùng tham gia nỗ lực XĐGN. Ngưỡng
nghèo quốc gia đầu tiên đã được Bộ Lao động và Thương Binh xã hội (LĐ và TBXH)
hình thành vào năm 1993 và sau đó được sửa đổi vào năm 1995. Chính phủ cũng phát
động hàng loạt các nỗ lực liên quan đến XĐGN trong cả nước như cung cấp tín dụng
không cần thế chấp cho người nghèo (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- NN và PTNT); Chương trình 327 về “Cải tạo đồi trọc đất hoang và định canh định cư
các dân tộc ít người”; và Chương trình 120 về “Tạo công ăn việc làm”. Hai Chương
trình sau thử nghiệm quan niệm của chính phủ đối với việc giải quyết các vấn đề ưu
tiên kinh tế xã hội thông qua các chương trình mục tiêu.

52.       Đại hội Đảng lần thứ VIII năm 1996 đã vạch ra chương trình quốc gia XĐGN
trong tương lai bằng việc xác định các mục tiêu và các biện pháp chính sách và XĐGN
đã trở thành một chính sách quốc gia quan trọng. Chính phủ đã phải mất hai năm để
xác định rõ tổ chức thể chế của chương trình. Tháng 7 năm1998, Chính phủ đã chính
thức thành lập Chương trình Mục tiêu Quốc gia về XĐGN (Chương trình 133) cho giai
đoạn 1998-2000. Cũng vào tháng 7 năm 1998, Chính phủ đã hình thành một chương
trình có liên quan để giúp đỡ cho các xã miền núi vùng sâu vùng xa nghèo nhất
(Chương trình 135).

4.2 Người nghèo cần gì

53.       Phạm vi của chương trình gồm 9 bộ phận nhằm xoá đói và giảm tỷ lệ nghèo
đói còn 10% dân số tính đến năm 2000. Những sáng kiến khởi xướng về XĐGN của
địa phương đã được hàng loạt các chính sách ngành liên quan đến XĐGN cũng như
những can thiệp được trình bày trong Khung 5.9 ủng hộ. Chín thành phần của chương
trình gồm: Định canh định cư, tái định cư và các vùng kinh tế mới (do MARD thực
hiện); phát triển cơ sở hạ tầng tại các xã nghèo và tái định cư (CEMMA); thúc đẩy sản
xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp (MARD); Các dịch vụ khuyến nông cho nông
nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (MARD); Chương trình tạo thu nhập (MOLISA); đào
tạo cán bộ XĐGN (MOLISA và CEMMA); trợ giúp các dân tộc ít người đang phải
đương đầu với những khó khăn nghiêm trọng (CEMMA); cung cấp dịch vụ tín dụng
và tiết kiệm cho người nghèo (SBV); giáo dục cho người nghèo (MOET); và y tế cho
người nghèo (MOH).

54.       Một số thành phần của chương trình XĐGN và các hoạt động khác nhằm mục
tiêu XĐGN đã được thực hiện trong thời gian, ví dụ như Chương trình Tạo việc làm
120 đã được thực hiện từ năm 1992, và các chương trình tái định cư ở Vùng Kinh tế
Mới và tái định cư cho các nhóm dân tộc ít người đã được thực hiện trong nhiều năm.
Việc đánh giá ảnh hưởng tác động của các chương trình nàyđối với tình trạng đói
nghèo rất có ích cho việc định ra các phương hướng hành động tiếp theo.

4.2 Người nghèo muốn được sử dụng nhiều hơn các dịch vụ và hoạt động của
chương trình XĐGN

55.       Một điều chưa rõ là các chính sách và các chương trình này có ảnh hưởng như
thế nào đến người nghèo. Các PPA cho thấy rõ là hầu hết các dịch vụ của Chính phủ
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liên quan đến người nghèo bao gồm:

•  Các dịch vụ y tế

•  Dịch vụ giáo dục

•  Dịch vụ nông nghiệp, thuỷ sản và thú y

•  Vốn vay từ các chương trình XĐGN do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn cung cấp.

56.       Tất cả các dịch vụ này đều nhận được sự quan tâm của chương trình XĐGN và
Chương trình hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, trong các PPA người dân rất
phàn nàn về khả năng tiếp cận của người nghèo tới các dịch vụ này.
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Chính phủ đã khởi xướng hàng loạt các chính sách can thiệp liên quan đến XĐGN

Khung 5.9:  Các chính sách mục tiêu nhằm giảm nghèo đói

Giao đất – Chính phủ coi chính sách giao đất nông nghiệp và đất trồng rừng cho nông dân là một
biện pháp lâu dài cơ bản nhằm tiến tới xoá đói, giảm nghèo và phát triển công bằng tại nông thôn.

Cung cấp tín dụng cho người nghèo - Đây là biện pháp được sử dụng rộng rãi để hỗ trợ cho các hoạt
động sản xuất của các hộ nghèo. Có rất nhiều chương trình khác nhau nhưng có thể phân loại thành
hai nhóm chính: các chương trình bền vững về mặt tài chính (như Ngân hàng NN và PTNT và một
vài chương trình của Hội Phụ nữ) và các chương trình khác không bền vững về mặt tài chính (như
Ngân hàng phục vụ người nghèo).

Xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn - Đây cũng là một chính sách quan trọng của Chính phủ. Hệ
thống thuỷ lợi, nhất là cho trồng lúa, đường xá nông thôn, trường học và các trạm xá, và cung cấp
nước sạch cho nông thôn là những lĩnh vực được chú trọng quan tâm đặc biệt.

Các dịch vụ nông nghiệp – Một chương trình về các dịch vụ hỗ trợ sản xuất như  khuyến nông lâm
và ngư nghiệp, cung ứng nguyên vật liệu và chuyển giao công nghệ đã được thực hiện từ những
năm đầu thập kỷ 90 để đáp ứng nhu cầu của nông dân về đầu vào cho sản xuất.

Khuyến khích tạo công ăn việc làm - Được hình thành năm 1992, Chương trình Quốc gia về tạo
công ăn việc làm chủ yếu hoạt động như là một mạng lưới an sinh nhằm giảm bớt những ảnh hưởng
tiêu cực của quá trình cơ cấu lại khu vực kinh tế quốc doanh. Mục đích của chương trình này là trực
tiếp thúc đẩy các cơ hội tạo việc làm thông qua các hình thức như trả tiền trợ cấp thôi việc, tín dụng
trợ cấp và đào tạo các nghề mới.

Định canh Định cư cho các dân tộc ít người quen sống du cư - Chương trình định  canh định cư và
phát triển các khu kinh tế mới đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với các chính
quyền địa phương thực hiện nhằm nâng cao mức sống của người nghèo bằng cách huy động các tài
nguyên đất đai cho sản xuất nông nghiệp.

Phủ xanh đất trống đồi trọc – Mục tiêu của chương trình này là phủ xanh các vùng đất trống đồi
trọc và phát triển nông, lâm và ngư nghiệp trên toàn lãnh thổ đất nước. Trong những năm 1993-
1996 các mục đích của chương trình này đã dần dần co hẹp lại chỉ tập trung vào phát triển các khu
rừng đặc dụng được bảo vệ tại các vùng núi cao.

Giáo dục – Các hoạt động mục tiêu bao gồm: đến năm 2000 đảm bảo tất cả các huyện đều có
trường tiểu học với chất lượng tốt; đẩy mạnh các hình thức giáo dục không chính thức cho trẻ em
không đến trường và cho người mù chữ; và cải thiện hệ thống đào tạo dạy nghề để đáp ứng được
nhu cầu của thị trường.

Y tế – Bao gồm hai loại hoạt động: các chương trình ngành dọc (như chương trình phòng chống
bệnh sốt rét, bệnh bướu cổ, tiêm chủng, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em); và các chương trình
hoạt động của địa phương (như cung cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí, xây dựng cơ sở cung cấp
dịch vụ miễn phí cho người nghèo)

Mạng lưới bảo trợ và an sinh xã hội – Trong lĩnh vực này có ba quỹ chính: (i) Quỹ bảo đảm xã hội
cho cựu chiến binh và thương bệnh binh trong chiến tranh; (ii) Quỹ bảo đảm xã hội cho trợ cấp
thường xuyên trợ giúp cho các đối tượng tàn tật, trẻ em mồ côi và người già cả; (iii) Quỹ dự trữ
phòng chống thiên tai và đói kém.

Phòng chống và kiểm soát ma tuý - Được thành lập năm 1993với đối tượng chủ yếu là đồng bào ít
người nghèo trên vùng núi.

Nguồn: Tài liệu của chương trình XĐGN (1999).
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57.       Các dịch vụ y tế được đánh giá là quá đắt và chất lượng kém, ngay cả đối với
các bản vùng cao tỉnh Lào Cai là nơi được áp dụng chế độ miễn phí. Nhiều hộ thích sử
dụng dịch vụ tư nhân hơn vì các bác sĩ tư có thể chấp nhận đến tận nhà bệnh nhân và
cho chữa bệnh chịu. Có một số bản cách xa trạm xá huyện hàng ngày đường vừa đi và
về và như vậy rất tốn kém về mặt chi phí về lao động. Quan sát cho thấy các hộ nghèo
thường chịu đựng lâu dài với bệnh tật để tránh phí tổn đi khám và chữa bệnh. Chi phí
về chăm sóc sức khoẻ là một vấn đề đặc biệt khó khăn đối với các hộ nghèo có người
già.

58.       Các dịch vụ giáo dục cũng bị coi là không đến được với một số nhóm người
nghèo nhất. Tất cả các PPA đều nhận thấy là nghèo đói hay thiếu ăn là yếu tố chính
buộc học sinh phải thôi học ở các lớp thấp. Tại Hà tĩnh, các hộ phàn nàn là họ gặp
phải khó khăn trong việc trang trải các nhu cầu sinh hoạt do phải trả học phí và các
khoản đóng góp khác, trong khi đó tiền học thì ngày càng tăng khi học sinh học lên
các lớp cao hơn. Mối liên quan giữa nghèo đói và bỏ học không chỉ hạn chế trong
phạm vi các vùng nông thôn. Các hộ nghèo ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng gặp phải
những khó khăn khi trang trải chi phí cho giáo dục tiểu học. Điều này đặc biệt đúng
đối với các hộ không có hộ khẩu chính thức vì họ không được hưởng chế độ miễn học
phí như các hộ nghèo có hộ khẩu. Tất cả các báo cáo PPA đều nhận xét rằng nghèo
đói và trình độ học vấn thấp sẽ cùng làm tăng thêm xu hướng nghèo đói và sẽ tiếp tục
kéo dài cho thế hệ sau. Lôgic này có thể được áp dụng cho các nhóm khác có trình độ
học vấn thấp: nơi mà người dân tộc ít người và phụ nữ đã ở trong tình trạng khó khăn
thì việc không cung cấp các dịch vụ giáo dục một cách đồng đều giữa tất cả các nhóm
dân cư sẽ duy trì sự cô lập và vì vậy, cả sự nghèo đói của họ.

59.       Các dịch vụ nông nghiệp, thuỷ sản và thú y gặp phải những khó khăn trong
việc vươn tới các vùng hẻo lánh. Người nông dân cảm thấy họ không có cơ hội để phát
triển trên đất của họ do thiếu kỹ năng và kiến thức cần thiết để tăng năng suất trong
việc sử dụng đất. Hạn chế này có thể vì các trạm khuyến nông của huyện thiếu nguồn
lực,  nhưng cũng có ý kiến lo ngại về cách tiếp cận của phương pháp khuyến nông. Có
một điểm chắc chắn là các hộ nghèo cảm thấy họ bị bỏ qua trong các chương trình đào
tạo, nhất là đối với phụ nữ. Đồng thời cũng có ý kiến lo ngại rằng các hoạt động
khuyến nông còn mang tính chỉ thị và theo kế hoạch - mặc dù chính phủ đã bỏ việc
quản lý trực tiếp đối với nông nghiệp, nhưng các hoạt động khuyến nông vẫn chưa
được cung cấp theo nhu cầu.

60.       Các dịch vụ tài chính chính thức, bao gồm cả những dịch vụ nhằm phục vụ
người nghèo, dường như bỏ qua các nhóm người nghèo nhất tại các vùng nông thôn.
Tại Hà Tĩnh, đánh giá PPA đã cho thấy “phần lớn người nghèo, và có lẽ tất cả những
người nghèo nhất trong các xã tiến hành PPA không tiếp cận được đến vốn vay từ các
nguồn vốn chính thức”, và điều này làm cho những người dân nghèo tại một xã nghèo
đã phải nói “trong khi người giàu vay được vốn thì người nghèo chỉ được xem xét để
vay vốn”.  " vùng nông thôn Việt Nam có hai nhà cung cấp dịch vụ tài chính trên thị
trường chính thức là Ngân hàng NN và PTNT và Ngân hàng Phục vụ Người nghèo
(VBP). Nhưng Ngân hàng Phục vụ Người nghèo lại do Ngân hàng NN và PTNT quản
lý nên nhiều hộ không phân biệt được sự khác nhau giữa hai tổ chức này. Như đã trình
bày ở trên, Ngân hàng cho Người nghèo (VBP) (thường cùng với Hội Phụ nữ) là kênh
thực hiện các khoản cho vay được trợ cấp từ chương trình XĐGN và các chương trình
khác. Vì các khoản cho vay này được trợ cấp nên nguồn cho vay bị hạn chế và nhu cầu
đối với vốn vay này rất lớn. Tuy lãi suất không thấp như vốn vay từ VBP nhưng lãi
suất của vốn vay từ Ngân hàng NN và PTNN cũng còn thấp hơn rất nhiều so với vay
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trên thị trường phi chính thức và vì vậy cũng có nhu cầu vốn vay khá lớn.

61.       Một điều thú vị là tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi khởi xướng ra chương trình
XĐGN, thì chương trình này được người nghèo đánh giá cao nhất. Từ đánh giá PPA
tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể thấy rằng có lẽ các hộ nghèo được tiếp cận tốt hơn
đến các nguồn tín dụng chính thức. Theo báo cáo PPA này, nhìn chung các hộ nghèo
được vay vốn dành cho họ, ngoại trừ dân di cư không có hộ khẩu chính thức.

4.3 Người nghèo nhận được gì

62.       Các PPA đã chỉ ra rằng tuy có nhiều nỗ lực và các chương trình của chính phủ
đã tồn tại hay đã được lên kế hoạch nhưng việc thực hiện và phạm vi của chúng phụ
thuộc chủ yếu vào các tổ chức chính quyền và nguồn lực ở địa phương, các nguồn lực
này hiếm khi có đủ. Vì vậy các chương trình thường là nhỏ, phạm vi hạn hẹp và nhiều
khi không đến được với người nghèo. Điều này đã được khẳng định bằng các số liệu từ
VLSS98. Bảng 5.4 trình bày số liệu từ báo cáo của các hộ về các khoản thu nhập họ đã
nhận được từ các chương trình xã hội của chính phủ (và các tổ chức phi chính phủ)
trong năm qua tính theo đầu người. Khoản chi trả lớn nhất của chính phủ (82% của
tổng số trong năm 1998) là từ quỹ bảo hiểm xã hội, chi trả cho các đối tượng hưu trí,
trợ cấp mất sức cho cán bộ công nhân viên chức và người lao động trong các xí nghiệp
quốc doanh. Các khoản bảo trợ xã hội bao gồm lương cho cựu chiến binh, cho các gia
đình liệt sĩ thì nhỏ hơn rất nhiều và chỉ chiếm 16% trong tất cả các khoản phúc lợi chi
trả.
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Chi trả bảo hiểm xã hội cho công chức nhà nước chiếm tỷ lệ lớn trong hệ thống phúc lợi xã
hội của Việt Nam.

Bảng 5.4: Phạm vi  hưởng lợi của thu nhập từ phúc lợi xã hội, 1998

Nhóm 20%
dân số

Thu nhập từ các chương trình
(Đồng Việt nam/đầu người/năm)

Tổng thu
nhập từ
các quỹ
phúc lợi
trên tổng
thu nhập

của hộ (%)
Quỹ
bảo

hiểm xã
hội

Quỹ Bảo
trợ xã hội

Chương
trình Xóa
đói Giảm

nghèo

Trợ giúp
từ các Tổ
chức Phi

Chính
phủ

Tổng thu
nhập từ

phúc lợi xã
hội

Nhóm  20%
nghèo nhất

15.961 11.282 1.472 1.152 29.868 2,7

Nhóm 20%
thứ 2

42.020 15.597 2.415 554 60.586 3,7

Nhóm 20%
thứ 3

77.120 24.500 1.053 313 102.986 4,8

Nhóm 20%
thứ  4

153.840 23.535 869 298 178.542 6,1

Nhóm 20%
giàu nhất

207.654 21.776 659 443 230.532 3,8

Tổng 99.352
(82,4%)

19.339
(16,0%)

1.294
(1,1%)

552
(0.,%)

120.537
(100%)

4,4

Nguồn: Ước tính của Ngân hàng Thế giới dựa vào số liệu của VLSS98 (1999).

63.       VLSS cũng tìm hiểu về phúc lợi xã hội theo các chương trình hay chính sách
xoá đói giảm nghèo của Chính phủ cũng như sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ
trong nước và quốc tế. Số tiền nhận được ở đây là không đáng kể, khoảng 0.92 USD và
0.40 USD tương ứng cho một người/một năm.

64.       Bảng 5.5 cung cấp các thông tin về phần trăm dân số ở mỗi nhóm 20% dân số
nhận được phúc lợi xã hội. Phạm vi ảnh hưởng của chương trình xóa nghèo đói rất
nhỏ: chỉ có 2.2% dân số sống trong các hộ gia đình nhận được phúc lợi từ các chương
trình xoá đói giảm nghèo. Các con số này có thể thấp hơn thực tế vì các hộ gia đình có
thể không biết nguồn của những phúc lợi mà họ nhận được. Tuy nhiên, cả số liệu của
VLSS và PPA đều cho thấy phạm vi hạn chế của các chương trình phúc lợi xã hội.
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Phạm vi hưởng lợi của các chương trình giảm nghèo công cộng rất hạn hẹp

Bảng 5.5: Phạm vi hưởng lợi của hệ thống phúc lợi xã hội, 1998

Nhóm 20% Tỷ lệ % dân số sống trong các hộ được nhận phúc lợi xã hội từ
các nguồn

Quỹ bảo
hiểm xã hội

Quỹ Bảo trợ
xã hội

Quỹ XĐGN Tổ chức phi
chính phủ

Nhóm 20% nghèo nhất 3,5 9,2 6,7 0,7

Nhóm 2 8,1 8,6 1,8 0,9

Nhóm 3 10,6 11,7 1,4 0,3

Nhóm 4 16,4 10,4 1,0 0,2

Nhóm 20% giàu nhất 17,5 7,9 0,3 0,1

Tổng số 11,2 9,5 2,2 0,5

Nông thôn 9,4 10,2 2,6 0,6

Thành thị 18,3 7,1 0,8 0,1

Nguồn: Ước tính của Ngân hàng Thế giới dựa vào số liệu của VLSS98 (1999).

4.4 Tăng cường việc hướng các nguồn lực khan hiếm cho xoá đói giảm nghèo như
một ưu tiên hàng đầu

65.       Các nguyên tắc dùng làm cơ sở cho mạng lưới an sinh và trợ giúp dựa vào cộng
đồng với mức độ phân cấp cao hiện đang bị nền cơ chế kinh tế thị trường đang hình
thành đe dọa. Đặc biệt tính cơ động ngày càng cao là một yếu tố không thể thiếu được
của cơ chế thị trường đã làm giảm hiệu quả của việc phát hiện và giúp đỡ người nghèo
của cộng đồng và làm cho việc huy động các nguồn lực của cộng đồng để  giúp đỡ
người nghèo trở nên khó khăn hơn.

66.       Để cải thiện việc định hướng mục tiêu và tiếp cận tới người nghèo tốt hơn thì
trước hết chính phủ phải chuyển đổi các cơ cấu và quá trình thể chế đã từng làm cơ sở
cho việc chuyển nhượng và cung cấp mạng lưới an sinh trong thời gian qua. Quá trình
chuyển đổi này bao gồm:

•  Xác định và giám sát: Cần phải qui định các chuẩn mực quốc gia về xác
định người nghèo một cách nhất quán giữa các vùng trong cả nước; cần
phải thiết kế và thực hiện các cuộc điều tra và các công cụ khác để đánh
giá và giám sát nhu cầu của địa phương và kết quả thực hiện chương trình
một cách nhất quán.

•  Phối hợp các chương trình: các tiểu chương trình hiện có cần phải được
liên kết và phối hợp một cách chặt chẽ hơn. Đồng thời cũng cần phải thiết
lập một hệ thống các qui tắc rõ ràng và phổ biến cho việc thực hiện tại cấp
địa phương.
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•  Tăng cường chức năng của mạng lưới an sinh: Cần phải nỗ lực xây dựng
một mạng lưới an sinh có cả chức năng bảo hiểm để vừa giúp các cá nhân
giải quyết được  rủi ro của riêng họ lại vừa tạo điều kiện cho các hộ và
cộng đồng khắc phục được các đột biến ảnh hưởng đến toàn bộ địa phương.
Mục tiêu thứ hai còn đòi hỏi nỗ lực ở trung ương và mức chia sẻ rủi ro cao
hơn ở cấp quốc gia. Hệ thống này cần phải rất linh hoạt theo nghĩa là nó
luôn phải sẵn sàng cứu trợ khi cần thiết.

Khả năng định hướng mục tiêu thường tăng lên trên hai nguyên tắc sau:

67.       Định hướng các nguồn lực vào các vùng nghèo: ngân sách trung ương dành
cho cứu trợ nghèo đói, chương trình xã hội và các chương trình khác cần phải được
định hướng vào các tỉnh và các vùng nghèo thông qua sử dụng các bản đồ nghèo đói
và thông tin từ các chương trình giám sát nghèo đói được thực hiện tốt. Bản đồ thông
tin về nghèo đói càng chi tiết thì việc định hướng sự trợ giúp ở cấp cộng đồng càng có
tính khả thi cao hơn. Mặc dù tính cơ động hiện ngày một gia tăng  nhưng Việt nam
vẫn còn nhiều khả năng để định hướng sự trợ giúp theo vùng địa lý một cách tốt hơn.

68.       Sử dụng sự tự định hướng mục tiêu ở bất cứ nơi nào có thể: Kinh nghiệm
quốc tế cho thấy việc tự định hướng mục tiêu - theo đó mà các điều kiện được đưa vào
thiết kế dự án sao cho chỉ có người nghèo được tham gia - thường là phương pháp định
hướng mục tiêu có hiệu quả nhất về mặt chi phí nhằm có được tác động đến nghèo đói
trong một khu vực nhất định trong hoàn cảnh có nhiều hạn chế mà kinh tế nông thôn
kém phát triển phải đối mặt. Tự định hướng mục tiêu thường có chí phí hành chính
thấp, giữ gìn được các khuyến khích người dân thoát khỏi nghèo đói và ít bị phụ thuộc
vào các giới có chức quyền ở địa phương hay các quan chức tham nhũng.

69.       Nghiên cứu và kinh nghiệm quốc tế cho thấy có nhiều hình thức về tự định
hướng mục tiêu được sử dụng tương đối rộng rãi có thể hoạt động tốt mà vẫn hoàn
thành cả hai chức năng là bảo hiểm và chuyển nhượng nếu được thiết kế thích hợp.
Các chương trình hoạt động công ích nhằm cung cấp công việc xã hội có ích cho
người có nhu cầu là những thí dụ điển hình. H tưởng ở đây là cung cấp sự bảo đảm của
xã hội về công việc cho các dự án được thôn làng khởi xướng. Bất cứ ai cũng có thể
nhận được việc làm ở bất cứ thời điểm nào (chức năng bảo hiểm), và mức lương thấp
đã làm cho dự án trở thành tự thu hút được đúng đối tượng.  Lao động công ích cần
được bổ sung bằng một loạt các trợ giúp tiền mặt hay thực phẩm cho các nhóm người
hoặc không thể làm việc được hoặc không thể rời các hoạt động của họ được như trong
các trường học. Các chương trình trợ cấp ăn ở trường đã tỏ ra có hiệu quả trong việc
giúp trẻ em nghèo vẫn được đến trường. Việc xác định mục tiêu ở đây chủ yếu dựa vào
các thông tin và tiêu thức ở cấp xã, như không thể làm việc, hoặc mù chữ, là những
thông số dễ nhận biết được, không bị sử dụng sai, và thường được gắn liền với nghèo
đói.
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Phần III
Tiến tới một chiến lược

giảm nghèo đói toàn diện
Phần cuối cùng của bản báo cáo này sẽ
phác họa phương thức mà Việt Nam có
thể áp dụng để xây dựng và thực hiện một
chiến lược giảm nghèo đói toàn diện. Điều
cốt yếu của phương thức này là kế thừa
những hiểu biết về nghèo đói và những
nhân tố gây nên nghèo đói đã được phân
tích trong phần I và II đồng thời lựa chọn
những can thiệp nào của chính phủ có tác
động nhiều nhất đến nghèo đói trong từng
ngành cụ thể. Bên cạnh đó, cần sử dụng
một số chỉ tiêu về kết quả được xây dựng
và giám sát trên cơ sở có sự tham gia rộng
rãi.
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Chương 6

Tiến tới một chiến lược giảm nghèo đói toàn diện

1.       Trong năm năm qua, công cuộc giảm nghèo đói của Việt Nam đã đạt được
những bước tiến đáng kể song nghèo đói vẫn còn tồn tại trên cả diện rộng và bề sâu;
bởi vậy trong năm, mười năm tới đây còn rất nhiều việc cần làm. Chương 1 và chương
2 đã trình bày tính phức tạp của nghèo đói ở Việt Nam bao gồm từ mức thu nhập và
chi tiêu thấp tới những thiếu hụt trong y tế và giáo dục cũng như những yếu tố phúc lợi
“phi vật chất” khác trong đó có tình trạng bất bình đẳng về giới, không an toàn, không
có vị thế và bị cô lập khỏi xã hội. Nội dung của ba chương 3 ,4 và 5 đề cập tới ba
mảng hoạt động cấp bách để chống lại nghèo đói.

•  Trước hết phải mở ra những cơ hội tạo việc làm và nâng cao năng suất lao
động để từ đó góp phần tăng thu nhập và giúp người nghèo vượt ra khỏi
nghèo đói;

•  Thứ hai, phải có các biện pháp để đảm bảo ích lợi của tăng trưởng và khả
năng tiếp cận các dịch vụ một cách khách quan và công bằng; nhờ vậy
mọi công dân đều được hưởng những thành quả do sự phát triển mang lại;

•  Thứ ba, cần đặc biệt chú ý giảm bớt nguy cơ dễ bị tổn thương của người
nghèo trước những bất trắc trong đời sống (ốm đau, mùa màng thất bát,
mất đi người kiếm tiền nuôi gia đình, v.v...)

2.       Kết hợp lại, ba nhân tố này tạo nên chính sách phát triển. Trong việc tìm đến
cách cải thiện đời sống của người dân mình, mọi quốc gia đều phải hình thành được
một chiến lược rõ ràng cho từng mảng. Các chương 3, 4 và 5 cho thấy Chính phủ Việt
Nam đang nỗ lực tìm ra chiến lược riêng cho mình trên từng mảng hoạt động như thế
nào đồng thời cũng đưa ra khuyến nghị cho tương lai.

3.       Ba mảng cấp bách đó cũng cần phải định hướng cho quá trình xây dựng chính
sách cho từng ngành và chính sách kinh tế chung. Trong quá trình phân bổ những
nguồn lực công cộng cho các mục đích sử dụng cũng như trong quá trình xây dựng
luật pháp, quy chế và những biện pháp khuyến khích, mọi quyết định đều phải tính
đến ảnh hưởng tới đời sống của người dân (nhất là của những người nghèo). Do vậy
chương trình của mỗi ngành và chương trình kinh tế chung phải nêu bật được tác dụng
tạo thêm cơ hội, đảm bảo công bằng và giảm nguy cơ rủi ro. Hình 6.1 minh họa cho
đặc điểm chung đó của các lĩnh vực chính trong quá trình lập kế hoạch phát triển. Đây
sẽ là một sơ đồ chỉ hướng hay một khuôn khổ để chuyển những phân tích được trình
bày trong báo cáo này thành chiến lược của các ngành. Trong khuôn khổ phân tích
ngành như thế này, các chủ đề mang tính liên ngành như vấn đề giới và môi trường
như đã được đề cập trong báo cáo này sẽ không được xem xét riêng biệt. Những vấn
đề đó sẽ được đề cập trong tất cả các chủ đề theo các ngành.

4.       Chương này không định trình bày một cách toàn diện về cách thức xây dựng
các chính sách và chương trình trong từng ngành để có thể giảm nghèo đói được nhiều
nhất ở Việt Nam. Nó chỉ ra  hướng mà các chính sách và chương trình có thể được
thực hiện (với sự hỗ trợ phát triển của các tổ chức trong và ngoài nước) như là một bộ
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phận của chương trình kinh tế trung hạn của Chính phủ. Chương này cũng thảo luận về
phương thức vận dụng các mục tiêu phát triển trong nước và quốc tế để làm rõ các
mục tiêu và theo dõi những kết quả đạt được. Phần cuối của chương sẽ thảo luận về
phương thức mà các đối tác phát triển có thể hỗ trợ cho Việt Nam trong việc xây dựng
và thực hiện chiến lược giảm nghèo đói của mình.



Trong tững chương trình kinh tế và chương trình ngành cần phải giải thích được xem thiết kế của chương trình đó có tác dụng tạo thêm cơ hội, đảm bảo công bằng và
giảm nguy cơ rủi ro như thế nào

Pbát triển con
người và xã hội

Cơ sở hạ tầng
vật chất

Quản  lý kinh tế Phát triển vùng Điều hành quốc gia

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

 Con người
- Giáo dục

- Y tế

- Dinh
dưỡng

- Dân số

Xã hội
- Mạng lưới an
sinh xã hội

- Kiến  thức

- Văn hóa

 Vật chất
- Vận tải

- Năng lượng

- Nước

Chính sách
doanh nghiệp
- Cải cách các
DNNN

- Khu vực tư
nhân

- Ngân hàng
và tài chính

Chính sách kinh
tế vĩ mô
- Chính sách tài
chính

- Chính sách
thương mại

Phát triển nông thôn
Bao gồm cả các vùng
núi xa xôi

Phát triển đô thị - Công vụ

- Pháp lý

- Tính minh bạch

- Sự tham gia của người
dân

- Chống tham nhũng

Tạo cơ hội

Đảm bảo
công bằng
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Hình 6.1: Khuôn khổ sử dụng làm cơ sở cho đánh giá những điều kiện tiên quyết để giảm  nghèo đói và tăng trưởng công bằng
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1. Xây dựng các chính sách và chương trình

kinh tế và ngành

5.       Đối với Chính phủ Việt Nam đây quả là một thời điểm thích hợp để đưa cuộc
đấu tranh chống nghèo đói vào trọng tâm của các chính sách và chương trình cho thập
kỷ tới và tương lai xa hơn. Chính phủ mới bắt tay vào công việc lên kế hoạch từ nay đến
cuối năm 2000 để từ đó xây dựng kế hoạch cho năm năm tiếp theo (2001-2005). Ngoài
ra, nhằm chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX dự định tổ chức vào năm
2001, các cơ quan nhà nước sẽ đánh giá lại về triển vọng trong dài hạn của đất nước.
Một chiến lược phát triển kinh tế xã hội mười năm (đến 2010) sẽ được soạn thảo nằm
trong định hướng dài hạn hơn (tới năm 2020). Rất có thể những kế hoạch này của Việt
Nam sẽ trở thành những công cụ giúp Việt Nam bước vào con đường phát triển công
bằng và bền vững, đồng thời cũng giúp Việt Nam tiếp tục gặt hái những thành công
trong công cuộc giảm nghèo đói như năm năm vừa qua.

6.       Có rất nhiều cách để phân loại các nhân tố khác nhau của quá trình hoạch định
chính sách. Hình 6.1 đã phân nhóm những lĩnh vực cần được các nhà hoạch định chính
sách chú ý vào năm mảng lớn:

•  Phát triển con người và xã hội;

•  Cơ sở hạ tầng vật chất;

•  Quản lý kinh tế;

•  Phát triển vùng (nông thôn và đô thị);

•  Điều hành quốc gia có hiệu quả.

7.       Chính phủ đã nhận thấy rõ ràng rằng nếu muốn tiếp tục giảm nghèo đói sẽ phải
có những hành động kiên quyết hơn trong mỗi lĩnh vực vừa nêu cũng như trong từng
mảng nhỏ của chúng. Ngày càng có nhiều bằng chứng cả ở Việt Nam và trên thế giới
cho phép khẳng định rằng thường phải có những hoạt động ở nhiều ngành thì mới đạt
được những kết quả tích cực trong việc cải thiện đời sống của người dân. Ví dụ nếu
muốn nâng cao tỷ lệ người dân tộc biết chữ một cách có hiệu quả thì không chỉ riêng
ngành giáo dục phải tích cực hơn (đào tạo giáo viên, xây dựng giáo trình, sách giáo
khoa, trường sở...) mà còn cần đến các điều kiện thuộc cơ sở hạ tầng (tăng khả năng sử
dụng các cơ sở vật chất, kể cả điện), quản lý nhà nước, thông tin cũng như các chính
sách cho kinh tế nông thôn (nhằm tạo thêm những cơ hội giúp người dân nâng cao thu
nhập). Nói một cách rộng hơn, kể cả khi có những khoản đầu tư lớn vào phát triển con
người với mục tiêu tạo nên một xã hội khoẻ mạnh và có trình độ cao cũng không thể
chống lại nghèo đói nếu như quản lý kinh tế yếu kém và không thể làm tăng thu nhập
do không tăng trưởng và không có cơ hội tạo thêm thu nhập. Tuy nhiên nói đấu tranh
chống nghèo đói trên tất cả các mặt trận không hề có nghĩa rằng chúng ta phải thực
hiện mọi công việc cùng một lúc. Để xác định thứ tự ưu tiên phải làm rõ được những
khâu ách tắc - những trở ngại trên đường tới thành công- và đột phá vào các ách tắc đó
trước tiên. Và để đảm bảo rằng những ưu tiên được lựa chọn phản ánh được đúng mối
quan tâm của người nghèo thì cần phải thu hút họ vào quá trình lập kế hoạch có sự
tham gia của người dân.
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8.       Trong những năm tới, Chính phủ Việt Nam sẽ chuẩn bị xem xét lại các chiến
lược trung hạn cho từng lĩnh vực. Trong chương này chúng tôi xin xem xét vắn tắt một
số vấn đề và đánh đổi mà theo chúng tôi cần phải tính đến trong quá trình này.

1.1. Phát triển con người và xã hội

9.       Đầu tư cho phát triển con người và xã hội có vai trò rất quan trọng đối với ba
mảng cấp bách của một chiến lược giảm nghèo đói - tạo cơ hội, bảo đảm công bằng và
giảm nguy cơ bị tổn thương. Và nếu như các chỉ số về phạm vi cung cấp dịch vụ y tế và
giáo dục của Việt Nam cao hơn hẳn tiêu chuẩn quốc tế thông thường thì chất lượng của
chúng lại đòi hỏi phải được cải thiện gấp. Việc cung cấp dịch vụ cho người nghèo cũng
cần được cải thiện nhanh chóng. Các phân tích gần đây về nhu cầu tài chính cho y tế và
giáo dục đã chỉ ra mức chi tiêu thực tế cho y tế và giáo dục còn thấp so với tiêu chuẩn
quốc tế17. Giờ đây thách thức chính là phải làm sao tạo được năng lực đủ để tiếp nhận
những nguồn lực cần thiết một cách có hiệu quả để từ đó nâng cao chất lượng và khả
năng tiếp cận dịch vụ của người dân. Để đưa ra ví dụ minh họa, dưới đây chúng tôi sẽ
tập trung phân tích ngành giáo dục. Những vấn đề tương tự cũng nảy sinh ở trong
ngành y tế và sẽ được thảo luận kỹ hơn trong Báo cáo Ngành y tế sắp xuất bản (1999).

10.       Hiện tại trong ngành giáo dục đang có ba vấn đề chính- khả năng tiếp cận giáo
dục, chất lượng và tính thiết thực của giáo dục, trang trải cho giáo dục. Trong quá trình
chuẩn bị lập kế hoạch năm năm tới, các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực giáo
dục cần phải chú ý xem xét ba nhóm vấn đề:

(i) Làm thế nào để tạo ra một sự tiếp cận công bằng hơn đến dịch vụ giáo dục? Mặc
dù tỷ lệ học sinh đến trường khá cao và không có sự chênh lệch đáng kể giữa số học
sinh nam và nữ nhưng còn rất nhiều vùng và nhiều nhóm người chịu thiệt thòi vẫn
không có được điều kiện như các nhóm khác trong việc tiếp cận đến giáo dục cơ bản.
Trong số những học sinh không được đi học có tới 50% là con em các dân tộc thiểu số.
" Lai Châu- một tỉnh miền núi nghèo- chỉ có 49% phụ nữ trưởng thành biết chữ. Sự
chênh lệch giữa nhóm dân giàu và dân nghèo không lớn ở bậc giáo dục tiểu học nhưng
ngày càng thể hiện rõ nét trong các bậc học cao hơn. Ví dụ  như ở trường tiểu học, 80%
số trẻ em trong nhóm dân nghèo nhất được đến trường so với tỷ lệ 92% đối với nhóm
người giàu nhất (Bảng 6.1). Sự chênh lệch này lớn hơn nhiều ngay đối với cấp hai: chỉ
có 37% trẻ em nghèo được đi học trong khi tỉ lệ này đối với trẻ em con nhà khá giả là
87%. Rõ ràng là việc bảo đảm khả năng tiếp cận một cách công bằng tới dịch vụ giáo
dục cơ bản cho tất cả mọi người dân là nhân tố hết sức cần thiết để đảm bảo tính công
bằng trong khả năng tiếp cận đến những cơ hội và những nguồn thu nhập mới trong
tương. lai

                                                     
17 Xem Báo cáo Ngành y tế (sắp xuất bản) và Việt Nam: Báo cáo Tài chính cho Giáo dục (Ngân hàng
Thế giới, 1997)
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Chênh lệch giữa người giàu và người nghèo trong khả năng tiếp cận tới dịch vụ giáo dục
tăng lên theo cấp học

Bảng 6.1: Tỷ lệ học sinh đến trường xét theo nhóm chi tiêu
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Tỷ lệ trẻ em
đi học đúng
tuổi

Nhóm chi tiêu Việt Nam

I

nghèo nhất

II III IV V

giàu nhất

Tiểu  học 81,9 93,2 94,6 96,0 96,4 91,4

Phổ thông
cơ sở

33,6 53,0 65,5 71,7 91,0 61,7

Phổ thông
trung học

4,5 13,3 20,7 36,5 64,1 28,6

Dạy nghề
trung học và
đại học

0,4 0,6 2,9 8,3 28,9 9,3

Nguồn: Ước tính của Ngân hàng Thế giới dựa vào số liệu của VLSS98
ii) Làm thế nào để nâng cao chất lượng và tính thiết thực của dịch vụ giáo dục?
hất lượng và tính thiết thực là những yếu tố ngày càng được chú ý và các gia đình ở
ông thôn và thành thị có cách nhìn nhận khác nhau về vấn đề này. Những người nghèo
hường sống trong những cộng đồng hẻo lánh và mang nặng tính truyền thống nên cho
ằng chương trình học và phương pháp giảng dạy còn xa vời đối với cuộc sống thực tế.
ối với họ, phương pháp giảng dạy ở cấp giáo dục cơ bản thường là xa lạ, thời gian
ghe giảng còn nhiều hạn chế và đôi khi gây cản trở công việc của nông thôn hay
hững công việc khác trong gia đình. Còn những gia đình ở thành phố thì có mối lo
ắng ngày càng tăng về tình trạng chất lượng xuống cấp và theo họ nội dung chương
rình cũng như phương pháp giảng dạy đều cần phải có sự thay đổi.

1.       Các nhà hoạch định chính sách đều nhận thấy rằng chương trình học hiện nay
ầu như chưa tạo được một nền móng tốt cho một xã hội học hỏi (learning-society) ở
rong nền kinh tế thị trường. Những nhà lãnh đạo tuy có e ngại rằng lợi thế về giá lao
ộng thấp của Việt Nam đang bị suy giảm song cũng chưa có được những quyết định
ần thiết để giành lại khả năng cạnh tranh thông qua kiến thức, kỹ năng và tính linh
oạt. Họ vẫn còn thiên về cách học thụ động trong những lĩnh vực nghề nghiệp đã được
ác định trước chứ không phải là phương pháp học năng động và linh hoạt phù hợp với
ền kinh tế đang phát triển và thay đổi. Nâng cao chất lượng và tính thiết thực trong
iáo dục của Việt Nam chính là yếu tố then chốt để giúp Việt Nam nâng cao chất lượng
ực lượng lao động của mình và thu hút đầu tư để từ đó tạo thêm công ăn việc làm,
ang lại cơ hội thu nhập cho những người lao động.

iii) Làm thế nào để nâng cao hiệu quả trong chi tiêu cho giáo dục đồng thời giảm
ánh nặng chi phí cho giáo dục của người nghèo? Hiện tại, hiệu quả của chi tiêu cho
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giáo dục còn rất thấp- tỷ lệ học sinh lưu ban và bỏ học vẫn còn rất cao làm giảm kết
quả học tập và tăng chi phí giáo dục cho chính phủ và gia đình. Và việc giáo dục cơ bản
còn dựa quá nhiều vào nguồn tiền đóng góp của các hộ gia đình đã khiến những hộ thu
nhập thấp phải chịu thêm một gánh nặng chi phí khá đáng kể. Hiện nay, các hộ gia
đình phải chịu gánh nặng trang trải 42% tổng chi cho giáo dục tiểu học và 50% tổng
chi tiêu cho giáo dục cơ bản (bao gồm cả trung học cơ sở). Mức miễn giảm học phí cho
học sinh nghèo hay những khoản trợ cấp định hướng khác vẫn còn là quá thấp để có thể
giúp các hộ nghèo có khả năng trang trải được chi phí cho giáo dục cơ bản. Các nghiên
cứu cho thấy rằng việc miễn giảm học phí ở Việt Nam có ảnh hưởng rất nhỏ đối với
người nghèo, chủ yếu vì nó chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng chi của phụ huynh cho trường và
chi liên quan đến học hành (Nguyễn Nguyệt Nga, sắp xuất bản) và vì chúng có phạm vi
áp dụng hẹp (Bảng 6.2). Hơn nữa, bởi các hộ nghèo thường sống trong những cộng
đồng nghèo với mức chi tiêu cho giáo dục thấp hơn (kể cả từ phía phụ huynh cũng như
từ nhà nước) nên con em của họ cũng chỉ được học ở những trường chất lượng thấp hơn
hẳn. Chi tiêu công cộng cần phải được xem xét lại để tìm ra phương thức giúp các hộ
nghèo giảm bớt gánh nặng chi trả cho các dịch vụ xã hội cơ bản. Và các chính sách xóa
đói giảm nghèo có thể hỗ trợ thông qua việc tăng cường định hướng theo lãnh thổ nhằm
đưa ngân sách giáo dục và ngân sách cho xóa nghèo đói đến được với những cộng đồng
nghèo đồng thời để trả lương cho giáo viên, xây dựng trường học và cung cấp các vật
phẩm cần thiết cho những khu vực đó. Những hộ được chính quyền địa phương xác
định thuộc diện nghèo cũng có thể được cung cấp lương thực để giúp họ tiếp tục cho
con em tới trường giống như các chương trình đổi lương thực lấy giáo dục truyền thống.
Các nguyên tắc đó cũng cần phải được áp dụng đối với dịch vụ y tế.

Việc miễn giảm học phí có phạm vi áp dụng hạn chế

Bảng 6.2: Phạm vi triển khai chương trình miễn giảm học phí trong năm 1998

 

Physi
and q
respe

1.2. C

12.    
đúng 
giao t

Nh

Nh

Nh

Nh

Nh

Tổ

Nô

Th

Ngu
cal Infrastructure--The key issue for policymakers is how to  expand the quality
uantity of infrastructure, while making the right choices and trade-offs with
ct to these investments, given the severe budget constraints they face.

Nhóm chi tiêu Tỷ lệ dân được miễn học phí

Giảm Miễn Cả hai

óm 1 (Nghèo nhất) 2,9 3,8 6,8

ãm 2 3,6 2,2 5,8

ãm 3 3,9 1,1 5,0

ãm 4 3,2 1,2 4,4

óm 5 (Giàu nhất) 2,4 0,5 2,9

ng cộng 3,2 1,7 5,0

ng thôn 3,6 2,0 5,6

ành thị 1,8 0,7 2,6

ồn: Ước tính của Ngân hàng Thế giới dựa trên số liệu của VLSS98
¬ sở hạ tầng vật chất

   Cơ sở hạ tầng và cơ hội. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy ở Việt Nam, đầu tư
đắn vào cơ sở hạ tầng đem lại ích lợi lớn về mặt kinh tế. Chẳng hạn những dự án
hông vận tải và năng lượng được chuẩn bị kỹ lưỡng có thể đạt mức lợi nhuận tới



131

30%, do giảm bớt được những ách tắc, lợi nhuận của người nông dân sẽ được tăng lên
và khả năng cạnh tranh cũng sẽ được cải thiện. Muốn tận dụng được những khoản lợi
nhuận lớn nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và từ đó tạo thêm nhiều cơ hội việc làm
đòi hỏi phải tăng đầu tư, nâng cao năng lực thiết kế và thực hiện, đồng thời cũng cần
thêm nhiều nguồn tài trợ mới. Để đạt lại tốc độ tăng trưởng như trước, nhu cầu đầu tư
vào cơ sở vật chất (giao thông vận tải, năng lượng, viễn thông, nước) trên cả nước lên
tới 4 tỷ đôla mỗi năm (khoảng 15% GDP). Để đạt được điều này cần phải thay đổi cách
thức huy động vốn. Nếu những khoản đầu tư vừa nêu không chèn lấn đầu tư vào các
chương trình thậm chí còn cấp thiết hơn đó là con người và xã hội thì ít nhất một nửa
tổng đầu tư này cần phải huy động từ khu vực tư nhân và lợi nhuận giữ lại của các
doanh nghiệp nhà nước.

13.       Cơ sở hạ tầng, Công bằng và Nguy cơ bị tổn thương. Kể từ năm 1993, khả
năng tiếp cận hầu hết các dạng cơ sở hạ tầng của người dân đã được cải thiện đáng kể,
ít nhất là về số lượng. Tuy vậy, phân tích về mức sống dân cư năm 1998 lại cho thấy sự
bất bình đẳng giữa khả năng tiếp cận của người nghèo và những nhóm người khác, giữa
các vùng, giữa nông thôn và thành thị vốn có từ năm 1993 vẫn tiếp diễn. Người nghèo,
những người dân nông thôn và các vùng sâu vùng xa vẫn chưa được cung cấp đầy đủ
các dịch vụ về cơ sở hạ tầng. Việc có được cơ sở hạ tầng và các dịch vụ có ý nghĩa rất
quan trọng giúp người nghèo cải thiện nguồn nhân lực, giảm bớt khả năng rủi ro, cho
phép họ tham gia và góp phần vào các cơ hội cải thiện đời sống do nền kinh tế thị
trường mang lại.

14.       Lấy ví dụ như khả năng được sử dụng nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh tốt
hơn sẽ nâng cao sức khỏe của người nghèo, giảm bớt những chi phí do ốm đau như mất
thu nhập và từ đó có thể cải thiện đời sống chung. Các phương tiện giao thông liên lạc
tốt hơn cho nông thôn là điều kiện cơ bản đưa các hộ nghèo hòa nhập với nền kinh tế
thị trường và giúp họ phát triển các hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng như phi nông
nghiệp để từ đó đem lại lợi ích chung cho cả cộng đồng. Ngoài ra việc được sử dụng
những nguồn năng lượng và công tác quản lý nguồn nước chặt chẽ hơn cũng góp phần
thúc đẩy các hoạt động sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp ở nông thôn mà hầu
hết người nghèo của Việt Nam đang phải phụ thuộc vào.

15.       Nhận thức được điều đó, Chính phủ đã thông báo kế hoạch mở rộng thêm cơ sở
hạ tầng ở các vùng nghèo và vùng sâu vùng xa. Mặc dù kế hoạch kéo điện về 100% số
thị trấn, 80% các trung tâm xã và 60% số hộ có thể chưa đạt được trong năm 2000 như
dự định nhưng là một mục tiêu thích hợp cũng như những mục tiêu tăng khả năng tiếp
cận bên ngoàiở khu vực nông thôn. Các chương trình mục tiêu này đang được tăng
cường bởi các chương trình cơ sở hạ tầng cấp cộng đồng. Chương trình 1.715 xã nghèo
trong đó cho phép các cư dân trong xã tự quyết định sử dụng nguồn vốn được cấp vào
những công trình cơ sở hạ tầng nhỏ có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc mở
mang thêm phúc lợi cho khu vực nông thôn.

16.       Bởi Chính phủ đang nỗ lực thực hiện cam kết cung cấp thêm cơ sở hạ tầng cho
người  nghèo, kế hoạch năm năm tới đây sẽ cần phải nêu và giải quyết được một số vấn
đề khó khăn như sau:

(i) Phân bổ các nguồn lực giữa các tỉnh và trong phạm vi từng tỉnh như thế nào?
Chính quyền nước nào cũng luôn phải cân nhắc, lựa chọn phân bổ nguồn lực giữa nơi
có lợi ích tài chính cao nhất hay nơi có nhu cầu xã hội cấp thiết nhất. Sự đánh đổi giữa
phân bổ nguồn lực vào ba tam giác phát triển của Việt Nam- với mật độ dân số cao,
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tiềm lực tăng trưởng nhanh có khả năng đem lại lợi nhuận cao- và vùng núi phía bắc
hay cao nguyên Trung bộ là một ví dụ minh họa sinh động. Tìm ra lời giải đáp cho
cách lựa chọn đó không phải dễ dàng. Tốt nhất là để lựa chọn đúng đắn phải tiến hành
phân tích tỉ mỉ về cả lợi ích kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, thực tế từ rất nhiều nước trên
thế giới đã chứng tỏ rằng nếu tính toán, phân tích một cách thận trọng thì các kết luận
đều đi tới một điểm chung là cần phân bổ nhiều hơn các nguồn lực cho những vùng
nghèo. Việc phân bổ các nguồn lực cho cơ sở hạ tầng cho các vùng cần tỷ lệ nghịch với
các nguồn lực sẵn có của các tỉnh và tỷ lệ thuận với tỷ lệ nghèo đói và nhu cầu thực tế
về cơ sở hạ tầng. Phân bổ vốn phải nhằm vào việc bù đắp cho những tỉnh nghèo hơn, có
nhu cầu cao hơn và tránh khơi sâu thêm sự bất bình đẳng giữa các vùng. Tương tự, ngay
trong nội bộ từng tỉnh các dự án cũng phải được lựa chọn kỹ càng nhằm tối đa hóa tác
động có lợi cho người nghèo. Do đó cơ sở để lựa chọn dự án là tỷ lệ nghèo đói cao
nhưng tiềm năng thu lợi từ vốn đầu tư cũng cao.

(ii) Làm thế nào để việc cung cấp cơ sở hạ tầng thích ứng với nhu cầu của người
nghèo? Có hai lý do vì sao việc thiết kế các dự án đầu tư cho các xã nghèo khác với
cách làm theo chuẩn mực. Trước hết, đôi khi những người nghèo sống tập trung ở
những vùng ít tiềm năng hay những vùng sâu vùng xa nơi mà những dự án nhất định
như xây dựng đường xá và hệ thống thủy lợi sẽ không có hiệu quả về chi phí hoặc thậm
chí là không thể thực hiện được. Trong những trường hợp đó, cần cố gắng áp dụng
những công nghệ có hiệu quả chi phí cao, phù hợp với nhu cầu của người nghèo
và/hoặc đảm bảo rằng sẽ khai thác các phương thức hoạt động trợ giúp nâng cao phúc
lợi khác chẳng hạn. Kinh nghiệm của nhiều nước đã chỉ ra rằng lợi ích mà người dân
thu được nhờ một con đường đất dành cho xe súc vật kéo hoặc giải quyết khó khăn về
đường xá bằng cách đưa dịch vụ về gần với người dân hơn (ví dụ cung cấp nước) thực
tế lớn hơn so với việc làm cho họ một con đường. Ngoài ra người dân nghèo cũng
không đủ khả năng tiếp nhận nhiều khoản đầu tư đòi hỏi thu hồi chi phí nếu như không
có những chương trình đặc biệt dành cho họ để cung cấp tín dụng hay lập dự án đơn
giản hơn. Để giải quyết những lo ngại này cần có sự linh hoạt khi xây dựng các chương
trình - điều không phải lúc nào cũng dễ làm trong các chương trình quốc gia do trung
ương quản lý.

(iii) Làm thế nào để bảo đảm khả năng bổ trợ lẫn nhau giữa chính sách và đầu tư?
trong nhiều trường hợp lợi ích từ những hoạt động đầu tư vào cơ sở hạ tầng được tăng
lên rất nhiều nhờ vào các chính sách bổ trợ của Chính phủ. Nghiên cứu chỉ ra rằng lợi
ích của các công trình thủy lợi đối với những hộ gia đình có học vấn cao hơn thường
lớn hơn. Tương tự như vậy, trình độ học vấn giúp các hộ gia đình có thể tận dụng tốt
hơn  các công trình cơ sở hạ tầng về giao thông và liên lạc. Khả năng tiếp cận các
nguồn tín dụng cũng tạo điều kiện cho các hộ hưởng lợi từ những công trình cung cấp
năng lượng thích hợp hơn cũng như từ những công trình cơ sở hạ tầng vật chất khác.
Thường thì người nghèo là những người thiếu những yếu tố bổ trợ đầu vào này và do đó
luôn không có điều kiện hưởng lợi từ các dự án cơ sở hạ tầng. Nhưng cung cấp các cơ
sở hạ tầng vật chất không thôi là chưa đủ. Sự phát triển tổng hợp - mà chính phủ có thể
can thiệp vào bằng những chính sách bổ trợ của mình - sẽ có tác dụng tối đa hóa lợi ích
giảm nghèo từ các khoản chi tiêu cho cơ sở hạ tầng.

 1.3. Quản lý kinh tế

17.       Những thành tựu tiếp theo về giảm nghèo đói đòi hỏi phải có hoạt động quản lý
kinh tế tốt. Điều này bao gồm khuyến khích tiết kiệm trong nước và tăng cường các
dòng vốn nước ngoài chảy vào. Quản lý kinh tế tốt cũng đòi hỏi phải đầu tư các khoản
tiền tiết kiệm vào các lĩnh vực có khả năng tạo công ăn việc làm và giảm nghèo đói
nhiều nhất. Chính phủ Việt Nam đã nhận thức được rằng để phục hồi tốc độ tăng trưởng
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và tạo cơ hội cho người Việt Nam có được việc làm có năng suất thì cần phải giải quyết
một số vấn đề đặc biệt. Và khi Chính phủ chuẩn bị kế hoạch trung hạn của mình cần
phải làm rõ các vấn đề đặc biệt này.

18.       Làm thế nào để cái thiện môi trường hoạt động của cho các doanh nghiệp?
Việt Nam phải nhanh chóng phục hồi lại tỷ số đầu tư trên GDP sau khi nó đã giảm
xuống mức thấp nhất của thập kỷ  trong vòng hai năm kinh tế đình đốn vừa qua. Tuy
nhiên, vấn đề đặt ra là cần xác định đúng loại hình đầu tư ở Việt Nam - đó phải là
những khoản đầu tư tạo ra nhiều công ăn việc làm và làm tăng năng suất lao động một
cách bền vững mà không đòi hỏi phải có các biện pháp bảo hộ hay trợ cấp nào khác của
Chính phủ. Luật Doanh nghiệp mới gần đây đã đem lại cơ hội hình thành một sân chơi
bình đẳng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp khác nhau, từ doanh nghiệp tư nhân,
doanh nghiệp nước ngoài cho đến doanh nghiệp nhà nước, trong một môi trường pháp
lý thuận lợi hơn. Tuyên bố của chính phủ về việc giải quyết tình trạng làm ăn kém hiệu
quả của khu vực quốc doanh thông qua các biện pháp giải thể, cổ phần hoá, đóng cửa
và cơ cấu lại cũng góp phần vào tiến trình này. Những biện pháp này là vô cùng cần
thiết đối với tiến trình giảm nghèo đói đang diễn ra ở Việt Nam bởi chừng nào các
doanh nghiệp nhà nước còn tiếp tục được hưởng những ưu đãi về mặt pháp lý và được
dành cho một tỷ lệ tín dụng ngân hàng cao như hiện nay (60-70%) mà lại không tạo ra
được nhiều công ăn việc làm có năng suất cao thì Việt Nam sẽ nhanh chóng mất đi các
khoản đầu tư có hiệu quả. Nếu công ăn việc làm năng suất có chiều hướng tăng thì thái
độ của xã hội đối với khu vực ngoài quốc doanh cần phải thay đổi, đặc biệt là ở cấp tỉnh
và huyện. Đây sẽ thực sự là một thách thức lớn đối với các cơ quan nhà nước ở Việt
Nam

19.       Làm thế nào cung cấp tốt hơn các dịch vụ tài chính? Đối với công cuộc giảm
nghèo đói thì việc có được một hệ thống ngân hàng lành mạnh đóng vai trò rất quan
trọng, thể hiện trên hai khía cạnh sau. Một là, nếu như không có một hệ thống ngân
hàng đáng tin cậy, người dân sẽ không sẵn sàng gửi tiền tiết kiệm của mình vào những
nơi có thể đem lại hiệu quả đầu tư cao nhất. Hai là, nếu như không có một hệ thống
ngân hàng độc lập và hiệu quả thì các nguồn lực khó mà có thể được chuyển tới những
kênh sử dụng có hiệu quả nhất. Kế hoạch cơ cấu lại ngành ngân hàng của chính phủ
giúp tạo ra cơ hội tuyệt vời để chuyển các ngân hàng quốc doanh thành những công cụ
tạo ra công ăn việc làm và cơ hội cho người dân. Một vấn đề khó khăn cần phải được
giải quyết trong quá trình này là phạm vi sử dụng cho vay mục tiêu (cho vay “chính
sách”) – để chuyển vốn cho những nhu cầu đặc biệt, đặc biệt là nhu cầu của người
nghèo, nên ở mức độ nào. Cho đến nay, một tỷ trọng lớn các khoản vay đang được
“hướng” vào những mục đích sử dụng được xem là có lợi cho sự phát triển của Việt
Nam. Tuy nhiên, ở phần lớn các nước khác, người ta nhận thấy rằng tốt nhất là nên hạn
chế một cách nghiêm ngặt những khoản tín dụng mang tính chất định hướng này, và
nếu có thì cũng chỉ nên dành cho những mục đích xã hội trên cơ sở lãi suất không có
trợ cấp. Như đã nhấn mạnh ở phần trên của bản báo cáo này, người nghèo sẽ được
hưởng lợi nhiều nhất khi họ nhận được các khoản tín dụng không có trợ cấp của chính
phủ, và điều đó đã được kiểm nghiệm ở nhiều nước. Lý do của kết luận đầy mâu thuẫn
này chính là do có trợ cấp, phạm vi của các chương trình tín dụng trợ cấp này bị hạn
chế, và những cá nhân không phải là người nghèo thường có xu hướng chèn người
nghèo ra để được những khoản tín dụng có trợ cấp.

20.       Làm thế nào để có thể giải quyết và giảm nhẹ các chi phí xã hội phát sinh do
những thay đổi về chính sách? Mặc dù định hướng phát triển dài hạn của Việt Nam
được xác định rõ là nhằm hướng tới một hệ thống doanh nghiệp nhà nước không cần tới
sự bảo hộ và một nền kinh tế phát triển theo định hướng thị trường hơn nữa- hiện Chính
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phủ Việt Nam đang áp dụng phương thức điều chỉnh từng bước trên cơ sở công bằng xã
hội và tránh biến động lớn về mặt xã hội. Đây chính là chỗ mà yêu cầu tạo cơ hội
dường như mâu thuẫn với đảm bảo công bằng xã hội và giảm bớt nguy cơ rủi ro. Vấn
đề này là rất đáng lo ngại và chính phủ cần phải thiết kế một hệ thống bảo trợ xã hội để
có thể giảm các chi phí xã hội xuống mức thấp nhất. Trong những tháng gần đây, Việt
Nam đã có những bước chuẩn bị quan trọng để tạo điều kiện cho một hệ thống bảo trợ
xã hội như vậy có thể ra đời một cách nhanh chóng. Các nhà tài trợ cần phải sẵn sàng
cấp vốn cho những chương trình như vậy vì chính những chương trình này sẽ đem lại
những lợi ích rất lớn.

21.        Hiện nay hầu như chưa xác định được vì sao mà các biện pháp này có vai trò
quan trọng trong việc phục hồi lại tốc độ tăng trưởng và giảm nghèo đói. Tuy nhiên, có
mối liên hệ mạnh mẽ giữa bản chất và tiến độ của quá trình cải cách, mức độ và loại
hình của tăng trưởng với công cuộc giảm nghèo đói đạt được trong thời kỳ 1993. Như
đã bàn tới ở phần trên, trong vòng 5 năm trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng ở Đông
Nam #, Việt Nam đã đạt tới mức tăng trưởng vào khoảng 8% hàng năm. Mức tăng
trưởng cao này, cũng như những thành quả của công cuộc giảm nghèo đói, có được là
nhờ vào công cuộc cải cách vẫn gọi là “đổi mới” tiến hành vào những năm cuối thập kỷ
80 và đầu thập kỷ 90 (như mô tả trong Khung 3.1). Các yếu tố cơ bản của chương trình
cải cách bao gồm quản lý kinh tế vĩ mô tốt kết hợp với cải cách mạnh mẽ trong khu vực
sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, chương trình cải cách còn bao gồm cả những bước đầu
tiên hướng tới hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng một khu vực doanh nghiệp nhà nước
có khả năng cạnh tranh cao hơn và một hệ thống ngân hàng - tài chính bền vững.

22.       Hiện nay cần phải chuyển sang giai đoạn cải cách mới để duy trì được đà tăng
trưởng và để nâng cao chất lượng của sự phát triển. Những cải cách kinh tế này cần
thiết không chỉ cho việc tạo cơ hội tăng thêm việc làm và thu nhập, mà còn giải quyết
vấn đề công bằng xã hội và nguy cơ rủi ro. Trong những chương trước, chúng ta đã thấy
trong hệ thống tài chính hiện tại khả năng tiếp cận của người nghèo tới các dịch vụ tài
chính - cả tín dụng và tiết kiệm – bị hạn chế như thế nào. Nếu các hạn chế về tín dụng
cản trở người nghèo tận dụng những cơ hội mới được tạo dựng thì tăng trưởng trong
tương lai ở Việt Nam sẽ ít phục vụ người nghèo hơn và mang tính bất bình đẳng cao
hơn. Tương tự, hạn chế khả năng tiếp cận tới các hình thức tiết kiệm càng làm tăng
nguy cơ dễ bị tổn thương và giảm khả năng đương đầu với những đột biến của người
nghèo. Điều này cũng có thể làm cho họ vướng vào vòng nghèo đói luẩn quẩn nếu họ
phải bán tài sản khác như đất đai và vật nuôi để đối phó với những đột biến.

1.4. Phát triển vùng

23.       Trong các chương trước, chúng ta đã thấy việc hiểu được đặc điểm của tình
trạng nghèo đói theo không gian là rất quan trọng, đồng thời cũng nhận ra rằng giữa
các vùng, các khu vực, tỷ lệ và mức độ nghèo đói rất khác nhau. Tại các vùng nông
thôn, đặc biệt là ở những vùng sâu vùng xa, khu vực miền núi, nghèo đói là tình trạng
phổ biến và trầm trọng hơn nhiều. Và bản chất của tình trạng nghèo đói ở các khu vực
khác nhau cũng khác nhau. Mặt khác, dù tỷ lệ nghèo đói ở nông thôn cao hơn song
dường như chính dân nghèo nông thôn lại có nhiều khả năng tiếp cận tới các nguồn vốn
của xã hội và các tài nguyên thiên nhiên hơn dân nghèo thành thị, và do vậy cái nghèo
của họ không nghiêm trọng bằng. So với trung du và đồng bằng, các khu vực miền núi
và vùng sâu chịu thiệt thòi hơn bởi thiếu các nguồn lực tự nhiên và bởi vị trí hẻo lánh
của mình. Những dân tộc thiểu số thường sống ở các khu vực đó cũng lại chính là
những người ở trong thế bất lợi và cô lập về mặt kinh tế cũng như mặt xã hội hơn nhiều
người khác. Trong những năm tới đây sẽ cần thúc đẩy một hình thức tăng trưởng sao
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cho có thể giải quyết được những nhu cầu của cả người dân nông thôn cũng như thành
thị. Các nhà hoạch định chính sách cần phải đảm bảo rằng ba động lực của sự phát
triển: phát triển và đa dạng hóa trong nông nghiệp, tạo việc làm phi nông nghiệp cho
khu vực nông thôn và việc làm ở thành thị đã hỗ trợ cho công cuộc giảm nghèo đói
trong giai đoạn 1993-1998 sẽ tiếp tục phát huy tác dụng. Để làm được như vậy họ cần
phải đưa ra lời giải cho một số vấn đề sau:

(i) Hỗ trợ cho phát triển và đa dạng hóa nông nghiệp như thế nào? Thành công của
công cuộc đổi mới trong những năm đầu và giữa thập kỷ 90 trong việc nâng cao năng
suất và làm tăng thu nhập của khu vực nông thôn đã được thừa nhận rộng rãi. Nhờ
những thành công đó công cuộc giảm nghèo đói đã gặt hái nhiều kết quả và điều này
được chứng minh trong các cuộc điều tra mức sống mới đây. Nhưng đợt cải cách thứ
hai sẽ tạo ra cơ hội cung cấp đầy đủ các đầu vào thích hợp cho sản xuất nông nghiệp,
bao gồm giống tốt, phân vô cơ và tín dụng với lãi suất thị trường. Hơn nữa, thị trường
quyền sử dụng đất ở vùng đồng bằng sẽ có cơ hội trở thành hiện thực một khi cơ sở hạ
tầng về mặt thể chế để kiểm soát các giao dịch đó được thiết lập. Ưu tiên về chi tiêu
công cộng cho khu vực nông thôn cũng cần được xem xét. Có rất nhiều bằng chứng cho
thấy lợi ích thu được từ việc tăng đầu tư vào cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là cho
giao thông và thủy lợi là rất lớn. Chính phủ cũng cần thực hiện một lựa chọn khó khăn -
những khoản đầu tư đó sẽ chỉ trở thành hiện thực nếu những nguồn lực hiện đang được
dành cho những mục đích kém hiệu quả hơn như các doanh nghiệp nhà nước làm ăn
thua lỗ được chuyển sang cho những mục đích hiệu quả hơn.

(ii) Làm thế nào để thúc đẩy tốc độ gia tăng các việc làm phi nông nghiệp? Trong
giai đoạn 1993-98, sự đa dạng hóa các hoạt động phi nông nghiệp diễn ra chậm hơn
đáng kể so với đa dạng hóa trong nông nghiệp. Mặc dù vẫn còn khả năng phát triển và
đa dạng nông nghiệp thêm nữa nhưng trong 5-10 năm tới đây, sự phát triển này sẽ đạt
đến giới hạn của nó (như đã có bằng chứng về tình trạng thiếu đất sản xuất) và khi đó
những công việc và thu nhập của các hoạt động phi nông nghiệp sẽ phải đóng một vai
trò quan trọng hơn trong công cuộc giảm nghèo đói. Các nhà hoạch định chính sách
cần phải tìm cách khắc phục những trở ngại về mặt quan điểm, hành chính cũng như về
tài chính đối với sự phát triển của các ngành nghề phi nông nghiệp. Việt Nam có
khoảng 2 triệu doanh nghiệp hộ gia đình tư nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất
hoặc chế biến có sử dụng nhiều lao động. Cần khuyến khích các doanh nghiệp này tăng
trưởng và nhân rộng.

(iii) Làm thế nào để giảm nghèo đói ở khu vực miền núi và vùng sâu, vùng xa? Việc
xóa bỏ được khoảng cách giàu nghèo nghiêm trọng ở các vùng nông thôn đòi hỏi sự
cam kết mạnh mẽ và liên tục đối với việc đầu tư vào những vùng bị thiệt thòi. Những
vùng này bao gồm các khu vực miền núi cao nguyên và các vùng duyên hải, nhất là
khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bảo vệ đời sống của những người dễ bị tổn thương
tránh khỏi nguy cơ đi xuống hơn nữa là một công việc cần những khoản đầu tư đáng kể
vào những nơi có nhu cầu cơ bản của con người lớn nhất nhưng lợi ích về mặt kinh tế
lại không nhất thiết phải là cao nhất. Nhu cầu trước tiên là về khả năng tiếp cận cơ bản
tới cơ sở hạ tầng giúp người dân đến được trung tâm của các xã, huyện. Và đây chính là
một phần trong chiến lược phát triển nông thôn và giảm nghèo đói của Chính phủ hiện
nay. Tuy nhiên quy mô của vấn đề vẫn còn rất lớn và trong tương lai sẽ còn tiếp tục cần
thêm nhiều nguồn lực hơn nữa. Nhu cầu thứ hai là về những dịch vụ thích hợp cho dân
cư của các vùng hẻo lánh song đồng thời cũng phải tiết kiệm chi phí, nhất là những
dịch vụ như giáo dục, y tế và khuyến nông. Cần đảm bảo đầu tư và sáng tạo hơn trong
thiết kế các dịch vụ mang tính bền vững cho các vùng xa xôi hẻo lánh.

24.       Mặc dù chương trình các xã nghèo đặc biệt khó khăn (CT 135) là một bước
khởi đầu tốt để tấn công vào nghèo đói cho những vùng xa xôi hẻo lánh và miền núi
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nhưng bên cạnh nhu cầu về cơ sở hạ tầng các xã cũng còn rất nhiều nhu cầu khác nữa.
Cần phải có một biện pháp phát triển vùng tổng hợp trong đó có sự kết hợp giữa đầu tư
vào phát triển con người, phát triển xã hội và cơ sở vật chất với các dịch vụ nông nghiệp
và tài chính phù hợp hơn và hệ thống điều hành quốc gia tốt hơn. Về mặt này Việt Nam
có thể học tập phương thức mà Trung Quốc đã tiến hành, nơi có khó khăn tương tự do
quá nhiều người nghèo sống tập trung ở các vùng núi cao. Kinh nghiệm gần đây của
Trung cho thấy rằng một biện pháp hỗ trợ người nghèo có hiệu quả nhất là sử dụng một
nhóm những can thiệp thống nhất để trợ giúp theo mô hình của các dự án dài hạn.
Trong hầu hết các trường hợp, các dự án phát triển nông thôn đa ngành đều bao gồm
một chương trình đầu tư chung vào: (i) phát triển nông nghiệp của miền núi nhằm nâng
cao năng suất nông nghiệp của miền núi; (ii) tiến hành xây dựng các con đường, các hệ
thống nước sinh hoạt, thủy lợi nhỏ và những công trình cơ sở hạ tầng khác trong đó sử
dụng nhiều lao động; (iii) mở ra cơ hội việc làm phi nông nghiệp thông qua một hệ
thống di chuyển lao động tự nguyện cho những người nghèo ở vùng cao; (iv) xây dựng
thể chế và cơ chế giám sát tình trạng nghèo đói; (v) phát triển các doanh nghiệp ở nông
thôn. Một vài dự án tài trợ cũng giúp cải thiện khả năng tiếp cận với các dịch vụ như y
tế và giáo dục, cùng với một bộ phận cung cấp tín dụng nhỏ cũng đã được đưa vào một
số dự án do các nhà tài trợ cấp vốn (Ngân hàng Thế giới 1999c). Đây chính là cách làm
Việt Nam đang dự định áp dụng cho các tỉnh Vùng núi Phía Bắc của mình và cũng có
thể áp dụng ở những vùng tụt hậu khác như Tây Nguyên.

(iv) Làm thế nào để tạo thêm được việc làm ở thành thị mà vẫn duy trì được sự phát
triển ở thành phố? Trong giai đoạn 1993-1998, khu vực công nghiệp ở thành thị tăng
trưởng khá mạnh nhưng vẫn không tạo thêm được nhiều việc làm. Những ngành đòi hỏi
vốn lớn đóng vai trò chi phối và do đó đã hút mất vốn của những ngành công nghiệp
nhẹ và dịch vụ là những ngành có thể tạo được nhiều việc làm hơn. Trong tương lai,
khu vực thành thị sẽ cần phải giữ một vai trò quan trọng hơn đối với công cuộc giảm
nghèo đói ở Việt Nam bằng cách tạo cơ hội việc làm cho những người dân nhập cư từ
nông thôn với mong muốn tìm kiếm một đời sống khá hơn hay thông qua việc thiết lập
một thị trường hàng hóa và dịch vụ cho những sản phẩm do người dân nông thôn sản
xuất. Tuy vậy, nếu không giải quyết được nhu cầu mạnh mẽ về đất đai, nhà ở và cơ sở
hạ tầng ở thành thị thì chính những khu vực ấy lại trở thành những ách tắc cho đầu tư
và tăng trưởng của Việt Nam. Và môi trường xuống cấp cũng đang trở thành một vấn
đề nghiêm trọng ở các thành phố của Việt Nam đòi hỏi phải có nhiều nỗ lực để giải
quyết. 1nh hưởng của nước bẩn, không khí ô nhiễm, thoát nước kém đang là một vấn
đề gây lo lắng và cần được khẩn trương giải quyết. Một nhiệm vụ còn khó khăn hơn
nữa là giải quyết một cách toàn diện áp lực về những nguồn lực của môi trường sẽ ngày
càng tăng lên cùng với quá trình đô thị hóa tại các khu vực ven biển, khu du lịch và
những môi trường nhạy cảm (bao gồm những di sản văn hóa của quốc gia). Những mối
quan tâm này cần phải được bao quát trong bất cứ một chiến lực quy hoạch và đầu tư
nào cho phát triển đô thị.

25.        Nhu cầu của thành thị là vô cùng to lớn nhưng những nguồn lực của chúng ta
chỉ có hạn. Để đảm bảo không tập trung đầu tư mọi nguồn lực chung vào khu vực thành
thị thì việc đầu tư cho thành thị cần phải được thực hiện song song với những cải cách
lớn trong chính sách sử dụng đất, trong việc quản lý các khu đô thị và phân cấp tài
chính giữa trung ương và địa phương (Ngân hàng Thế giới, 1999d). Những cuộc cải
cách đó có thể thu hút những khoản đầu tư của tư nhân vào cơ sở hạ tầng đô thị và giải
phóng những nguồn lực của nhà nước để dùng đầu tư cho nông thôn và những khu vực
nghèo đói khác. Ngoài ra cần cố gắng đảm bảo việc đầu tư phát triển xã hội và cơ sở
vật chất ở thành thị sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn cho người dân thành thị so với hiện
nay, chẳng hạn các dự án cải tạo các khu nhà ổ chuột sẽ cho người nghèo có nhà cửa tốt
hơn hay những dịch vụ khác cho người nghèo thành phố. Các quyết định quy hoạch đô
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thị cũng cần phải được thảo luận kỹ hơn để tạo ra được tác động tới các cộng đồng và
dân cư nhằm giảm độ bất ổn và nguy cơ bị tổn thương liên quan đến sự chuyển dịch và
phân bố lại chỗ ở mà người nghèo hiện nay thường gặp phải. Và những khoản đầu tư đó
cũng phải được hỗ trợ bởi một môi trường chính sách nhằm đảm bảo có sự cân nhắc kỹ
lưỡng khi đưa ra các quyết định có ảnh hưởng tới đời sống của dân nghèo thành phố và
không làm tăng sự mâu thuẫn giữa các nguồn lực đang tồn tại giữa những người nghèo
và người giàu ở thành thị.

1.5. Điều hành quốc gia một cách hiệu quả

26.       Các cuộc điều tra mức sống dân cư và đánh giá nghèo đói có sự tham gia của
người dân đều thu thập được những bằng chứng về tình trạng bất bình đẳng và loại trừ.
Giữa người giàu và người nghèo, giữa nam giới và nữ giới, giữa nhóm dân tộc thiểu số
và đại bộ phận người Kinh không chỉ có sự chênh lệch về thu nhập và chi tiêu mà còn
cả về khả năng được sử dụng (xét trên cả khía cạnh số lượng và chất lượng) những
thông tin, dịch vụ cũng như tham gia vào các cơ quan chính quyền. Vấn đề không phải
chỉ là nhiều người đang phải chịu những thiệt thòi ấy, mà chính là ở chỗ nỗ lực giảm
nghèo sẽ khó có thể đạt được những thành quả đáng kể nếu không có những đóng góp
về mặt sáng kiến, sức lực, và hành động của những người nghèo và những người phải
chịu thiệt thòi, trong đó có cả phụ nữ, nam giới, trẻ em trai và gái. Đoàn kết và ổn định
xã hội cũng như tăng trưởng kinh tế bền vững chỉ có thể đạt được nếu có sự tham gia
thực sự của người dân, nhất là của những người giờ đây còn ít có “tiếng nói” riêng của
mình như phụ nữ, người dân tộc, trẻ em và người nghèo.

27.       Dù cho những phân tích trong báo cáo nghèo đói này đã chỉ ra rằng sự tham gia
của người dân là một yếu tố chủ đạo để có thể điều hành quốc gia một cách có hiệu quả
song những nhân tố khác như tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và khả năng tiên
đoán được của hệ thống pháp luật và quy chế điều tiết cũng không kém phần quan
trọng. Kế hoạch năm năm tới đây sẽ là cơ hội để giải quyết một số vấn đề quan trọng
của việc điều hành quốc gia có hiệu quả. Các nhà hoạch định chính sách cần phải tìm
ra lời giải đáp cho những câu hỏi quan trọng sau:

(i) Làm thế nào để bảo đảm việc xây dựng kế hoạch năm năm tới đây sẽ phản ánh
được hết những yêu cầu và ưu tiên cho người nghèo? Kế hoạch năm năm là một công
cụ khá quan trọng nhằm tạo cơ sở định hướng cho các chính sách và cách lựa chọn đầu
tư của Việt Nam trong năm năm tiếp theo. Điểm quan trọng là kế hoạch này sẽ phải
phản ánh được những nhu cầu và ưu tiên của người nghèo và để làm được điều đó cần
phải thu hút được sự tham gia của những thành viên có vị trí quan trọng thông qua quá
trình lập kế hoạch với sự tham gia của người dân. Những thành viên quan trọng cần
phải hỗ trợ  cả quá trình xây dựng và thực hiện Kế hoạch để đảm bảo nó đáp ứng đúng
nguyện vọng của người nghèo. Nghị định Dân chủ Cơ sở có thể sẽ đóng một vai trò
thiết yếu giúp tiếng nói của người dân đi vào được quá trình hoạch định chính sách
cũng như quá trình lập kế hoạch. Và chính Nghị định ấy cũng sẽ giúp theo sát những
kết quả của quá trình thực hiện kế hoạch năm năm.

28.       Để có được một Kế hoạch năm năm mang tính hỗ trợ cho dân nghèo và tối đa
hóa được ảnh hưởng của nó tới công cuộc giảm nghèo đói, nhu cầu cấp bách hiện nay
là phải:

•  tiếp tục khuyến khích theo con đường chính thống, đạt kết quả và thể chế
hóa sự tham gia của người dân và coi đó là nhân tố chủ đạo của chiến lược
giảm nghèo đói;
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•  nâng cao năng lực không chỉ cho các cơ quan và cán bộ của nhà nước để trở
thành phía “cung” của sự tham gia, mà còn cho cả người nghèo và cộng
đồng, tức là những người ở phía “cầu” của sự tham gia;

•  tiến hành những hành động sáng tạo, thiết thực và có định hướng nhằm thúc
đẩy sự tham gia của người dân ở mọi cấp, mọi ngành.

(ii) Làm thế nào nâng cao chất lượng công tác điều hành quốc gia, đặc biệt là ở cấp
địa phương? Để cải thiện môi trường kinh doanh và mở mang thêm các cơ hội, cần
phải nâng cao tính hiệu quả của bộ máy hành chính, tính trách nhiệm và minh bạch của
các hoạt động của Chính phủ. Đồng thời việc làm đó cũng sẽ góp phần giảm bớt nạn
tham nhũng, tùy tiện và sự can thiệp mang tính quan liêu cũng như cảm giác bất lực và
bị tổn thương của người dân khi phải đối mặt với  những thay đổi bất ngờ và không thể
dự đoán được của các chính sách, quy định hay các chương trình có ảnh hưởng tới đời
sống của họ. Chính phủ cũng cần phải đẩy nhanh hơn việc đơn giản hóa các thủ tục
hành chính và thủ tục đăng ký kinh doanh, kèm theo đó là giảm bớt việc kiểm soát và
các thủ tục của hệ thống thương mại và ngoại hối. Một nội dung quan trọng khác của
tính minh bạch là cung cấp thông tin tài chính. Và điểm khởi đầu quan trọng đã được
đánh dấu bằng việc công bố thông tin ngân sách vào đầu năm 1999. Dần dần những
thông tin này sẽ phải đầy đủ và toàn diện hơn nữa, bao gồm cả công bố ngân sách của
các xã theo đúng quy định trong Nghị định về Dân chủ Cơ sở. Những nhân tố đó sẽ góp
phần cải thiện tính hiệu quả và bình đẳng trong các chính sách thuế và chi tiêu công
cộng.

29.       Làm thế nào các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam có thể xây dựng
được những chính sách và chương trình đúng đắn trong đó tập hợp được toàn bộ những
điểm căn bản của năm lĩnh vực- phát triển con người và xã hội, cơ sở vật chất, quản lý
kinh tế, phát triển vùng và điều hành quốc gia hiệu quả nhằm tối đa hóa tác động tích
cực tới công cuộc giảm nghèo đói?  Đó không phải là những lựa chọn dễ dàng và cũng
không có một cách duy nhất đúng nào để đưa ra các kết luận cụ thể. Một cách làm là
đặt ra những mục tiêu tổng thể cho công cuộc giảm nghèo đói và xây dựng một chương
trình hành động cần thiết nhằm đạt được những mục tiêu đó. Phần tiếp theo sẽ bàn đến
cách giúp định ra mục tiêu và giám sát kết quả đạt được.

2. Xác định mục tiêu và giám sát kết quả

2.1. Quá trình lập kế hoạch năm năm ở Việt Nam

30.       Như là một phần trong quá trình lập kế hoạch năm năm, Việt Nam đã xác định
các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường cho riêng mình. Để minh họa, Khung 6.1
trình bày một số mục tiêu đã được nêu ra trong kế hoạch năm năm 1996-2000. Một số
mục tiêu trong đó đã đạt được, song những mục tiêu khác còn cần phải xem xét lại và
sửa đổi. Để chuẩn bị cho kế hoạch năm năm tới đây 2001-2005, sẽ phải đánh giá cụ thể
hơn về những thành công và thất bại của thời kỳ trước đó, đồng thời cũng phải điều
chỉnh lại những mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo. Những mục tiêu này sẽ phải được
giám sát chặt chẽ trong thời gian thực hiện kế hoạch năm năm.
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Trong quá trình lập kế hoạch năm năm, Việt Nam đã xác định các mục tiêu kinh tế, xã hội
và môi trường cho riêng mình

Khung 6.1: Các mục tiêu phát triển của Việt Nam cho giai đoạn 1996-2000

phát triển Kinh tế:

•  Đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 9-10%/ năm nhằm tăng gấp đôi GDP trên đầu
người vào năm 2000 so với 1990;

•  Xóa đói;

•  Giảm tỷ lệ số người được cung cấp dưới 2,100 calo/ ngày xuống dưới 10%;

•  Giảm đi một nửa tỷ lệ người sống quá nghèo từ 20% xuống 10%.

Phát triển xã hội:

•  Dân số, sức khoẻ và dinh dưỡng;

•  Đưa tỷ lệ tăng dân số xuống dưới 1,8%;

•  Giảm tỷ lệ trẻ em dưới năm tuổi suy dinh dưỡng từ 42% xuống 30%;

•  Giảm tỷ lệ trẻ em tử vong dưới một tuổi xuống dưới 30 phần nghìn và dưới năm tuổi
xuống dưới 55 phần nghìn;

•  Giảm tỷ lệ tử vong của sản phụ xuống dưới 50 trên 100 000 ca sản.

Giáo dục:

•  Xóa mù chữ cho những người trong độ tuổi từ 15-35;

•  Đảm bảo phổ cập giáo dục tiểu học.

Thị trường lao động:

•  Cung cấp việc làm cho 6,5-7 triệu người mới bắt đầu tham gia lực lượng lao động;

•  Giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành phố xuống dưới 5% và tăng việc làm ở nông thôn để tận
dụng hơn 75% thời gian lao động;

•  Tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 10% lên 22-25% lực lượng lao động.

Bình đẳng về giới:

•  Đưa ra tiêu chuẩn đào tạo và nghề nghiệp của nữ;

•  Tăng cường đội ngũ viên chức nữ.

Cơ sở hạ tầng:

•  Đưa nước sạch đến với toàn bộ dân cư thành thị và cho 80% dân nông thôn;

•  Cung cấp điện cho 100% các huyện và 80% các xã;

•  Mở mang những phương tiện cơ bản phục vụ cho kiến thức của người dân bằng cách bảo
đảm 80% số hộ được xem vô tuyến và 95% nghe đài.

Bền vững về môi trường:

•  Kiểm soát mức độ ô nhiễm môi trường.

Nguồn: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (1996)
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31.       Vậy Việt Nam cần đặt ra những mục tiêu giảm nghèo nào khi chuẩn bị xây
dựng Kế hoạch 5 năm tiếp theo của mình? " đây, chúng ta có thể bắt đầu bằng cách
nghiên cứu các mục tiêu phát triển quốc tế (IDG) đã được cộng đồng phát triển xây
dựng và đang xem xét khả năng những mục tiêu này trở thành những mục tiêu hướng
dẫn mà các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam có thể dựa vào đó để lựa chọn hay
không. Nhằm tập trung nỗ lực của mình vào công cuộc xoá nghèo một cách tốt hơn,
các nước thành viên của cộng đồng phát triển đã quyết định chọn ra một số chỉ số thành
công để đánh giá nỗ lực của mình trong tiến trình giảm nghèo (OECD, 1996). Họ đã đề
xuất xây dựng một sự hợp tác phát triển toàn cầu để thông qua đó các nước cùng phối
hợp với nhau trong một nỗ lực chung nhằm đạt được những mục tiêu đầy tham vọng
được nêu trong Khung 6.2 dưới đây.

Nhằm tập trung nỗ lực của mình vào công cuộc xoá nghèo một cách tốt hơn, các nước
thành viên của cộng đồng phát triển đã quyết định chọn ra một số hạn chế các chỉ số
thành công để đánh giá nỗ lực của mình trong tiến trình giảm nghèo

Khung 6.2: Các mục tiêu phát triển quốc tế

Cộng đồng quốc tế đã đề xuất hình thành một sự hợp tác nhằm đạt được những mục tiêu sau
đây:

Phát triển kinh tế:

•  Giảm tỷ lệ người sống trong cảnh cực nghèo xuống còn một nửa vào năm 2015.

Phát triển xã hội:

•  Phổ cập giáo dục tiểu học ở tất cả các nước vào năm 2015;

•  Tiến bộ rõ rệt trong việc đạt được sự bình đẳng về giới và đem lại quyền lợi cho phụ nữ
thông qua xoá bỏ sự chênh lệch về giới ở các cấp giáo dục tiểu học và trung học vào năm
2005;

•  Giảm bớt 2/3 tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 5 tuổi và giảm bớt 3/ 4 tỷ lệ tử vong
ở mẹ vào năm 2015;

•  Trong thời gian sớm nhất có thể và không muộn hơn năm 2015, mọi cá nhân trong độ tuổi
thích hợp đều có thể tiếp cận với hệ thống chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho đến các dịch vụ
sức khoẻ sinh sản.

Tính bền vững và khả năng tái tạo của môi trường:

•  Triển khai các chiến lược quốc gia để đạt được phát triển bền vững ở tất cả các nước vào
năm 2005, qua đó đảm bảo rằng xu hướng suy giảm các nguồn lực môi trường hiện nay sẽ
được khắc phục một cách có hiệu quả trên cả phạm vi toàn cầu và quốc gia vào năm 2015.

Nguồn: Định hướng cho thế kỷ 21: Sự đóng góp của Hợp tác Phát triển (theo OECD, 1996)

Chú ý: Các mục tiêu phát triển quốc tế định nghĩa nghèo xét theo tỷ lệ số người dân có thu
nhập ít hơn 1 USD một ngày (theo sức mua của năm 1985)

2.2. Việt Nam và các mục tiêu phát triển quốc tế

32.       Phát triển kinh tế và tăng trưởng- Mục tiêu phát triển quốc tế đầu tiên đề cập
đến phát triển kinh tế và giảm tỷ lệ người dân sống trong cảnh đói nghèo xuống còn
một nửa vào năm 2015. Tuy nhiên, việc Việt Nam có thể lặp lại thành công trước đó
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trong tiến trình giảm nghèo của mình trong 15 năm tiếp theo này hay không là còn phụ
thuộc chủ yếu vào hai nhân tố sau:

•  Mức tăng trưởng mà Việt Nam có thể đạt được trong 15 năm tới? Và

•  Loại hình tăng trưởng (bình đẳng hay bất bình đẳng) mà Việt Nam có thể
đạt được trong 15 năm tới?

33.       Không được quá đề cao tầm quan trọng của tăng trưởng kinh tế trong việc nâng
cao mức sống của người nghèo Việt Nam. Tuy vậy, cả tốc độ tăng trưởng và loại hình
của sự tăng trưởng đó (nói cách khác là cách thức phân phối lợi ích của tăng trưởng)
đều có ảnh hưởng đến công cuộc giảm nghèo đói. Trên thực tế, có thể tách những thay
đổi trong công cuộc giảm nghèo đói ra làm hai bộ phận: một bộ phận nhờ tăng trưởng
kinh tế và bộ phận kia là nhờ thay đổi trong cách phân phối lợi ích (Datt và Ravllion,
1992). Kết quả theo kiểu phân chia ấy ở sáu nước Đông # bao gồm cả Việt Nam được
trình bày trong Bảng 6.3. Bộ phận nhờ tăng trưởng luôn cho kết quả dương (như suy
nghĩ của bất cứ ai về kỷ lục tăng trưởng của những nước này) song nhìn chung còn cao
hơn rất nhiều so với phần thay đổi nhờ việc phân bổ lại- và như thường thấy thì kết quả
của nó mang giá trị âm là nhiều. Do vậy, phần thay đổi nhờ tăng trưởng vẫn lớn hơn
nhiều so với tổng mức giảm nghèo đói thực tế trong các chỉ số đếm đầu.

34.       " Việt Nam kết quả phân chia cho thấy nghèo đói đã được giảm đi đáng kể nhờ
có tăng trưởng cao trong giai đoạn 1993-1998, kể cả dù tình trạng bất bình đẳng cũng
đã tăng lên khá mạnh trong thời gian đó. Tuy vậy dấu hiệu của phần thay đổi nhờ phân
bổ lại đã giúp nhìn nhận được rằng loại hình của tăng trưởng chỉ làm giảm đi chứ
không hề đóng góp thêm cho kết quả giảm nghèo đói có được nhờ tăng trưởng. Hơn
nữa, phần tăng thêm nhờ quá trình phân phối lại còn chỉ ra rằng dù nghèo đói đã giảm
đi rất nhanh ở Việt Nam nhưng nó còn có thể giảm được nhanh hơn nữa nếu như tăng
trưởng diễn ra với mô hình công bằng hơn. Loại hình của tăng trưởng ở Việt Nam và
của công cuộc giảm nghèo đói trong giai đoạn 1993-98 khác hẳn với tăng trưởng ở Ma-
lai-xi-a (1973-89), In-đô-nê-xi-a (1978-84) và Phi-lip-pin (1991-94) bởi ở đó cả quá
trình tăng trưởng và phân bổ lại lợi ích tác động qua lại và bổ trợ cho nhau, từ đó tác
động mạnh mẽ hơn tới công cuộc giảm nghèo đói.
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Tăng trưởng kinh tế là nhân tố chủ đạo giúp giảm nghèo đói ở Đông ¸

 Bảng 6.3: Phân tích tỷ lệ giảm nghèo nhờ các nhân tố tăng trưởng kinh tế và phân phối
lại ở 6 nước Đông ¸

35
đo
ví
V
N
19
V
tớ
ch
đã
ph
và
nô

C
k

N
t

Quốc gia Giai đoạn Giảm chỉ số
đếm đầu
(điểm 5)

Phần thay
đổi nhờ tăng

trưởng

Phần thay đổi
nhờ phân phối

lại

Phần
khác

Ma-lai-xi-a 1973-89 19,1 16,4 3,9 -1,2

Thái Lan 1975-86

1986-92

-1,9

10,0

6,1

10,0

-11,0

-1,5

3,0

1,5

In-®«-nª-
xi-a

1970-78

1978-84

1984-95

3,8

26,7

23,6

7,6

18,5

22,4

-2,7

3,4

-3,1

-1,1

4,8

4,3

Trung
Quốc
(nông
thôn)

1985-90

1990-93

-2,1

2,2

2,4

5,9

-4,1

-3,3

-0,4

-0,4

Phi-li-pin 1985-88

1988-91

1991-94

5,0

-1,2

1,7

5,2

2,9

0,8

-0,3

-4,1

1,0

0,1

0,0

-0,1

Việt Nam 1993-98 20,8 30,7 -7,6 -2,3

hú ý: Mức giảm nghèo khó được biểu diễn bằng dấu +; dấu – biểu thị cho mức tăng nghèo
hã.

guồn: Theo tính toán của Ahuja, Bidani, Ferreira, và Walton (1997) cho tất cả các quốc gia,
rõ Việt Nam; số liệu ở Việt Nam do Ngân hàng thế giới ước tính theo VLSS93 và VLSS98.
.       Hai nhân tố giúp Việt Nam thành công trong công cuộc giảm nghèo đói giai
ạn 1993-1998 là: tăng trưởng kinh tế mạnh và tác động lớn của sự tăng trưởng đó đối
i nghèo đói. Mặc dù tình trạng bất bình đẳng vẫn tăng lên nhưng Bảng 6.3 cho thấy
iệt Nam đã có được một cú huých mạnh cho tăng trưởng xét về mặt giảm nghèo đói.
hưng cả hai nhân tố đó hiện đang có nguy cơ bất ổn. Trong những năm khủng hoảng
98 và 1999, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam đã giảm đi một nửa (còn khoảng 4%).

µ trong tương lai, mối quan hệ vốn có trước đây giữa tốc độ tăng trưởng và tác động
i nghèo đói chưa chắc đã tiếp tục tồn tại bởi Việt Nam khó có thể tái diễn lại câu
uyện về thành công nhờ đa dạng hóa và giải quyết vấn đề đất đai trong nông nghiệp
 thực hiện trong năm năm qua một khi đã đi đến điểm tới hạn. Bởi vậy nguồn lực cho
át triển dường như sẽ phải khác đi trong năm năm tới so với năm năm trước. Cần dựa
o hai lũnh vực khác dÓ tạo tăng trưởng trong tương lai: việc làm phi nông nghiệp
ng thông và việc làm ở thành thị. Song cần phải có những cải cách hết sức khẩn
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trương và cấp bách đối với một loạt những vấn đề thuộc về cơ cấu để thúc đẩy hai lĩnh
vực nói trên.

36.       Các mục tiêu phát triển xã hội – Trong số các mục tiêu phát triển quốc tế
đối với phát triển xã hội, chúng ta thấy rõ là không phải mục tiêu nào cũng là cần kíp
đối với Việt Nam và do vậy, Việt Nam cần phải đặt ra những mục tiêu riêng trên cơ sở
thực tế xã hội nước mình. Chẳng hạn Việt Nam có thể tương đối dễ dàng đạt được mục
tiêu phát triển quốc tế về phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2015 do nước này hiện đã
đạt được tỷ lệ 91% tỷ lệ theo học giáo dục tiểu học. Tuy nhiên, như đã bàn tới ở trên,
Việt Nam lại vấp phải một loạt những vấn đề khác liên quan đến giáo dục tiểu học như
khả năng tiếp cận, tính hiệu quả, chất lượng và tính thiết thực, đòi hỏi phải được giải
quyết một cách có hệ thống. Tương tự như vậy, mặc dù mục tiêu phát triển quốc tế là
đạt được bình đẳng về giới và tăng cường vị thế cho phụ nữ là hoàn toàn phù hợp ở Việt
Nam song công cụ để đạt được mục tiêu này là loại bỏ sự chênh lệch về giới ở các cấp
giáo dục tiểu học và trung học vào năm 2005 thì lại không thích hợp. Trên thực tế, Việt
Nam đã loại bỏ bớt tình trạng chênh lệch về giới ở các cấp giáo dục tiểu học và trung
học, tuy nhiên, như chúng ta đã thấy ở Chương 4, Việt Nam hiện đang vấp phải một
loạt khó khăn liên quan đến vấn đề bình đẳng về giới cần phải được giải quyết theo một
chiến lược khác.

37.       Mục tiêu phát triển quốc tế về chăm sóc sức khoẻ cũng không phù hợp hoàn
toàn với Việt Nam. Trong khi  Việt Nam đã giảm được tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh đã
xuống thấp hơn so với nhiều nước có thu nhập đầu người cao hơn (như Indonesia, xem
Bảng 6.4), nhưng tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng lại cao hơn rất nhiều so với các nước trong
khu vực. Hơn nữa, trong vòng 15 năm qua, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng chỉ giảm đi rất
chậm so với giảm tỷ lệ tử vong. Một cuộc điều tra quy mô quốc gia mới đây về dinh
dưỡng do Viện dinh dưỡng quốc gia và UNICEF tiến hành đã cho thấy 39% trẻ em
dưới năm tuổi hiện đang bị suy dinh dưỡng nặng xét theo cân nặng theo tuổi (nhẹ cân)
và 34% suy dinh dưỡng xét theo chiều cao (còi xương). Những số liệu này đã chứng tỏ
rằng ở Việt Nam vấn đề chính là tình trạng ăn uống thiếu chất dinh dưỡng kéo dài và
trầm trọng. Tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh tương đối thấp so với tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng
khá cao giúp khẳng định rằng mặc dù trẻ em sống sau khi sinh nhiều hơn nhưng cuộc
sống của chúng chưa đạt tới mức chất lượng mong muốn (Dollar, Glewwe abd Litvack,
1998).

38.       Tình trạng tương tự cũng diễn ra khi nhìn nhận những kết quả về chất lượng và
số lượng của các hoạt động chăm sóc sức khoẻ sinh sản. Từ giữa những năm 1970, tổng
tỷ lệ sinh sản của Việt Nam giảm dần và sau đó giảm mạnh từ 5,9% (1970-1974)
xuống còn 2,7% (1992-1996). Kết quả đó đưa Việt Nam trở thành một trong những
nước có tỷ lệ sinh sản giảm nhanh nhất. Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai – một
tiêu chuẩn đánh giá thành công của chương trình kế hoạch hóa gia đình - ở Việt Nam là
rất cao (75%) so với đa số các quốc gia đang phát triển khác. Và Việt Nam cũng khá
thành công trong việc giảm tỷ lệ tử vong của sản phụ: tỷ lệ tử vong sản phụ của Việt
nam (160 ca) là tương đối thấp so với các nước khác (Bảng 6.4). Nhưng những chỉ số
khác lại cho thấy chất lượng sức khoẻ sinh sản và khả năng sử dụng dịch vụ kế hoạch
hóa gia đình thích hợp vẫn còn là một vấn đề lớn. Sự lựa  chọn các biện pháp tránh thai
còn rất hạn chế và chủ yếu vẫn là sử dụng vòng tránh thai có kết hợp với biện pháp
khác (khoảng 69% phụ nữ sử dụng vòng tránh thai). Tình trạng nạo phá thai khá phổ
biến, điều này dễ gây rủi ro cho phụ nữ và được xem như là ví dụ chứng tỏ cho tình
trạng cung cấp chưa đầy đủ các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình an toàn và thích hợp.

 
Anh Thang xem ho em o tren anh dung tu gi cho relevance- hinh nhu em dung “tinh thiet thuc”
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Việt Nam đạt được một số chỉ tiêu xã hội khả quan hơn các nước khác có thu nhập ngang bằng
hoặc cao hơn

Bảng 6.4: So sánh quốc tế về một số chỉ tiêu y tế lựa chọn

2.3 Làm cách nào Việt Nam có thể đề ra, đạt được và giám sát thực hiện những
mục tiêu của riêng mình?

39.       Như đã thảo luận ở trên, trong quá trình xây dựng Kế hoạch năm năm, các nhà
lập chính sách sẽ đặt ra những mục tiêu mới cho Việt Nam. Một khi các mục tiêu này
đã được đặt ra, cần phải có các chính sách và chương trình cụ thể nhằm đạt được những
mục tiêu đó. Hàng năm, những tiến bộ trong quá trình thực hiện cần phải được tính
toán xác định. Để thiết kế được những chiến lược cụ thể nhằm thực hiện từng mục tiêu,
trước tiên phải hiểu được ý nghĩa của các nhân tố xác định kết quả, để có thể có được
một chiến lược đúng đắn nhằm đạt được mục tiêu. Ngoài ra cũng cần có một số chỉ tiêu
trung gian để giám sát tiến triển trong quá trình thực hiện mục tiêu đề ra.

40.       Xét một ví dụ về cách thức triển khai, chúng ta sẽ nghiên cứu những mục tiêu
mà Việt Nam đề ra trong lĩnh vực phát triển con người (nêu trong Khung 6.2), với giả
thiết là những mục tiêu cho năm 2005 gồm có: phổ cập giáo dục tiểu học với chất lượng
như nhau cho mọi người dân; 100% số người từ 15 - 35 tuổi biết chữ (Cột 1 bảng 6.5).
Để xác định phương thức hành động thích hợp, cần hiểu rõ các nhân tố có thể ảnh
hưởng đến kết quả nêu trong Cột 1. Cột 2 đưa ra một vài thí dụ về các nhân tố xác định
kết quả đạt được trong công tác giáo dục và xoá mù chữ. Những nhân tố này có thể rút
ra từ nguồn tài liệu phong phú sẵn có về vấn đề giáo dục tiểu học ở Việt Nam. Cột 3
trình bày những hành động cụ thể để đạt được những mục tiêu nêu trong Cột 1, dựa trên
những phân tích trong Cột 2.

Mục tiêu Phát triển Quốc tế Việt Nam ấn độ In-đô-nê-xi-a

GNP bình quân đầu người
(đô la, 1998)

$330 $430 $680

Tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh
 (tính trên 1000 ca sinh)

45 71 47

Tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi
(tính trên 1000 ca sinh)

62 88 60

Tỷ  lệ tử vong của sản phụ
 (tính trên 100 000 ca sinh), 1990-97

160 440 390

Tỷ lệ người sử dụng các biện pháp tránh thai
(% phụ nữ độ tuổi từ 15 đến 49), 1990-98

75 41 57

Nguồn:  Tất cả các số liệu lấy từ Các chỉ số Phát triển Thế giới, 1999 trừ tỷ lệ tử vong của sản phụ
của Việt Nam là của UNICEF, 1999.
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Để xây dựng các chiến lược ngành thích hợp nhằm đạt được các mục tiêu này, trước hết
cần phải hiểu rõ những nhân tố quyết định kết quả

Bảng 6.5: Các chỉ tiêu kết quả phát triển con người, các nhân tố và đòn bẩy thúc đẩy

Kết quả phát triển con
người

(1)

Những ví dụ về nhân tố
quyết định kết quả phát

triển con người
(2)

Đòn bẩy của nỗ lực để đạt
được những kết quả phát triển

con người
(3)

Giáo dục và tỷ lệ biết
chữ

 (1) Phổ cập giáo dục
cho tất cả mọi người với
chất lượng đồng đều

(2) 100 % số người từ
15-35 tuổi biết chữ

Thu nhập hộ gia đình;

Giáo dục của cha mẹ;

Chất lượng giáo viên và nhà
trường;

Chi phí cá nhân cho giáo
dục;

Mức chi tiêu ngân sách cho
các chương trình xoá mù
chữ và phổ cập tiểu học;

Giáo dục cho trẻ trước tuổi
đến trường;

Khả năng tiếp cận giáo dục
ở vùng sâu vùng xa

Vấn đề dạy bằng 2 thứ
tiếng và đào tạo giáo viên
người dân tộc cho các vùng
dân tộc thiểu số;

Gánh nặng công việc người
phụ nữ phải gánh vác;

Chất lượng giáo dục trong
hệ thống giáo dục không
chính thức;

Sự thích hợp của chương
trình học cấp tiểu học;

Nhu cầu sử dụng lao động
trẻ em trong các gia đình;

Khả năng tiếp cận giáo dục
của trẻ tật nguyền;

Các chương trình trợ cấp trường
trọng điểm và xoá mù chữ;
Đào tạo giáo viên;
Khả năng quản trị nhà nước
thích hợp và tính trách nhiệm
của những đơn vị cung cấp dịch
vụ;
Giám sát chất lượng tại các
trường học;
Các chính sách chi tiêu/ thu phí
giáo dục tiểu học
Đầu tư vào các chương trình
nuôi dạy / dinh dưỡng cho trẻ
nhỏ;
Phát triển cơ sở hạ tầng;
Các chính sách ngôn ngữ thích
hợp và các chương trình giáo
dục cho người dân tộc thiểu số;
Đầu tư bằng nguồn ngân sách
cho các chương trình và dịch vụ
có thể giảm nhẹ gánh nặng công
việc cho phụ nữ;
Chính sách giúp trẻ em di cư và
không đăng ký hộ khẩu  được
vào học chương trình tiểu học
chính thống;
Chính sách giúp trẻ tàn tật được
học chương trình tiểu học chính
thống;
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41.       Giám sát sự tiến bộ --Ngoài việc đề ra mục tiêu và xác định những chính sách,
chương trình công cộng giúp đạt được mục tiêu, cũng cần theo dõi các chỉ tiêu đánh giá
những tiến bộ đạt được. Để bổ xung cho những chỉ tiêu xác định kết quả cuối cùng, các
nhà lập chính sách còn cần đến các chỉ tiêu trung gian dùng để đánh giá chuyển biến
trong những khoảng thời gian ngắn, mà những cái này đặc biệt được quan tâm bởi
chính phủ, người dân, và các nhà tài trợ. Ví dụ, trong lĩnh vực giáo dục, một số chỉ tiêu
trung gian (như nêu trong Bảng 6.6) sẽ là những tiêu chí thích hợp để chính phủ và các
đối tác xem xét đánh giá hàng năm.

Cần giám sát tiến bộ đạt được những mục tiêu mong muốn một cách thận trọng

Bảng 6.6.  Ví dụ về các chỉ tiêu kết quả và trung gian để theo dõi sự tiến triển

2.4. Hợp tác phát triển

42.       Bản báo cáo này do Nhóm công tác về nghèo đói thực hiện cùng các đại diện
của tám cơ quan chính phủ và các tổ chức xã hội, ba tổ chức phi chính phủ (NGO) quốc
tế (phối hợp giữa các cán bộ chính quyền địa phương, các NGO địa phương và các
nhóm nghiên cứu), một dự án đồng tài trợ với Chính phủ và bốn nhà tài trợ song
phương và đa phương. Ngoài ra còn có sự tham gia của các cán bộ tỉnh tại bốn tỉnh-
Lào Cai, Hà Tĩnh, Trà Vinh và thành phố Hồ Chí Minh. Đây chính là một ví dụ điển
hình cho một sự hợp tác hiệu quả. Quá trình chuẩn bị báo cáo đã tạo cơ hội cho các
thành viên của nhóm có được một cái nhìn chung về thực chất và nguyên nhân của đói
nghèo tại Việt Nam. Ví dụ nhờ cộng tác, các cấp chính quyền, các tổ chức nước ngoài
và các NGO đã hiểu nhau hơn và có những mối quan tâm chung về những vấn đề phức
tạp và nhạy cảm như vấn đề các dân tộc thiểu số, dân nhập cư không đăng ký và quan
hệ về giới. Cũng nhờ hợp tác chung mà Tổng cục Thống kê và Ngân hàng Thế giới có
thể đi đến thống nhất được về phương pháp luận để tính toán nghèo đói và tới nay đã
xác định được một ngưỡng nghèo chung cùng với những ước tính về nghèo đói để sử
dụng cho việc kiểm soát những thay đổi về tình trạng nghèo đói và hỗ trợ cho quá trình
xây dựng những chính sách xóa nghèo đói. Khác với cuộc điều tra mức sống dân cư lần
trước vào năm 1993, các nhà tài trợ thu được nhiều lợi ích từ quá trình lần này. Nếu như
trước đây từ cùng một nguồn số liệu, một vài nhà tài trợ vẫn đưa ra những kết quả đánh
giá khác nhau về nghèo đói thì lần này tất cả đều cùng tập hợp những nguồn lực của
mình để tạo ra được một báo cáo nghèo đói chung cho Việt Nam. Việc huy động các
nguồn lực cũng cho phép thực hiện công việc sâu rộng hơn trước đây và dựa vào cả các
nguồn số liệu định tính và định lượng. Và việc thu hút được cả những NGO vào Nhóm
công tác cũng cho phép nhóm tận dụng được những kiến thức và kinh nghiệm của họ
trong việc triển khai công tác ở cấp cơ sở và thông qua đó, Nhóm có thể hiểu rõ và trực
tiếp về những ưu tiên và những mối quan tâm của chính những người nghèo.

Kết quả mong muốn Chỉ tiêu trung gian

Giáo dục và tỷ lệ biết chữ:

(1) Phổ cập giáo dục tiêu học với chất
lượng đồng đều cho mọi người dân

với chất lượng đồng đều

(2) 100% số người từ 15-35 tuổi biết
chữ

Tỷ lệ đi học đúng tuổi ở cấp tiểu học;

Điểm số của học sinh trong các bài kiểm tra
trình độ chuẩn;

Tỷ lệ đi học đúng tuổi ở cấp tiểu học của
người dân tộc thiểu số;

Điểm số của học sinh trong các bài kiểm tra
đọc chuẩn;.
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43.       Mặc dù quá trình chuẩn bị cho báo cáo này giúp mọi thành viên chia sẻ quan
điểm về thực hcất của những vấn đề có liên quan đến đói nghèo và nguyên nhân của
chúng nhưng nhóm chưa đi đến được một quan điểm thống nhất về chiến lược cho
tương lai. Dù có chung ý kiến trong nhiều lĩnh vực song trong một số lĩnh vực, ý kiến
của Chính phủ Việt Nam và những đối tác hợp tác phát triển  cũng còn khác nhau đáng
kể. Ví dụ như một lĩnh vực đang có nhiều ý kiến tranh luận là vai trò thích hợp của
Chính phủ và của các hộ trong việc trang trải các dịch vụ xã hội cơ bản. Chính phủ tin
rằng khả năng tự lực là rất quan trọng và việc cùng đóng góp cho chi tiêu những dịch
vụ ấy có ý nghĩa thiết thực nhằm giảm bớt tính phụ thuộc. Chính phủ lựa chọn hỗ trợ
người nghèo chủ yếu thông qua tín dụng có trợ cấp. Còn những nhà tài trợ và các NGO
lại cho rằng cách tốt hơn cả để hỗ trợ cho người nghèo là chuyển những nguồn tài trợ
của Chính phủ qua những dịch vụ xã hội cơ bản và đảm bảo tín dụng được cung cấp
đúng theo lãi suất thị trường nhằm làm tăng tính hiệu quả  của việc sử dụng những
nguồn lực còn khan hiếm.

44.       Báo cáo này đưa ra một số câu hỏi khác, cụ thể hơn và cần phải được nghiên
cứu và thảo luận trước khi đi đến được một giải pháp thống nhất. Nhiều chủ đề quan
trọng đã được nêu ra nhưng vẫn chưa được giải quyết trong quá trình soạn thảo đánh
giá về nghèo đói này như:

•  Làm thế nào để tăng năng suất nông nghiệp? Chính sách về gạo cần đóng vai trò gì
trong tăng trưởng và chiến lược giảm nghèo của Việt Nam trong tương lai? Cần
phải làm gì để thúc đẩy mạnh hơn đa dạng hóa nông nghiệp?

•  Làm thế nào phát triển khu vực phi nông nghiệp ở nông thôn nhằm tạo thêm nhiều
cơ hội việc làm và tạo thu nhập - điều mà người dân nông thôn đang ngày càng
khao khát?

•  Cần phải làm gì để giúp quy hoạch đô thị có lợi hơn cho người nghèo đồng thời
giúp các thành phố đang phát triển thành nơi người dân sống tốt hơn? Cần thay đổi
những gì để những người dân nhập cư có thể đóng góp nhiều hơn cho sự thịnh
vượng của thành phố và làm thế nào để bảo vệ tốt hơn những nhu cầu cơ bản của
họ?

•  Tăng trưởng có ưu tiên và tăng trưởng trên diện rộng có vai trò gì trong chiến lược
giảm nghèo ở Việt Nam? Cần có sự cân đối như thế nào giữa hai loại tăng trưởng
này về mặt phân phối nguồn lực cũng như nhấn mạnh trong chính sách?

•  Cần phải làm gì để giúp khu vực miền núi và những người dân thiểu số ở đó theo
kịp với các vùng khác của đất nước và làm cho những tác động giảm nghèo đói của
tăng trưởng được dàn trải đều hơn?

•  Làm thế nào để các dịch vụ xã hội cơ bản có thể phù hợp với khả năng chi trả của
người nghèo? Liệu có thể giảm bớt gánh nặng về tài chính đối với sự ốm đau hay
không? Những khoản chi tiêu cho mạng lưới an sinh xã hội hiện tại có thể được
hướng tới người nghèo một cách có hiệu quả hơn không?

•  Chính phủ cần những sự giúp đỡ gì để thực hiện Nghị định Dân chủ Cơ sở nhằm
giúp quá trình ra quyết định ở địa phương lôi cuốn được người dân tham gia nhiều
hơn và minh bạch hơn đồng thời tăng tính trách nhiệm của chính quyền địa
phương?
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•  Cần có những sắp xếp về mặt thể chế để nâng cao năng lực của Chính phủ nhằm
soạn thảo và giám sát những chính sách giảm nghèo? Cần làm gì để tăng cường sự
phối hợp giữa các bộ, ngành tham gia vào quá trình lập kế hoạch chống nghèo đói?
Cần cải thiện việc giám sát nghèo đói trong ngắn hạn như thế nào?

•  Những bộ phận chính của Chương trình xóa đói giảm nghèo trong những năm vừa
qua đã đem lại tác động ra sao? Làm thế nào để tăng cường tác động đến công cuộc
giảm nghèo đói của những hoạt động đó?

45.       Trong những năm tới đây hoạt động trong các lĩnh vực này và nhiều lĩnh vực
khác khác sẽ còn tiếp tục đòi hỏi có nhiều tiến bộ thông qua hợp tác trong nhiều lĩnh
vực xa hơn như tổng kết chi tiêu công cộng, cải cách khối ngân hàng và các nghiên cứu
xa hơn. Nhiệm vụ giờ đây là tất cả phải đi tới được một phương pháp tiếp cận thống
nhất đối với các vấn đề và có được một chiến lược giảm nghèo đói chung cho Việt Nam
trong năm năm tới đây bởi vì kế hoạch năm năm sẽ được thông qua vào cuối năm 2000.
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Phụ lục 1: Các thước đo mức nghèo đói và

bất bình đẳng

1.       Phụ lục này là một mô tả ngắn gọn về các thước đo định lượng xác định mức độ
nghèo đói và bất bình đẳng được sử dụng trong báo cáo này. Tất cả các thước đo mức
độ nghèo đói và tình trạng bất bình đẳng ở đây đều dựa vào chi tiêu tính trên đầu người
với tư cách là một thước đo phúc lợi18, nếu sử dụng khác đi sẽ được giải thích rõ.

A- Các thước đo xác định mức độ nghèo đói

2.       Sau khi xác định được ngưỡng nghèo (xem Phụ lục 2), có thể tính toán một số
chỉ tiêu thống kê tóm tắt để mô tả quy mô, mức độ và tính nghiêm trọng của đói nghèo.
Những thống kê này bao gồm chỉ số đếm đầu người (xác định tỉ lệ đói nghèo), khoảng
cách đói nghèo (xác định mức độ sâu của đói nghèo) và bình phương khoảng cách đói
nghèo (xác định tính nghiêm trọng của đói nghèo). Foster, Green và Thorbecke (1984)
đã chỉ ra rằng 3 thước đo xác định mức độ nghèo đói này có thể được tính bằng công
thức sau:

α

α ∑
=





 −=
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i
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1

)(1

trong đó yi là đại lượng xác định phúc lợi (ở đây là chi tiêu tính trên đầu người) cho
người thứ i, z là ngưỡng nghèo, N là số người có trong mẫu dân cư, M là số người
nghèo và α có thể được diễn giải như là đại lượng đo mức độ quan tâm đến sự bất bình
đẳng giữa những người nghèo19.

3.       Khi α = 0, đẳng thức trên tương đương với M/N, tức là bằng số người nghèo
chia cho tổng số người ở trong mẫu. Thước đo xác định quy mô đói nghèo được sử
dụng rất phổ biến này được gọi là tỷ số đếm đầu hay chỉ số đếm đầu khi chuyển sang
tính dưới dạng %. Mặc dù chỉ số đếm đầu dễ được diễn giải song nó không nhạy cảm
với khoảng cách của  những người nghèo so với ngưỡng nghèo.

4.       Khi α = 1, ta có chỉ số khoảng cách  nghèo đói. Chỉ số này cho biết sự thiếu hụt
trong chi tiêu của các hộ nghèo so với ngưỡng nghèo và nó được biểu hiện như mức
trung bình của tất cả mọi người trong quần thể20. Khoảng cách nghèo đói được tính đơn
giản như là tổng của tất cả các khoảng cách nghèo đói ở trong quần thể, có thể được sử
dụng để xác định chi phí tối thiểu để xoá bỏ nghèo đói trong điều kiện mọi khoản

                                                     
18 Mặc dù việc sử dụng chi tiêu làm thước đo phúc lợi thay vì sử dụng thu nhập là hoàn toàn xác đáng
như đã thảo luận trong Phụ lục 4, song việc sử dụng chi tiêu tính theo đầu người lại gây ra nhiều tranh
luận. Đó là do việc sử dụng chi tiêu tính trên đầu người đã bỏ qua những khác biệt về độ tuổi - giới tính
của các hộ gia đình và tính kinh tế của quy mô trong chi tiêu gia đình.
19 Lưu ý rằng, không giống VLSS93, VLSS98 “không tự gia quyền” nên cần phải sử dụng các trọng số
của mẫu khi tính các đại lượng đo mức độ đói nghèo và bất công khi sử dụng VLSS98.
20 Nếu mức thiếu hụt trong chi tiêu của những người nghèo so với ngưỡng nghèo đói được tính như là giá
trị chi tiêu trung bình chỉ của những người nghèo thì ta sẽ có được  một thước đo xác định nghèo đói
khác (chỉ số khoảng cách thu nhập). Mặc dù một số người cho rằng chỉ số khoảng cách thu nhập dễ hiểu
hơn so với chỉ số khoảng cách nghèo đói song nó có nhiều tính chất không theo mong muốn và do vậy
không được sử dụng trong báo cáo này.
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chuyển nhượng được chuyển đến đúng đối tượng. Tuy nhiên, việc chuyển giao các
khoản chuyển nhượng theo định hướng mục tiêu thường đi kèm với hao hụt và chi phí
hành chính và bởi vậy chi phí thực tế để xoá bỏ nghèo đói thường là bội số của khoảng
cách nghèo đói.

5.       Khi α = 2, ta có chỉ số khoảng cách nghèo đói bình phương. Chỉ số này thể hiện
mức độ nghiêm trọng (hay cường độ) của nghèo đói và làm tăng thêm trọng số cho
nhóm người nghèo nhất trong số những người nghèo.

6.       Không giống như một số thước đo mức độ nghèo đói khác, 3 đại lượng này có
tính chất rất hữu ích là có thể tính như là tổng số của các số hạng được phân nhỏ (chẳng
hạn, mức đói nghèo chỉ số đếm đầu người trên toàn quốc sẽ bằng bình quân gia quyền
của nghèo đói ở khu vực nông thôn và thành thị, hay bằng bình quân gia quyền của chỉ
số đếm tỷ lệ nghèo đói ở các vùng khác nhau).

B. Các thước đo xác định sự bất bình đẳng

7.        Ba thước đo xác định mức độ bất bình đẳng được sử dụng trong báo cáo gồm:
tỷ số giữa chi tiêu của nhóm người có mức chi tiêu cao nhất với chi tiêu của nhóm
người có mức chi tiêu thấp nhất, hệ số Gini và chỉ số Theil L. Cũng giống như thước đo
nghèo đói đã đề cập ở trên, các đại lượng này đều được tính dựa vào mức chi tiêu trên
đầu người như là một thước đo của phúc lợi, nếu được sử dụng khác đi sẽ được giải
thích rõ.

8.       Tỷ số chi tiêu của nhóm giàu nhất chia cho chi tiêu của nhóm người nghèo nhất
là một đại lượng được sử dụng rất phổ biến ở cả các nước phát triển và đang phát triển
(một nhóm bao gồm 20% dân số). Hạn chế chính của thước đo xác định sự bất bình
đẳng này là bỏ qua chi tiêu của 60% dân số là những người có mức chi tiêu trung bình
và nó cũng không tính đến sự phân bố chi tiêu trong các nhóm người nghèo nhất và
người giàu nhất.

9.       Hệ số Gini là thước đo xác định sự bất bình đẳng nhận giá trị trong khoảng từ 0
(khi tất cả mọi người có mức chi tiêu hoặc thu nhập như nhau) đến 1 (khi 1 người nắm
giữ  mọi thứ của xã hội!). Hệ số Gini càng tiến tới gần 1 thì sự bất bình đẳng trong phân
phối càng lớn. Đối với hầu hết các nước đang phát triển, hệ số Gini chi tiêu hoặc thu
nhập nằm trong khoảng từ 0,3 đến 0,6.

10.       Hệ số Gini minh họa trên đồ thị được biểu thị bằng phần diện tích nằm dưới
đường cong Lorenz (xem Hình 4.1) chia cho phần diện tích nằm phía dưới đường chéo
công bằng. Do vậy, đường cong Lorenz càng cách xa đường công bằng bao nhiêu thì hệ
số Gini càng lớn bấy nhiêu. Tuy là một thước đo xác định sự bất bình đẳng được sử
dụng rất phổ biến song hệ số Gini còn có một số hạn chế. Những hạn chế đó là: (a) hệ
số Gini không phải lúc nào cũng tăng lên khi lấy tiền của một người và chuyển sang
cho một người khác giàu hơn21; và (b) không thể phân tách hệ số Gini theo các nhóm
con (chẳng hạn như các khu nông thôn và đô thị hoặc cho 7 khu vực hành chính ở Việt
Nam) và sau đó “tổng hợp lại” để rút ra hệ số Gini của quốc gia.

11.       Chỉ số Theil L là đại lượng xác định sự bất bình đẳng dựa trên lý thuyết thông
tin/xác suất. Chỉ số Theil L biến thiên từ 0 (công bằng tuyệt đối) đến ∞ (bất bình đẳng

                                                     
21 Kết quả trái với trực giác này được biết đến như là “sự vi phạm nguyên tắc chuyển nhượng”. Hệ số
Gini vi phạm nguyên tắc chuyển  nhượng khi các đường cong Lorenz của hai quần thể cắt nhau.
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tuyệt đối) song chỉ số này ít khi lớn hơn 1. Cũng giống như hệ số Gini, chỉ số Theil
càng lớn thì sự bất bình đẳng trong phân phối chi tiêu (hoặc thu nhập) càng cao. Chỉ số
Theil L được tính như sau:

∑
=


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
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i i Ny

Y
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trong đó, giống như trên, yi là đại lượng xác định phúc lợi cho người thứ i, N là số
lượng người có trong quần thể và Y là tổng của các đại lượng xác định phúc lợi của tất
cả các cá nhân (tức là tổng chi tiêu hoặc tổng thu nhập).

12.       Thước đo chỉ số Theil L có 2 ưu điểm chính: (a) làm tăng trọng số của những
người có thu nhập thấp; (b) không giống như hệ số Gini, nó có thể được phân ra theo
các nhóm con (nói một cách chính xác, chỉ số Theil L quốc gia là bình quân gia quyền
của các chỉ số của các nhóm con trong đó trọng số là các tỷ trọng trong quần thể dân
cư). Ưu điểm thứ hai này rất quan trọng vì nó cho phép xem xét những yếu tố dẫn tới
những thay đổi trong sự bất bình đẳng ở cấp độ quốc gia.

13.       Một thước đo xác định sự bất bình đẳng có liên quan khác là chỉ số Theil T về
sự bất bình đẳng. Chỉ số này nhận giá trị biến thiên từ 0 đến log(N). Bản báo cáo này sử
dụng chỉ số Theil L vì chỉ số này nhạy cảm hơn so với chỉ số Theil T đối với sự bất bình
đẳng ở phần thấp trong đồ thị phân phối thu nhập.
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Phụ lục 2: tính toán các ngưỡng nghèo

1.       Phần phụ lục này mô tả cách tính toán, xác định các ngưỡng nghèo đã được sử
dụng trong báo cáo. Phương pháp luận để tính toán cho ngưỡng nghèo do nhóm cộng
tác viên của Tổng cục Thống kê và Ngân hàng Thế giới thảo luận và nhất trí lựa chọn,
và cũng tương tự như phương pháp Ngân hàng Thế giới đã sử dụng trong đánh giá
nghèo đói cho Việt Nam năm 1995, phương pháp mà Ngân hàng Thế giới đã sử dụng ở
rất nhiều nước đang phát triển khác.

Lựa chọn thước đo phúc lợi

2.       Bước đầu tiên để xác định tỷ lệ nghèo đói là phải tìm ra một chỉ số biểu thị cho
phúc lợi của hộ gia đình. Với những phần công việc mang tính định lượng trong báo
cáo này thì chỉ số được sử dụng rộng rãi nhất là mức chi tiêu bình quân đầu người. Lý
do sử dụng chỉ số đó thường xuyên như vậy chính là ở chỗ biến số này tổng hợp được
rất nhiều yếu tố có thể làm cải thiện chất lượng cuộc sống, như chi cho ăn, học hành và
mua thuốc thang cùng với các dịch vụ y tế. Trên thực tế, thước đo chi tiêu sử dụng ở
đây còn bao gồm cả tính toán về “giá trị sử dụng” hàng năm của những hàng hóa lâu
bền và cả nhà ở.

3.       Ngoài việc sử dụng số liệu về chi tiêu, ta còn có thể sử dụng số liệu về thu nhập.
Tuy vậy có hai lý do khiến số liệu về chi tiêu ưu việt hơn. Thứ nhất, thu nhập chỉ làm
tăng phúc lợi khi nó được sử dụng cho tiêu dùng chứ không phải cho tiết kiệm hay trả
nợ. Điều này cho thấy chi cho tiêu dùng của hộ gia đình liên quan chặt chẽ đến phúc lợi
hơn là thu nhập của hộ. Thứ hai, số liệu về thu nhập thường không chính xác, đặc biệt
là ở những nước như Việt Nam với phần lớn những người lao động là tự hành nghề.
Vấn đề cuối cùng liên quan tới việc sử dụng mức chi tiêu bình quân đầu người làm chỉ
số cho phúc lợi của hộ gia đình chính là để xem có cần tính đến sự khác biệt về cơ cấu
của hộ gia đình, ví dụ như tính đến thực tế là nhu cầu của trẻ em thấp hơn so với người
lớn. Đã có nhiều tài liệu nghiên cứu về vấn đề này, tập trung vào ước tính “hệ số quy ra
người lớn”. Nhưng những nghiên cứu gần đây đã cho phép kết luận rằng không có một
phương pháp đáng tin cậy nào để xác định được hệ số đó (Xem Deaton, 1997).

Tính toán ngưỡng nghèo

4.       Theo cách tính toán phúc lợi cho các hộ gia đình như vậy, phần còn lại của phụ
lục này sẽ mô tả cách tính ngưỡng nghèo trong báo cáo này. Ngưỡng nghèo được sử
dụng ở đây dựa trên kết quả điều tra mức sống dân cư năm 1993. Bước thứ nhất: từ kết
quả điều tra, tiến hành xây dựng ngưỡng nghèo cho năm 1993. Sau đó ngưỡng nghèo
1993 sẽ được cập nhật cho năm 1998, chỉ sử dụng những số liệu về thay đổi giá cả. Như
vậy những ngưỡng nghèo này là “ngưỡng nghèo tuyệt đối”. Tức là trong cả hai cuộc
điều tra sử dụng cùng một tiêu chuẩn tuyệt đối (cùng một “rổ hàng hóa”) cho cả hai
năm.

5.       Đặc điểm chính của ngưỡng nghèo dùng trong báo cáo này là sử dụng một rổ
các loại lương thực được coi là cần thiết để đảm bảo mức độ dinh dưỡng tốt cho con
người. Rổ lương thực này sẽ tính cả đến cơ cấu tiêu dùng lương thực của các hộ gia
đình ở Việt Nam theo tính toán từ cuộc điều tra mức sống dân cư 1993. Trong cả hai
đợt điều tra (1993 và 1998), hai ngưỡng nghèo đã được tính. Ngưỡng nghèo thứ nhất là
số tiền cần thiết để mua một rổ lương thực hàng ngày trong năm 1993 và được gọi là
“ngưỡng nghèo về LTTP”. Ngưỡng nghèo về lTTP này thường thấp bởi nó không tính
đến chi tiêu cho những sản phẩm phi lương thực khác. Ngưỡng nghèo thứ hai thường
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được gọi là “ngưỡng nghèo chung” bao gồm cả phần chi tiêu cho sản phẩm phi lương
thực. Phần còn lại của phụ lục này sẽ nêu rõ cách tính toán hai ngưỡng nghèo đói vừa
đề cập.

Ngưỡng nghèo LTTP của năm 1993

6.       Điểm xuất phát để xây dựng một ngưỡng nghèo LTTP là lượng thức ăn tiêu thụ
phải đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng. Trong nhiều năm qua các nhà dinh dưỡng của tổ
chức Y tế Thế giới và các cơ quan quốc gia và quốc tế đã đưa ra nhiều kiến nghị về
lượng dinh dưỡng cần thiết để bảo đảm cho một cuộc sống khoẻ mạnh. Chỉ tiêu cơ bản
nhất về lượng dinh dưỡng đưa vào cơ thể là lượng ca-lo tiêu dùng. Tổ chức Y tế thế giới
và các cơ quan khác đã xây dựng mức ca-lo tối thiểu cần thiết cho mỗi cơ thể theo thể
trạng con người. Nhu cầu ca-lo của mỗi người rất khác nhau, tuỳ thuộc vào độ tuổi, giới
tính và cường độ hoạt động thể chất mà họ thực hiện. Tuy vậy, để xây dựng  một
ngưỡng nghèo, cần phải xác định mức nhu cầu trung bình cho toàn bộ dân số. Ngân
hàng Thế giới đã nhiều lần làm như vậy và con số phổ biến được sử dụng là 2100 ki-lô
ca-lo cho một người mỗi ngày. Tất nhiên, có người cần nhiều hơn và có người lại cần ít
hơn, hơn nhưng đây là mức trung bình hợp lý và đó cũng chính là lượng ca-lo cần thiết
được sử dụng trong bản báo cáo này để xây dựng các ngưỡng nghèo.

7.       Mỗi gia đình Việt Nam phải mất bao nhiêu tiền để mua được một rổ lương thực
đủ để cung cấp 2100 ca-lo cho mỗi người một ngày? Có thể xác định thông qua số liệu
về chi tiêu cho lương thực (phần 11A và 11B của phiếu điều tra hộ gia đình) thu thập
được trong điều tra mức sống dân cư 1993. Trước hết, người ta lấy một rổ lương thực
xét về khối lượng đủ cung cấp 2100 ca-lo (kcal) một ngày, sau đó dùng các số liệu về
giá cả để tính tổng chi phí cho những sản phẩm đó. Trình tự công việc ở đây được thiết
kế nhằm chọn ra một rổ hàng hóa phản ánh đúng cơ cấu tiêu dùng lương thực thực
phẩm của người Việt Nam. Phải làm như vậy bởi vì sẽ là không thực tế nếu sử dụng
một rổ hàng hóa của một nước khác hay áp dụng một phép lập trình toán học để tính
chi phí tối thiểu cho rổ lương thực. Ngưỡng nghèo được xây dựng theo những cách đó
sẽ không thể phù hợp cho Việt Nam và không thể chấp nhận được về mặt chính trị đối
với các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam.

8.       Số lượng trong rổ lương thực: muốn xây dựng được một rổ hàng hóa phản ánh
đúng cơ cấu tiêu dùng của người Việt Nam, trình tự tính toán đã được xác định như sau.
Thứ nhất tổng mức chi tiêu đầu người (lương thực+ phi lương thực) đã được tính cho
mỗi hộ trong số cho 4800 hộ gia đình năm 1993. Sau đó những hộ này được phân vào
nhóm 20% số hộ nghèo nhất, 20% nghèo vừa và cho tới nhóm 20% hộ giàu nhất, tất cả
đều xét theo tổng mức chi tiêu thực tế bình quân đầu người. Trong mỗi nhóm thu nhập
này, tổng mức ca-lo bình quân đầu người một ngày đã được tính toán. Kết quả tính toán
như sau:
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Bảng A2.1.: Mức tiêu thụ ca-lo một ngày trong năm 1993

9.       Có một số điểm cần chú ý tới những con số về lượng ca-lo này. Đối với phần
lớn các loại lương thực, người ta có thể biết được cần phải ăn bao nhiêu về số lượng
cũng như mỗi kilogam của loại lương thực đó có chứa bao nhiêu ca-lo (hay một số đơn
vị đo lường thích hợp khác). Nếu cộng lượng calo tiêu thụ từ tất cả các loại lương thực
thì ta có các con số ở cột 1 của Bảng A2.1. Cần có hai bước điều chỉnh đối với những
số liệu này. Tthứ nhất, cần điều chỉnh bởi những số liệu này chưa tính một số loại lương
thực không xác định được lượng calo chứa đựng trong đó, và do đó phải quy đổi. Trước
hết, không có số liệu về lượng calo trong lúa mạch/kê (loại 306). Thứ hai, với một số
nhóm lương thực thực phẩm, không thể thu thập được số liệu về lượng hàng thực tế bởi
vì mức tiêu thụ chúng rất không đều. Đó chính là trường hợp của “những thuỷ sản
khác” (loại 320), “bánh ngọt, hoa quả có đường, kẹo” (loại 338), “các đồ uống khác”
(343), “thức ăn mua từ xa về” (344) và “loại khác” (345)22. Trong cả hai trường hợp đó
phương pháp được áp dụng là giả định rằng lượng calo trên mỗi đồng chi ra cho những
loại thực phẩm đó cũng xấp xỉ bằng lượng calo trung bình của mỗi đồng chi cho những
loại lương thực thực phẩm đã xác định được mức chi tiêu và lượng calo hàm chứa.
Những số liệu trong cột thứ hai của Bảng A2.1 bao gồm những mức calo “quy đổi” có
tính đến mức chi tiêu cho những loại lương thực không xác định được hàm lượng calo.

10.       Sau khi đã quy đổi, trong năm 1993 nhóm có mức ca-lo tiêu thụ gần với giới
hạn 2100 là nhóm 3 (Bảng A2.1). Như vậy rổ lương thực do các hộ trong nhóm 3 tiêu
thụ sẽ được sử dụng để tính toán cho rổ cung cấp được 2100 calo cho một người một
ngày. Nhưng do lượng calo tiêu thụ trong Nhóm 3 lại đạt mức trung bình là 2052 chứ
không phải là định mức 2100 nên lại cần điều chỉnh lần thứ hai như sau: lượng lương
thực tiêu thụ sẽ được tăng thêm một chút để có được một rổ cung cấp đúng 2100 calo.
Điều này được thực hiện bằng cách nhân lượng lương thực tiêu thụ trung bình của mỗi
hộ trong nhóm 3 với hệ số 2100/1969. Mẫu số là 1969 chứ không phải 2052 bởi vì với
một số loại không có số liệu về số lượng (hay như với trường hợp không có số liệu về
lượng calo của lúa mạch/kê) và đã phải quy đổi trong bước 1. Như vậy rổ lương thực
này loại bỏ những loại lương thực không xác định được lượng calo (lúa mạch/kê, các
hải sản khác, v.v...). Rổ lương thực này được đưa ra trong Bảng A2.2, xét theo mức tiêu
dùng đầu người mỗi năm. Cột thứ nhất là lượng tiêu thụ thực tế, để tạo ra 1969 ca-lo, và
cột thứ hai là số liệu sau khi đã điều chỉnh như vừa nêu trên để cung cấp 2100 calo.

                                                     
22 Chỉ có thể xác định được số lượng bánh kẹo, hoa quả có đường và kẹo (338) tiêu thụ trong dịp Tết và
những kỳ nghỉ khác nhưng không thể tập hợp được số liệu cho cả năm.

Nhóm
20%

Lượng calo mỗi ngày cho

mỗi người (Cột 1)

Lượng calo quy đổi cho

mỗi người (Cột 2)
1 1568 1598
2 1829 1891
3 1969 2052
4 2065 2237
5 2041 2565

Nguồn: Ước tính của Tổng cục Thống kê và Ngân hàng Thế giới dựa trên số liệu của
VLSS93
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Bảng A2.2: Rỗ lương thực thực phẩm của Việt Nam cung cấp 2100 calo mỗi ngày
(tính bằng kg/năm)

N
V

Loại lương thực thực
phẩm

Lượng tiêu thụ

(Cột 1)

Lượng tiêu thụ đã điều
chỉnh (Cột 2)

Gạo tẻ 159 169.6
Gạo nếp 5.5 5.9
Ngô, bắp 2 2.1
Sắn, khoai mỳ 8.8 9.4
Khoai tây, khoai lang 10.7 11.4
Mỳ hạt, bột mỳ 0.7 0.8
Mỳ sợi, mỳ tôm 0.6 0.7
Phở, bún, bánh đa thái 2.3 2.5
Miến 0.8 0.8
Thịt lợn 4.9 5.2
Thịt bò 0.1 0.1
Thịt gà 2.1 2.3
Thịt vịt và gia cầm khác 0.7 0.7
Các loại thịt khác 0.2 0.2
Thịt chế biến 0.04 0.04
Mỡ, dầu ăn 1.4 1.5
Tôm, cá tươi 10.3 11
Tôm, cá khô 0.7 0.7
Trứng 0.4 0.4
Đậu phụ 2.9 3.1
Lạc nhân, đậu phộng,
võng mÌ

0.9 0.9

Đỗ các loại 0.9 1
Rau muèng 14.1 15
Xu hào 5.6 6
Bắp cải 5.6 5.9
Cà chua 3.2 3.4
Các loại rau khác 14.2 15.2
Cam 0.5 0.5
Chuối 6.2 6.6
Xoài 0.5 0.6
Các loại hoa quả khác 5.9 6.3
Nước mắm 5.6 6
Muối 5.4 5.7
Mỳ chính, bột ngọt 0.7 0.8
Đường, mật 2.4 2.5
Bánh kẹo 0.4 0.4
Sữa và các sản phẩm từ
sữa

0.04 0.04

Rượu bia 3.8 4.1
Cà phê 0.1 0.1
ChÌ 2.4 2.5

guồn: Ước tính của Tổng cục Thống kê và Ngân hàng Thế giới dựa trên số liệu của
LSS93.
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11.        Chi phí của rổ lương thực: Chi phí để mua một rổ lương thực trong cột thứ hai
của Bảng A2.2 để cung cấp 2100 calo một ngày cho một người trong một năm là bao
nhiêu? Rõ ràng cần phải biết giá cả của những hàng hóa này. Cuộc điều tra mức sống
dân cư 1993 thu thập được giá của hầu hết những mặt hàng này, nhưng với một số mặt
hàng vẫn không thể xác định được giá. Đặc biệt hơn nữa là phiếu điều tra về giá cả
trong cuộc điều tra năm 1993 không hề hỏi giá của bánh mì (nhóm 307), bún (309),
các loại thịt khác (315), thịt qua chế biến (316), dầu ăn (317), cá khô (319), các loại rau
khác (329), các loại hoa quả khác (333), bánh và kẹo (338), càfê (341) và chè (342).
Trong số này có ba nhóm hàng được coi là khá quan trọng và giá trên một đơn vị của
chúng có thể tính toán được nhờ phần thông tin về chi tiêu và số lượng trong phiếu điều
tra hộ. Đó là dầu ăn (317), xu hào (326) và chè (342)23. (Phương pháp cụ thể để tính
toán cho những mặt hàng đó được trình bày trong phần dưới). Để xác định chi phí của
các loại lương thực trong bảng A2.2 mà không có số liệu về giá cả, một giả định đã
được đặt ra là chi phí tăng thêm cho những loại lương thực này tương ứng với mức chi
tiêu của các hộ gia đình thuộc nhóm 3 cho cùng loại lương thực đó. Cụ thể là  những
loại này sẽ chiếm khoảng 6,9% tổng chi tiêu của các hộ cho tất cả các loại lương thực
trong rổ theo bảng A2.2. Như vậy, chi phí cho tất cả những loại lương thực có giá cả
xác định sẽ được nhân với 1,069. Kết quả nhận được chính là tổng chi phí (đã điều
chỉnh) của cả rổ lương thực trong bảng.

12.       Cần chú ý tới cách thu thập số liệu về giá dầu ăn, xu hào và chè trong cả hai
cuộc điều tra thông qua phiếu điều tra hộ. Để thống nhất, trong cả hai cuộc điều tra
(1993 và 1998) các hộ được lựa chọn sao cho mức ca-lo tiêu thụ đầu người nằm trong
khoảng 2000 đến 2200. Sau đó giá đơn vị sẽ được tính (số tiền chi tiêu chia cho lượng
hàng mua) của từng mặt hàng cho từng hộ trong cả hai cuộc điều tra. Trong mỗi năm,
giá trung vị của quốc gia được xác định bằng số liệu thu thập từ những hộ gia đình đó.

13.       Bằng phương pháp này, chi phí (đã điều chỉnh) để mua rổ lương thực như của
bảng A.2.2 đã được xác định. Trước hết giá được quy đổi về mức giá tháng 1 năm 1993
(chỉ số giảm phát khu vực do Tổng cục thống kê cung cấp và được nêu rõ hơn dưới
đây). Lưu ý rằng số liệu về giá cả của cuộc điều tra 1993 là giá thị trường ở mỗi xã điều
tra và đã tính giá trung vị cho cả nước Việt Nam, do đó chi phí của rổ lương thực là
mức chi phí trung bình mang cho cả nước theo thời giá của tháng 1 năm 1993. Và mức
chi phí xác định được là 749.723 đồng cho một người mỗi năm. Con số này phải được
so sánh với biến số chi tiêu của hộ đã điều chỉnh theo chênh lệch giá giữa các vùng,
được tính theo mức giá tháng 1 năm 1993. Nói cách khác, không nên so sánh nó với
biến số chi tiêu của hộ chưa được điều chỉnh theo chênh lệch giá giữa các vùng hay
những giá trị chưa được quy đổi ra theo mức giá tháng 1 năm 1993. Phương pháp được
áp dụng trong báo cáo này để điều chỉnh sự chênh lệch giá giữa các vùng và quy đổi
chi tiêu của hộ ra theo thời giá vào thời điểm tháng 1-1993 sẽ được giải thích ở phần
cuối của phụ lục.

Ngưỡng nghèo chung của năm 1993

14.       Bây giờ có thể dùng ngưỡng nghèo LTTP vừa xác định để tính toán ngưỡng
nghèo chung (lương thực cộng với phi lương thực). Điểm cơ bản ở đây là xem xét chi
tiêu cho các sản phẩm phi lương thực của nhóm hộ thứ ba trong năm 1993, và được xác
định lên tới 401.291 đồng cho một người một năm (chú ý là con số này bao gồm cả
những chi tiêu công khai và những giá trị sử dụng đã quy đổi của các hàng lâu bền và

                                                     
23 Trên thực tế, bảng câu hỏi giá năm 1993 có hỏi giá xu hào, nhưng câu hỏi này lại không được hỏi
trong năm 1998. Để cho nhất quán, giá của cả 2 năm được tính từ phiếu điều tra hộ gia đình.
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giá trị nhà ở)24. Con số 401.291 đồng sau đó được điều chỉnh, bởi vì nhóm 3 cũng
không tiêu thụ đúng 2100 ca-lo mà chỉ là 2052 ca-lo như đã phân tích ở trên. Bởi vậy
chi tiêu cho các sản phẩm phi lương thực phải được điều chỉnh bằng cách nhân mức chi
tiêu này với 2100/2052 (tức là  khoảng 1,023) (giống cách điều chỉnh cho các sản phẩm
LTTP). Nhân khoản chi tiêu cho sản phẩm phi lương thực theo tỷ lệ đó cho ta con số
410.640 đồng. Như vậy ngưỡng nghèo chung sẽ là 1.160.363.

15.       Với ngưỡng nghèo LTTP và ngưỡng nghèo chung như vậy có thể xác định được
tỷ lệ nghèo đói ở Việt Nam (theo phương pháp đếm đầu người) trong năm 1993 là:

Cả nước Thành thị Nông thôn

Tỷ lệ nghèo LTTP 24,9% 7,9% 29,1%

Tỷ lệ nghèo chung 58,1%  25,1% 66,4%

Ngưỡng nghèo LTTP và ngưỡng nghèo chung của năm 1998

16.       Ngưỡng nghèo LTTP và ngưỡng nghèo chung của năm 1998 cũng được xác lập
tương tự như năm 1993. Với ngưỡng nghèo LTTP, chi phí (đã điều chỉnh) của rổ lương
thực trong năm 1993 được cập nhật, dùng giá cả lấy từ cuộc điều tra 1998. Và cũng như
năm 1993, trình tự thu thập giá cả cho rổ hàng hóa này cũng khá phức tạp xuất phát từ
một thực tế là giá cả của ba nhóm mặt hàng (dầu ăn, xu hào và chè) được lấy từ phiếu
điều tra hộ. Phương pháp áp dụng để thu thập giá cả cho ba mặt hàng này hoàn toàn
giống như phương pháp đã áp dụng trong năm 1993, chỉ khác là các số liệu về giá đơn
vị được lấy từ các hộ gia đình được phỏng vấn trong cuộc điều tra 1998 (vẫn là những
hộ có mức ca-lo tiêu thụ từ 2000 đến 2200 ca-lo mỗi ngày). Ngoài ra, có bốn mặt hàng
(thịt bò, thịt gà, cá và thịt lợn) được xác định khác nhau trong phiếu điều tra của hai
năm 1993 và 1998. Với những mặt hàng này, giá trị đơn vị “có điều chỉnh theo chất
lượng” được tính theo số liệu trong phiếu điều tra của những hộ có mức tiêu thụ từ 2000
đến 2200 ca-lo mỗi ngày. Thông tin về giá cả cho những mặt hàng này trong phiếu điều
tra giá cả của năm 1998 được nhập cùng với giá của các mặt hàng trên để đưa ra được
mức chi phí tính theo thời giá tháng 1 năm 1998 để mua được một rổ hàng hóa (có điều
chỉnh) như nêu trong Bảng A2.2. Và cũng giống như năm 1993, giá trung vị được tính
chung cho cả nước và do đó chi phí của rổ hàng hóa này chính là chi phí trung bình cho
cả nước tính theo thời giá tháng 1 năm 1998. Mức chi phí đó được xác định là
1,286,833 ®ång/ng­êi/n¨m.

17.       Cũng giống như ngưỡng nghèo của năm 1993, cần lưu ý rằng những số liệu
phần trên phải được so sánh với biến số chi tiêu hộ đã điều chỉnh theo chênh lệch giá
giữa các vùng và được quy đổi ra mức giá vào tháng 1 năm 1998. Bởi vậy không nên so
với biến số chi tiêu hộ chưa điều chỉnh theo chênh lệch giá giữa các vùng hoặc chưa
được quy đổi về thời giá tháng 1 năm 1998. Chỉ số giảm phát dùng để điều chỉnh chênh
lệch giá giữa các vùng và biến đổi trong giá cả theo thời gian sẽ được bàn đến ở phần
cuối của phụ lục này.

18.       Phương pháp dùng để tính toán bộ phận phi lương thực của ngưỡng nghèo
chung của năm 1998 vô cùng đơn giản. Ngưỡng nghèo về các sản phẩm phi lương thực
của năm 1993 được nhân thêm với hệ số 1,225- tức là mức lạm phát của các sản phẩm

                                                     
24 Cần lưu ý là trình tự tính toán phần chi phi lương thục thực phẩm ở đây khác với cách tính được sử
dụng trong báo cáo đánh giá nghèo đói trước đây cho Việt Nam (NHTG, 1995), trong đó sử dụng
phương pháp hồi qui tỷ lệ chi cho LTTP (Ravillion, 1994).
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phi lương thực do Tổng cục Thống kê cung cấp. Như vậy theo cách tính này, ngưỡng
nghèo về các sản phẩm phi lương thực sẽ là 503.038 đồng (=410.640x1,225) và đưa
ngưỡng nghèo đói chung lên 1.789.871 đồng.

19.       Với các ngưỡng nghèo vừa được xác lập và theo cách tính chỉ số đếm đầu cho
nghèo đói sẽ xác định được tỷ lệ nghèo đói của năm 1998 là:

Việt Nam Thành thị Nông thôn

Tỷ lệ nghèo LTTP 15,0% 2,3% 18,3%

Tỷ lệ nghèo chung 37,4% 9,0% 44,9%

Chỉ số giảm phát vùng và giảm phát theo thời gian

20.       Ngưỡng nghèo mô tả ở trên được tính theo mức giá của năm 1993 và 1998,
đồng thời cũng là những mức giá trung bình của cả nước. Để áp dụng những chỉ số này
cho số liệu của hai cuộc điều tra 1993 và 1998, tổng chi tiêu của mỗi hộ phải được
“giảm phát” để chi tiêu được tính theo đúng mức giá của tháng 1 và không còn chênh
lệch giá giữa các vùng. Trước tiên hãy xem xét mức chi tiêu tính theo mức giá của
tháng 1 trong mỗi cuộc điều tra (1993 hoặc 1998). Cách làm khá đơn giản. Với mỗi hộ,
chi tiêu danh nghĩa được chia ra thành chi tiêu cho lương thực, thực phẩm và chi tiêu
cho những sản phẩm phi lương thực. Tổng cục Thống kê cung cấp hệ số giảm phát
hàng tháng cho mỗi nhóm chi tiêu vừa nêu. " mỗi hộ, để quy đổi mức chi tiêu hiện tại
theo thời giá của tháng 1-1993 (cho những hộ trong mẫu điều tra 1993) hoặc tháng 1-
1998 (cho những hộ trong mẫu điều tra 1998) bằng cách chia chi tiêu danh nghĩa thành
ba loại này, rồi nhân với hệ số giảm phát của từng loại theo TCTK và sau đó cộng ba
loại chi tiêu đã điều chỉnh lại với nhau. Hệ số giảm phát mà TCTK cung cấp được nêu
trong bảng A2.3.
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Bảng A2.3.HỆ số giảm phát theo thời gian cho năm 1993 và 1998

21.       Bây giờ chuyển sang các hệ số giảm phát giữa các vùng. Tại  mỗi vùng trong
bảy vùng địa lý của Việt Nam, hệ số giảm phát theo vùng được tính cho khu vực thành
thị và nông thôn trong cả hai cuộc điều tra 1993 và 1998. " cuộc điều tra năm 1993,
những hệ số đó được tính nhờ có phiếu điều tra của năm 1993. Trọng số sử dụng cho
những chỉ số giá cả ở đây là phần chi tiêu cho lương thực và những sản phẩm phi lương
thực có giá cả đã thu thập được qua phiếu điều tra về giá cả. Số liệu của cuộc điều tra
năm 1993 được sử dụng bởi vì Tổng cục thống kê không có số liệu của từng vùng cho
thời gian trước đó là năm 1992 và 1993. Còn trong cuộc điều tra 1998, Tổng cục Thống
kê đã tính toán chỉ số giảm phát giá khu vực để phục vụ cho việc chuẩn bị báo cáo này.
Các chỉ số giá cả trong cả hai cuộc điều tra được thống kê trong bảng A2.4.

VLSS 1993 VLSS 1998

Gạo Lương thực
thực phẩm

khác

Phi lương
thực

 Gạo Lương
thực
thực

phẩm
khác

Phi
lương
thực

10- 92 0,8909 1,0018 0,9470 12-97 0,9853 0,9765 0,9922

11-.92 0,9305 0,9754 0,9659 1-98 1,0000 1,0000 1,0000

12- 92 0,9368 1,0001 0,9881 2-98 1,0375 1,0263 1,0087

1- 93 1,0000 1,0000 1,0000 3-98 1,0429 1,0113 0,9977

2- 93 0,9933 1,0710 0,9940 4-98 1,1456 0,9971 1,0010

3- 93 1,0730 1,0315 0,9860 5-98 1,2096 0,9983 1,0042

4-.93 1,0572 1,0426 0,9791 6-98 1,1781 1,0123 1,0045

5-.93 1,0398 1,0693 0,9889 7-98 1,1674 1,0048 1,0056

6-93 0,9884 1,0819 0,9820 8- 98 1,2176 1,0021 1,0106

7- 93 0,9780 1,0848 0,9771 9- 98 1,2651 0,9962 1,0171

8- 93 0,9884 1,0879 0,9781 10-  98 1,2534 1,0069 1,0187

9-  93 0,9906 1,0794 0,9791 11- 98 1,2508 1,0050 1,0243

10- 93 0,9771 1,0731 0,9781 12- 98 1,2561 1,0234 1,0267

Nguồn: Tổng cục Thống kê
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 Bảng A2.4.: Chỉ số giá của các vùng trong hai cuộc điều tra 1993 và 1998

22.       Trong cả hai cuộc điều tra, chỉ số được thể hiện trong tương quan  với giá trung
bình của cả nước. Không có một chỉ số giá cả nào được xác định cho vùng thành thị ở
Tây Nguyên vì trong số các hộ được phỏng vấn trong cả hai cuộc điều tra không có hộ
nào sống ở thành thị của khu vực này.

Tài liệu Tham khảo

Deaton, A., 1997. The Analysis of Household Surveys (Phân tích các cuộc điều tra hộ
gia đình). Baltimore: John Hopkins University Press.

Ravallion, M.1994. Poverty Comparisons (So sánh nghèo đói). Chur: Harwood
Academic Publishers.

World Bank. 1995. “Vietnam: Poverty Assessment and Strategy”(ViÖt Nam: đánh giá
nghèo đói và chiến lược).

Vùng Thành thị
năm 1993

Nông thôn
năm 1993

Thành thị
năm 1993

Nông thôn
năm 1993

 Miền núi phía Bắc 1,1130 0,9681 0,9930 1,0178

Đồng bằng sông
Hồng

1,0724 0,9342 1,0560 0,9162

Bắc Trung Bộ 1,0189 0,9121 1,0250 0,9380

Duyên hải Miền
Trung

1,0661 0,9534 1,0530 0,9742

Tây Nguyên - 1,0855 - 1,0602

Đông Nam bộ 1,2230 1,0486 1,1341 0,9654

Đồng bằng Sông
Cửu long

1,1074 0,9996 1,0133 1,0269

Nguồn: Tổng cục Thống kê
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Phụ lục 3: Lợi thế so sánh chưa được khai thác của Việt
Nam trong xuất khẩu các sản phẩm chế tạo

1.       Chương 3 đã cho ta thấy là Việt Nam còn có một lợi thế đáng kể chưa được khai
thác về xuất khẩu các sản phẩm chế tạo thuộc ngành công nghiệp nhẹ (có hàm lượng lao
động cao) dùng cho xuất khẩu. Nếu Việt Nam khai thác được các nguồn sẵn có về nhân
lực và tài nguyên thiên nhiên một cách đầy đủ thì các sản phẩm chế tạo xuất khẩu của
Việt nam đã có thể chiếm xấp xỉ 63% tổng giá trị xuất khẩu thay vì mức 37% như hiện
nay, và trong một tương lai gần có thể tạo ra tới 1,6 triệu công ăn việc làm cho ngành
công nghiệp nhẹ. Phụ lục này sẽ  mô tả cách tính toán những con số này trên cơ sở thực
hiện hồi quy đối với số liệu liên quốc gia.

2.       Nghiên cứu trên nhiều quốc gia gần đây của Wood và Mayer (năm 1998) cho thấy
trong những nền kinh tế thị trường mở, tỷ lệ cao giữa số công nhân có trình độ và đất đai
có liên hệ chặt chẽ với tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm chế tạo xuất khẩu cao. Thông thường,
mức độ sẵn có các lao động có kỹ năng so với đất đai của một quốc gia càng cao thì tỷ
trọng xuất khẩu các sản phẩm chế tạo so xuất khẩu các mặt hàng sơ chế cang cao. Nhận
định này đã khẳng định lại những dự báo của học thuyết truyền thống về lợi thế so sánh
của Heckscher-Ohlin, là các nền kinh tế thị trường mở thường có xu hướng xuất khẩu
những hàng hoá có quá trình sản xuất đòi hỏi sử dụng nhiều các nguồn lực mà quốc gia
đó có nhiều - và do vậy tương đối rẻ.

3.       #p dụng những kết quả kinh tế lượng trên của Wood và Mayer (1998) vào Việt
Nam, ta có thể đánh giá sơ bộ mức độ Việt Nam chưa khai thác hết được lợi thế so sánh
của mình trong lĩnh vực sản xuất hàng chế tạo xuất khẩu. Với mẫu gồm 115 quốc gia và
sử dụng số liệu của năm 1990, Wood và Mayer đã ước lượng được hàm số hồi quy dạng
logarit tuyến tính dựa trên cơ sở số liệu của các quốc gia như sau:

ln (xuất khẩu hàng chế tạo/ xuất khẩu hàng sơ chế)

= -5,11   + 1,47 x ln (kỹ n¨ng/lao động) – 0,6 x ln (đất ®ai/lao động)

  (-14,1)      (7,18)           (-6,59)   R2= 0,56

Theo công thức này, tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm chế tạo với xuất khẩu hàng sơ chế có mối
quan hệ tương quan với mức “vốn con người” (kỹ năng/lao động) và mức sẵn có tương đối
của đất đai và lao động (đất đai/lao động). Tất cả các biến số này đều được biểu diễn dưới
dạng logarit tự nhiên. Các hệ số được ước tính theo phương pháp  hồi quy nêu trên cho
phép bất kỳ một quốc gia nào cũng có thể “dự đoán” được tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm
chế tạo trong tổng giá trị với những điều kiện về các nguồn nhân lực và tài nguyên thiên
nhiên của mình.

4.       #p dụng những hệ số này vào Việt Nam, ta thấy tỷ trọng dự tính hàng chế tạo
trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã có thể lên tới khoảng 63% vào năm
1997, thay vì mức thực tế chỉ là 37% (Xem bảng A3.1). Điều này chỉ ra rằng Việt Nam đã
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bỏ lỡ mất một khoản thu nhập tương đương 6,5 tỷ đô la Mỹ hay vào khoảng 25% GDP do
chưa tận dụng được hết lợi thế so sánh của mình. Phép tính này cũng cho ta thấy rằng
Việt Nam có thể nhanh chóng tăng lượng xuất khẩu các mặt hàng chế tạo của mình lên
gấp ba nếu như việc phân bổ các nguồn lực sẵn có được thực hiện một cách hiệu quả hơn.

Bảng A3.1: Tiềm năng xuất khẩu chưa được khai thác của Việt Nam

Giá trị thực tế Giá trị dự đoán (Giá trị thực tế) - (Giá trị
dự đoán )

Tỷ trọng sản phẩm
chế tạo trong tổng
giá trị xuất khẩu

36,7% 63% -26,3%

Giá trị xuất khẩu
sản phẩm chế tạo
xuất khẩu (đơn vị:
triệu đô la Mỹ)

3.372 9.881 -6.509

Nguồn: Belser (1999) dựa vào nghiên cứu của Wood và Mayer (1998)

5.       Vậy điều này có ý nghĩa như thế nào đối với vấn đề tăng trưởng công ăn việc làm?
Bảng A3.2 đưa ra các ước tính về hệ số lao động tính theo gia quyền thương mại trong các
ngành xuất khẩu và thay thế nhập khẩu. Khu vực xuất khẩu có mức sử dụng lao động cao
gấp hai lần so với khu vực sản xuất thay thế nhập khẩu và điều này chỉ ra rằng nếu Việt
Nam chỉ mở rộng thương mại dựa trên lợi thế so sánh về lao động thì điều đó chỉ lợi cho
nhu cầu lao động. Bằng cách sử dụng phương pháp “hàm lượng yếu tố” (tính lượng lao
động chứa trong các luồng thương mại) thì có thể ước tính rằng một lượng giá trị xuất
khẩu thêm 6,5 tỷ đô la Mỹ có thể trực tiếp tạo ra từ 1,5 đến 1,7 triệu việc làm trong các
ngành xuất khẩu, (mức 1,6 triệu là ước tính tốt nhất). Tất nhiên là khi xuất khẩu mở rộng
thì nhập khẩu cũng tăng lên. " đây chúng ta cũng cần phải tính đến số việc làm sẽ bị mất
đi trong  những ngành sản xuất hàng cạnh tranh với nhập khẩu. Phần lớn hàng nhập khẩu
là nhằm đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm trung gian sử dụng cho sản xuất hàng xuất
khẩu hoặc là những mặt hàng có hàm lượng công nghệ và kỹ năng cao hơn so với các sản
phẩm nội địa và do đó thường không trực tiếp thay thế cho sản xuất trong nước. Tuy nhiên
cũng có một vài mặt hàng nhập khẩu khác có khả năng sẽ cạnh tranh trực tiếp với sản
xuất trong nước. Xem xét đến các yếu tố này, Belser (1999) ước tính rằng việc Việt Nam
tham gia hội nhập kinh tế ở mức cao hơn nữa có thể sẽ làm cho khoảng 200.000 đến
350.000 người bị mất việc làm trong các ngành sản xuất các mặt hàng thay thế nhập khẩu.
Tuy nhiên, sau khi trừ đi mức giảm này thì tăng trưởng về công ăn việc làm vẫn đạt được
một mức dương đáng kể là từ 1,2 đến 1,3 triệu công ăn việc làm. Điều này gợi cho chúng
ta thấy rằng tiềm năng tăng trưởng công ăn việc làm trong những ngành chế tạo trong
tương lai không xa là rất lớn.
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Bảng A3.2: Hệ số lao động trong các ngành xuất khẩu và thay thế nhập khẩu

Khu vực Số lượng nhân công trên 1.000 đô la Mỹ giá
trị sản lượng

Các ngành công nghiệp xuất khẩu (doanh
nghiệp nhà nước)

0,259

Các ngành công nghiệp xuất khẩu (đầu tư
nước ngoài trực tiếp)

0,232

Các ngành công nghiệp xuất khẩu (trung
bình)

0,245

Các ngành công nghiệp thay thế nhập khẩu 0,108

Nguồn: Belser (1999)

6.       Vậy Việt Nam phải mất bao nhiêu thời gian để tạo ra các công ăn việc làm nêu
trên? Điều này là hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng khôi phục kinh tế thoát khỏi cuộc
khủng hoảng Đông Nam # cũng như khả năng tiến hành cải cách để tái phân bổ các
nguồn lực vào những khu vực sản xuất có hiệu quả của Việt Nam. Với tốc độ tăng trưởng
xuất khẩu đạt 45% năm như thời kỳ trước khủng hoảng thì Việt Nam chỉ cần có 3 năm để
tạo ra số công ăn việc làm như nói ở trên. Tuy nhiên, với mức tăng trưởng chỉ bằng một
nửa mức của thời kỳ trước khủng hoảng như hiện nay thì Việt Nam cần phải mất đến 5
năm để có thể tăng thu nhập từ xuất khẩu các sản phẩm chế tạo của mình lên gấp ba và
tăng tỷ trọng hàng chế tạo trong cơ cấu xuất khẩu lên mức 63%. Điều này dù sao cũng
cho chúng ta thấy rằng thậm chí với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu giảm sút như hiện nay
thì Việt Nam vẫn có một tiềm năng để tăng số lượng công ăn việc làm lên một cách
nhanh chóng trong tương lai.
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Phụ lục 4: nghèo khó và các  hộ gia đình

do phụ nữ làm chủ hộ

1.       Giống như nhiều cuộc khảo sát hộ gia đình ở các nước đang phát triển khác, hai
cuộc điều tra VLSS cho thấy thành viên của các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ
thường sung túc về vật chất hơn những gia đình do nam giới làm chủ hộ. Chi tiêu bình
quân đầu người của những thành viên ở các gia đình có phụ nữ làm chủ hộ cao hơn ở
các gia đình nam giới làm chủ hộ và tỷ lệ nghèo đói thấp hơn.25 Do nhận định này trái
ngược với những kết quả của điều tra nghèo khó có sự tham gia của đối tượng (cho
rằng các gia đình phụ nữ làm chủ hộ thuộc nhóm nghèo nhất) cũng như trái với ý kiến
của nhiều chuyên gia về giới tính ở Việt Nam nên phần phụ lục này sẽ xem xét vấn đề
một cách chi tiết hơn.

2.       Trong điều tra mức sống dân cư, các hộ gia đình được coi là có phụ nữ làm chủ
hộ nếu phần đầu của bảng câu hỏi hộ gia đình ghi chủ hộ là phụ nữ. " Việt Nam, việc
áp dụng định nghĩa chuẩn này sẽ bao gồm một số lượng lớn hộ gia đình phụ nữ đứng
tên chủ hộ mặc dù có chồng cùng chung sống. Đặc điểm này của Việt Nam xuất phát
từ thủ tục đăng ký hộ khẩu rườm rà, những người di cư đến thường mất thời gian để
nhận được hộ khẩu thường trú và nhập vào một hộ hiện đang sinh sống. Do đó, đối với
những cặp vợ chồng mới cưới, nếu họ quyết định sống ở quê bên ngoại thì người vợ
đứng tên chủ hộ trong hộ khẩu là chuyện thường tình. Ngoài ra, các quận huyện
thường cập nhật số liệu theo định kỳ nên nhiều gia đình có phụ nữ làm chủ hộ kiểu như
trên tồn tại ít nhất là trong một vài năm. Tuy nhiên, có thể sửa đổi cách xác định giới
của chủ hộ trong điều tra mức sống, trong đó tất các các gia đình phụ nữ đứng tên chủ
hộ nhưng có chồng cùng chung sống sẽ được coi là gia đình nam giới làm chủ hộ.

Chi tiêu bình quân đầu người

3.       Theo định nghĩa chuẩn về giới tính của chủ hộ, có 1.624 gia đình do phụ nữ
làm chủ hộ được ghi nhận trong điều tra mức sống dân cư 1998. Chi tiêu bình quân
đầu người ở các gia đình phụ nữ làm chủ hộ (sử dụng định nghĩa chuẩn) cao hơn ở các
gia đình nam giới làm chủ hộ khoảng 28% (3,3 triệu VND/người so với 2,6 triệu
VND/người/năm). Nếu ta xắp sếp lại và coi các gia đình do phụ nữ đứng tên chủ hộ
nhưng có chồng cùng chung sống thuộc loại gia đình do nam giới làm chủ hộ (khoảng
550 gia đình), thì chênh lệch về chi tiêu giữa các gia đình do phụ nữ làm chủ hộ với
các gia đình do nam giới làm chủ hộ sẽ giảm xuống còn khoảng 11%. Tuy nhiên,
những người sống ở các gia đình do phụ nữ làm chủ hộ vẫn sung túc hơn (3,0 triệu
VND/người so với 2,7 triệu VND/người).

4.       Nếu xem xét chỉ số đếm đầu dưới góc độ định nghĩa chuẩn về giới tính của chủ
hộ, ta sẽ thấy trong chỉ số này (tính theo các thành viên trong gia đình chứ không tính

                                                     
25 Trong VLSS98, các nghiên cứu của NHTG cũng đưa ra những kết quả tương tự đối với các hộ gia đình
có phụ nữ làm chủ hộ (Dollar, Glewwe & Litvack, 1998) và UNDP (Desai, 1995)
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theo hộ gia đình) chỉ có 28% thuộc các gia đình do phụ nữ làm chủ hộ và 40% thuộc
các gia đình nam giới làm chủ hộ. Trong trường hợp xếp các gia đình do phụ nữ đứng
tên chủ hộ nhưng có chồng cùng chung sống thuộc loại gia đình do nam giới làm chủ
hộ thì chênh lệch tuy có thu hẹp nhưng vẫn không đảo ngược chiều (32% là thành viên
các gia đình do phụ nữ làm chủ hộ và 38% thuộc các gia đình do nam giới làm chủ
hộ). Điều tương tự cũng xảy ra nếu ta xem xét mức nghèo khó dưới góc độ của chỉ số
khoảng cách nghèo và chỉ số khoảng cách nghèo bình phương (xem Bảng A4.1). Sử
dụng cả định nghĩa chuẩn lẫn định nghĩa sửa đổi về giới tính của chủ hộ đều cho thấy
khoảng cách nghèo nhỏ hơn ở các gia đình do phụ nữ làm chủ hộ. Chỉ số khoảng cách
nghèo bình phương cũng cho kết quả như trên.

Bảng A4.1: Mức nghèo khó (%) theo giới tính của chủ hộ 1997/1998

Định nghĩa chuẩn Định nghĩa có sửa đổi

Nữ Nam Nữ Nam

Chỉ số đếm đầu 28,2 39,9 32,4 38,1

Chỉ số khoảng
cách nghèo

6,9 10,3 8,0 9,8

Chỉ số khoảng
cách nghèo bình
phương

2,5 3,8 2,9 3,6

Nguồn: Ước tính của Ngân hàng Thế giới theo số liệu của VLSS98.

Chi tiêu hộ gia đình

5.       Nếu ta xem xét chi tiêu của cả hộ gia đình chứ không phải là chi tiêu tính trên
đầu người thì sẽ thấy rằng các gia đình do phụ nữ làm chủ hộ có mức chi tiêu trung
bình thấp hơn các gia đình do nam giới làm chủ hộ. Đó là vì các gia đình phụ nữ làm
chủ hộ thường có qui mô nhỏ hơn (1,2 thành viên nếu áp dụng định nghĩa chuẩn và 1,6
thành viên nếu dùng định nghĩa sửa đổi về giới tính của chủ hộ). Nếu áp dụng định
nghĩa chuẩn xác định giới của chủ hộ, tổng chi tiêu hộ gia đình được ghi nhận trong
VLSS98 là 12,8 triệu VND cho các gia đình do phụ nữ làm chủ hộ và 13,1 triệu VND
cho các gia đình do nam giới làm chủ hộ. Trong trường hợp áp dụng định nghĩa mới,
khoảng chênh lệch này tăng lên, cụ thể là 10,4 triệu VND cho các gia đình do phụ nữ
làm chủ hộ và 13,6 triệu VND cho các gia đình do nam giới làm chủ hộ. Có lẽ đây
chính là khía cạnh mà những cuộc điều tra nghèo khó có sự tham gia của người dân
thu thập được về sự đói nghèo của các gia đình do phụ nữ làm chủ hộ (đi cùng với
những định nghĩa rộng hơn về sự sung túc).

Chi tiêu hộ gia đình theo giới tính của chủ hộ và qui mô gia đình

6.       Có thể so sánh mức chi tiêu hộ gia đình theo tiêu chí giới tính của chủ hộ và
qui mô gia đình. Điều này được thể hiện trong Bảng A4.2 bằng việc áp dụng định
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nghĩa mới về giới của chủ hộ. Theo bảng này, các gia đình có phụ nữ làm chủ hộ có 1,
3 hay 4 người thường nghèo hơn những gia đình có nam giới làm chủ hộ cùng qui
mô26. Tuy nhiên, nếu qui mô hộ gia đình trên 4 thành viên thì các gia đình có phụ nữ
làm chủ hộ thường sung túc hơn các gia đình nam giới làm chủ hộ.

Bảng A4.2: Chi tiêu của hộ gia đình theo giới của chủ hộ và quy mô của gia đình,
1998 (triệu đồng)

Quy mô gia đình Nam Nữ

1 5,6 4,2

2 7,3 8,1

3 11,3 10,1

4 13,1 11,1

5 13,6 14,0

6 14,8 15,6

7 16,2 15,6

      8+ 18,3 23,9

Nguồn: Ước tính của Ngân hàng thế giới dựa trên VLSS98.

Điều chỉnh theo thành phần cơ cấu của hộ gia đình và tính hiệu quả kinh tế theo
qui mô trong tiêu dùng hộ gia đình

7.       Bảng A4.2 nêu ra hai vấn đề liên quan đến việc phải điều chỉnh theo thành
phần cơ cấu về  lứa tuổi và giới tính của hộ gia đình cũng như điều chỉnh theo tính hiệu
quả kinh tế theo qui mô trong tiêu dùng hộ gia đình. Trước hết, khi phân tích các số
liệu điều tra hộ gia đình, ta có thể sẽ muốn điều chỉnh mức chi tiêu theo đầu người sao
cho phản ánh được thực tế là trẻ sơ sinh chi tiêu ít hơn thiếu nhi (cả về chi tiêu lương
thực thực phẩm và phi lương thực thực phẩm), thiếu nhi chi tiêu ít hơn thiếu niên và
người lớn. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng một dãy các trọng số được gọi
là hệ số tương đương27. Do có sự khác biệt về cỡ người, sự trao đổi chất và công việc
nên nam giới và phụ nữ cần lượng thức ăn khác nhau và trong một số (không phải là tất
cả) qui mô tương đương, phụ nữ có trọng số nhỏ hơn so với nam giới. Tuy vậy các
phương pháp dùng để ước tính qui mô tương đương vẫn còn đang được bàn cãi và rất
khó để thực thi (Deaton, 1997). Cho đến nay, ở Việt Nam, qui mô tương đương vẫn

                                                     
26 Nếu theo định nghĩa chuẩn về giới của người chủ gia đình, chỉ những hộ gia đình có chủ hộ là nữ và
chỉ có một thành viên mới nghèo hơn các hộ gia đình có chủ hộ là nam với cùng quy mô đó

27 Lấy ví dụ minh họa, chẳng hạn các hệ số qui mô tương đương như sau được sử dụng ở /n độ: trẻ sơ
sinh và trẻ em dưới 5 tuổi (0.48); trẻ em từ 5 đến 9 tuổi (0.56); trẻ em từ 10 đến 14 tuổi (0.6); trẻ em từ
15 tuổi trở lên và người lớn (1.0) (Deaton, 1997).
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chưa được ước tính. Đây là một vấn đề quan trọng và thú vị cho các cuộc điều tra trong
tương lai. Tuy nhiên, Bảng A4.2 cho thấy rằng cần có một qui mô tương đương trong
đó trọng số cho phụ nữ, thiếu niên và trẻ nhỏ phải thấp hơn để làm cho mức chi tiêu
trung bình tương đương (tính trên một đơn vị tương đương của một người lớn) của gia
đình có phụ nữ làm chủ hộ thấp hơn gia đình có nam giới làm chủ hộ.

8.       Vấn đề tiếp theo với cùng một mức sống như nhau, các hộ gia đình lớn thường
chi tiêu ít hơn so với các gia đình nhỏ do tính hiệu quả kinh tế theo qui mô trong tiêu
dùng hộ gia đình. Ví dụ, một gia đình 6 người có thể không cần đến số lượng bếp lò,
nhà vệ sinh và các khoản chi tiêu phi lương thực lớn khác nhiều gấp rưỡi gia đình 4
người. Tuy vậy, như đã đề cập ở trên, do các gia đình do phụ nữ làm chủ hộ trong điều
tra mức sống dân cư nói chung có qui mô nhỏ hơn các gia đình có nam giới làm chủ hộ
nên nếu xét theo tính hiệu quả kinh tế theo qui mô trong tiêu dùng hộ gia đình sẽ
khẳng định thêm kết luận trong Bảng A4.2 là các gia đình do phụ nữ làm chủ hộ có qui
mô nhỏ sẽ nghèo hơn các gia đình do nam giới làm chủ hộ cùng qui mô (và ngược lại
đối với các gia đình qui mô lớn).

Các nhóm hộ gia đình đặc biệt có phụ nữ làm chủ hộ

9.       Trong khi các gia đình do phụ nữ làm chủ hộ ở Việt Nam nói chung sung túc
hơn các gia đình do nam giới làm chủ hộ, vẫn có những nhóm gia đình nhỏ mà phụ nữ
làm chủ hộ lại rất nghèo và/hoặc có nguy cơ bị tổn thương cao. Chúng ta xem xét 2
loại nhóm nhỏ đó: gia đình chỉ có người mẹ hoặc chỉ có người cha và gia đình của
người già. Với một số nhóm này, cỡ mẫu quá nhỏ không cho phép rút ra được kết luận
cần thiết. Nhưng nói chung kết quả đưa ra vẫn là mức chi tiêu của các thành viên gia
đình do phụ nữ làm chủ hộ cao hơn các hộ gia đình do nam làm chủ hộ. Nhưng số hộ
gia đình có phụ nữ lớn tuổi sống một mình thường vừa phổ biến hơn và vừa có chi tiêu
thấp hơn so với nam giới lớn tuổi sống độc thân.
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Phụ lục 5: Ma trận chuyển dịch của Việt Nam

1.       Một đặc điểm nổi bật của  các cuộc điều tra mức sống dân cư ở Việt Nam (VLSS)
là gần như 90% các hộ gia đình đã được phỏng vấn năm 1993 lại được phỏng vấn lại vào
năm 1998. Tập hợp số liệu về các hộ tương đồng này trong VLSS cho phép theo dõi sự
thay đổi mức sống của các hộ gia đình riêng lẻ theo thời gian, điều mà hầu như các cuộc
điều tra tại các nước khác không thể làm được.

2.       Bảng A5.1 dưới đây là một Ma trận chuyển dịch xác định các nhóm chi tiêu của
4.304 hộ gia đình theo phân loại trong cuộc điều tra lần đầu vào năm 1993 và sau đó là
năm 199828. Khoảng 40% hộ gia đình vẫn thuộc cùng một nhóm chi tiêu như cũ qua cả 2
đợt tiến hành điều tra đó. Những hộ gia đình này được biểu diễn bằng các ô đậm dọc theo
đường chéo của ma trận chuyển dịch. Sang năm 1998, xếp hạng chi tiêu của 40% hộ gia
đình khác có thay đổi lên xuống một nhóm chi tiêu so với năm 1993. Những hộ gia đình
này được biểu thị bằng các ô nhạt màu trong ma trận chuyển đổi. Hạng chi tiêu của 20%
hộ gia đình còn lại thay đổi mạnh, thay đổi lên xuống vượt qua ít nhất 2 nhóm chi tiêu,
trong đó số các hộ gia đình  tăng chi tiêu (424 ) gần bằng số các hộ gia đình giảm chi tiêu
(429). Chỉ có một số ít các hộ gia đình tụt từ mức giàu nhất xuống mức nghèo nhất (16
hộ) và ngược lại, từ mức nghèo nhất vươn lên mức giàu nhất (8 hộ).

                                                     
28 Một hộ gia đình tương đồng ở đây là hộ vẫn ở cùng một nơi sinh sống trong cả hai cuộc điều tra. Các định
nghĩa như vậy cho phép có những thay đổi trong thành phần của hộ gia đình (kể cả thay đổi về người chủ
gia đình) trong giai đoạn giữa các cuộc điều tra .
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Bảng A5.1: Ma trận chuyển dịch giữa các nhóm chi tiêu của Việt nam, 1993-1998

(Số lượng hộ gia đình)

Nhóm chi tiêu, 1998

Nhóm chi
tiêu,1993 1 2 3 4 5

Tổng số

1 448 230 124   51    8 861

2 237 259 217 115   33 861

3 113 207 218 230   93 861

4   47 125 214 282 193 861

5   16   40   88 183 533 860

Tổng số 861 861 861 861 860 4304

Nguồn:  Ước tính của Ngân hàng Thế giới dựa trên VLSS93 và VLSS98.

Ghi chú: Nhóm 1 là nhóm 20% nghèo nhất và nhóm 5 là nhóm 20% giàu nhất. Các nhóm
được xác định trên cơ sở chi tiêu bình quân đầu người của 4.304 hộ gia đình tương đồng
được phỏng vấn cả trong VLSS93 và VLSS98.

3.       Có hai điểm cần chú ý thêm về ma trận chuyển dịch này. Thứ nhất, có thể có sự
đánh giá tăng số hộ có hạng chi tiêu không đổi giữa năm 1993 và 1998 do “sai số đo
lường”. Đặc biệt, sai số đo lường về chi tiêu bình quân đầu người (và sai số trong cách thu
thập số liệu về lượng tiêu dùng các hàng hóa lương thực thực phẩm và phi lương thực thực
phẩm mà hộ gia đình tiêu dùng và giá thị trường tương ứng) sẽ làm cho một hộ có thể bị
xếp hạng sai trong một năm nào đó. Trừ khi những sai số này là như nhau trong cả hai
năm, những sai số này có thể đưa đến sự “chuyển dịch” sai giữa các nhóm chi tiêu. Tuy
nhiên, cần lưu ý rằng đây không phải là tồn tại riêng của các cuộc điều tra VLSS, sai số
đo lường là một đặc trưng của số liệu thu được từ các cuộc điều tra hộ gia đình, và của
nhiều loại số liệu khác nữa. Thứ hai là các hộ gia đình dọc theo đường chéo và các hộ gia
đình không thay đổi xếp hạng theo nhóm chi tiêu của mình trong hai năm này  vẫn có
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mức thu nhập tính theo đầu người trong năm 1998 cao hơn năm 1993. Thực ra chỉ có mức
sống tương đối của họ (được xác định theo mức chi tiêu) không hề thay đổi trong hai năm
này. Thực vậy, do chi phí tăng quá nhanh nên mặc dù mức chi tiêu của một số hộ gia đình
đã tăng so với năm năm trước song họ lại bị tụt xuống nhóm chi tiêu thấp hơn. Thứ ba,
mặc dù không thể thiết lập được mối quan hệ một - một giữa mức độ nghèo khó và phân
hạng theo chi tiêu của các hộ gia đình, ma trận chuyển dịch giúp chỉ rõ rằng nhóm dân
nghèo và giàu không phải là những nhóm bất biến và rằng mức sống thay đổi theo thời
gian.



Phụ lục 6: Theo dõi tình trạng nghèo đói và

mức sống trong tương lai

1.       Việc sử dụng các cuộc điều tra năm 1993 và 1998 để xác định ngưỡng nghèo đói
cũng như theo dõi những tiến bộ của công cuộc giảm nghèo đã đặt ra một câu hỏi là làm
thế nào để tiếp tục những công việc này trong tương lai. Cuộc điều tra 1993 và 1998 đã
được tiến hành cách nhau 5 năm với sự trợ giúp của SIDA (Thụy Điển) và UNDP cũng
như hỗ trợ về mặt kỹ thuật từ phía Ngân hàng Thế giới. Mặc dù cuộc điều tra khá tổng
hợp và có chất lượng cao nhưng cho tới nay vẫn chưa có một kế hoạch trung hạn nào cho
cuộc điều tra lần thứ ba.

2.       Để theo dõi được những kết quả của công cuộc giảm nghèo trong tương lai, Việt
Nam cần phải thu thập số liệu điều tra về hộ thường xuyên hơn, tốt nhất là tiến hành hàng
năm. Tuy vậy còn có rất nhiều chỉ số khác bao quát hơn về mức sống (như tỷ lệ biết chữ,
tỷ lệ sinh đẻ và khả năng có nước sạch) thay đổi tương đối chậm và cũng không nhất thiết
phải thu thập chúng theo định kỳ hàng năm. Việc tiến hành một cuộc điều tra hộ trọng
điểm hàng năm cùng với những mẫu khác theo các nội dung khác hàng năm đã chứng tỏ
đây là một cách làm khá tiết kiệm và hiệu quả để có được những thông tin toàn diện về
mức sống và nghèo đói như ở một số quốc gia Châu # khác (như Băng-la-đét và In-đô-nê-
xi-a) và Việt Nam nêu theo gương các quốc gia này.

3.       Kể từ năm 1994, Tổng cục Thống kê đã tiến hành cuộc điều tra hàng năm với tên
gọi Điều tra hộ gia đình đa mục tiêu. Cuộc điều tra này có nội dung hẹp hơn so với cuộc
điều tra mức sống dân cư 1993 và 1998 (gồm chi tiêu và thu nhập của hộ, giáo dục, sức
khoẻ, nhà ở và các tài sản khác, sở hữu các hàng hóa lâu bền) song nó được tiến hành trên
mẫu lớn hơn (45.000 hộ từ 1994 đến 1997) với mục đích cung cấp số liệu thống kê đại
diện cho các tỉnh. Tuy nhiên quy mô mẫu lớn trong Điều tra hộ gia đình đa mục tiêu lại
dẫn đến sự chậm chạp trong quá trình xử lý, phân tích và công bố số liệu đã thu thập
được. Còn có nhiều lo lắng về phạm vi chọn mẫu và tính chính xác của một số số liệu
tổng hợp được. Để giải quyết những lo lắng đó, Tổng cục Thống kê đã quyết định giảm cỡ
mẫu của các cuộc Điều tra hộ gia đình đa mục tiêu trong thời gian tới đây và năm 2000
mẫu sẽ chỉ còn 25.000 hộ. Làm như vậy chất lượng thu thập số liệu điều tra sẽ được nâng
cao và giảm thời gian xử lý các số liệu đó.

4.       Việc thu thập số liệu của các cuộc điều tra hộ gia đình tới đây ở Việt Nam cần
phải tập trung kết hợp những ưu điểm của các cuộc điều tra mức sống dân cư với Điều tra
hộ gia đình đa mục tiêu nhằm tạo được các số liệu chính xác, tốt hơn cả là số liệu hàng
năm về nghèo đói, và về những mảng khác của mức sống hộ gia đình Việt Nam theo định
kỳ (song cũng bớt thường xuyên hơn). Để theo hướng đó đòi hỏi Ngân hàng Thế giới
cũng như các nhà tài trợ khác hỗ trợ về mặt kỹ thuật nhiều hơn nữa. Cũng cần đặc biệt chú
ý tới sự đánh đổi giữa những lỗi do mẫu và những lỗi không phải do mẫu, việc quản lý
điều tra và thành lập những nhóm điều tra thường trực được đào tạo tốt (Selzer, 1999).
Một số khuyến nghị khác nữa cũng đã được đề xuất- đó là tăng cường phân cấp, lên kế
hoạch thận trọng, đào tạo và đào tạo lại các cán bộ ở cấp trung ương và cấp tỉnh, và công
bố rộng rãi và nhanh chóng hơn các kết quả thu được (UNDP, 1999). Sự cần thiết phải
phân định rõ trách nhiệm trong quá trình thu thập số liệu giữa Tổng cục Thống kê và
những cơ quan có liên quan khác cũng như việc hợp lý hóa lại tình trạng chồng chéo hiện
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nay của nhiều cuộc điều tra cũng là vấn đề cấp bách cần được chú trọng.
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Tóm tắt

Tổng quan

1.       Trong các năm 1993 đến 1998, công cuộc giảm nghèo đói của Việt Nam đã đạt
được những bước tiến đáng kể song nghèo đói vẫn còn tồn tại trên cả diện rộng và bề sâu;
bởi vậy trong năm, mười năm tới đây còn rất nhiều việc cần làm. Chương 1 và chương 2
đã trình bày bản chất nhiều khía cạnh của nghèo đói ở Việt Nam bao gồm từ mức thu
nhập và chi tiêu thấp dẫn tới sức khỏe kém và thiếu cơ hội học hành cũng như những yếu
tố phúc lợi “phi vật chất” khác trong đó có tình trạng bất bình đẳng về giới, không an
toàn, không có vị thế và bị cô lập về mặt xã hội. Nội dung của ba chương 3,4 và 5 đề cập
tới ba mảng hoạt động quan trọng để chống lại nghèo đói.

• Trước hết, phải mở ra những cơ hội tạo việc làm và nâng cao năng suất lao
động để từ đó góp phần tăng thu nhập và giúp người nghèo vượt ra khỏi nghèo
đói;

• Thứ hai, phải có các biện pháp để đảm bảo tăng trưởng và khả năng tiếp cận
các dịch vụ là khách quan và  công bằng; nhờ vậy mọi công dân đều được
hưởng những thành quả do sự phát triển mang lại;

• Thứ ba, cần đặc biệt chú ý giảm bớt nguy cơ bị rủi ro của người nghèo trước
những bất trắc trong đời sống (ốm đau, mùa màng thất bát, mất lao động
chính, v.v...)

 
2.       Kết hợp lại, ba nhân tố này xác định chính sách phát triển. Nếu thực sự muốn cải
thiện đời sống của người dân mình, mọi quốc gia đều phải hình thành được một chiến
lược rõ ràng cho từng lĩnh vực. Các chương 3, 4 và 5 cho thấy Chính phủ Việt Nam đang
nỗ lực tìm ra chiến lược riêng cho mình trên từng lĩnh vực như thế nào.

3.       Ba mảng trọng tâm đó cũng cần phải định hướng cho quá trình xây dựng chính
sách cho từng ngành và chính sách kinh tế chung. Trong quá trình phân bổ những nguồn
lực công cộng cho các mục đích sử dụng khác nhau cũng như trong quá trình xây dựng
luật pháp, quy chế và những biện pháp khuyến khích, mọi quyết định đều phải tính đến
ảnh hưởng tới đời sống của người dân (nhất là của những người nghèo). Do vậy chương
trình của mỗi ngành và chương trình kinh tế chung phải nêu bật được tác dụng tạo thêm
cơ hội, đảm bảo công bằng và giảm nguy cơ rủi ro. Chương 6 nêu những định hướng cho
cách thức tiến hành và kiến nghị rằng những nguyên tắc này cần được thực hiện (với sự hỗ
trợ của cộng đồng phát triển trong nước và quốc tế) trong quá trình lập kế hoạch trung hạn
của chính phủ.
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 các xu hướng và phương thức giảm nghèo đói (Chương 1)
 

 Khung 1: Tổng quan

 Giảm nghèo đói ở Việt Nam

• Cho dù được tính toán đo đạc như thế nào thì tỷ lệ nghèo đã giảm đi trong 5 năm qua ở Việt
Nam. Kết quả đó được thể hiện về mặt định lượng bằng chi tiêu tính trên đầu người cao hơn,
những chỉ tiêu về xã hội được cải thiện, và ngay bản thân hộ nghèo cũng cảm nhận thấy rằng
cuộc sống nói chung đã trở nên khá hơn.

• Nghèo đói vẫn diễn ra chủ yếu ở khu vực nông thôn, với  45% dân nông thôn sống dưới
ngưỡng nghèo.

• Dù ở thành phố, tỉ lệ người nghèo chiếm chưa tới 10% song những hộ quá nghèo vẫn còn tiếp
tục tồn tại. Số liệu thống kê chưa tính đầy đủ đến nhóm dân nhập cư nghèo. Tình trạng nghèo
đói ở thành thị dường như rất phức tạp.

• Mức nghèo giảm trên diện rộng. Tỷ lệ nghèo đói đã giảm đi ở tất cả 7 vùng của Việt Nam
nhưng mức độ giảm và tỉ lệ nghèo có khác nhau giữa các vùng.

• Ba vùng nghèo nhất là Miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và vùng Bắc Trung Bộ. Các chỉ số về
khoảng cách nghèo cho thấy tình trạng nghèo đói ở miền núi là nghiêm trọng hơn cả. Miền
Đông Nam Bộ trong đó bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh giàu có hơn hẳn so với các khu
vực khác.

• Có gần 70% số dân nghèo cả nước tập trung tại ba vùng: Miền núi phía Bắc (28%), Đồng
bằng Sông Cửu Long (21%) và Bắc Trung Bộ (18%).

• Tỉ lệ giảm nghèo đói ở Đồng bằng Sông Hồng là cao nhất. Ngược lại mức giảm thấp nhất lại
là ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

• Những kết quả nổi bật của công cuộc giảm nghèo ở Việt Nam vẫn còn khá mong manh. Các
ước tính về nghèo đói rất nhạy cảm với việc thay đổi ngưỡng nghèo và vì vậy tốt hơn hết là
đưa ra tỉ lệ nghèo đói ở Việt Nam ở trong khoảng từ 30 đến 45%.

 

 Nghèo đói, dù được tính toán như thế nào, cũng đã giảm ở Việt Nam giai đoạn 1993
đến 1998

4.       Theo ước tính vào giữa những năm 1980, cứ mười người dân Việt Nam thì có bảy
người sống trong tình trạng nghèo đói. Và sau hơn một thập niên - thập niên của tăng
trưởng kinh tế nhanh - tỷ lệ nghèo đói giảm xuống một nửa. Trong thời kỳ 1993-1998, tỷ
lệ nghèo đói ở Việt Nam đã giảm xuống một cách nhanh chóng. Điều này được phản ánh
qua việc tăng mức chi tiêu bình quân đầu người và trong nhiều báo cáo về những cải thiện
đòi sống chung. Số người có chi tiêu đầu người thấp hơn mức nghèo đói đã giảm mạnh từ
58% năm 1993 xuống 37% năm 1998 (Hình 1). Số người sống dưới “ngưỡng nghèo lương
thực thực phẩm” – mức thấp hơn – đã giảm từ 25% xuống còn 15%, điều này cho thấy
rằng trong năm năm qua thậm chí cả những người nghèo nhất cũng đã cải thiện được mức
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sống của mình. Dù tỷ lệ nghèo ở Việt Nam vẫn còn cao, nhưng những cải thiện tình trạng
nghèo chỉ trong vòng năm năm thực sự đã gây được nhiều ấn tượng. Những năm gần đây,
hầu như không nước nào đạt được những kỷ lục giảm nghèo đói nhanh trong một thời
gian ngắn như vậy (truờng hợp ngoại lệ có thể là Trung Quốc và Inđônêxia trong những
năm 80).

Hình 1: Tỷ lệ nghèo đói ở Việt Nam, 1993-1998
Nguồn: Các ước tính của Tổng cục Thống kê và Ngân hàng Thế giới theo số liệu của
VLSS93 và VLSS98.

5.       Báo cáo này nghiên cứu các xu hướng nghèo đói, theo định nghĩa rộng từ 1993
đến 1998, chủ yếu dựa vào cuộc sống của các hộ gia đình nghèo ở Việt Nam. Các xu
hướng nêu trên được rút ra từ hai nguồn chính. Các dữ liệu định lượng thu được từ các
cuộc Điều tra mức sống dân cư Việt Nam  (VLSS) do Tổng cục Thống kê thực hiện trong
năm 1993 và trong năm 1998. Thông tin định lượng được bổ sung bởi những Đánh giá
Nghèo đói có Sự tham gia của Người dân (PPA) ở bốn tỉnh; Lào Cai (do Chương trình
Phát triển Nông thôn Miền núi Việt Nam - Thuỵ Điển thực hiện), Hà Tĩnh (do Action Aid
Việt Nam thực hiện), Thành phố Hồ Chí Minh (do Quỹ Cứu trợ Nhi đồng Anh thực hiện)
và Trà Vinh (do Oxfam Anh thực hiện).

Thành tựu về giảm nghèo đói là rất đa dạng và trên diện rộng

6.       Những thành tựu lớn trong việc giảm nghèo là kết quả của việc tăng chi tiêu bình
quân đầu người, nhìn chung chi tiêu bình quân đầu người đã tăng 41% trong thời kỳ
1993-98. Tuy nhiên, những thành tựu này không chỉ bị hạn chế ở sự tăng nhanh của chi
tiêu đầu người. Cả các chỉ tiêu về phát triển con người, khả năng được sử dụng cơ sở hạ
tầng, và sở hữu các hàng hoá lâu bền đã khẳng định sự cải thiện mức sống trong thời kỳ
1993-98:

• Tỷ lệ đi học đúng tuổi của học sinh tiểu học đối với cả nam và nữ vốn đã cao,
lại được cải thiện hơn nữa - tăng từ 87% lên 91% đối với nữ và từ 86% lên

Tại Việt Nam, nghèo đói, nếu tính theo mức đầy đủ của chi tiêu bình quân đầu người đã
giảm đi trong 5 năm qua.

������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������

�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������

2 5

5 8

3 7

1 5

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

N g ­ ì n g  n g h Ì o  c h u n g N g ­ ì n g  n g h Ì o  lư ¬ n g  th ù c



iv

92% đối với nam;

• Tỷ lệ đi học đúng tuổi của học sinh trung học cơ sở đối với cả nam và nữ đã
tăng gấp đôi và hiện nay là 61% đối với nữ và 62% đối với nam. Năm 1990 số
trẻ em nhập học vào các trường trung học cơ sở giảm xuống 2,7 triệu, nhưng
đến nay con số này đã là 5 triệu;

• Tỷ lệ đi học đúng tuổi của học sinh phổ thông trung học đối với cả nam và nữ
đều đã tăng mạnh - tỷ lệ này đã tăng từ 6% đến 27% đối với nữ và 8% đến
30% đối với nam. Năm 1998 có 1,6 triệu trẻ em được tuyển vào các trường
phổ thông trung học, đảo ngược xu thế đi học giảm mạnh trong những năm
1980 và đầu những năm 1990 (Ngân hàng Thế giới, 1995);

• Tình trạng suy dinh dưỡng đối với trẻ em trai và gái dưới 5 tuổi vẫn còn cao,
song đã giảm từ 1/2 xuống còn 1/3 tổng số trẻ em.

• Khả năng được sử dụng các cơ sở hạ tầng - như các trạm y tế, nước sạch và
điện - đã được cải thiện.

• Sở hữu các hàng hoá lâu bền - như đài, ti vi, xe đạp - cũng đã tăng lên. Năm
1998, 47% số hộ gia đình có đài, 58% có ti vi và 76% có xe đạp.

 
7.       Nghiên cứu cũng cho thấy rằng đã có những kết quả tốt thu được khi đánh giá các
chỉ tiêu nghèo đói có tính chất trừu tượng. Các hộ gia đình đã có ý thức cao hơn về việc
kiểm soát sinh kế của họ, giảm được căng thẳng, giảm được các mâu thuẫn trong gia đình
và cộng đồng và họ đều lạc quan rằng cuộc sống sẽ tiếp tục được cải thiện trong tương lai.

8.       Mức tăng thêm về vật chất và phi vật chất không giới hạn ở một vài nơi. Mức
nghèo đói giảm trên diện rộng – ở tất cả các vùng và các nhóm – tuy ở các mức độ khác
nhau. Cả tỉ lệ và mức độ nghèo đói đều giảm ở cả nông thôn và thành thị và bảy vùng của
Việt Nam. Tuy nhiên, Báo cáo này một mặt cho thấy nghèo đói đã giảm trong giai đoạn
1993 - 1998, mặt khác nó cũng cho thấy nghèo đói sẽ vẫn còn ở mức độ cao và khoảng
40% dân số sống dưới ngưỡng nghèo năm 1998.

Nhưng những thành tựu giảm nghèo vẫn còn mong manh

9.       Tuy vậy cần phải thận trọng khi xem xét những thành tựu giảm nghèo đói này
(Hình 2). Đánh giá nghèo đói không phải là một môn khoa học chính xác. Trong trường
hợp Việt Nam, các ước tính về nghèo đói rất nhạy cảm với việc xác định ngưỡng nghèo vì
phần đông dân số sống trong các hộ gia đình với chi tiêu đầu người xấp xỉ mức nghèo.
Phân tích tính nhạy cảm (điều chỉnh mức nghèo đói tăng và giảm 10% trong trường hợp
này) cho thấy rằng tỷ lệ nghèo trong khoảng từ 30-45%, chứ không phải đơn thuần là một
con số. Mặt khác đồ thị sau cho thấy những thành tựu lớn trong giảm nghèo của Việt Nam
trong 5 năm qua vẫn còn rất mong manh. Vì vào năm 1993, nhiều người nằm trong vùng
giáp gianh mức nghèo, chỉ cần một sự cải thiện khiêm tốn nhất đã đủ để đưa họ ra khỏi
mức nghèo do đó hiện tại họ đang đứng ngay trên mức nghèo. Do vậy, chỉ cần mức sống
giảm tương đối nhẹ cũng đủ để đưa họ quay lại dưới mức nghèo như trước.
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 Các ước tính về nghèo đói rất nhạy cảm với việc xác định chính xác mức nghèo đói
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Hình 2: Phân phối chi tiêu bình quân đầu người, VLSS93 và VLSS98
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 đặc trưng chính của các hộ gia đình nghèo (Chương 2)
 

 Khung 2: Tổng quan

 Các đặc trưng chính của các hộ gia đình nghèo

• Người nghèo chủ yếu là những nông dân với trình độ học vấn thấp và khả năng tiếp cận đến
các thông tin và kỹ năng chuyên môn bị hạn chế. Năm 1998, gần bốn phần năm số người
nghèo làm việc chủ yếu trong ngành nông nghiệp.

• Còn rất nhiều hộ nghèo có ít đất và tình trạng không có đất đang ngày càng phổ biến, đặc biệt
ở vùng Đồng bằng sôngCửu Long. Những hộ không thể sống dựa vào số đất hiện có cũng chỉ
tìm thấy rất ít cơ hội để có thu nhập ổn định từ công việc phi nông nghiệp. Cần phải có những
cải cách để tạo ra thêm nhiều việc làm phi nông nghiệp hơn nữa.

• Các hộ có nhiều con hoặc có ít lao động có tỷ lệ nghèo cao hơn và đặc biệt dễ bị tổn thương
khi phải gánh chịu thêm những chi phí về y tế và giáo dục cao và thất thường. Các hộ mới
tách hộ vượt qua được giai đoạn đầu của nghèo đói, lại bị hạn chế trong việc sử dụng đất. Các
hộ nghèo thường bị rơi vào vòng nợ nần luẩn quẩn.

• Các hộ nghèo đều rất dễ bị tổn thương bởi những khó khăn mang tính thời vụ và những biến
động bất thường xảy ra đối với gia đình hay với cộng đồng. Các hộ nghèo có thể bị tách biệt
về địa lý và về xã hội.

• Tỷ lệ nghèo đói trong các nhóm dân tộc ít người đã giảm đi nhưng không giảm nhanh bằng
người Kinh. Các dân tộc ít người gặp phải nhiều bất lợi đặc biệt. Những bất lợi này cần được
giải quyết thông qua Chương trình Phát triển Dân tộc thiểu số.

• Những người dân nhập cư thành thị nghèo, không có hộ khẩu gặp nhiều khó khăn trong việc
tiếp cận tới các dịch vụ công cộng và trở thành người sống tách biệt. Có thêm nhiều việc làm
là cách tốt nhất để giúp đỡ những nhóm người này.

• Trẻ em chiếm phần lớn trong số dân nghèo. Trẻ em nghèo ít có khả năng được đến trường và
bị rơi vào vòng nghèo đói do thế hệ trước để lại và cảm thấy cực kỳ không an toàn.

Tỷ lệ nghèo ở một số vùng là cao hơn, và một số nhóm người vẫn ở tình trạng dễ bị
tổn thương.

10.       Nghèo đói ở Việtnam là một hiện tượng phổ biến ở nông thôn, khoảng 90% người
nghèo sống ở nông thôn. Tỷ lệ nghèo ở nông thôn (45%) cao hơn ở thành thị (10-15% tùy
thuộc vào ước tính về tỷ lệ nghèo của số người nhập cư không đăng ký) và vì thế tỷ lệ
nghèo cũng lớn. Giữa các vùng đó, nghèo đói rõ ràng và trầm trọng hơn ở các vùng núi
của miền núi phía Bắc và Tây nguyên. Việt Nam cần xây dựng chiến lược khuyến khích
phát triển và giảm nghèo ở các vùng này.

11.       Các đặc trưng chính của những người nghèo ở Việt Nam - là nông dân, có trình độ
văn hoá tương đối thấp, tương đối đông con, ít có điều kiện sử dụng các nguồn lực vật
chất như đất đai, và ít có điều kiện sử dụng các cơ sở hạ tầng xã hội và vật chất - chính là
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các đặc trưng chính của những người nghèo ở nhiều nước đang phát triển. Bên cạnh đó, ở
Việt Nam, các PPA đã chỉ ra ba nhóm hộ gia đình đặc biệt dễ bị tổn thương cần phải được
quan tâm là các dân tộc thiểu số, dân nhập cư không đăng ký hộ khẩu ở các khu đô thị, và
trẻ em.

12.       Dù Chính phủ đã đầu tư và hỗ trợ tích cực, nhưng một số cộng đồng dân tộc thiểu
số vẫn gặp phải nhiều bất lợi riêng, và những bất lợi này càng trầm trọng do sự cô lập về
địa lý và văn hoá. Những bất lợi này được phản ánh qua tốc độ giảm nghèo về vật chất
còn thấp của các cộng đồng người dân tộc thiểu số, điều này cho thấy rằng về mặt kinh tế
các cộng đồng này đang tụt hậu so với đa số dân cư. Mặc dù chỉ chiếm 14% tổng dân số,
song các dân tộc thiểu số lại chiếm 29% tổng số người nghèo trong năm 1998. Họ sống ở
vùng núi của Việt Nam, như đã nói ở trên, là những vùng nghèo nhất của Việt Nam. Xây
dựng và thực hiện một chiến lược tổng thể để giảm nghèo ở các nhóm dân tộc thiểu số, có
chú trọng đến vấn đề tiếp cận với các cơ hội tăng thu nhập, cơ sở hạ tầng và các loại hình
dịch vụ xã hội cùng với các vấn đề khác là một việc cực kỳ cần thiết để giúp những nhóm
người này không tụt hậu hơn nữa.

13.       Tình trạng nghèo đói thành thị  trong nghiên cứu này là một hiện tượng đặc biệt
nghiêm trọng và phức tạp. Hiện tượng này không chỉ có ở những người nhập cư - thực tế
hầu hết những người nhập cư vào các khu vục thành thị đều khá lên và đóng góp thêm cho
sự thịnh vượng của thành thị - nhưng các PPA đã nêu ra tình cảnh của một nhóm người
nghèo nhập cư không có hộ khẩu thường trú. Các đánh giá nghèo đói có sự tham gia của
người dân đã phát hiện ra rằng nhóm người nghèo thành thị này gặp nhiều khó khăn trong
việc tiếp cận các dịch vụ công cộng và có thể còn bị cô lập khỏi đời sống xã hội. Những
người nhập cư này có thể không được phản ánh đầy đủ trong các thống kê về nghèo đói,
khiến các ước tính nghèo đói thành thị có thể hụt khoảng 5% và do đó tỷ lệ nghèo đói
thành thị có thể vào khoảng 10-15%. Việc nhập cư có thể tăng lên trong tương lai khi quá
trình đô thị hoá diễn ra và thực tế cho thấy về mặt nào đó thì đó là cách duy nhất để thoát
khỏi cảnh nghèo. Chính phủ cần đưa ra một chính sách về nhập cư để những người nhập
cư có thể tiếp cận với các dịch vụ của chính phủ và không bị rơi vào cái bẫy nghèo đói
trong tương lai.

14.       Trẻ em chiếm tỷ trọng trong những ngưòi nghèo lớn hơn so với tỷ trọng của chúng
trong tổng dân số. Nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em đặc biệt dễ bị tổn thương trong các
hoàn cảnh nghèo đói: trẻ em nghèo ít có khả năng đi học và bị dính chặt trong vòng nghèo
đói truyền kiếp. Lao động trẻ em được sử dụng phổ biến để đảm bảo cuộc sống của các hộ
gia đình nghèo và trong những thời kỳ khó khăn các gia đình thường dựa vào nguồn lao
động này. Chính phủ cần xem xét lại chính sách cung cấp tài chính cho các dịch vụ xã hội
như giáo dục và y tế để gánh nặng đối với người nghèo về tài chính cho các dịch vụ cho
con em họ giảm bớt đi. Cần có những cố gắng hơn nữa để giảm mức độ suy dinh dưỡng ở
trẻ em. Trong Báo cáo Chi tiêu Công cộng sắp tới, chính phủ có thể đưa ra một mô hình
chi tiêu công cộng hữu ích hơn cho người nghèo và trẻ nhỏ. Việc này không nhất thiết hỏi
chi tiêu công cộng nhiều hơn  – nó có thể chỉ là định hướng mục tiêu tốt  hơn cho người
nghèo.
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tạo cơ hội (Chương 3)

Thành tựu giảm nghèo trên diện rộng là do sự tăng trưởng nhanh và nhờ đa dạng
hóa nông nghiệp

15.       Sức lao động thường được xem là tài sản dồi dào nhất của những người nghèo. Để
tăng mức sống của những người nghèo có khả năng lao động nhất thiết phải cho họ các cơ
hội việc làm và thu nhập. Chương 3 xem xét sự đóng góp của các cơ hội tăng việc làm và
tạo thu nhập đối với việc tăng mức sống ở Việt Nam. Vì 80% số người nghèo là nông dân
nên bất cứ chuyện gì xảy ra với nông nghiệp cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống
của người nghèo.

16.       Việc cải thiện mức sống ở nông thôn trong thời kỳ 1993-98 được thúc đẩychủ yếu
nhờ việc đa dạng hoá các hoạt động nông nghiệp. Đến nay, đa dạng hoá nông nghiệp đã
trở thành rất quan trọng trong khu vực nông nghiệp, một khu vực có thu nhập bình quân
hộ gia đình năm 1998 đã tăng lên 60% sau 5 năm. Khu vực phi nông nghiệp nông thôn
tăng trưởng chậm hơn nhiều so với khu vực nông nghiệp, nhưng thu nhập từ việc làm phi
nông nghiệp nông thôn vẫn tăng với tốc độ 30% trong suốt thời kỳ. Nếu muốn tiếp tục
thúc đẩy sự năng động của khu vực nông thôn thì nhất thiết phải tự do hoá hơn nữa quá
trình sản xuất và kinh doanh các đầu vào và sản phẩm nông nghiệp, xoá bỏ các hạn chế
(cả trên thực tiễn lẫn trong nhận thức) đối với sự phát triển của các loại hình kinh doanh
phi nông nghiệp ở nông thôn và cần phải cải cách hoạt động ngân hàng nông thôn.

17.       các khu vực thành thị, mức sống đã tăng nhanh hơn khu vực nông thôn, nhưng
các cơ hội mà tăng trưởng kinh tế đem đến lại không được phân bổ đều. Khu vực công
nghiệp quốc doanh tăng trưởng nhanh, nhưng tạo ra tương đối ít việc làm vì khu vực này
chủ yếu là các ngành công nghiệp đòi hỏi nhiều vốn. Khu vực sản xuất công nghiệp nhẹ
tư nhân năng động đã nổi lên nhanh chóng trước khi cuộc khủng hoảng châu  xảy ra. Số
việc làm trong khu vực này đã tăng mặc dù xuất phát điểm thấp với tốc độ 50% mỗi năm
trong vòng năm năm kể từ năm 1993.

18.       Nhìn vào tương lai, ở Việt Nam khu vực nông thôn sẽ tiếp tục tạo ra nhiều việc
làm trước mắt và trong trung hạn. Do đó, sự tăng trưởng việc làm và thu nhập trong khu
vực nông nghiệp, hoạt động phi nông nghiệp, và các dịch vụ ở nông thôn sẽ tiếp tục đóng
góp quan trọng vào việc nhanh chóng giảm nghèo đói trong tương lai. Tuy vậy, việc đạt
được những thành tựu trong giảm nghèo đói có thể không dễ dàng như đã thấy trong 5
năm qua. Thiếu đất sẽ trở thành một vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng đối với một số
người và sự khan hiếm đất đai đã đang trở thành một khó khăn chính đối với những người
khác. Hiện nay, khi không còn những thành tựu dễ dàng đạt được nhờ chuyển đổi sang
một nền kinh tế thị trường, Việt Nam phải tập trung vào việc nâng cao năng suất đất đai
hiện đang canh tác và tạo ra các cơ hội cho người lao động nông thôn đa dạng hoá lao
động vào các khu vực khác (như là chăn nuôi và các hình thức kinh doanh phi nông
nghiệp). Cần phải quan tâm hơn nữa tới công tác nghiên cứu và khuyến nông ở vùng dân
tộc thiểu số và vùng cao.

19.       Tuy tác động của ngành công nghiệp nhẹ ở vùng thành thị tới việc giảm nghèo
tính đến nay còn bị hạn chế (do quy mô nhỏ bé) nhưng ngành này vẫn đang tăng trưởng
nhanh chóng và có tiềm năng đóng một vai trò ngày càng quan trọng hơn trong tương lai.
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Ngành này đem lại nhiều cơ hội tạo việc làm trong những năm tới. Các tiềm năng xuất
khẩu chưa được khai thác của Việt Nam có thể lên tới 25% của GDP và 1,6 triệu việc làm
mới có thể được tạo ra trong khu vực sản xuất hàng xuất khẩu sử dụng nhiều lao động
trong 3 hoặc 5 năm tới. Việc thiết lập được các môi trường cơ sở hạ tầng và chính sách
phù hợp để Việt Nam có thể khai thác các lợi thế so sánh chưa được sử dụng này là một
thách thức lớn đối với các nhà hoạch định chiến lược.

Bảo đảm sự công bằng (Chương 4)

Mức độ giảm nghèo kèm theo mức tăng khiêm tốn về bất bình đẳng, phần nhiều là
do sự khác biệt ngày càng lớn giữa nông thôn và thành thị

20.       Việc thúc đẩy “tăng trưởng cùng với sự công bằng” là một nguyên lý nền tảng của
con đường phát triển mà Việt Nam đã lựa chọn. Cải cách và sự tăng trưởng nhanh chóng
mà cải cách đem lại đã tạo ra những thành tựu kinh tế xã hội rất có ý nghĩa đổi với gần
như tất cả các nhóm dân cư ở tất cả các vùng. Nhưng có một số vùng tăng trưởng nhanh
hơn và các thành tựu đạt được lại cao hơn so với các vùng khác của đất nước. Dù Việt
Nam vẫn là một xã hội tương đối công bằng theo các tiêu chuẩn quốc tế, nhưng trong thời
kỳ 1993-98 sự bất bình đẳng đã tăng chút ít với hệ số Gini tăng từ 0,33 lên 0,35.

21.       Động lực làm tăng sự phát triển không đồng đều này chủ yếu là khoảng cách nông
thôn-thành thị. Trong suốt thời kỳ 1993-98, trong khi thu nhập nông thôn tăng lên 30%
thì thu nhập thành thị tăng lên với tốc độ gấp đôi (61%). Điều này đã làm cho tỷ số chi
tiêu đầu người giữa thành thị và nông thôn tăng từ 1,8 lên 2,2. Tuy vậy, điều đáng lưu ý là
thời kỳ này, khi có một số thay đổi quan trọng về chính sách ở Việt Nam - kể cả việc phân
phối sử dụng đất cho các hộ nông dân và tự do hoá thị trường đầu vào và thị trường sản
phẩm - không hề có dấu hiệu của sự gia tăng bất bình đẳng giữa các vùng nông thôn. Trên
thực tế, sự bất bình đẳng giữa các vùng nông thôn đã giảm xuống trong thời kỳ này. Vẫn
chưa có dấu hiệu nào cho thấy cần phải quan tâm đến những cải cách về chính sách trong
nông nghiệp dẫn đến việc tăng bất bình đẳng.

22.       Sự phát triển không đồng đều giữa 7 vùng ở Việt Nam cũng tăng lên. Các vùng
tăng trưởng với tốc độ khác nhau: vùng tăng trưởng nhanh nhất là vùng Đông Nam Bộ,
với thành phố Hồ Chí Minh vượt hẳn lên và mức tăng trưởng là 78% trong thời kỳ 1993-
98. Ngược lại vùng tăng trưởng chậm nhất là vùng Đồng bằng Sông Cửu Long gần đó,
vùng này chỉ tăng trưởng với tốc độ 18% trong cùng kỳ. Tuy vậy, Đồng bằng sông Cửu
Long đã khởi đầu từ một mức chi tiêu đầu người tương đối cao, và dù cho trong suốt 5
năm qua sự tăng trưởng không cao, nhưng mức chi tiêu của vùng này vẫn cao hơn một số
vùng khác. Vùng nghèo nhất vẫn là vùng Miền núi phía Bắc và vùng giàu nhất vẫn là
Đông Nam Bộ. Vì chi tiêu đầu người ở vùng Miền núi phía Bắc chỉ tăng lên 31% so với
78% tăng chi tiêu đầu người ở Đông Nam Bộ, nên khoảng cách giữa vùng giàu nhất và
vùng nghèo nhất của Việt Nam tăng lên. Tỷ số chi tiêu đầu người ở vùng Đông Nam Bộ
so với vùng Miền núi Bắc Bộ đã tăng từ 1,9 lên 2,6.

23.       Việc phân tích sự phát triển không đồng đều  này là quan trọng vì những lý do về
chính sách. Chính phủ Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm tới chênh lệch ngày càng lớn
giữa nông thôn và thành thị và đã định hướng lại chiến lược phát triển của mình để thực sự
tập trung vào phát triển nông thôn. Những phát hiện này đã khẳng định thêm tầm quan
trọng của phát triển nông thôn trong một chiến lược tiếp tục tăng trưởng một cách công
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bằng ở Việt Nam. Những phát hiện này cũng nhấn mạnh hơn nữa tầm quan trọng của việc
tập trung các nguồn lực hữu hiệu vào các vùng đang tăng trưởng chậm và có tỷ lệ nghèo
đói cao hơn. Việc lập bản đồ nghèo đói kết hợp với các kỹ năng cao hơn ở cấp địa phương
trong việc chuẩn đoán các khó khăn và tìm ra các giải pháp sẽ là cần thiết để đối đầu với
sự mất cân đối giữa các vùng. Chương trình mục tiêu nhằm hỗ trợ xã nghèo đói khăn nhất
đã cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong việc hỗ trợ các vùng đặc biệt khó khăn.

Bình đẳng về giới vẫn là một vấn đề - trong khi thành tựu đạt được mới chỉ ở một số
vùng, cần phải tiến hành có các can thiệp tiếp tục ở những vùng khác, những vùng ít
thấy rõ hơn.

24.       Chương 4 cũng xem xét sự bất bình đẳng ở cấp hộ gia đình. Các phân tích về giới
cho thấy sự bất bình đẳng trong việc phân chia quyền lực trong một gia đình và nêu bật
nhiều khó khăn đặc thù đối với phụ nữ. Các khó khăn này bao gồm quyền ra quyết định
trong một gia đình, gánh nặng công việc, bạo lực trong gia đình, sức khoẻ, thiếu đại diện
trong các tổ chức, bị hạn chế về khả năng có được giáo dục đối với một số phụ nữ dân tộc
thiểu số, và những bất bình đẳng trong việc sử dụng các tư liệu sản xuất như đất đai và tín
dụng. Những vấn đề này phải được giải quyết trong bối cảnh đang chuẩn bị Kế hoạch
hành động quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2000-2005. Điều cần
thiết ở đây là quyết tâm ở cấp lãnh đạo cao để thay đổi thái độ đối với vai trò và quan hệ
về giới.

Việc tăng cường sự tham gia của người nghèo vào hoạch định chính sách sẽ giúp cho
các chính sách và chương trình công cộng định hướng giúp người nghèo nhiều hơn.

25.       Chương 4 cũng xem xét mối quan hệ giữa các vấn đề về điều hành quốc gia và
công bằng. Báo cáo này nhấn mạnh tầm quan trọng của thông tin, các quan hệ xã hội và
các mối liên hệ trong việc tiếp cận các nguồn lực. Người nghèo ít nhận được thông tin về
các chương trình và chính sách của Chính phủ, và điều này không cho phép họ hưởng lợi
đầy đủ từ các chương trình và chính sách này. Họ cũng không có điều kiện nêu các mối
quan tâm, các ý tưởng và các ưu tiên của họ trong quá trình xây dựng các chương trình đó.
Nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng của việc cải thiện thông tin hai chiều nhằm tối đa
hoá tác động của các chương trình và chính sách của Chính phủ tới công tác giảm nghèo
đói.

Nghị định Dân chủ ở cơ sở của Chính phủ là một nỗ lực hấp dẫn để nâng cao năng
lực điều hành nhà nước ở các cấp địa phương

26.       Báo cáo phát hiện ra rằng tuy vẫn có các cơ chế để cung cấp thông tin về các chính
sách, kế hoạch và quyết định của Chính phủ xuống các làng, hoặc để phản hồi thông tin từ
cấp làng lên các cấp cao hơn, song các cơ chế này thường chưa hoạt động tốt. Trong nhiều
trường hợp, các quy trình hiện nay không cho phép các gia đình nghèo hoặc các thành
viên ít nói hơn trong gia đình trao đổi các vấn đề quan tâm và các ưu tiên của họ qua hệ
thống thông tin. Khi công bố Nghị định 29 về Dân chủ cơ sở, Chính phủ đã thừa nhận tầm
quan trọng của sự tham gia đầy đủ của các hộ gia đình vào các quyết định có ảnh hưởng
tới cuộc sống của họ, và tầm quan trọng của việc làm cho cấp chính quyền địa phương trở
nên minh bạch hơn và có trách nhiệm cao hơn. Đây là một sáng kiến hấp dẫn có khả năng
thực sự thúc đẩy sự tham gia của người nghèo và người thiệt thòi vào quá trình ra quyết
định và có khả năng cải thiện công tác điều hành quốc gia ở Việt Nam.
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GIảm NGUY Cơ Bị tổn thương (Chương 5)

Người nghèo vẫn đặc biệt dễ bị tổn thương trước hàng loạt các đột biến

27.       Cuộc sống của các hộ gia đình nghèo có thể rất dễ tổn thương trước những đột
biến của mỗi gia đình và các đột biến của cộng đồng. Nền móng kinh tế mong manh của
các hộ gia đình nông thôn có nghĩa là những đột biến này sẽ tạo ra sự bất ổn lớn và có thể
kéo dài trong nhiều năm trước khi phục hồi. Nhiều hộ gia đình tuy ở trên ngưỡng nghèo
nhưng không trên đường đó nhiều lắm và sự dao động xuống của thu nhập hoặc tăng nhu
cầu chi tiêu bất thường có thể dễ dàng làm các gia đình này trượt xuống dưới ngưỡng
nghèo.

28.       Các đột biến về y tế - thường đồng nghĩa với việc mất đi nguồn lực lao động, các
chi phí chữa trị và các chi phí liên quan cao - được xem là một nguyên nhân phổ biến làm
một gia đình rơi vào tình trạng nghèo đói. Việc giảm các chi phí y tế trực tiếp và gián tiếp
cho các hộ nghèo có thể tạo ra một hệ thống an sinh quan trọng. Các chi phí điều trị bệnh
tật thường là một gánh nặng lớn hơn đối với những người nghèo. Một lần đến một bệnh
viện công để điều trị có thể làm cho một người nghèo phải mất số tiền tương đương 22%
các tổng số chi tiêu phi lương thực của họ trong một năm. Việc giảm bớt gánh nặng đối
với những người nghèo đòi hỏi không chỉ đơn giản là miễn phí cho một số nhóm như
người tàn tật, các nạn nhân chiến tranh, trẻ mồ côi. Chứng cứ cho thấy rằng những miễn
giảm cho những người nghèo không được các tổ chức y tế nhà nước thực hiện đầy đủ. Sẽ
cần phải nỗ lực hơn nữa để cung cấp đủ các dịch vụ y tế cho người nghèo.

29.       Rủi ro thất bại liên quan tới đầu tư sản xuất nông nghiệp có thể làm cho các gia
đình không mở rộng được hoạt động kinh tế của họ theo cách cải thiện khả năng đối phó
với những đột biến. Cơ sở thu nhập hạn hẹp làm cho vấn đề trở nên nặng nề hơn, làm cho
hộ gia đình mất đi khả năng quản lý rủi ro và có thể lại gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Việc
phát triển nông nghiệp và các dịch vụ thú y vốn có thể giảm rủi ro cho các hoạt động đầu
tư nông nghiệp hiện tại lại không thể phục vụ cho những người nghèo một cách hệ thống.
Đây là một trường hợp cụ thể ở vùng miền núi nơi gặp khó khăn về việc sử dụng các cơ sở
hạ tầng xã hội. Một số người còn cho rằng những phương án cho nông nghiệp bền vững ở
vùng cao đã không được nghiên cứu đầy đủ, trong khi trọng tâm và nguồn lực cho nghiên
cứu nông nghiệp lại hướng vào hệ thống canh tác lúa nước.

Hệ thống an sinh công cộng và các chương trình giảm nghèo của chính phủ vẫn còn
nhỏ và định hướng mục tiêu chưa tốt

30.       Các hệ thống an sinh chính thức có phạm vi hẹp và khả năng định hướng mục tiêu
chưa tốt. Kết quả là các hộ gia đình phải tự dựa vào nguồn lực của chính họ và nhờ cậy
vào một số biện pháp cấp cộng đồng hoặc gia đình để đối phó với các khó khăn. Sự lựa
chọn biện pháp chiến lược có thể quyết định tốc độ và tính bền vững của của sự phục hồi
của hộ gia đình sau đột biến. Việc mở rộng các hình thức tiết kiệm tiền mặt có thể tạo ra
một cơ chế quan trọng để các hộ gia đình nghèo có thể giải quyết những khó khăn có tính
chất thời vụ và những đột biến không lường trước được. Khu vực tài chính chính thức vẫn
chưa phát triển về mặt này và cung cấp một cơ chế gửi tiết kiệm cho người nghèo cần phải
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được ưu tiên hàng đầu.

31.       Chương trình mục tiêu quốc gia Xóa đói giảm nghèo của Chính phủ (HEPR), được
xây dựng năm 1998 theo Nghị định 133, cung cấp một khuôn khổ để giải quyết một số
nhu cầu cấp thiết của các hộ gia đình nghèo. Khuôn khổ này tập hợp nhiều dịch vụ và
chương trình hiện có của Chính phủ phục vụ người nghèo. Tuy nhiên, đến nay trọng tâm
chính là cung cấp tín dụng có trợ giá và gần đây hơn là miễn chi phí y tế và giáo dục. Và
nhiều chương trình trong số này chưa được đánh giá và các tác động của chúng đối với
công tác giảm nghèo chưa được tìm hiểu một cách rõ ràng. Cần phải tăng cường phạm vi
và khả năng định hướng mục tiêu của chương trình Xóa đói Giảm nghèo của Chính phủ,
và mở rộng nó từ việc cung cấp tín dụng. Các cơ quan và các bộ có trách nhiệm trong các
chính sách giảm nghèo và các chương trình giảm nghèo khác cần phải phối hợp với nhau
tốt hơn nữa. Những cố gắng hơn nữa để tăng cường theo dõi nghèo đói ngắn hạn để các
biện pháp giúp người nghèo có thể diễn ra nhanh hơn trong những thời kỳ khó khăn.
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hướng tới một chiến lược giảm nghèo toàn diện
(Chương 6)

32.       Chương 6 giới thiệu một khuôn khổ nhằm đưa ra các bộ phận trọng tâm cho kế
hoạch phát triển trong những năm tới. Đối với Chính phủ Việt Nam đây quả là một thời
điểm thích hợp để đưa cuộc đấu tranh chống nghèo đói vào trọng tâm của các chính sách
và chương trình cho thập kỷ tới và trong tương lai. Chính phủ mới bắt tay vào công việc
lên kế hoạch từ nay đến cuối năm 2000 để từ đó xây dựng kế hoạch cho năm năm tiếp
theo (2001-2005). Hơn nữa, để chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX dự định
tổ chức vào năm 2001, các cơ quan nhà nước sẽ đánh giá lại về triển vọng dài hạn của đất
nước. Một chiến lược phát triển kinh tế xã hội mười năm (đến 2010) sẽ được soạn thảo
nằm trong chiến lược dài hạn hơn (tới năm 2020). Rất có thể những kế hoạch này của Việt
Nam sẽ trở thành những công cụ giúp Việt Nam bước vào con đường phát triển công bằng
và bền vững, đồng thời cũng giúp Việt Nam tiếp tục gặt hái những thành công trong công
cuộc giảm nghèo đói như năm năm vừa qua.

Năm lĩnh vực lớn đòi hỏi sự chú ý của các nhà hoạch định chính sách

33.       Chương 6 phân các lĩnh vực cần có sự quan tâm của các nhà hoạch định chính
sách thành năm loại sau:

1) Phát triển con người và xã hội;

2) Cơ sở hạ tầng;

3) Quản lý kinh tế;

4) Phát triển vùng (nông thôn và đô thị);

5) Điều hành quốc gia tốt.
 
34.       Chính phủ đã nhận thấy rõ rằng nếu muốn tiếp tục giảm nghèo đói sẽ phải có
những hành động kiên quyết hơn trong mỗi lĩnh vực vừa nêu cũng như trong từng mảng
nhỏ của chúng. Tuy nhiên nói đấu tranh chống nghèo đói trên tất cả các mặt trận không
hề có nghĩa rằng chúng ta phải thực hiện mọi công việc cùng một lúc. Để xác định thứ tự
ưu tiên phải làm rõ được những khâu ách tắc - những trở ngại trên đường tới thành công-
và đột phá vào các ách tắc đó trước tiên. Và để đảm bảo ưu tiên này phản ánh nguyện
vọng tâm tư của người nghèo, những vấn đề đó cần phải được đề cập đến thông qua quá
trình lập kế hoạch có sự tham gia của người dân.

35.       Làm thế nào để các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam có thể đưa ra một
tập hợp các chính sách và chương trình đúng đắn, kết hợp những gì cần thiết trong năm
lĩnh vực lớn nhằm tối đa hoá tác động của chúng đối với việc giảm nghèo đói? Không có
sự lựa chọn dễ dàng và không có một cách thức chính xác để đưa ra các quyết định này.
Một giải pháp phải thiết lập được các mục tiêu tổng thể đối với việc giảm nghèo đói và
phải thiết kế một chương trình hành động cần thiết để thực hiện những mục tiêu đó. Trong
quá trình lập kế hoạch 5 năm, chính phủ Việt Nam tự xác định các mục tiêu kinh tế xã hội
cho đất nước. Để chuẩn bị cho kế hoạch 5 năm tới, một đánh giá chi tiết về những thành
tựu và thất bại trong kế hoạch 5 năm trước đã được thực hiện và các mục tiêu được xem
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xét lại cho giai đoạn tiếp theo. Những mục tiêu này sẽ được theo dõi chặt chẽ trong quá
trình thực hiện kế hoạch 5 năm.

Mức độ và hình thức tăng trưởng trong tương lai sẽ quyết định tốc độ giảm nghèo

36.       Ví dụ, nếu Việt nam chọn một trong các Mục tiêu Phát triển Quốc tế – là đến
năm 2015 giảm tỷ lệ nghèo xuống một nửa chẳng hạn – liệu Việt nam có thể đạt được
mục tiêu đó không? Việt Nam có thể đạt được hay không mức độ giảm nghèo như trước
đây trong mười lăm năm tới còn phụ thuộc rất nhiều vào hai yếu tố sau:

• Mức độ tăng trưởng có thể đạt được trong mười lăm năm tới và

• Hình thức tăng trưởng (công bằng hay không công bằng) có thể đạt được trong
mười lăm năm tới.

37.       Không được quá đề cao tầm quan trọng của tăng trưởng kinh tế trong việc nâng
cao mức sống của người nghèo Việt Nam. Tuy vậy, cả tốc độ tăng trưởng và loại hình của
sự tăng trưởng đó (nói cách khác là cách thức phân phối lợi ích của tăng trưởng) đều có
ảnh hưởng đến công cuộc giảm nghèo đói. Trên thực tế, có thể tách những thay đổi trong
công cuộc giảm nghèo đói ra làm hai bộ phận: một bộ phận nhờ tăng trưởng kinh tế và bộ
phận kia là nhờ thay đổi trong cách phân phối lợi ích.  Việt Nam kết quả phân chia cho
thấy nghèo đói đã được giảm đi đáng kể nhờ có tăng trưởng cao trong giai đoạn 1993-
1998, kể cả dù tình trạng bất bình đẳng cũng đã tăng lên khá mạnh trong thời gian đó.
Nếu sự phát triển không đồng đều không tăng thì Việt nam sẽ đã có thể giảm nghèo
xuống 8%, hay nói cách khác nghèo đói sẽ giảm từ 58% xuống còn khoảng 30% thay vì
37%. Loại hình của tăng trưởng ở Việt Nam và của công cuộc giảm nghèo đói trong giai
đoạn 1993-98 khác hẳn với tăng trưởng ở Ma-lai-xi-a (1973-89), In-đô-nê-xi-a (1978-84)
và Philippins (1991-94) bởi ở đó cả quá trình tăng trưởng và phân bổ lại lợi ích tác động
qua lại và bổ trợ cho nhau, từ đó tác động mạnh mẽ hơn tới công cuộc giảm nghèo đói.

38.       Hai nhân tố giúp Việt Nam thành công trong công cuộc giảm nghèo đói giai đoạn
1993-1998 là: tăng trưởng kinh tế mạnh và tác động lớn của sự tăng trưởng đó đối với
nghèo đói. Mặc dù tình trạng bất bình đẳng vẫn tăng lên nhưng Việt Nam đã có được một
cú huých mạnh cho tăng trưởng xét về mặt giảm nghèo đói. Nhưng cả hai nhân tố đó hiện
đang có nguy cơ bất ổn. Trong những năm khủng hoảng 1998 và 1999, tốc độ tăng trưởng
của Việt Nam đã giảm đi một nửa (còn khoảng 4%). Và trong tương lai, mối quan hệ vốn
có trước đây giữa tốc độ tăng trưởng và tác động tới nghèo đói chưa chắc đã tiếp tục tồn
tại bởi Việt Nam khó có thể tái diễn lại câu chuyện về thành công nhờ đa dạng hóa và giải
quyết vấn đề đất đai trong nông nghiệp đã thực hiện trong năm năm qua một khi đã đi đến
điểm tới hạn. Bởi vậy nguồn lực cho phát triển dường như sẽ phải khác đi trong năm năm
tới so với năm năm trước. Cần dựa vào hai lũnh vực khác dÓ tạo tăng trưởng trong tương
lai: việc làm phi nông nghiệp nông thông và việc làm ở thành thị. Song cần phải có những
cải cách hết sức khẩn trương và cấp bách đối với một loạt những vấn đề thuộc về cơ cấu
để thúc đẩy hai lĩnh vực nói trên.

Cải cách kinh tế là cấp thiết cho tăng trưởng và giảm nghèo

39.       Những thành tựu tiếp theo về giảm nghèo đói đòi hỏi phải có hoạt động quản lý
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kinh tế tốt. Điều này bao gồm khuyến khích tiết kiệm trong nước và tăng cường các dòng
vốn nước ngoài chảy vào. Quản lý kinh tế tốt cũng đòi hỏi phải đầu tư các khoản tiền tiết
kiệm vào các lĩnh vực có khả năng tạo công ăn việc làm và giảm nghèo đói nhiều nhất.
Chính phủ Việt Nam đã nhận thức được rằng để phục hồi tốc độ tăng trưởng và tạo cơ hội
cho người Việt Nam có được việc làm có năng suất thì cần phải giải quyết một số vấn đề
đặc biệt. Và khi Chính phủ chuẩn bị kế hoạch trung hạn của mình cần phải làm rõ các vấn
đề đặc biệt sau:

(i)    Làm thế nào để cái thiện môi trường hoạt động của cho các doanh
nghiệp để có thêm nhiều việc làm được tạo ra?

(ii)  Làm thế nào cung cấp tốt hơn các dịch vụ tài chính và một hệ thống ngân
hàng vững mạnh

(iii) Làm thế nào để có thể giải quyết và giảm nhẹ các chi phí xã hội phát sinh
do những thay đổi về chính sách?

40.       Hiện nay hầu như chưa xác định được vì sao mà các biện pháp này có vai trò quan
trọng trong việc phục hồi lại tốc độ tăng trưởng và giảm nghèo đói. Tuy nhiên, có mối
liên hệ mạnh mẽ giữa bản chất và tiến độ của quá trình cải cách, mức độ và loại hình của
tăng trưởng với công cuộc giảm nghèo đói đạt được trong thời kỳ 1993. Như đã bàn tới ở
phần trên, trong vòng 5 năm trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng ở Đông Nam , Việt
Nam đã đạt tới mức tăng trưởng vào khoảng 8% hàng năm. Mức tăng trưởng cao này,
cũng như những thành quả của công cuộc giảm nghèo đói, có được là nhờ vào công cuộc
cải cách vẫn gọi là “đổi mới” tiến hành vào những năm cuối thập kỷ 80 và đầu thập kỷ 90.
Các yếu tố cơ bản của chương trình cải cách bao gồm quản lý kinh tế vĩ mô tốt kết hợp
với cải cách mạnh mẽ trong khu vực sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, chương trình cải
cách còn bao gồm cả những bước đầu tiên hướng tới hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng
một khu vực doanh nghiệp nhà nước có khả năng cạnh tranh cao hơn và một hệ thống
ngân hàng - tài chính bền vững.

41.       Hiện nay cần phải chuyển sang giai đoạn cải cách mới để duy trì được đà tăng
trưởng và để nâng cao chất lượng của sự phát triển. Những cải cách kinh tế này cần thiết
không chỉ cho việc tạo cơ hội tăng thêm việc làm và thu nhập, mà còn giải quyết vấn đề
công bằng xã hội và nguy cơ rủi ro. Sự tiếp cận của người nghèo tới các dịch vụ tài chính -
cả tín dụng và tiết kiệm – bị hạn chế như thế nào. Nếu các hạn chế về tín dụng cản trở
người nghèo tận dụng những cơ hội mới được tạo dựng thì tăng trưởng trong tương lai ở
Việt Nam sẽ ít phục vụ người nghèo hơn và mang tính bất bình đẳng cao hơn. Tương tự,
hạn chế khả năng tiếp cận tới các hình thức tiết kiệm càng làm tăng nguy cơ dễ bị tổn
thương và giảm khả năng đương đầu với những đột biến của người nghèo. Điều này cũng
có thể làm cho họ vướng vào vòng nghèo đói luẩn quẩn nếu họ phải bán tài sản khác như
đất đai và vật nuôi để đối phó với những đột biến.

Các đối tác phát triển của Việt nam có thể trợ giúp trong việc thiết lập và thi hành
một chiến lược giảm nghèo tổng thể

42.       Bản báo cáo này do Nhóm công tác về vấn đề Nghèo thực hiện cùng các đại diện
của tám cơ quan chính phủ và các tổ chức xã hội, ba tổ chức phi chính phủ (NGO) quốc tế
(phối hợp giữa các cán bộ chính quyền địa phương, các NGO địa phương và các nhóm
nghiên cứu), một dự án đồng tài trợ với Chính phủ và bốn nhà tài trợ song phương và đa
phương. Ngoài ra còn có sự tham gia của các cán bộ tỉnh tại bốn tỉnh- Lào Cai, Hà Tĩnh,
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Trà Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây chính là một ví dụ điển hình cho một sự hợp
tác hiệu quả. Quá trình chuẩn bị báo cáo đã tạo cơ hội cho các thành viên của nhóm có
được một cái nhìn chung về thực chất và nguyên nhân của đói nghèo tại Việt Nam. Ví dụ
nhờ cộng tác, các cấp chính quyền, các tổ chức nước ngoài và các NGO đã hiểu nhau hơn
và có những mối quan tâm chung về những vấn đề phức tạp và nhạy cảm như vấn đề các
dân tộc thiểu số, dân nhập cư không đăng ký và quan hệ về giới. Cũng nhờ hợp tác chung
mà Tổng cục Thống kê và Ngân hàng Thế giới có thể đi đến thống nhất được về phương
pháp luận để tính toán nghèo đói và tới nay đã xác định được một ngưỡng nghèo chung
cùng với những ước tính về nghèo đói để sử dụng cho việc kiểm soát những thay đổi về
tình trạng nghèo đói và hỗ trợ cho quá trình xây dựng những chính sách xóa nghèo đói.

43.       Mặc dù quá trình chuẩn bị cho báo cáo này giúp mọi thành viên chia sẻ quan điểm
về thực chất của những vấn đề có liên quan đến đói nghèo và nguyên nhân của chúng
nhưng nhóm chưa đi đến được một quan điểm thống nhất về chiến lược cho tương lai. Dù
có chung ý kiến trong nhiều lĩnh vực song trong một số lĩnh vực, ý kiến của Chính phủ
Việt Nam và những đối tác hợp tác phát triển  cũng còn khác nhau đáng kể. Ví dụ như
một lĩnh vực đang có nhiều ý kiến tranh luận là vai trò thích hợp của Chính phủ và của
các hộ trong việc trang trải các dịch vụ xã hội cơ bản. Chính phủ tin rằng khả năng tự lực
là rất quan trọng và việc cùng đóng góp cho chi tiêu những dịch vụ ấy có ý nghĩa thiết
thực nhằm giảm bớt tính phụ thuộc. Chính phủ lựa chọn hỗ trợ người nghèo chủ yếu
thông qua tín dụng có trợ cấp. Còn những nhà tài trợ và các NGO lại cho rằng cách tốt
hơn cả để hỗ trợ cho người nghèo là chuyển những nguồn tài trợ của Chính phủ qua những
dịch vụ xã hội cơ bản và đảm bảo tín dụng được cung cấp đúng theo lãi suất thị trường
nhằm làm tăng tính hiệu quả  của việc sử dụng những nguồn lực còn khan hiếm.

44.       Báo cáo này đưa ra một số câu hỏi khác, cụ thể hơn và cần phải được nghiên cứu
và thảo luận trước khi đi đến được một giải pháp thống nhất. Nhiều chủ đề quan trọng đã
được nêu ra nhưng vẫn chưa được giải quyết trong quá trình soạn thảo đánh giá về nghèo
đói này như:

• Làm thế nào phát triển khu vực phi nông nghiệp ở nông thôn nhằm tạo thêm nhiều
cơ hội việc làm và tạo thu nhập - điều mà người dân nông thôn đang ngày càng
khao khát?

• Cần phải làm gì để giúp khu vực miền núi và những người dân thiểu số ở đó theo
kịp với các vùng khác của đất nước và làm cho những tác động giảm nghèo đói
của tăng trưởng được dàn trải đều hơn?

• Cần phải làm gì để giúp quy hoạch đô thị có lợi hơn cho người nghèo đồng thời
giúp các thành phố đang phát triển thành nơi người dân sống tốt hơn? Cần thay đổi
những gì để những người dân nhập cư có thể đóng góp nhiều hơn cho sự thịnh
vượng của thành phố và làm thế nào để bảo vệ những nhu cầu cơ bản của họ phải
diễn ra như thế nào?

• Làm thế nào để các dịch vụ xã hội cơ bản có thể phù hợp với khả năng chi trả của
người nghèo? Liệu có thể giảm bớt gánh nặng về tài chính đối với sự ốm đau hay
không? Những khoản chi tiêu cho mạng lưới an sinh xã hội hiện tại có thể được
hướng tới người nghèo một cách có hiệu quả hơn không?
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• Cần có những sắp xếp về mặt thể chế để nâng cao năng lực của Chính phủ nhằm
soạn thảo và giám sát những chính sách giảm nghèo? Cần làm gì để tăng cường sự
phối hợp giữa các bộ, ngành tham gia vào quá trình lập kế hoạch chống nghèo đói?
Cần cải thiện việc giám sát nghèo đói trong ngắn hạn như thế nào?

• Chính phủ cần những sự giúp đỡ gì để thực hiện Nghị định Dân chủ Cơ sở nhằm
giúp quá trình ra quyết định ở địa phương lôi cuốn được người dân tham gia nhiều
hơn và minh bạch hơn đồng thời tăng tính trách nhiệm của chính quyền địa
phương?

• Những bộ phận chính của Chương trình xóa đói giảm nghèo trong những năm vừa
qua đã đem lại tác động ra sao? Làm thế nào để tăng cường những thành tựu của
công cuộc giảm nghèo đói của những hoạt động đó?

• Vai trò của Chính phủ trong việc giải quyết vấn đề công bằng giữa các hộ? Những
vấn đề đó có thể được giải quyết hiệu quả nhất như thế nào? Cơ quan nào khác có
thể tham gia giải quyết những vấn đề đó?

45.       Trong những năm tới đây hoạt động trong các lĩnh vực này và nhiều lĩnh vực khác
khác sẽ còn tiếp tục đòi hỏi có nhiều tiến bộ thông qua hợp tác trong nhiều lĩnh vực xa
hơn như tổng kết chi tiêu công cộng, cải cách khối ngân hàng và các nghiên cứu xa hơn.
Nhiệm vụ giờ đây là tất cả phải đi tới được một phương pháp tiếp cận thống nhất đối với
các vấn đề và có được một chiến lược giảm nghèo đói chung cho Việt Nam trong năm
năm tới đây bởi vì kế hoạch năm năm sẽ được thông qua vào cuối năm 2000.
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